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Các quan điểm được thể hiện trong ẩn phẩm này đều thuộc về các tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan 
điểm và các chính sách của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Hội đồng Quản trị của ngân hàng này, cũng như 
Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Liên Hợp Quốc hoặc bất cứ tổ 
chức liên kết nào của Liên Hợp Quốc, hay các Chính phủ mà các tổ chức đại diện. ADB và UN Women không đảm 
bảo độ chính xác của dữ liệu được sử dụng trong ấn phẩm và không chịu trách nhiệm cho bất cứ hậu quả nào 
do việc sử dụng các dữ liệu. Việc đề cập đến một số công ty và sản phẩm trong ấn phẩm này không có ý nghĩa 
rằng ADB và UN Women quảng cáo và khuyến khích sử dụng những công ty, sản phẩm đó so với những công ty, 
sản phẩm khác cùng loại không được đề cập đến. Bằng cách nhắc đến một vùng lãnh thổ hay một khu vực địa 
lý nhất định, hoặc sử dụng từ "quốc gia"/"nước" trong tài liệu này, ADB và UN Women không chủ định đưa ra 
bất cứ nhận định nào về tính pháp lý hay tình trạng nào khác của vùng địa lý/khu vực đó. Đây là một sản phẩm 
đã được cấp giấy phép Creative Common (CC) (Tài sản sáng tạo công cộng) 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/. Sử dụng nội dung của ấn phẩm này đồng nghĩa với việc đồng ý với 
những điều khoản trong giấy phép. Để hiểu rõ hơn về việc ghi nhận tác quyền, dịch thuật, sửa đổi và cấp phép, 
vui lòng đọc các điều khoản sử dụng tại https://www.adb.org/terms-use#openaccess. Giấy phép CC này không 
áp dụng cho những tư liệu có bản quyền được đề cập trong ấn phẩm. Nếu tài liệu dẫn đến một nguồn khác, vui 
lòng liên hệ với chủ sở hữu bản quyền hoặc nhà xuất bản. ADB và UN Women không chịu trách nhiệm pháp lý đối 
với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do việc sử dụng tài liệu của quý vị.

ADB công nhận "Trung Quốc" là "Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc"; "Hàn Quốc" là Đại Hàn Dân Quốc; "Mỹ" là 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, "Vietnam" là "Việt Nam" và "Hanoi" là "Hà Nội".

Quý vị có thể truy cập danh sách các lỗi và thiếu sót được tìm thấy sau khi in tại:
http://www.adb.org
http://asiapacific.unwomen.org ISBN: 978-974-680-422-6
In ấn: ANT Office Express
© 2018 ADB và UN Women Xuất bản vào 6/2018
In tại Băng Cốc, Thái Lan 



BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Số liệu ban đầu và lộ trình cho sự 
thay đổi vào năm 2030



LỜI NÓI ĐẦU

Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững đặt trọng tâm vào bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
và trẻ em gái trong việc thực hiện cam kết "không bỏ ai lại phía sau". Đây là một cơ hội chưa từng thấy nhằm 
giúp thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái, cũng như để thúc đẩy tiến độ Phát triển Bền vững ở mọi khía 
cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường. Với tính chất bao trùm và mang tính chuyển biến, Chương trình Nghị sự 
2030 đề ra 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV) và các chỉ tiêu hướng đến một thế giới công bằng dành 
cho tất cả mọi người.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN 
Women) đã ký Biên bản ghi nhớ vào tháng 6/2016, trong đó hai tổ chức cam kết tăng cường quan hệ đối tác 
và hợp tác để thúc đẩy bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ ở châu Á và Thái Bình Dương. Trên tinh thần này, 
Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV) tại châu Á và Thái Bình Dương: Số liệu ban đầu và 
lộ trình cho sự thay đổi vào năm 2030 chính là cam kết chung của ADB và UN Women Văn phòng Khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương. Báo cáo này phản ánh sự cam kết tuyệt đối của cả hai cơ quan trong việc hỗ trợ các nỗ lực 
quốc gia và hợp tác khu vực để đẩy nhanh tiến độ tiến tới bình đẳng giới và thực hiện hóa các MTPTBV một cách 
có trách nhiệm giới.

Do hiện nay các quốc gia đã bắt đầu tiến trình chung này, tài liệu sẽ cung cấp những đánh giá về tình trạng hiện 
tại của phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực, dựa trên những dữ liệu có sẵn và có thể so sánh từ các nguồn chính 
thức của quốc gia và quốc tế. Tài liệu cũng đưa ra một hệ thống số liệu ban đầu để các chính phủ và các nhà 
hoạch định chính sách theo dõi và đẩy nhanh tiến độ đối với các cam kết bình đẳng giới trong các MTPTBV, được 
ghi nhận trong một mục tiêu riêng về giới Mục tiêu 5 và các ưu tiên khác xuyên suốt tất cả các MTPTBV. Báo cáo 
cũng chỉ ra những khoảng trống trong dữ liệu và nhấn mạnh mức độ cấp thiết của việc cải thiện quá trình thu 
thập và sử dụng các số liệu thống kê về giới cho việc hiện thực hóa các MTPTBV tại địa phương dựa trên bằng 
chứng. Hơn nữa, tài liệu còn cung cấp thêm những thông tin quý giá về các nhân tố chính và khuyến nghị chính 
sách để hỗ trợ các nước đạt được bình đẳng giới vào năm 2030. Chìa khóa thành công nằm ở sự phối hợp chặt 
chẽ và rõ ràng nhằm tăng cường sự đoàn kết trong việc thực hiện tất cả các MTPTBV.

Bình đẳng giới cần phải được thúc đẩy theo đúng bản chất của nó và nhìn nhận với vai trò là một chất xúc 
tác đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu MTPTBV. Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững 
kêu gọi những giải pháp ứng phó tích hợp đối với những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt về xã 
hội, kinh tế và môi trường. Điều này đồng nghĩa với việc vượt ra khỏi cách tiếp cận thông thường để từ đó đẩy 
mạnh phát triển, thúc đẩy các quan hệ đối tác liên ngành, các mô hình tài chính mới, và khai thác công nghệ 
hiện đại nhằm mang lại những thay đổi cụ thể cho cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái. Xóa bỏ sự bất bình 
đẳng giới cố hữu sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới, trao quyền cho tất cả mọi người, giúp họ nhận ra tiềm năng 
của bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc với sự tôn trọng tuyệt đối. Tài liệu này sẽ cung cấp những 
bằng chứng quý giá nhằm hỗ trợ nỗ lực này, hướng đến sự bình đẳng giới và Phát triển Bền vững cho tất cả 
mọi người.

Bambang Susantono 
Phó chủ tịch Quản lý tri thức và Phát triển Bền vững
Ngân hàng Phát triển châu Á 

Anna-Karin Jatfors
Quyền Giám đốc Khu vực UN Women Văn phòng 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương
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LỜI CẢM ƠN 

Báo cáo này là thành quả chung giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng 
Giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women).
 
Nhóm phụ trách báo cáo của ADB và UN Women gồm: Bà Ruangkhao Ryce Chanchai (UN Women) và bà Laurence 
Levaque (ADB) đã chủ trì, điều phối và hỗ trợ kỹ thuật trong việc soạn thảo và hoàn thiện ấn phẩm dưới sự giám sát 
tổng thể của bà Janneke van der Graaff-Kukler (UN Women) và bà Sonomi Tanaka (ADB). Ấn phẩm này sẽ không 
thể được hoàn thiện nếu thiếu sự dẫn dắt tận tình của bà Kaushal Joshi (ADB), người đã hướng dẫn quá trình thống 
kê số liệu và các chỉ số, cũng như với sự hỗ trợ quý báu của bà Melissa Pascua (ADB). Bà Keiko Nowacka (ADB đồng 
thời là nguyên cán bộ của OECD) cũng đã có những đóng góp quý báu với tư cách là người thẩm định và hoàn thiện 
một số chương của báo cáo này. 

Biên tập viên chính: Somali Cerise
Những người đóng góp chính vào quá trình xây dựng ấn phẩm/Tác giả của các tài liệu tham khảo:
Số liệu thống kế:  Jose Ramon Albert, Lina Castro and Christopher Kuonqui, với sự hỗ trợ của Raymond Adofina, 
Ephraim Cuya, Josephine Ferre, Karen Firshan, Norberto Rodrigues, Lea Rotairo
Sức khỏe và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục: Ambika Varma, Zonibel Woods, Michiyo Yamada 
Công tác ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai có trách nhiệm giới: Hannah Strohmeier
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: Robin Haarr
Công việc chăm sóc và nội trợ không được trả công: Janet Stotsky, Yumiko Yamamoto 
Đóng góp chung về các tài liệu tổng quan: Christopher Kuonqui

Sản xuất và truyền thông:
Truyền thông: Montira Narkvichien chịu trách nhiệm chính với sự trợ giúp của Leila Cellerier, Pairach Homtong và 
Minji Lee (UN Women)
Biên soạn: Frazer Henderson 
Thiết kế: Stephen Tierney (Alike Creative)
Dàn trang: Krittaporn Termvanich
Trợ giúp hành chính: Marjorie Anne O. Javillonar (ADB), Issarapan Chaiyato, Suwanna Sangsuwan, and Wannajan 
Sujatanond (UN Women)

Nhóm phụ trách báo cáo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những cá nhân sau đã hỗ trợ, góp ý cho sự hoàn thiện 
của ấn phầm:

ADB:
Linda Adams, Irum Ahsan, Preety Bhandari, Valerie Mercer-Blackman, Shanny Campbell, Vivian Francisco, 
Madhumita Gupta, Sri Handayani, Imrana Jalal (cựu cán bộ của ADB), Shikha Jha, Sushma Kotagiri, Smita 
Nakhooda, Tania Rajadel, Susann Roth, Nogendra Sapkota, Francesco Tornieri, Wendy Walker (cán bộ ADB); Yumiko 
Tanaka (Diễn đàn ngoài của ADB về Giới và Phát triển) Eugenia McGill, Maria Cecilia Sicangco, Zonibel Woods (các 
chuyên gia tư vấn của ADB).

UN Women:
Trụ sở chính: Ginette Azcona, Sophie Browne, Nazneen Damji, Jessamyn Encarnacion, Abul Hasnat Monjurul Kabir, 
Carla Kraft, Mika Mansukhani, Venge Nyirongo, Silvanus Okumu, Juncal Plazaola, Seemin Qayum, Shahrashoub 
Razavi, Papa Seck, Purna Sen, Silke Staab, Sara Duerto Valero.
Văn phòng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Melissa Alvarado, Smriti Aryal, Hanny Cueva-Beteta, Roberta Clarke 
(nguyên cán bộ của UN Women), Caroline Horekens, Anna-Karin Jatfors, Ayako Kubodera, Marie Sophie Sandberg 
Pettersson, Patharaporn Villeneuve, Somchai Yensabai
Văn phòng Khu vực châu Âu và Trung Á: Estela Bulku, Alia El-Yassir, Fumie Nakamura.

7Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Văn phòng quốc gia: Leika Aruga, Nurgul Asylbekova, Rachana Adhikari Bhattarai, Ganesh Chaulagai, Moutushi 
Chowdhury, Palas Das, Dilruba Haider, Christine Hunter, Shoko Ishikawa, Jamshed M Kazi, Wenny Kusuma, 
Subhash Nepali, Nguyen Thi Thuy, Faria Salman, Gitanjali Singh, Kirti Thapa, Sangeeta Rana Thapa, và các đồng 
nghiệp từ văn phòng quốc gia Georgia, nước Cộng hòa Kyrgyz , Kazakhstan, Tajikistan và Turkmenistan.

Nhóm thẩm định từ các cơ quan Liên Hợp Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác:
Lois Archimbaud  và Clara Mi Young Park (FAO); Bas Athmer, Tite Habiyakare, Phu Huynh  và Aya Matsuura (ILO); 
Virginie Le Masson (ODI); Christopher Garroway de Coninck (UNCTAD); Cecilia Aipira và Michaela Prokop (UNDP); 
Youngran Hur và Annette Wallgren (UNEP); Yanhong Zhang (UNESCAP); Roshan Bajrahcarya, Maki Hayashikawa 
và Ramya Vivekanandan (UNESCO); Ingrid Fitzgerald, Henrica A.F.M. Jansen và Josephine Sauvarin (UNFPA); và 
Gerda Binder, Kyoko Shimamoto và Karen Humphries Waa (UNICEF).

Cùng với những ý kiến đóng góp thu thập được từ Tham vấn khu vực về việc xuất bản tài liệu Số liệu ban đầu của 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Vận động chính sách dựa trên bằng chứng về bình đẳng giới và nội địa hóa các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương, 15-17/11/2016 do UN Women đồng tổ chức, với sự hỗ trợ 
từ Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI). Buổi tham vấn có sự tham dự của đại diện từ các cơ quan thống kê 
quốc gia, các bộ máy và cơ quan về phụ nữ đến từ các quốc gia trên bốn tiểu vùng (Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và 
Thái Bình Dương), các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức xã hội dân sự. Ấn phẩm này sẽ không thể được xuất 
bản nếu thiếu sự đóng góp to lớn này.
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TỪ VIẾT TẮT

ADB Ngân hàng Phát triển châu Á 

AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

ART Điều trị kháng virut 

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

CEDAW Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ 

CIF Quỹ đầu tư Khí hậu 

CRVS Hệ thống đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch 

CSE Giáo dục giới tính toàn diện 

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

FIES Thang trải nghiệm mất an ninh lương thực 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

GHG Khí nhà kính  

GMD Cơ sở dữ liệu vi mô 

HIV Virus suy giảm miễn dịch ở người 

HPV Siêu vi papilon ở người 

IAGE Nhóm chuyên gia và cơ quan liên ngành về các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

ICPD Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển 

ICT Thông tin, truyền thông và công nghệ  

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế 

INDC Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định 

IPCC Ủy ban đàm phán Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu 

Lao PDR Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

LDC Quốc gia kém phát triển nhất 

LGBTQI Đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, giới tính khác và liên giới tính 

MDG Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

NAPA Các chương trình hành động thích ứng quốc gia 

NCD Bệnh không lây nhiễm 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

PMCT Ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con 

PoA Chương trình Hành động Cairo 
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RAI Chỉ số về độ tiếp cận nông thôn 

SAARC Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á 

MTPTBV Mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV) 

STEM Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học 

SIGI Các tổ chức xã hội và chỉ số Giới  

SPI Chỉ số an sinh xã hội 
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TÓM TẮT

Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững 
đòi hỏi một tầm nhìn mới và mang tính chuyển biến. 
Chương trình đã đề ra 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(MTPTBV) có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể 
tách rời. Trong đó bình đẳng giới là một trong những 
ưu tiên hàng đầu. Mặc dù khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương đã đạt được một số tiến bộ nhất định trong 
giảm nghèo nói chung nhưng sự phân bổ các lợi ích 
kinh tế-xã hội vẫn chưa thực sự bình đẳng và còn tồn 
tại nhiều khoảng trống. Chương trình Nghị sự 2030 
được thông qua trong bối cảnh có những vấn đề tồn 
tại dai dẳng và có những vấn đề mới nổi tại khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Đó là sự bất bình đẳng đa 
chiều, thiên tai và biến đổi khí hậu, gia tăng đô thị hóa, 
sự thay đổi về nhân khẩu học, sự bùng nổ của công 
nghệ, cũng như sự xuất hiện của các nhóm tư tưởng 
cực đoan.1 Việc hiểu rõ những xu hướng này sẽ  thúc 
đẩy tiến trình bình đẳng giới và phát triển bền vững, 
góp phần  quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả 
các MTPTBV. Chương trình Nghị sự 2030 là lời cam kết 
của tất cả các quốc gia thành viên và các bên liên quan 
nhằm hướng tới phát triển bền vững thông qua những 
hành động mạnh mẽ mang tính toàn cầu, những quan 
hệ đối tác mới, cơ chế hỗ trợ tài chính hiệu quả, cũng 
như sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp nhằm đạt 
được tất cả các mục tiêu đề ra. Bình đẳng giới và nâng 
cao quyền năng cho phụ nữ được được coi là vấn đề 
ưu tiên hàng đầu khi nó được xây dựng trở thành một 
mục tiêu độc lập - Mục tiêu 5, và lồng ghép bình đẳng 
giới trong cả các MTPTBV khác. Bằng việc công nhận sự 
bất bình đẳng đa chiều trong mỗi quốc gia và giữa các 
quốc gia, Chương trình Nghị sự 2030 chính là một lời 
cam kết "không ai bị bỏ lại phía sau"  (Chương 1).

Báo cáo này cung cấp số liệu đầu vào nhằm theo dõi 
tiến độ đạt được bình đẳng giới trong khuôn khổ các 
Mục tiêu phát triển bền vững (Chương 2) và xác định 
các hành động ưu tiên để đạt được bình đẳng giới 
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Chương 7). 
Báo cáo còn đưa ra những đánh giá ban đầu về việc làm 
thế nào để khu vực châu Á - Thái Bình Dương thực hiện 
chương trình Nghị sự 2030 thông qua giải quyết vấn đề 
bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và 
trẻ em gái. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)  và Cơ 
quan Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ Liên hợp 
quốc (UN Women) khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
đã hợp tác biên soạn báo cáo này với mục đích hỗ trợ 
các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức 
phụ nữ và các bên liên quan khác tại khu vực trong việc 
thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững vào 
năm 2030. Báo cáo được xây dựng thông qua tham vấn 

rộng rãi cấp khu vực với các Bộ kế hoạch, các bộ và cơ 
quan phụ trách vấn đề về phụ nữ, các cơ quan thống 
kê, các chuyên gia và các cơ quan Liên Hợp Quốc. Báo 
cáo xác định ra một danh sách chính gồm 54 chỉ số giới 
và 34 chỉ tiêu có liên quan đến giới từ danh sách các chỉ 
số MTPTBV chính thức, thông qua đó, khu vực có thể đo 
lường tiến bộ đạt được về bình đẳng giới và phát triển 
bền vững. Báo cáo bao gồm các bảng số liệu thống kê 
có sẵn của 57 quốc gia và các nền kinh tế trong khu 
vực, ngoại trừ Ấn Độ. Báo cáo nhấn mạnh những khó 
khăn do thiếu dữ liệu, cũng như khả năng so sánh các 
dữ liệu ở tất cả các Mục tiêu, đặc biệt là Mục tiêu 5 về 
bình đẳng giới. Từ đó, báo cáo kêu gọi tăng cường thu 
thập dữ liệu thông kê về giới và số liệu tách biệt theo 
giới để có thể giám sát và đánh giá hiệu quả các mục 
tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, báo cáo cũng làm 
nổi bật bốn lĩnh vực chính sách và những hành động 
chính sách mang tính đột phá nhằm tạo ra sự khác 
biệt để đạt được sự phát triển bền vững (từ Chương 3 
tới Chương 6).

Bình đẳng giới là trung tâm của phát 
triển bền vững, vậy chúng ta đang 
đứng ở đâu trong khu vực?

Mặc dù châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được một số 
tiến bộ nhất định về bình đẳng giới, những dữ liệu liên 
quan đến các chỉ số của các MTPTBV cho thấy rõ vẫn có 
sự bất bình đẳng đáng kể đối với phụ nữ và trẻ em gái. 
Hơn nữa, vẫn còn thiếu hụt đáng kể về dữ liệu sẵn có 
và khả năng so sánh dữ liệu trong khu vực. Như được 
chỉ ra trong báo cáo này, trong số 85 chỉ số MTPTBV có 
liên quan đến giới được sử dụng trong báo cáo này, chỉ 
có 26% chỉ số là có thể tiếp cận được ở hơn 2/3 quốc 
gia hoặc vùng lãnh thổ trong khu vực, và 41% số chỉ số 
không có dữ liệu liên quan ở cấp khu vực.2 Chỉ có 3 trên 
tổng số 14 chỉ số của Mục tiêu 5 được phân loại là "Cấp 
I" với dữ liệu được cập nhật thường xuyên theo phương 
pháp luận thống nhất, tuy nhiên dữ liệu cấp khu vực 
hiện có chỉ đáp ứng được một trong ba chỉ số này. 3  11 
chỉ số khác của mục tiêu 5 được phân loại thành "Cấp 
II" hoặc "Cấp III" bởi dữ liệu không được các quốc gia 
thu thập thường xuyên, hoặc các chỉ số này vẫn đang 
trong xây dựng nội dung hoặc phương pháp luận. Như 
vậy, cần nhiều nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh công tác 
giám sát bình đẳng giới trong các MTPTBV. 

Hộp 1 dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin về hiện 
trạng bình đẳng giới tại khu vực dựa trên những dữ 
liệu có sẵn.
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• Mục tiêu 3 công nhận sự khác biệt giới về mặt sức khỏe do sự khác biệt về sinh học và yếu tố xã hội 
như vai trò giới, khả năng tiếp cận nguồn lực, tiếng nói và tổ chức đại diện.

• Mặc dù tỷ lệ tử vong mẹ giảm từ 178 ca xuống 86 ca trên 100.000 ca sinh từ năm 2000 đến 2015, tử 
vong mẹ vẫn đang là một vấn đề nghiêm trọng do tiến bộ này không đồng đều giữa các quốc gia. 
Trong năm 2015, gần 92% số ca tử vong mẹ tại khu vực - khoảng 78.000 người - chỉ xảy ra ở 12 quốc gia, 
trong đó Nam Á và Tây Nam Á chiếm tỷ lệ lớn nhất với số lượng ca tử vong cao nhất do dân số đông

•  Tỷ lệ nhiễm HIV có xu hướng tăng lên trong khu vực từ năm 2000 đến 2015, từ 23 trường hợp lên 29 
trên 100.000 người, và tăng từ 10 lên 13 trường hợp trên 100.000 phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49. Với 
đặc điểm sinh học của mình, phụ nữ có khả năng bị nhiễm HIV cao hơn, cùng với sự bất bình đẳng về 
quyền lực trong các mối quan hệ và tình trạng bạo lực đối với phụ nữ đã khiến cho họ phải đối mặt với 
một số rủi ro nhất định.

• Mặc dù số bé gái được sinh ra sống sót nhiều hơn số bé trai, nhưng tỷ lệ giới tính khi sinh ở một số quốc 
gia trong khu vực vẫn có sự chênh lệch nhất định. Điều này cho thấy tình trạng phân biệt đối xử theo 
hướng trọng nam khinh nữ đã dẫn đến việc phá thai để chọn giới tính của con, bỏ qua và cố ý giết hại trẻ 
sơ sinh. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có số lượng phụ nữ bị mất tích cao nhất trên thế giới.

• Mục tiêu 4 có một bộ các chỉ tiêu toàn diện nhằm vượt qua mục tiêu về tỉ lệ trẻ em gái và trẻ em trai 
đến trường mà hướng đến giáo dục có chất lượng, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng về giới nhìn từ 
góc độ kinh tế. Tuy nhiên vẫn có những khoảng trống về số liệu ở quy mô quốc gia và theo thời gian. 
Việc phân tách dữ liệu không đầy đủ là một thách thức để hiểu các khía cạnh khác nhau của bất bình 
đẳng và phân biệt đối xử bên cạnh vấn đề giới (bao gồm tôn giáo, dân tộc và chủng tộc)

•  Số bé gái đạt được trình độ thông thạo môn toán và môn đọc nhiều hơn số bé trai ở hầu hết các quốc 
gia. Mặt khác, các bé gái ít có khả năng được đi học trước khi tham gia chương trình tiểu học so với các 
bé trai trong khu vực.

•  Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 22 trong số 28 quốc gia báo cáo đã thực hiện lồng ghép giáo dục 
giới tính ở cấp trung học, tuy nhiên vẫn thiếu thông tin về chất lượng và nội dung của hoạt động này.

• Ở các quốc gia có số liệu trong khu vực, cứ hai phụ nữ thì có một người từng bị bạo lực thể chất và/
hoặc bạo lực tình dục do bạn tình gây ra trong 12 tháng gần nhất.

• Nam Á và Tây Nam Á có tỷ lệ kết hôn trẻ em cao nhất trong khu vực và trên thế giới, trong đó cứ 3 phụ 
nữ thì có 1 người kết hôn hoặc sống chung với bạn tình vào năm 18 tuổi.

• Phụ nữ và trẻ em gái dành thời gian nhiều hơn gấp 11 lần so với nam giới và trẻ em trai thực hiện công việc 
chăm sóc và công việc nội trợ không được trả công, bao gồm nấu ăn, dọn dẹp, đi lấy nước và nhiên liệu.

• Về việc tiếp cận nguồn lực kinh tế và sản xuất, khả năng tiếp cận của phụ nữ đến các dịch vụ tài chính 
và đầu vào sản xuất, bao gồm đất đai, vốn, dịch vụ khuyến nông, chương trình đào tạo, và công nghệ 
thông tin thấp hơn so với nam giới.

• Vai trò lãnh đạo và đại diện của phụ nữ trong việc ra quyết định vẫn còn hạn chế: có ít hơn 1/5 đại biểu 
quốc hội là nữ.

•  Tăng trưởng kinh tế trong khu vực không mang lại lợi ích công bằng cho phụ nữ và nam giới. Châu Á - 
Thái Bình Dương là khu vực duy nhất mà sự tham gia lực lượng lao động của phụ nữ giảm từ 56% năm 
1990 xuống 49% năm 2013. Ở một nửa các nước Châu Á - Thái Bình Dương, số phụ nữ tham gia các 
công việc phi nông nghiệp không chính thức nhiều hơn nam giới. Ngay cả trong các công việc chính 
thức, họ kiếm được ít tiền hơn so với nam giới rất nhiều.

• Trẻ em gái dưới 15 tuổi chiếm phần lớn trong số những người phải sống trong các khu ổ chuột. Việc 
thiếu nhà ở và không được đảm bảo về nơi ở làm tăng khả năng bị bóc lột và lạm dụng trẻ em gái.

• Phụ nữ có nguy cơ trở thành nạn nhân buôn người cao hơn so với nam giới. Năm trong số tám quốc 
gia trong khu vực có dữ liệu về nạn buôn người ở cả nam và nữ từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ nạn nhân nữ 
trong số 100.000 dân cao hơn so với nam giới. Đối với trẻ em, ở cả năm quốc gia này cho thấy, trẻ em 
gái là đối tượng dễ bị tổn thương hơn so với trẻ em trai.

Hộp 1: Một số điểm nổi bật về số liệu ban đầu liên quan đến bình đẳng giới Tại Châu Á và Thái 
Bình Dương
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Đẩy nhanh tiến độ hướng tới phát 
triển bền vững - đặt trọng tâm vào 
bốn lĩnh vực chính sách đột phá 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Báo cáo tập trung vào bốn lĩnh vực chính sách có tính 
đột phá. Đây là bốn lĩnh vực có liên quan chặt chẽ đến 
quá trình Phát triển Bền vững trong khu vực, nhấn mạnh 
bản chất tích hợp mạnh mẽ các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững, và có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực thông 
qua các Mục tiêu, cũng như thay đổi cuộc sống của phụ 
nữ và trẻ em gái. Đó là: (i) Công nhận quyền về sức khỏe 
tình dục và sức khỏe sinh sản (Chương 3); (ii) Thừa nhận, 
giảm thiểu và tái phân phối các công việc chăm sóc và 
công việc nội trợ không được trả công (Chương 4); (iii) 
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (Chương 
5); và (iv) Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công 
tác ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai (Chương 6). Thất bại trong việc giải quyết bốn 
lĩnh vực quan trọng này sẽ có nguy cơ dẫn đến thất bại 
trong việc hiện thực hóa một số MTPTBV và thậm chí là 
cả Chương trình Nghị sự.

1. Công nhận quyền và chăm sóc sức khỏe tình dục và 
sức khỏe sinh sản của phụ nữ là động lực để đạt được 
phát triển bền vững

Khả năng tự quyết định của phụ nữ và trẻ em gái trong 
vấn đề sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của chính 
họ là vô cùng quan trọng trong việc đạt được bình đẳng 
giới và Phát triển Bền vững. Báo cáo nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc kết hợp, cũng như mối liên hệ giữa 
hiện thực hóa chăm sóc và quyền về sức khỏe sinh sản 
và sức khỏe tình dục (Mục tiêu 5) và quá trình thực 
hiện các MTPTBV khác trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Thúc đẩy quyền và chăm sóc sức khỏe tình dục 
và sức khỏe sinh sản của phụ nữ và trẻ em gái giúp tạo 
điều kiện thuận lợi để phụ nữ và trẻ em gái được hưởng 
các cơ hội kinh tế và xã hội khác. Giảm tình trạng mang 
thai ngoài ý muốn, tiết kiệm chi phí gia đình và tăng 
hiệu quả sản xuất giúp cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em (Mục tiêu 3), dinh dưỡng (Mục tiêu 2), mức sống của 
hộ gia đình (Mục tiêu 1) và giáo dục (Mục tiêu 4). Điều 
này cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng và 
nền kinh tế nói chung.

Đảm bảo tiếp cận phổ cập đến quyền và dịch vụ sức 
khỏe sinh sản và tình dục trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương bao gồm đáp ứng nhu cầu tránh thai hiện 
đại, cải thiện tiếp cận các phương pháp nạo phá thai an 
toàn, tăng cường các quyền và chăm sóc vềà sức khỏe 
sinh sản của thanh thiếu niên và những cộng đồng bị 
thiệt thòi, cũng như phòng chống HIV/AIDS. Khả năng 
tự quyết về sức khỏe sinh sản và sử dụng các phương 
pháp tránh thai hiện đại cũng giúp nâng cao quyền 
năng cho phụ nữ. Mặc dù các biện pháp tránh thai hiện 
đại đang ngày một phổ biến ở châu Á - Thái Bình Dương, 
nhưng khoảng cách giữa tỷ lệ sinhthực tế và tỷ lệ sinh 
mong muốn (ở những quốc gia có dữ liệu như Pakistan, 
Samoa và Vanuatu) cho thấy nhu cầu kế hoạch hóa gia 
đình của phụ nữ trong khu vực vẫn chưa được đáp ứng 
đầy đủ. Không chỉ vậy, bằng chứng cũng cho thấy khi 
việc phá thai được hợp pháp hóa, các dịch vụ cho phụ nữ 
cũng an toàn và dễ tiếp cận hơn, góp phần vào việc cải 

thiện sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, trong năm 2014, 
ước tính khoảng 6% trường hợp tử vong mẹ ở châu Á là 
do phá thai không an toàn. Chỉ có 18 quốc gia cho phép 
phá thai theo yêu cầu, nhưng ngay cả khi được phép, 
nhiều phụ nữ trong khu vực vẫn không tiếp cận được các 
dịch vụ phá thai an toàn.4 Các yếu tố dẫn đến tình trạng 
mang thai ngoài ý muốn trong độ tuổi thanh thiếu niên, 
bao gồm thiếu giáo dục giới tính toàn diện, các khuôn 
mẫu về giới và bất bình đẳng trong quan hệ quyền lực 
đã hạn chế khả năng thương lượng về tình dục an toàn 
của trẻ em gái vị thành niên. Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến tỷ lệ mang thai cao trong độ tuổi vị thành 
niên, đặc biệt là ở Nam Á, đó là tình trạng kết hôn sớm. 
Bangladesh có tỷ lệ kết hôn trẻ em cao nhất, với 52% trẻ 
em gái kết hôn trước tuổi 18. Việc diễn giải mang tính 
bảo thủ văn hóa và tôn giáo đã bị lợi dụng nhằm củng cố 
vai trò giới truyền thống (đặc biệt là vai trò của phụ nữ 
và trẻ em gái trong gia đình, quyền về cơ thể và tình dục 
của họ) tiếp tục là một thách thức trong khu vực. 

2. Thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối công việc chăm 
sóc và công việc nội trợ không được trả công hướng đến 
tăng trưởng toàn diện và Phát triển Bền vững 

Một trong những hạn chế nổi bật về nâng cao quyền 
năng kinh tế của phụ nữ đó là sự phân chia không đồng 
đều các công việc không được trả công giữa phụ nữ và 
nam giới. Tại bốn quốc gia châu Á (Bangladesh, Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa, Mông Cổ và Pakistan), có 
khoảng 90% phụ nữ thực hiện các công việc chăm sóc 
và công việc nội trợ không được trả công, so với 31% đến 
75% nam giới. Tái phân chia khối lượng công việc chăm 
sóc và nội trợ giữa phụ nữ và nam giới (Mục tiêu 5) sẽ 
mở ra tiềm năng kinh tế và đẩy mạnh các Mục tiêu phát 
triển khác, bao gồm tăng thêm thời gian cho phụ nữ 
tham gia vào các hoạt động và cơ hội kinh tế và việc làm 
thoả đáng (Mục tiêu 8), tham gia vào giáo dục (Mục tiêu 
4) vào công tác chính trị và lãnh đạo (Mục tiêu 5), và có 
thêm nhiều thời gian giải trí và chăm sóc bản thân. Hơn 
20% phụ nữ trong khu vực chia sẻ rằng sự cân bằng giữa 
công việc và gia đình là một thách thức lớn để họ có 
thể tham gia vào lực lượng lao động. Khoảng 83% phụ 
nữ Bangladesh và 73% phụ nữ Pakistan cho rằng trách 
nhiệm làm các công việc nội trợ là lý do chính khiến họ 
không tham gia vào công việc được trả lương. Ngoài 
việc hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao 
động, các công việc chăm sóc và nội trợ không được trả 
lương cũng ảnh hưởng tới xu hướng lựa chọn loại hình 
công việc, chất lượng công việc và mức lương của phụ 
nữ. Các phân tích xuyên quốc gia trong khu vực cho thấy 
ở các quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các công việc 
chăm sóc không được trả công cao hơn thường có tỷ lệ 
phụ nữ làm các công việc bán thời gian và công việc dễ 
tỗn thương cao hơn. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ 
(Mục tiêu 9) sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công việc chăm 
sóc và nội trợ không được trả công của phụ nữ và trẻ em 
gái, đồng thời tạo thêm nhiều lựa chọn cho phụ nữ và 
trẻ em gái trong việc thoát nghèo cho bản thân và giúp 
gia đình thoát nghèo (Mục tiêu 1).

Làm cho công việc chăm sóc không được trả công trở 
nên hữu hình hơn thông qua các số liệu thống kê là điều 
cần thiết. Dữ liệu về sử dụng thời gian có thể thể hiện 
chi tiết cách thức và khoảng thời gian một cá nhân dành 
cho những công việc được trả công và công việc không 
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được trả công. Tuy nhiên, chưa đến một nửa số nước 
trong khu vực có ít nhất một lần thu thập dữ liệu về thời 
gian và chỉ có sáu quốc gia lồng ghép các cuộc điều tra 
sử dụng thời gian vào trong các hệ thống thống kê và 
thu thập dữ liệu định kỳ ở cấp quốc gia.

Những thay đổi về nhân khẩu học của khu vực đã tạo 
ra một số khía cạnh mới cho vấn đề liên quan đến dịch 
vụ chăm sóc và y tế bởi con người giờ đây có tuổi thọ 
cao hơn, nhu cầu chăm sóc cũng cao hơn, đồng thời tạo 
thêm nhiêu áp lực đối với các ngành dịch vụ y tế. Thay 
đổi về nhân khẩu học diễn ra trong bối cảnh các mô 
hình đô thị hóa và di cư có xu hướng làm thay đổi nhanh 
chóng lưới an sinh của các hộ gia đình với vai trò là nơi 
chăm sóc truyền thống. Như vậy, đầu tư vào các dịch vụ 
chăm sóc với giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và có chất 
lượng cho trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi là 
ưu tiên mang tính cấp bách nhằm giảm thiểu và phân 
phối lại công việc chăm sóc không được trả lương, chủ 
yếu do phụ nữ thực hiện.

3. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - một 
ưu tiên xuyên suốt cho sự Phát triển Bền vững

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đồng 
nghĩa với việc giải quyết hình thức bất bình đẳng giới và 
sự phân biệt đối xử nghiêm trọng nhất, là nguyên nhân 
khiến cho các quyền lợi cơ bản và cơ hội phát triển của 
phụ nữ và trẻ em gái bị tước đoạt. Giải quyết tình trạng 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ tạo nhiều cơ hội 
cho phụ nữ được hoàn thành chương trình giáo dục phổ 
thông (Mục tiêu 4), tham gia vào việc làm được trả công 
(Mục tiêu 8), và tăng mức thu nhập (Mục tiêu 1), cũng 
như giúp họ giảm tính dễ bị tổn thương về mặt kinh tế 
và xã hội. Hơn nữa, việc này sẽ làm giảm rủi ro phải chịu 
những tổn hại về thể chất mà có thể gây ra ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe của phụ nữ (Mục tiêu 3). Bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng, đặc biệt là bạo lực 
và quấy rối tình dục vẫn đang diễn ra hàng ngày (Mục 
tiêu 11). Dựa trên dữ liệu của 39 quốc gia, bạo lực gây ra 
bởi bạn tình là một dạng bạo lực phổ biến nhất trong 
khu vực. Tỷ lệ phổ biến của bạo lực thể chất và/ hoặc bạo 
lực tình dục gây ra bởi bạn tình là khoảng từ 6,1% ở Sin-
gapore đến 67,6% ở Kiribati. Một số quốc gia có tỷ lệ bạo 
lực cao nhất nằm ở khu vực Thái Bình Dương. Bạo lực gia 
đình/bạo lực gây ra bởi bạn tình là nguyên nhân chính 
dẫn đến cái chết của nhiều phụ nữ, với gần một nửa số 
nạn nhân nữ (47%) bị giết hại bởi một thành viên trong 
gia đình hoặc bạn tình, so với 6% nạn nhân nam (Mục 
tiêu 16). Số liệu về các vụ bạo lực đối với người đồng tính 
nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đồng tính và 
song tính (LGBTQI) thường không được lưu trữ trong hệ 
thống tại khu vực.

Tư tưởng và khuôn mẫu xã hội cố hữu liên quan đến vai 
trò giới là một trong những nguyên nhân chính đằng 
sau tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 
Nâng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, và kêu gọi 
nam giới tham gia hành động, chính là chìa khóa để giải 
quyết vấn đề này. Những chuẩn mực về nam tính được 
tạo ra bởi xã hội đóng vai trò trung tâm dẫn đến bạo lực, 
và nam giới có vai trò tích cực trong việc thay đổi những 
chuẩn mực đó. Nghiên cứu cho thấy trong nhiều xã hội, 
cả nam giới và phụ nữ, người trẻ tuổi và người cao tuổi 
dùng những chuẩn mực này để giải thích và hợp lý hóa 

hành vi bạo lực với vợ mình. Các lĩnh vực can thiệp đầy 
hứa hẹn trong việc ngăn chặn bạo lực trong khu vực bao 
gồm: huy động cộng đồng để trao quyền năng cho phụ 
nữ và kêu gọi nam giới tham gia thay đổi các khuôn mẫu 
và chuẩn mực giới ở cấp cộng đồng; ưu tiên giáo dục và 
lôi cuốn sự tham gia của thanh niên để ngăn chặn bạo 
lực trong trường học; và sử dụng chính sách và cải cách 
tư pháp lý để giải quyết bất bình đẳng có tính hệ thống.

4. Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công tác 
ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai hướng tới Phát triển Bền vững

Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực dễ bị tổn thương 
nhất bởi biến đổi khí hậu và tác động của thiên tai. Các 
thảm họa liên quan đến khí hậu hiện chiếm hơn 80% 
tống số các thảm họa trong khu vực. Phụ nữ và trẻ em 
gái bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả do sự bất bình 
đẳng giới và những bất lợi về kinh tế - xã hội. Ở những 
nơi có dữ liệu phân tách giới, tỷ lệ tử vong của phụ nữ 
trong các thảm họa nghiêm trọng cao hơn nam giới, ví 
dụ ở Indonesia do trận sóng thần năm 2004 (77%) và 
quần đảo Solomon do lũ năm 2014 (96%). Sinh kế của 
phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt phụ thuộc vào tài nguyên 
thiên nhiên và nhạy cảm với khí hậu (Mục tiêu 1) và 
chiếm phần lớn trong số đối tượng bị ảnh hưởng bởi an 
ninh lương thực (Mục tiêu 2). Những nông dân và ngư 
dân là phụ nữ thường ít có năng lực thích ứng với tác 
động của biến đổi khí hậu và thiên tai, bao gồm những 
ảnh hưởng tiêu cực đối với nguồn nước về số lượng và 
chất lượng (Mục tiêu 6) và nguồn tài nguyên biển và ven 
biển (Mục tiêu 14), do thiếu kiến thức, quyền tiếp cận và 
quản lý đất đai cũng như các tài nguyên sản xuất khác 
(Mục tiêu 5). Trách nhiệm thực hiện các công việc chăm 
sóc và nội trợ không được trả công của phụ nữ (Mục tiêu 
5) có xu hướng tăng do tác động của khí hậu. Trong và 
sau thiên tai, nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt 
với nguy cơ bạo lực cao hơn, và thậm chí sẽ còn nghiêm 
trọng hơn do tình trạng di cư do thiên tai, ví dụ trong 
trận lũ năm 2010 ở Pakistan.

Phụ nữ là một nhân tố quan trọng để tạo ra sự thay đổi. 
Vai trò của phụ nữ trong việc giảm thiểu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu cần được tăng cường hơn nữa. Để làm 
được điều này, một trong những việc cần thực hiện đó 
là đầu tư mạnh mẽ hơn vào công tác thu thập dữ liệu và 
bằng chứng để từ đó cải thiện việc lập kế hoạch, theo dõi 
và thực hiện hành động ứng phó với biến đổi khí hậu có 
trách nhiệm giới. Bên cạnh đó dữ liệu phân tách giới về 
nhóm dân số bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bao gồm tỷ lệ 
tử vong, cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phụ nữ 
cần được trao quyền với vai trò là người thực hiện chính 
trong ứng phó với biến đổi khí hậu, được trang bị đầy đủ 
năng lực phòng chống, chuẩn bị, và phục hồi sau thiên 
tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ví dụ như tham 
gia tích cực vào hệ thống cảnh báo sớm, quản lý hệ sinh 
thái và đất đai một cách bền vững, tiếp cận các dịch vụ 
và sản phẩm phục hồi sau thiên tai như bảo hiểm qui 
mô nhỏ. Các hành động cần thiết khác bao gồm khuyến 
khích sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ vào lĩnh vực 
năng lượng tái tạo và năng lượng hiệu quả, và đảm bảo 
rằng phụ nữ được hưởng lợi từ việc mở rộng cơ hội công 
việc xanh (ví dụ, doanh nghiệp xây hầm khí biogas do 
phụ nữ đứng đầu tại Việt Nam), cũng như lồng ghép giới 
vào lĩnh vực tài chính khí hậu.
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Lộ trình và các hành động chính 
sách chính để để tạo ra sự thay đổi 
mang tính chuyển biến
Báo cáo tổng hợp các khuyến nghị quan trọng tập trung 
vào việc bình đẳng giới sẽ được giải quyết như thế nào, 
thông qua các MTPTBV nhằm hiện thực hóa Chương 
trình Nghị sự 2030. Báo cáo đề xuất các hành động 
chính sách quan trọng trong các lĩnh vực nhằm thúc đẩy 
phương pháp tiếp cận có nhạy cảm giới trong theo dõi 
và thực hiện các MTPTBV ở cấp địa phương và cấp quốc 
gia. Những hành động này đòi hỏi sự thay đổi cơ bản 
theo hướng tiếp cận phát triển mà ở đó có ghi nhận sự 
kết hợp và liên kết giữa việc thực hiện các MTPTBV và 
bình đẳng giới, trao quyền năng cho phụ nữ.

Xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong khung pháp lý và thúc 
đẩy sự thay đổi các chuẩn mực xã hội

• Cần đảm bảo tính toàn diện của hiến pháp và 
khung pháp lý nhằm đảm bảo bình đẳng giới và 
xóa bỏ các quy định có tính phân biệt đối xử về 
giới. Ví dụ, luật pháp quốc gia nên cấm việc thực 
hiện những hành vi vi phạm quyền về sức khỏe 
sinh sản và tình dục của phụ nữ và trẻ em gái, ví 
dụ như yêu cầu phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc 
vợ chồng khi sử dụng dịch vụ y tế, hay việc cấm  
kết hôn sớm hoặc cưỡng ép kết hôn  (Chương 3); 
luật pháp và các kế hoạch hành động quốc gia cần 
được đưa ra nhằm hình sự hóa mọi hình thức bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm việc xâm 
hại tình dục trong hôn nhân (Chương 5). Tương tự, 
các luật bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ đối 
với nguồn lực và tài sản phục vụ cho sản xuất, bao 
gồm các quyền thừa kế, đóng vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao quyền năng của phụ nữ trong 
kinh tế (Chương 4). 

• Thay đổi các chuẩn mực và thực hành có tính phân 
biệt đối xử xã hội để thúc đẩy bình đẳng giới. Điều 
này đã được nhấn mạnh trong cả bốn lĩnh vực chính 
sách. Ví dụ, thay đổi chuẩn mực xã hội về vai trò 
truyền thống của gia đình có thể dẫn đến sự cởi mở 
hơn trong  phân chia đồng đều trách nhiệm thực 
hiện các công việc chăm sóc người cao tuổi không 
được trả công, đặc biệt là phân chia lại công việc này 
từ những thành viên nữ trong gia đình không được 
trả công cho  những người cung cấp dịch vụ chăm 
sóc được trả công không thuộc gia đình. Việc này có 
thể được thực hiện thông qua các chính sách của 
chính phủ, chẳng hạn như trường hợp Nhật Bản và 
Hàn Quốc (Chương 4). Tương tự như vậy, kêu gọi sự 
tham gia của nam giới cũng là một chiến lược hiệu 
quả để thay đổi các chuẩn mực xã hội để ngăn chặn 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (Chương 5).

Đẩy mạnh tạo ra dữ liệu, phân tích và sử dụng dữ liệu và 
thống kê về giới

• Cải thiện chính sách và môi trường pháp lý hướng tới  
thống kê về giới, bao gồm  phân tách dữ liệu để hiểu 
rõ hơn các vấn đề xuyêt suốt có liên quan đến bất 
bình đẳng giới (như tuổi tác, sắc tộc, xu hướng tình 
dục và vị trí địa lý) để đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía 
sau", đặc biệt là nhóm phụ nữ và trẻ em gái yếu thế. 

• Tăng cường năng lực của hệ thống thống kê quốc 
gia và hợp tác giữa các cơ quan thống kê quốc gia, 

các tổ chức phụ nữ và các nhà hoạch định chính 
sách, đảm bảo chất lượng và tính toàn diện của dữ 
liệu, thông qua phát triển phương pháp luận, phổ 
biến dữ liệu và sử dụng dữ liệu để tác động đến quá 
trình ban hành chính sách và trách nhiệm giải trình 
của các nhà hoạch định chính sách.

• Xác định nguồn dữ liệu mới, bao gồm "dữ liệu 
lớn" với tiềm năng đầy hứa hẹn nhằm khắc phục 
những thiếu sót trong việc thu thập dữ liệu và 
những thông tin chi tiết về các lĩnh vực không thể 
đo lường khác.

Các tổ chức và cơ quan địa phương có trách nhiệm giới 
thực hiện lồng ghép và ưu tiên bình đẳng giới như là vấn 
đề xuyên suốt trong các lĩnh vực chính sách khác nhau

Địa phương hóa Chương trình Nghị sự 2030 thông qua 
quy trình lập kế hoạch ở cấp quốc gia và địa phương, bao 
gồm việc áp dụng các chỉ tiêu và chỉ số cụ thể dựa trên 
cơ sở giới ở cấp quốc gia với hệ thống giám sát và đánh 
giá hiệu quả.

• Thể chế hóa các cơ chế phối hợp quốc gia bao gồm 
nhiều bên liên quan khác nhau (như chính phủ, tổ 
chức công và tư nhân, xã hội dân sự và các nhóm 
phụ nữ), thiết lập quan hệ đối tác và sử dụng 
phương pháp tiếp cận mới để hỗ trợ tiến trình bình 
đẳng giới trong các lĩnh vực. Ví dụ, Thái Lan đã 
thành lập Ủy ban Quốc gia về Phát triển Bền vững. 
Tương tự, Azerbaijan đã thành lập Hội đồng điều 
phối quốc gia về Phát triển Bền vững, và Hội đồng 
này đã tổ chức tham vấn với nhiều bên liên quan, 
bao gồm các tổ chức xã hội dân sự của phụ nữ.

Đảm bảo sự tham gia tích cực và bình đẳng, tính đại 
diện và vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp

• Tăng cường tiếng nói và sự đại diện của phụ nữ 
trong quá trình đưa ra quyết định nhằm đề ra các 
ưu tiên cho từng MTPTBV của quốc gia, cũng như 
trong việc giám sát và thực hiện các MTPTBV. Điều 
này đặc biệt cần có sự tham gia của phụ nữ thuộc 
nhóm yếu thế, ví dụ như trong quá trình phân tích 
giới trong các báo cáo rà soát quốc gia, hay quá 
trình quản lý tài nguyên có trách nhiệm giới để 
thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai (Chương 6).

Tăng cường đầu tư và hỗ trợ tài chính

• Tăng cường lập ngân sách đáp ứng giới có sự tham 
giam, kiểm toán xã hội và giải trình công khai để 
thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với 
các quyết định chi tiêu đã được đưa ra, cũng như để 
đánh giá tác động giới của các quyết định đó.

• Đưa bình đẳng giới trở thành ưu tiên trong việc huy 
động nguồn lực trong nước. Các chính sách kinh tế 
vĩ mô, bao gồm chính sách thuế, quản lý chi tiêu 
và nợ công, ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn lực 
hiện có cho mục tiêu bình đẳng giới. Ví dụ, Chính 
phủ Sri Lanka đã giảm chi tiêu quốc phòng và an 
ninh để tăng chi tiêu cho mục tiêu xã hội.

• Thu hút khu vực tư nhân tham gia tài trợ và triển 
khai Chương trình Nghị sự 2030, tuân thủû các chuẩn 
mực về quyền con người, các tiêu chuẩn về môi 
trường và lao động trong hoạt động kinh doanh.
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Chương trình Nghị sự 2030 vì Phát triển bền vững: 
Cơ hội thay đổi cho phụ nữ và trẻ em gái

Chương 1

Ảnh: UN Women/Allison Joyce

23



Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững

Hộp 1.1 Các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững

Xóa nghèo
Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

Xóa đói
Xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải 
thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp bền vững

Sức khỏe tốt và cuộc sống khỏe mạnh
Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng 
cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa 
tuổi

Giáo dục chất lượng
Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công 
bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi người

Bình đẳng giới
Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và 
trao cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Nước sạch và vệ sinh
Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài 
nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả 
mọi người

Năng lượng sạch và giá hợp lý
Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng 
lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả 
năng chi trả cho tất cả mọi người 

Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững 
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có 
sự tham gia và được duy trì liên tục, việc 
làm đầy đủ và năng suất, việc làm bền vững 
cho tất cả mọi người

Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng
Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống 
chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao 
trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

Giảm bất bình đẳng
Giảm bất bình đẳng trong xã hội

Thành phố và cộng đồng bền vững
Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có 
khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường 
sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý 
dân cư và lao động theo vùng

Tiêu dùng và Sản xuất có trách nhiệm 
Bảo đảm mô hình sản xuất và tiêu thụ bền 
vững

Hành động bảo vệ khí hậu
Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí 
hậu và thiên tai

Cuộc sống dưới nước
Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, 
biển và nguồn lợi biển để phát triển bền 
vững

Cuộc sống trên mặt đất
Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo 
tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ 
sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy 
thoái và phục hồi tài nguyên đất

Hòa bình, Công lý và Thể chế vững mạnh
Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình 
đẳng vì phát triển bền vững, tạo khả năng 
tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây 
dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm 
giải trình và có sự tham gia ở các cấp

Quan hệ đối tác toàn cầu
Tăng cường phương thức thực hiện và thúc 
đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền 
vững.

Với việc coi bình đẳng giới vừa là một mục tiêu độc lập, và cũng là một ưu tiên xuyên suốt trong các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV), Chương trình Nghị sự 2030 vì Phát triển Bền vững mang 
đến một cơ hội lớn giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển. Điều này đòi hỏi phải đặt bình đằng giới vào 
trọng tâm của việc thực hiện Chương trình này để biến đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái trên 
khắp châu Á - Thái Bình Dương và đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt được sự phát triển bền vững ở mọi 
khía cạnh: kinh tế, môi trường và xã hội.
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Được thông qua vào tháng 9 năm 2015, Chương trình 
Nghị sự 2030 phản ánh thành quả của hơn hai năm 
tham vấn và thảo luận giữa các chính phủ, các tổ chức 
khu vực và đa phương, các nhóm xã hội dân sự bao gồm 
các tổ chức phụ nữ, giới học thuật, khu vực tư nhân và 
hàng triệu người dân để xác định hướng đi mới cho sự 
phát triển toàn cầu.

Chương trình Nghị sự 2030 là kế hoạch hành động cho 
việc thực hiện những bước đi cần thiết để hướng thế giới 
đến một con đường bình đẳng, bền vững, có khả năng 
thích ứng cao, với lời cam kết không bỏ ai lại phía sau. 
Chương trình thiết lập một bộ 17 Mục tiêu nhằm đạt 
được tầm nhìn này (Hộp 1.1). Những mục tiêu này bao 
gồm 169 chỉ tiêu được theo dõi bởi 232 chỉ số để giám sát
tiến trình thực hiện. Chương trình Nghị sự 2030 được 
xây dựng trên tiền thân là Tuyên bố Thiên niên kỷ và 8 
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) - khung phát 
triển toàn cầu đã kết thúc vào năm 2015. Các MTPTBV 
thậm chí vượt xa MDGs bằng cách hướng đến giải quyết 
những thách thức phức tạp và cấp bách của nạn đói 
nghèo, sự bất bình đẳng gia tăng, biến đổi khí hậu, xung 
đột và tính dễ bị tổn thương. Các MTPTBV được xây dựng 
dựa trên nhân quyền với cam kết bảo đảm phẩm giá và 
tôn trọng cho tất cả mọi người.

Các MTPTBV có tính chất phổ quát: Tất cả các nước trên 
thế giới, các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, 
đã cam kết thực hiện 17 mục tiêu này. Khái niệm về tính 
phổ quát cũng phản ánh cam kết đẩy mạnh sự hợp tác 
và học hỏi lẫn nhau trong bối cảnh toàn cầu và khu vực 
nhằm giải quyết những thách thức chung. Điều này là đặc 
biệt quan trọng đối với châu Á và Thái Bình Dương nơi có 
nhiều quốc gia với các mức độ phát triển khác nhau.

Một đặc điểm đáng chú ý của Chương trình Nghị sự 
2030 là nguyên tắc "không bỏ ai lại phía sau" đây là một 
lời kêu gọi hành động đảm bảo rằng mục tiêu chỉ được 
coi là đã thành công khi tất cả thành viên trong xã hội 
đều được hưởng lợi một cách bình đẳng; những tiến bộ 
tính theo mức bình quân của cả quốc gia là chưa đủ. Mỗi 
Mục tiêu bao gồm các chỉ tiêu không chỉ đề ra các cam 
kết về thời gian mà còn cam kết đảm bảo các yếu tố và 
phương tiện để thực hiện các mục tiêu đó, chẳng hạn 
như dữ liệu mới, công nghệ và huy động nguồn lực cần 
thiết nhằm đạt được những kết quả tích cực.
 

Bối cảnh khu vực về bình đẳng giới và 
Phát triển bền vững
Chương trình Nghị sự 2030 cũng là một động lực lớn giúp 
đẩy nhanh tiến độ bình đẳng giới và trao quyền cho tất 
cả phụ nữ và trẻ em gái, thông qua một mục tiêu độc lập 
là Mục tiêu 5 và các chỉ tiêu bình đẳng giới xuyên suốt 
các Mục tiêu khác. Bên cạnh việc phản ánh những cam 
kết mới để đạt được bình đẳng giới ở châu Á - Thái Bình 
Dương, Chương trình Nghị sự 2030 đứng trên nền tảng 
các cam kết liên chính phủ trong đó nêu rõ các lĩnh vực 
thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực (Hộp 1.2).

Mặc dù châu Á - Thái Bình Dương đã có những tiến bộ 
nhất định trong một số lĩnh vực bình đẳng giới, tuy nhiên, 
sự bất bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tồn tại 
trên khắp khu vực, thể hiện rõ ràng qua các chỉ số (xem 
Phần II). Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ phụ nữ 
tham gia vào các công việc dễ bị tổn thương cao; phụ nữ 
phải gánh chịu một khối lượng công việc chăm sóc không 
được trả công một cách không bình đẳng; tình trạng bạo 
lực đối với phụ nữ đang ở mức độ đáng báo động; phụ 
nữ tiếp cận hạn chế đến các dịch vụ về sức khỏe sinh sản 
và tình dục; ở nhiều lĩnh vực, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào 
quá trình đưa ra quyết định thấp.1 Nguyên nhân của tình 
trạng này chính là luật pháp phân biệt đối xử, chuẩn mực 
và tập tục xã hội, những điều đã định hình đời sống kinh 
tế, chính xã và hội, cả ở nơi công cộng và nơi riêng tư.

Bất bình đẳng giới trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương được định hình bởi một loạt các xu hướng xã hội, 
kinh tế, chính trị và môi trường, bao gồm các xu hướng 
liên quan đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang 
ngày một gia tăng, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, 
sự thay đổi nhân khẩu học, sự phát triển của công nghệ 
và ảnh hưởng của các nhóm cực đoan. Hiểu rõ được cách 
thức ngăn chặn những xu hướng này hoặc cách để thúc 
đẩy tiến bộ đối với bình đẳng giới và Phát triển Bền vững 
là một điều vô cùng quan trọng trong quá trình thực 
hiện hóa các MTPTBV.

Trước khi thông qua Chương trình Nghị sự 2030 
vì sự Phát triển Bền vững, các chính phủ trong 
khu vực châu Á và Thái Bình Dương từ lâu đã cam 
kết sẽ tôn trọng bình đẳng giới. 

• Hiến chương Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) nhấn mạnh tầm quan trọng của 
phụ nữ trong vai trò lãnh đạo bằng cách đưa 
ra điều khoản "bình đẳng giới" được xem xét 
hợp lý trong các cuộc họp mặt của Tổng thư 
ký và bốn Phó Tổng thư ký.

• Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương đã cam 
kết thực hiện Tuyên bố Bình đẳng giới khu vực 
Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy nỗ lực xóa 
bỏ khoảng cách giới trong khu vực, trong đó 
bao gồm đẩy mạnh các cơ chế tham vấn với xã 
hội dân sự, tăng cường sự đại diện của phụ nữ 
trong vị trí lãnh đạo và "các giải pháp đặc biệt 
mang tính tạm thời", ví dụ như các đặc điểm 
thiết kế, các chỉ số và hạn mức có tính bao trùm.

• Năm 2014, Hiệp hội các nước Nam Á cho Hợp 
tác khu vực (SAARC) đã tiếp tục tăng cường 
quan hệ đối tác với UN Women để thúc đẩy 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
trong khu vực.

Hộp 1.2 Xây dựng các cam kết về bình đẳng giới tại 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
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Mặc dù khu vực đã đạt được những tiến bộ nhất định 
trong quá trình xóa nghèo nói chung, lợi ích kinh tế 
vẫn chưa được phân chia một cách đồng đều, dẫn đến 
việc bất bình đẳng trong thu nhập tại khu vực ở mức độ 
đáng báo động. Cụ thể, theo như Chỉ số Gini hoặc Chỉ số 
Palma, mức độ bất bình đẳng trong thu nhập tại châu Á 
- Thái Bình Dương cao hơn so với mức trung bình của thế 
giới và thậm chí còn có xu hướng tăng ở Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa, Indonesia, Philippines và Liên bang Nga, 
bên cạnh các quốc gia khác.2 Việc thiếu tính bao trùm và 
những bất lợi do bất bình đẳng đã tạo ra không ít những 
rủi ro trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội và môi 
trường. Từ góc độ giới, những những nguyên nhân khiến 
phụ nữ phải chịu sự bất bình đẳng về kinh tế bao gồm 
công việc chăm sóc không được trả lương, các chuẩn 
mực xã hội thiên vị nam giới, phụ nữ không có tiếng nói 
và vai trò lãnh đạo - đây cũng chính là những ưu tiên 
trong việc thực hiện các MTPTBV.3

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi đặc biệt dễ bị 
ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu dưới hình thức những 
trận thiên tai chưa từng thấy, hay những trận hạn hán 
hoặc lũ lụt có khả năng tàn phá đất nông thôn, đô thị và 
sinh kế. Các quốc gia trong khu vực đặc biệt chú ý đến 
các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất do thiên tai 
và thảm họa. Trong thập kỷ qua, thiên tai trong khu vực 
đã ảnh hưởng đến khoảng 1,3 tỷ người.4 Các trận thiên 
tai và thảm họa ảnh hưởng đáng kể đến bình đẳng giới 
và Phát triển Bền vững. Một trong những nhóm dân số 
yếu thế nhất chính là những người sống trong các khu 
vực dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Sinh kế của phụ nữ 
nghèo và một phần không nhỏ dân số phụ thuộc vào 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tác động của thiên tai và 
những cú sốc môi trường có xu hướng làm gia tăng sự 
bất bình đẳng giới, bởi những tác động này ảnh hưởng 
hoàn toàn khác biệt đối với phụ nữ và nam giới (xem 
Phần II). Khu vực này cũng cho thấy một số thay đổi về 
nhân khẩu học, cũng như những tác động của những 

thay đổi này đối với bình đẳng giới và Phát triển Bền 
vững. Đô thị hóa là một trong những xu hướng chính 
trong khu vực. Các dự báo hiện nay ước tính một nửa 
dân số của khu vực sẽ sống tại đô thị vào năm 2018.5 Mặc 
dù đô thị hóa mang đến nhiều cơ hội kinh tế cho những 
người di cư từ nông thôn, nhưng tốc độ đô thị hóa quá 
nhanh sẽ tạo ra những áp lực về cơ sở hạ tầng và dịch 
vụ thiết yếu ở các thành phố. Nhìn từ góc độ giới, đô thị 
hoá có khả năng mở rộng cơ hội kinh tế của phụ nữ; tuy 
nhiên, những thách thức ở các thành phố về vấn đề nhà 
ở, dịch vụ y tế và an toàn có thể gây ra tác động tiêu cực 
không đồng đều với phụ nữ và nam giới.6

Sự thay đổi về nhân khẩu học tại châu Á - Thái Bình 
Dương thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Trong số 
38 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực có dữ liệu, 
13 quốc gia/vùng lãnh thổ đang có xu hướng tăng đột 
biến dân số trẻ, nơi có khoảng 20% dân số từ 15 đến 24 
tuổi. Bên cạnh đó, có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ khác 
đang bị già hóa dân số, mà ở đó có ít nhất 14% dân số 
từ 60 tuổi trở lên. Ở một số nước/vùng lãnh thổ khác, tỷ 
lệ nhóm dân số ở độ tuổi lao động đang ngày một tăng 
cao. Những thay đổi này có ý nghĩa nhất định trong quá 
trình hướng tới Phát triển Bền vững về vấn đề việc làm, 
bảo hiểm xã hội, cũng như những áp lực đối với dịch vụ 
và cơ sở hạ tầng.8

Già hóa dân số có hai tác động quan trọng đối với bình 
đẳng giới. Thứ nhất, phụ nữ có thể chiếm tỷ lệ lớn trong 
nhóm dân số đang già hóa ở các nước trong khu vực, 
do tuổi thọ của họ cao hơn. Tuy nhiên, tình hình chung 
của phụ nữ trong thị trường lao động còn nhiều bất cập 
(ví dụ, việc làm dễ bị tổn thương và việc làm bán thời 
gian nghỉ việc do sinh con và sự chênh lệch về giới trong 
lương hưu và các rủi ro liên quan đến an sinh xã hội 
khác ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong khi thiếu 
các biện pháp chính sách đáp ứng kịp thời.9 Thứ hai, xu 
hướng già hóa dân số làm tăng nhu cầu chăm sóc người 
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cao tuổi. Đây có thể vừa là rào cản (phụ nữ là người 
chăm sóc chính cho các thành viên gia đình, thường là 
công việc không trả công) và cũng là cơ hội (phát triển kỹ 
năng và cơ hội việc làm) cho phụ nữ trong khu vực (xem 
Chương 4).

Thời đại của hội nhập và công nghệ mới mang đến 
không ít cơ hội nâng cao quyền năng cho phụ nữ. 
Khoảng 45% dân số trong khu vực có khả năng truy cập 
Internet bằng điện thoại di động và dự kiến con số này 
sẽ tăng lên 70% vào năm 2020.10 Bằng chứng cho thấy 
công nghệ có tiềm năng lớn trong quá trình trao quyền 
cho phụ nữ, ví dụ như bằng cách thúc đẩy vai trò đưa 
ra các quyết định về tài chính của phụ nữ, mở rộng khả 
năng tiếp cận các dịch vụ tài chính thông qua công nghệ 
mới về lĩnh vực này,11 hay mở ra các cơ hội việc làm mới 
trong "nền kinh tế tự phát" như ngày nay.12 Tuy nhiên, 
những tiến bộ công nghệ cũng mang lại một số thách 
thức mới cho bình đẳng giới, với nạn bắt nạt hay quấy rối 
và bóc lột trực tuyến. Bên cạnh đó, phụ nữ vẫn chưa được 
đại diện đầy đủ trong phần lớn các công việc thuộc lĩnh 
vực công nghệ, phản ánh sự bất bình đẳng trong các lựa 
chọn và nghề nghiệp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật 
và toán học (STEM ).13  Hơn nữa, công nghệ tự động hóa 
làm tăng hiệu quả sản xuất đồng nghĩa với việc một số 
công việc thường do phụ nữ đảm nhận sẽ không còn cần 
đến. Một lần nữa, những vấn đề này đòi hỏi những hành 
động sớm để có thể sử dụng các công nghệ mới vào việc 
thu hẹp khoảng cách giới thay vì làm điều ngược lại.

Cuối cùng, việc thực hiện bình đẳng giới đang bị đe 
dọa ở nhiều quốc gia trong khu vực bởi sự xuất hiện và 
ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhóm và ý thức hệ 
cực đoan đang chối bỏ các nỗ lực hướng tới bình đẳng 
giới.14 Ảnh hưởng của chủ nghĩa cực đoan được thể hiện 
ở nhiều hình thức khác nhau trong nhiều bối cảnh đa 
dạng. Tuy nhiên, một đặc điểm chung là việc lợi dụng 
tôn giáo, truyền thống và văn hóa giới hạn nhân quyền 
của phụ nữ và thúc đẩy vai trò giới mang tính khuôn 
mẫu, đặc biệt là những vai trò của phụ nữ và trẻ em gái 
trong gia đình, quyền của họ đối với cơ thể và sức khỏe 
tình dục, quyền được tham gia vào đời sống xã hội, bao 
gồm các tổ chức giáo dục, thị trường lao động hay chính 
trị.15 Trong một số bối cảnh, các lực lượng này điều chỉnh 
lại luật pháp, tổ chức nhà nước và các chuẩn mực xã hội 
liên quan đến bình đẳng giới và hạn chế không gian của 
xã hội dân sự và các tổ chức phụ nữ, tạo ra nhiều cản trở 
lớn để đạt được bình đẳng giới và các  MTPTBV.

Trong bối cảnh của các vấn đề khu vực này, Chương trình 
Nghị sự 2030 và các MTPTBV là khuôn khổ quan trọng để 
giải quyết bất bình đẳng giới và những thách thức cản 
trở quá trình Phát triển Bền vững.

Các cam kết bình đẳng giới trong Chương trình Nghị 
sự 2030 thể hiện một bước tiến quan trọng tiếp nối các 
Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs). Các vấn đề 
bình đẳng giới trong MDG đã bị thu hẹp cũng như nhiều 
vấn đề quan trọng chưa được đề cập đến. Các cam kết 
bình đẳng giới trong MTPTBV xây dựng dựa trên những 
vấn đề này với những mục tiêu cụ thể toàn diện hơn. 

Chương trình Nghị sự 2030 nhấn mạnh sự tiến bộ trong 
bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ 
em gái như một điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện 
hóa toàn bộ chương trình nghị sự. Các mục tiêu MTPTBV 
hướng tới bình đẳng giới thông qua phương pháp hai 
hướng: đưa bình đẳng giới trở thành một ưu tiên rõ ràng 
thông qua việc đặt Mục tiêu 5 về Bình đẳng giới và Trao 
quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái một cách độc lập, 
và lồng ghép bình đẳng giới vào trong các MTPTBV khác. 
Các Mục tiêu cụ thể về bình đẳng giới được xây dựng 
dựa trên các cam kết và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, 
bao gồm Công ước Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt đối 
xử đối với Phụ nữ (CEDAW) và Tuyên bố và Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh để có những định chuẩn cho các 
MTPTBV (Hộp 1.4).

Hộp 1.3 Bình đẳng giới: Mục tiêu độc lập và ưu tiên 
xuyên suốt Chương trình Nghị sự 2030

Việc huy động tối đa tiềm năng con người và 
Phát triển Bền vững sẽ không thể thực hiện được 
nếu quyền và cơ hội của một nửa dân số trên thế 
giới tiếp tục bị từ chối. Phụ nữ và trẻ em gái cần 
có quyền tiếp cận bình đẳng với giáo dục chất 
lượng, nguồn lực kinh tế và sự tham gia chính trị 
cũng như cơ hội bình đẳng trong công việc, lãnh 
đạo và ra quyết định ở mọi cấp độ. Chúng ta sẽ 
nỗ lực không ngừng nghỉ để thu hẹp lại khoảng 
cách giới, tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức liên 
quan đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Tất cả các 
hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, thông 
qua sự tham gia của nam và nữ. Việc lồng ghép 
giới một cách có hệ thống trong thực hiện Chương 
trình Nghị sự đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nguồn: Liên Hợp Quốc, Thay đổi thế giới: Chương 
trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững), 
trang 6, đoạn 20
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Hộp 1.4 Công ước CEDAW và Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh- Nền tảng cho Chương trình Nghị sự 
2030 vì Phát triển Bền vững

Công ước CEDAW và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh 
đại diện cho những mốc quan trọng trên con đường 
hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ - 
cả hai đều được công nhận trong Chương trình Nghị 
sự 2030 nói chung và cụ thể là khung về chống phân 
biệt đối xử và lộ trình hướng tới bình đẳng giới. Cả 
Công ước CEDAW và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh 
đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc khắc phục các 
rào cản chính thức và không chính thức đối với việc 
hưởng lợi đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ, cũng như 
để đảm bảo rằng phụ nữ được hưởng lợi một cách 
bình đẳng ở cả ba khía cạnh Phát triển Bền vững: 
kinh tế, xã hội và môi trường.

Công ước CEDAW được thông qua vào năm 1979 
và được biết đến như một dự luật quốc tế về quyền 
con người dành cho phụ nữ. Công ước CEDAW chỉ 
ra những yếu tố dẫn đến phân biệt đối xử đối với 
phụ nữ và đặt ra một chương trình nghị sự cho hành 
động quốc gia để chấm dứt mọi hình thức phân 
biệt đối xử. Công ước này nhấn mạnh sự cần thiết 
của việc vượt xa hơn nữa bình đẳng mang tính hình 
thức hoặc "đối xử bình đẳng" để đạt được bình đẳng 
thực chất hoặc "bình đẳng về kết quả". Sự hiểu biết 
rộng rãi hơn về bình đẳng này công nhận bản chất 

cấu trúc, tích lũy và lịch sử của bất bình đẳng giới, 
kết quả là phụ nữ không thể hưởng quyền của họ 
trong thực tế, ngay cả khi họ bình đẳng trước pháp 
luật. Tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc 
tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngoại trừ 
Iran, Palau và Tonga đã phê chuẩn hoặc công nhận 
Công ước CEDAW.

Xây dựng trên CEDAW và các khuôn khổ nhân 
quyền khác, Hội nghị Quốc tế lần IV về Phụ nữ năm 
1995 và tài liệu theo sau đó, Tuyên bố và Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh và Tuyên bố của các Bộ trưởng 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương về Tăng cường 
Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ: Đánh giá 
Bắc Kinh+20 kêu gọi hành động chiến lược để thúc 
đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, cũng 
như công nhận quyền con người của phụ nữ và trẻ 
em gái trong 12 lĩnh vực quan trọng: xóa nghèo; 
giáo dục và đào tạo; sức khỏe; bạo lực; xung đột vũ 
trang; kinh tế; quyền lực và việc ra quyết định; cơ 
chế thể chế; quyền con người; truyền thông; môi 
trường; và trẻ em gái. Tương tự như Chương trình 
Nghị sự 2030, Cương lĩnh Hành động nêu rõ mối 
quan hệ chặt chẽ giữa bình đẳng giới, phát triển 
bền vững và hòa bình.

Ảnh: ADB/Ariel Javellana

Nguồn: UN Women và UNESCAP. Báo cáo Hội nghị châu Á Thái Bình Dương về Bình đẳng giới và Nâng cao 
quyền năng cho phụ nữ: Nhìn lại 20 năm Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, Bangkok 17-20/11/2014
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Hộp 1.5 Mục tiêu 5: Các chỉ tiêu nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

1. End discrimination
 against all women 
 and girls

2. Eliminate violence
 against women 
 and girls

3. Eliminate all harmful
 practices such as child
 marriage

4. Recognize and value
 unpaid care and
 domestic work

5. Ensure women’s
 participation and
 leadership in 
 decision-making

6. Ensure universal 
 access to sexual and
 reproductive health
 and rights

5.1 Chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái 
trên toàn thế giới.

5.2 Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công 
cộng và riêng tư, bao gồm nạn buôn bán người, lạm dụng tình dục và 
các hình thức lạm dụng khác.

5.3 Xóa bỏ các tập tục có hại, ví dụ như tảo hôn và kết hôn sớm, cưỡng ép 
hôn nhân, tục cắt bộ phận sinh dục nữ.

5.4 Thừa nhận và tôn trọng công việc chăm sóc và cộng việc nội trợ không 
được trả lương thông qua cung cấp phổ cập các dịch vụ công, cơ sở hạ 
tầng và các chính sách an sinh xã hội và thú đẩy chia sẻ trách nhiệm 
trong các hộ và gia đình phù hợp với từng quốc gia.

5.5 Bảo đảm phụ nữ tham gia đầy đủ, hiệu quả và có các cơ hội bình đẳng 
để nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở tất cả các cấp ra quyết định về chính 
trị, kinh tế và đời sống xã hội.

5.6 Đảm bảo tiếp cận phổ cập tới chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục 
và các quyền sinh sản như đã đồng ý phù hợp với Chương trình Hành 
động của các Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh và các tài liệu đầu ra ở các Hội nghị này.

Undertake reforms to give 
women equal rights to 
economic resources including 
land

Phương thức thực hiện chỉ tiêu:

Enhance the use of information 
and communications 
technology

Adopt and strengthen 
policies and legislation

Lần đầu tiên trong khuôn khổ phát triển toàn cầu hoặc 
trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, thông qua 
Mục tiêu 5, các MTPTBV hướng tới: chấm dứt mọi hình 
thức phân biệt đối xử; xóa bỏ bạo lực và các tập tục có 

hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; giải quyết vấn đề về công 
việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả công; 
đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ nữ ở mọi cấp độ 
ra quyết định, và tiếp cận phổ cập đến quyền và chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (Hộp 1.5).

5.a Thực hiện cải cách để đảm bảo phụ nữ quyền bình đẳng 
trong tiếp cận các nguồn lực kinh tế cũng như quyền sở 
hữu và kiểm soát đất đai, tài sản, dịch vụ tài chính, tài sản 
thừa kế và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với luật  pháp 
quốc gia.

5.b Tăng cường sử dụng công nghệ, cụ thể là công nghệ thông 
tin và truyền thông, để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ. 

5.c Áp dụng và tăng cường thực hiện các chính sách công 
bằng và pháp luật có tính hiệu lực cao nhằm thúc đẩy bình 
đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở 
tât cả các cấp.
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Bình đẳng giới và phát triển bền vững: 
Tăng cường hợp tác để thúc đẩy tiến độ
Bình đẳng giới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 
tiến trình hướng tới Phát triển Bền vững ở tất cả mọi 
lĩnh vực. Khi phụ nữ thực sự có tiếng nói, cũng như tham 
gia tích cực trong công tác quản trị công, hay các công 
tác liên quan đến nguồn lực công, họ sẽ có nhiều cơ hội 
được tham gia vào các chương trình ưu tiên phát triển 
con người, bao gồm có ưu tiên về sức khỏe,  dinh dưỡng 
trẻ em và tiếp cận việc làm.16 Bằng chứng cho thấy mối 
liên hệ chặt chẽ giữa việc trao quyền cho phụ nữ và môi 
trường bền vững. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự tham gia 
của phụ nữ vào các tổ chức quản lý tài nguyên thiên 
nhiên ở địa phương là rất quan trọng trong quản lý tài 
nguyên rừng và nước.17 Việc đảm bảo quyền tiếp cận và 
kiểm soát tài sản nông nghiệp và nguồn lực sản xuất của 
phụ nữ là điều cơ bản để đạt được an ninh lương thực và 
sinh kế bền vững, tăng khả năng thích ứng với biến đổi 
khí hậu và tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong gia 
đình.18 

Sự phối hợp giữa bình đẳng giới và toàn bộ khuôn khổ 
MTPTBV đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ, không 
chỉ là một chỉ tiêu trong Mục tiêu 5, chấm dứt bạo lực 
đối với phụ nữ cũng liên quan đến nhiều Mục tiêu khác, 
ví dụ, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái sau hậu 
quả thiên tai (Mục tiêu 13); ứng phó với bạo lực đối với 
phụ nữ thông qua việc cung cấp các dịch vụ y tế (Mục 
tiêu 3); giải quyết vấn đề bạo lực đối với trẻ em gái trong 
bối cảnh giáo dục (Mục tiêu 4); hành động bạo lực đối 
với phụ nữ trong bối cảnh xung đột và nguy hiểm (Mục 
tiêu 16); an toàn trong giao thông công cộng cho phụ 
nữ (Mục tiêu 11); và bảo đảm thành phố an toàn cho phụ 
nữ và trẻ em gái (Mục tiêu 11). Do đó, đặt mối quan tâm 
tới bạo lực đối với phụ nữ trong việc thực hiện tất cả các 
MTPTBV đóng vai trò quan trọng trong lộ trình tiến tới 
bình đẳng giới và cũng như việc thực hiện hóa tất cả các 
Mục tiêu.

Một ví dụ khác là mối liên kết giữa việc giải quyết gánh 
nặng từ công việc chăm sóc không được trả lương của 
phụ nữ (Mục tiêu 5) và các Mục tiêu khác. Trên thế giới 
và ở châu Á - Thái Bình Dương, so với nam giới, phụ nữ 
dành nhiều thời gian hơn cho các công việc chăm sóc 
không được trả công và công viêc nội trợ, bao gồm các 
công việc gia đình như lấy nước, thu củi, nấu ăn và chăm 
sóc gia đình, bao gồm trẻ em, người bệnh và người già. 
Điều này làm giảm thời gian phụ nữ tham gia vào công 
việc được trả công (Mục tiêu 8), và góp thêm phần vào 
tình trạng nghèo (Mục tiêu 5) cho phụ nữ, bởi họ phải 
cân bằng thời gian giữa công việc được trả công và 
không được trả công. Cơ sở hạ tầng có khả năng giúp 
phụ nữ giảm bớt thời gian cho các công việc nội trợ hay 
công việc chăm sóc không được trả công, bao gồm cải 
thiện nguồn nước (Mục tiêu 6), điện (Mục tiêu 7) và giao 
thông (Mục tiêu 9). Giảm thiểu và tái phân phối công 
việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ có thể sẽ 
là chất xúc tác quan trọng để thực hiện hóa một số Mục 
tiêu (ví dụ, 1 và 8), cũng như thúc đẩy tiến trình hướng tới 
các Mục tiêu khác (ví dụ, 6 và 7) liên quan đến việc giảm 
gánh nặng từ công việc không được trả công của phụ nữ.

Không chỉ là một chất xúc tác cho sự Phát triển Bền vững 
mà bình đẳng giới luôn cần được coi là trọng tâm trong 
bất cứ hoàn cảnh nào. Mặc dù bình đẳng giới có thể giúp 
đạt được bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường, tuy 
nhiên không phải lúc nào sự phát triển của các khía cạnh 
trên cũng đem lại bình đẳng giới. Ví dụ, các mô hình 
tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
(Mục tiêu 8) đang là một trong những yếu tố góp phần 
vào sự bất bình đẳng giới, chẳng hạn như thông qua việc 
thuê lao động nữ không có kỹ năng với mức lương thấp 
trong lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp. Nghiên cứu từ 
khu vực cho thấy rằng tỷ lệ chênh lệch lớn về lương làm 
tăng tính cạnh tranh khi tỷ lệ phụ nữ được thuê cao hơn 
trong các hoạt động cường độ lao động mạnh, mang 
định hướng xuất khẩu.19 Tuy nhiên, sự tăng trưởng này 
thiếu tính bao trùm cũng như tính dài hạn; bình đẳng 
giới là một yếu tố đem lại nhiều lợi ích hơn cho sự tăng 
trưởng.20 Giải quyết những vẫn đề này đóng vai trò quan 
trọng trong nỗ lực thực hiện các MTPTBV.

Khai thác mối liên kết chặt chẽ giữa bình đẳng giới và 
các MTPTBV đòi hỏi phải có hành động ở một số lĩnh 
vực. Thứ nhất, việc triển khai có trách nhiệm giới đòi 
hỏi các chính sách và chương trình nhằm thực hiện tất 
cả MTPTBVs một cách có hệ thống, ưu tiên bình đẳng 
giới và thậm chí vượt xa hơn các chỉ "tiêu bình đẳng 
giới" để tập trung vào mỗi liên hệ giữa bình đẳng giới 
với tất cả MTPTBV. Thứ hai, MTPTBV nên được thực 
hiện song song và kết hợp lẫn nhau thay vì riêng lẻ. 
Điều này đòi hỏi phương pháp liên ngành cũng như sự 
phối hợp giữa các tác nhân có liên quan. Thứ ba, tiến 
độ, các thách thức và khoảng trống trong việc thực 
hiện MTPTBV phải được giám sát thường xuyên thông 
qua thu thập và phân tích dữ liệu. Cuối cùng, phụ nữ và 
tổ chức của phụ nữ cần có một vị trí nhất định để tác 
động đến các chiến lược Phát triển Bền vững ở cấp khu 
vực và quốc gia.

Mục tiêu 5 về Bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ là một mục tiêu độc lập và được lồng 
ghép xuyên suốt trong tất cả các Mục tiêu khác. 
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Lời cam kết "không bỏ ai lại phía sau"dưới 
góc nhìn giới 
Một lời cam kết quan trọng đối với cuộc sống của phụ nữ 
và trẻ em gái trên toàn châu Á - Thái Bình Dương đó là 
nguyên tắc MTPTBV "không bỏ ai lại phía sau". Một trong 
những hạn chế của MDGs là việc tập trung theo dõi mức 
trung bình quốc gia trong nỗ lực giám sát tiến độ mà bỏ 
qua sự phát triển trong những nhóm bị thiệt thòi nhất. 
Chương trình Nghị sự 2030 đặc biệt nhấn mạnh sự cần 
thiết của việc "tiếp cận đến những người ở phía sau cùng 
trước tiên". Với Mục tiêu 10, trong đó tập trung vào bất 
bình đẳng, nhấn mạnh vào việc tiếp cận các nhóm bị 
thiệt thòi nhất và giải quyết các hình thức bất bình đẳng 
khác nhau là một đặc điểm riêng biệt của MTPTBV.

Điều này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi nhìn từ góc độ 
giới bởi nó hướng tới những người  phụ nữ phải chịu 
nhiều hình thức phân biệt đối xử và thường bị loại trừ.21 
Khái niệm về các hình thức đa dạng của phân biệt đối xử 
cho thấy sự bất bình đẳng trên cơ sở đan xen giữa các 
bản dạng đang có xu hướng tạo ra thêm nhiều hình thức 
phân biệt đối xử mới.22 Phương pháp tiếp cận bình đẳng 
giới mang tính giao thoa thừa nhận rằng phụ nữ có trải 
nghiệm và quan điểm khác nhau dựa trên các khía cạnh 
liên quan đến bản sắc, bao gồm chủng tộc, tầng lớp, dân 
tộc, xu hướng tính dục, bản dạng giới, khuyết tật, tôn 
giáo, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú và 
di cư.

Thế nào là "không bỏ lại ai phía sau" trong thực tế? Phần 
lớn các cuộc thảo luận xung quanh MTPTBV cho đến nay 
là về sự cần thiết của việc tạo ra dữ liệu phân tách để 
theo dõi sự tiến bộ trên các Mục tiêu. Đây là một hoạt 
động quan trọng được thảo luận thêm trong Chương 2. 
Tuy nhiên, sự ít chú ý tới các cấu trúc, sức mạnh và động 
lực chính trị đang tạo thêm nhiều bất lợi cho các nhóm 
cụ thể, cũng như làm sâu sắc hơn sự bất bình đẳng.23 Bất 
bình đẳng và phân biệt đối xử là sản phẩm của các chính 
sách, luật, quy định, thể chế, phong tục tập quán, rào cản 
cấu trúc, sự thiếu dân chủ và sự chi phối của vật chất và 
quyền lực. Như vậy, để giải quyết bất bình đẳng giới đòi 
hỏi một biện pháp toàn diện bao gồm những chính sách 
và chương trình  có tác động xuyên suốt các MTPTBV 
cùng với bộ dữ liệu có phân tách nhằm theo dõi có hay 
không việc hưởng lợi và mức độ hưởng lợi của các nhóm 
khác nhau như thế nào. Gói chính sách và chương trình 
này nên bao gồm, ví dụ, các dịch vụ bảo trợ xã hội và các 
dịch vụ thiết yếu mang tính phổ quát để đảm bảo mức 
sống đầy đủ, chính sách thuế được tái phân phối và cải 
thiện để giải quyết các bất bình đẳng trong thu nhập.24

Các chính sách nên phản ánh sự đa dạng trong trải 
nghiệm và các nhu cầu khác nhau của phụ nữ thay vì đối 
xử với phụ nữ như một nhóm đồng nhất. Không bỏ lại ai 
phía sau cũng đồng nghĩa với lời hứa đảm bảo tất cả mọi 
người được hưởng lợi từ các chính sách, dịch vụ mang 
tính phổ quát. Tuy nhiên, việc thực hiện lời hứa này có 
thể là một thách thức. Làm thế nào để thiết kế được các 
chính sách cho tất cả mọi người và hướng tới giải pháp 

mục tiêu nhằm đạt được kết quả mong muốn (ví dụ đảm 
bảo các biện pháp cụ thể nhằm tăng khả năng tiếp cận 
cho những nhóm bị loại trừ trong hệ thống giáo dục 
và y tế được tài trợ và cho tất cả các đối tượng được sử 
dụng).25 Thiết lập cơ chế tham vấn với các nhóm phụ nữ 
khác nhau trong cơ chế ra quyết định liên quan đến quá 
trình thực hiện MTPTBV, giám sát và theo dõi ở cấp quốc 
gia sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tiếng nói và quan điểm của 
các nhóm phụ nữ trong các quyết định chính sách có 
ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi họ.

Tổng quan báo cáo
Tương lai của một thế hệ nằm ở việc tăng cường sự hiểu 
biết chung về bất bình đẳng giới và thực hiện hành động 
để công nhận quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái 
nhằm hướng tới sự Phát triển Bền vững cho tất cả mọi 
người ở châu Á - Thái Bình Dương. Thiết lập một cơ sở cho 
tiến độ và đặt ưu tiên hành động là những bước đầu tiên 
để thực hiện điều đó.

Là đánh giá đầu tiên cho châu Á - Thái Bình Dương về việc 
làm thế nào có thể đạt được bình đẳng giới thông qua 
Chương trình Nghị sự 2030, Báo cáo này phân tích bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở vai trò 
là chất xúc tác để đẩy nhanh tiến độ đạt được các MTPTBV 
trong khu vực. Báo cáo được chia thành ba phần.

Trong Phần I, Chương 1 giới thiệu Chương trình Nghị sự 
2030 và lý do bình đẳng giới vừa là mục tiêu độc lập vừa là 
một ưu tiên xuyên suốt các MTPTBV khác. Chương 2 giới 
thiệu khái quát các Mục tiêu và triển vọng cho các chỉ tiêu 
liên quan đến giới trong các MTPTBV tại châu Á - Thái Bình 
Dương, trong bối cảnh thiếu dữ liệu ở  giai đoạn triển khai.

Phần II của báo cáo khám phá bốn lĩnh vực chính sách 
biến đổi quan trọng có thể thúc đẩy tiến độ đối với bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và Chương trình Nghị 
sự 2030. Những lĩnh vực hành động này có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng đối với châu Á - Thái Bình Dương. Mặc 
dù không thể đại diện cho các cam kết bình đẳng giới 
trong MTPTBV, tuy nhiên nếu những lĩnh vực này được 
giải quyết một cách toàn diện, chúng hoàn toàn có khả 
năng biến đổi không chỉ cuộc sống của phụ nữ và trẻ em 
gái trong khu vực mà thậm chí là cả nền kinh tế và xã 
hội. Do tính chất phụ thuộc lẫn nhau giữa bình đẳng giới 
và các MTPTBV, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề 
trong các lĩnh vực này cũng sẽ thúc đẩy tiến trình của các 
MTPTBV nói chung. Bốn lĩnh vực chính sách biến đổi được 
nghiên cứu sâu trong báo cáo này là:

• Công nhận quyền và chăm sóc về sức khỏe tình dục 
và sức khỏe sinh sản của phụ nữ

 Phụ nữ có quyền chọn bạn tình và tự đưa ra những 
quyết định liên quan đến sức khỏe sinh sản của bản 
thân là một chỉ số quan trọng trong việc thực hiện 
quyền con người và cũng là điều kiện tiên quyết cho 
việc nâng cao quyền năng kinh tế, xã hội và chính trị 
cho phụ nữ và Phát triển Bền vững. 
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• Thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối các công 
việc chăm sóc và nội trợ không được trả công. 

 Thừa nhận, tái phân phối và giảm thiểu công việc 
chăm sóc và công việc nội trợï không được trả công 
vốn chủ yếu do phụ nữ đảm nhận là nhiệm vụ quan 
trọng nhằm mở rộng các cơ hội học tập, việc làm và 
đời sống của phụ nữ, góp phần bình đẳng giới và 
Phát triển Bền vững.

• Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 
 Bạo lực gây ảnh hưởng đối với phụ nữ và trẻ em gái 

trong mọi xã hội ở châu Á và Thái Bình Dương, bất 
kể giàu nghèo, tuổi tác hay dân tộc - mặc dù một 
số phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực cao 
hơn những người khác. Bạo lực đối với phụ nữ để lại 
những hậu quả về mặt sức khỏe và sự hạnh phúc, 
cũng như cản trở phụ nữ thực hiện quyền của họ 
trong tất cả các lĩnh vực, đẩy họ ra khỏi đời sống 
kinh tế, chính trị và xã hội.

 

• Trao quyền cho phụ nữ trong công tác thích ứng 
với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. 
Những rủi ro và tác động của biến đổi khí hậu và 
thiên tai là vấn đề cấp thiết ở châu Á và Thái Bình 
Dương, và có hậu quả tàn phá trên nhiều vùng của 
khu vực. Phụ nữ phải gánh chịu những hậu quả của 
thảm họa và thiên tai khác nhiều so với nam giới 
bởi sự bất bình đẳng giới và những bất lợi kinh tế xã 
hội. Tuy nhiên, sự tham gia của phụ nữ trong công 
tác thích ứng và xây dựng khả năng phục hồi trước 
biến đổi khí hậu ở châu Á - Thái Bình Dương thường 
không được công nhận và hỗ trợ.

Phần III là phần kết luận với kế hoạch hành động để đẩy 
nhanh tiến độ cam kết thực hiện bình đẳng giới theo 
Chương trình Nghị sự 2030 và Phát triển Bền vững ở 
châu Á - Thái Bình Dương. Bằng cách phản ánh các bài 
đánh giá chuyên sâu về chất xúc tác cho sự tiến bộ về 
bình đẳng giới và Chương trình nghị sự 2030, Báo cáo 
xác định các hành động ưu tiên nhằm thực hiện hóa các 
cam kết.

Ảnh: ADB/Eric Sales
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Mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV) công nhận bình đẳng giới là vấn đề cho phát triển bền 
vững, cũng như là một mục tiêu độc lập và là chất xúc tác cho sự tiến bộ để đạt được tất cả các 
mục tiêu. Việc thực hiện hóa tầm nhìn này đòi hỏi sự bình đẳng giới được lồng ghép vào trong tất 
cả MTPTBV, cùng với việc giám sát có hệ thống các kết quả liên quan đến giới.

Chương này thiết lập một cơ sở mục tiêu cho phép 
theo dõi tiến độ triển khai các MTPTBV từ góc độ giới 
trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Khung giám 
sát toàn cầu cho MTPTBV hiện bao gồm 169 chỉ tiêu và 
232 chỉ số. Trong số đó, 54 chỉ số được xác định là chỉ số 
giới bởi những chỉ số này đề cập rõ ràng đến khía cạnh 
giới, đến phụ nữ và trẻ em gái và/hoặc cụ thể hướng 
vào phụ nữ và trẻ em gái. Các chỉ số MTPTBV và các 
phương pháp luận đã được phát triển và thống nhất, 
cũng như thường xuyên được xem xét bởi Nhóm Liên 
ngành và Chuyên gia về các MTPTBV (IAEG-MTPTBV).1

Bên cạnh 54 chỉ số của MTPTBV về vấn đề giới, Báo cáo 
này cũng sử dụng thêm 34 chỉ số liên quan đến giới từ 
khung chỉ số MTPTBV chính thức, mặc dù không đề cập 
rõ ràng về giới, nhưng chúng có vai trò giúp làm sáng tỏ 
các vấn đề bình đẳng giới trong khu vực, cho phép phân 
tích các vấn đề này toàn diện và phù hợp hơn. 34 chỉ số 
liên quan đến giới trong khu vực có thể được phân thành 
hai nhóm:

• Các chỉ số nằm trong danh sách chỉ số MTPTBV 
chính thức, mà ở đó có tính đến phân tách giới mặc 
dù không được nêu rõ ràng.

• Các chỉ số MTPTBV chính thức hoặc các thành phần 
của chúng đặc biệt liên quan tới vấn đề bình đẳng 
giới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chương này cũng đánh giá hiện trạng của dữ liệu theo 
từng MTPTBV và kết luận với các khuyến nghị để cải 
thiện thống kê giới nhằm giám sát hiệu quả MTPTBV.

Danh sách đầy đủ các chỉ số được theo dõi trong Báo cáo 
này nằm trong Hộp 2.1. Bảng thống kê trong Phụ lục 2 
kèm theo sẽ cung cấp về các chỉ số cho các quốc gia có 
sẵn dữ liệu trong khu vực.

Báo cáo này phản ánh tình trạng của các chỉ số 
MTPTBV chính thức ở châu Á và Thái Bình Dương 
vào tháng 12 năm 2017 cho các chỉ số có sẵn tại 
cùng thời điểm trong Cơ sở dữ liệu MTPTBV toàn 
cầu và tháng 7 năm 2017 đối với các chỉ số khác. 
Như đã đề cập trong Báo cáo này, trong số 85 chỉ số 
MTPTBV liên quan trực tiếp đến giới  được sử dụng, 
chỉ có 26% chỉ số có sẵn dữ liệu cho hơn 2/3 số quốc 
gia hoặc vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương.2 

Ngoài 85 chỉ số MTPTBV liên quan trực tiếp đến 
giới  chính thức, Báo cáo này sử dụng 9 chỉ số bổ 
sung để cung cấp thông tin chi tiết về các mục 
tiêu MTPTBV trong trường hợp không có dữ liệu 
cho các chỉ số MTPTBV chính thức. Chương 2 đưa 
ra những đánh giá về hiện trạng dữ liệu của 85 chỉ 
số có liên quan đến bình đẳng giới được sử dụng 
trong báo cáo này. 

Hộp 2.1 Chú thích dữ liệu

Trừ khi được trích dẫn khác, dữ liệu trong chương 
này được trình bày trong các bảng thống kê của 
báo cáo (Phụ lục 2) và được tham chiếu bởi số 
lượng các bảng thống kê có liên quan. Tất cả các 
dữ liệu được lấy từ các nguồn có thể so sánh được 
giữa các nước, các cuộc điều tra đại diện quốc gia 
như Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học và Đánh giá 
điều tra hộ gia đình (MICS), và một bảng câu hỏi 
được gửi để lấy dữ liệu chính thức từ các cơ quan 
thống kê quốc gia.

Báo cáo này phân loại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ 
ở châu Á và Thái Bình Dương thành sáu tiểu vùng: 
Các nền kinh tế phát triển; Đông và Đông Bắc Á; 
Bắc và Trung Á; Thái Bình Dương; Nam và Tây 
Nam Á; và Đông Nam Á. Các nền kinh tế đang phát 
triển bao gồm tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ 
ngoại trừ các nền kinh tế phát triển và nhóm khu 
vực cho châu Á và Thái Bình Dương, bao gồm tất cả 
các quốc gia và vùng lãnh thổ. Ấn Độ không nằm 
trong báo cáo này. Để biết thêm thông tin, xem 
Phụ lục 1: Chú thích cho các bảng thống kê.
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MỤC TIÊU 1: XÓA NGHÈO

Xóa nghèo dưới mọi hình thức là một trong những nền 
tảng của Chương trình nghị sự 2030. Nạn nghèo làm 
giảm chất lượng cuộc sống của con người cũng như 
hạn chế khả năng lựa chọn về giáo dục, việc làm, sức 
khỏe và các khía cạnh khác. Tỷ lệ thấp trong tham gia 
lực lượng lao động của phụ nữõ, cùng với thu nhập thấp 
hơn và mức độ tiếp cận với an sinh xã hội hạn chế so với 
nam giới đã tạo ra sự chênh lệch giữa hai giới khi chịu 
ảnh hưởng bởi tình trạng nghèo. Ở cấp độ hộ gia đình, 
việc tiếp cận bất bình đẳng với tài sản và việc phân chia 
không đồng đều các công việc chăm sóc và nội trợ không 
được trả công cản trở khả năng tạo thu nhập của phụ nữ 
và tăng tính dễ bị tổn thương của họ đối với nạn nghèo.

Hiện trạng của số liệu 
Công tác báo cáo số người sống trong tình trạng nghèo 
theo giới đang là một thách thức lớn. Các biện pháp đo 
lường thu nhập và tình trạng nghèo thường dựa trên 
dữ liệu khảo sát hộ gia đình, trong đó ước tính tổng thu 
nhập và tiêu dùng dựa trên hộ gia đình được sử dụng để 
tính thu nhập bình quân đầu người. Các biện pháp này 
thường được tính toán giả định rằng nguồn lực hộ gia 
đình được phân bố đều giữa các thành viên. Điều này 
không thể phản ánh các khía cạnh giới của đói nghèo, 
bao gồm việc phân bổ các nguồn lực của gia đình giữa 
phụ nữ/trẻ em gái và nam giới/trẻ em trai, hay sự bất 
bình đẳng trong sử dụng thời gian dẫn đến việc phụ nữ 
phải làm việc nhiều giờ hơn, hoặc không có tiếng nói hay 
quyền quản lý thu nhập của hộ gia đình.

Cần có dữ liệu về mức thu nhập và tiêu dùng cá nhân để 
theo dõi tình trạng nghèo theo giới tính. Tuy nhiên, việc 
thu thập dữ liệu này có thể phức tạp và tốn kém, công 
tác thu thập dữ liệu 1 cách toàn diện, mang tính định kì 
và có tính đại diện cho quốc gia ở cấp độ cá nhân có thể 
là một chặng đường dài.

Tỷ lệ nghèo, dù sử dụng các chuẩn nghèo quốc gia hay 
quốc tế, không thực sự thể hiện những khó khăn mà 
phụ nữ phải đối mặt, trong đó bắt  nguồn từ tình trạng 
nghèo đa chiều như giáo dục, việc làm, y tế và dinh 
dưỡng, vệ sinh, nước sạch, quyền sở hữu tài sản và sử 
dụng thời gian. Mặc dù ước tính quốc gia về tỷ lệ dân số 
nghèo đa chiều là một chỉ số MTPTBV, tuy nhiên hiện 
vẫn chưa có dữ liệu cho chỉ số MTPTBV 1.2.2.

Phát triển các phương pháp mới và tăng mức độ bao 
phủ của dữ liệu để theo dõi các khía cạnh khác của Mục 
tiêu 1, chẳng hạn như tiếp cận của phụ nữ đối với an sinh 
xã hội, cũng là ưu tiên cấp bách để theo dõi hiệu quả các 
mục tiêu. 

17 MỤC TIÊU NHÌN TỪ GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI KHU VỰC 
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Một số điểm phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 1 
và Bình đẳng giới:

• 1.1.1 Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, 
theo giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị 
trí địa lý (thành thị/nông thôn)

• 1.3.1 Tỷ lệ dân số được hưởng lợi từ hệ thống 
an sinh xã hội, theo giới tính, tách biệt trẻ 
em, người thất nghiệp, người già, người 
khuyết tật, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, nạn 
nhân bị thương tích và người nghèo và 
nhóm dân số dễ bị tổn thương

Các chỉ số bổ sung được sử dụng:

• Chỉ số An sinh xã hội của Ngân hàng Phát 
triển châu Á (Đối với Mục tiêu 1.3)

XÓA
NGHÈ O
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Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ dân số có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế 1,90 USD mỗi ngày trong năm 2011 
Giá PPP theo giới và tiểu vùng, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong năm 2000 và 2016 (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 1.2a.
Chú thích: Việc tính toán số liệu không thể thực hiện được ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các nền kinh 

tế phát triển và khu vực Thái Bình Dương

Lao động nữ nghèo có tỷ lệ  cao nhất ở 
khu vực Nam Á và Tây Nam Á
Khi dữ liệu về tình trạng nghèo ở cấp độ cá nhân bị 
thiếu, việc đánh giá tỷ lệ nghèo trong dân số lao động 
sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự khác biệt liên 
quan đến tình trạng nghèo giữa hai giới. Tuy nhiên, 
một hạn chế đó là dữ liệu này không cung cấp thông 
tin về nguồn thu nhập, sự khác biệt trong hộ gia đình 
trong việc kiểm soát nguồn lực hoặc thông tin chi tiết 
về tình trạng thất nghiệp của phụ nữ.

Dựa trên dữ liệu phân tách giới, tỷ lệ nghèo ở phụ nữ 
trong nhóm dân cư có việc làm tại các nền kinh tế đang 
phát triển trong khu vực giảm từ 34,2% năm 2000 
xuống 7,8% năm 2016 (Biểu đồ 2.1), so với 33,0% xuống 
8,9% ở nam giới. Tỷ lệ nghèo trong dân số lao động ở 
Nam Á và Tây Nam Á vẫn cao đáng kể ở mức 30,9% đối 
với nữ so với 25,4% đối với nam giới, chỉ ra khoảng cách 
giới một cách rõ ràng nhất.

Nhằm giải quyết thách thức khi đánh giá về nghèo, 
UN Women đã đưa ra một phân tích dữ liệu nghèo 
toàn cầu mới từ Ngân hàng Thế giới, sử dụng Cơ sở 
dữ liệu vi mô toàn cầu (GMD) mới được phát triển 
gần đây. Dựa trên thành quả của Ủy ban Kinh tế Mỹ 
Latinh và vùng Caribbean về chỉ số liên quan đến 
phụ nữ, 3 cuộc phân tích tại 88 quốc gia xem xét tỷ lệ 
nghèo cùng cực theo giới tính, độ tuổi và các yếu tố 
khác như tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn. 
Trong thành phần hộ gia đình (ví dụ, kết hợp của 
người có thu nhập và người không có thu nhập theo 
giới tính).4 Điều này cho thấy, ở cấp độ toàn cầu, tỷ 
lệ phụ nữ và trẻ em gái sống trong các hộ gia đình 
nghèo (tỷ lệ nữ) là 12,8%, so với 12,3% đối với nam giới 
và trẻ em trai. 

Tỷ lệ nghèo cùng cực ở phụ nữ cao hơn so với nam giới 
tại khu vực châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, khu vực 
Nam Á và khu vực châu Phi cận Sahara. Ở châu Âu và 
Trung Á và ở Đông Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ phụ nữ 
sống trong tình trạng nghèo cùng cực ít hơn so với 
nam giới.5 Tuy nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ nghèo cùng 
cực theo giới là rất nhỏ ở các khu vực, ngoại trừ khu 
vực Nam Á - nơi có tỷ lệ 15,9% đối với phụ nữ và 14,7% ở 
nam giới. Con số này tương đương với 330 triệu phụ nữ 
và trẻ em gái nghèo so với 325 triệu nam và trẻ em trai 
nghèo. Tuy nhiên trong thực tế, nam giới đông hơn nữ 
giới, và do vậy kết quả chỉ ra rằng phụ nữ trên toàn cầu 
có nguy cơ sống trong tình trạng nghèo cao hơn 4% so 
với nam giới, trong khi khoảng cách giữa hai giới tăng 
lên đến 9% ở Nam Á.6

Hộp 2.2 Đánh giá tình trạng nghèo của phụ nữ bằng cách phân tích tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái 
sống trong các hộ gia đình nghèo

Các nền kinh tế
đang phát triển

Nữ Nam
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Bắc Á

Bắc và Trung Á Nam và Tây 
Nam Á
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Trong trường hợp không có dữ liệu phân tách giới tính 
về tình trạng nghèo, cách tiếp cận chung là xem xét 
chủ hộ gia đình và sự khác biệt giữa các hộ gia đình 
có chủ hộ là phụ nữ và chủ hộ là nam giới. Tuy nhiên, 
cách tiếp cận này gây ra nhiều lo ngại ở vai trò thay thế 
cho việc phân tích giới, bởi phương pháp này bỏ qua sự 
phân bố nguồn lực trong một hộ gia đình và góp phần 
vào sự kỳ thị đối với các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ 
hộ.7 

Phụ nữ ít được tiếp cận và ít được hưởng các quyền lợi từ các 
chương trình bảo hiểm, trợ giúp xã hội, bảo hiểm lao động so 
với nam giới

Phương pháp tiếp cận này cũng làm xáo trộn các thành 
phần hộ gia đình và trật tự cuộc sống cùng với sự khác 
biệt về giới. Dữ liệu ở khu vực sử dụng biện pháp này 
không thực sự có tính thuyết phục. Trong 9 quốc gia 
có số liệu phân tách giới về tình trạng nghèo theo giới 
tính của chủ hộ, kết quả tại bốn quốc gia cho thấy các 
hộ gia đình có chủ hộ là phụ nữ thường nghèo hơn 
các hộ gia đình có chủ hộ là nam giới (Phụ lục 2: Bảng 
thống kê 1.3).

Một loạt các chỉ số khác cung cấp thông tin chi tiết về 
phạm vi bao phủ của các sàn/hệ thống an sinh xã hội 
(1.3.1), bao gồm tỷ lệ dân số thuộc các chương trình thị 
trường lao động, chương trình trợ giúp xã hội, chương 
trình bảo hiểm xã hội và số lượng người nhận trợ cấp 
thất nghiệp. Tuy nhiên, các dữ liệu phân tách giới tại 
các khu vực này vẫn còn bị thiếu. Ví dụ, dữ liệu cho thấy 
tỷ lệ người thất nghiệp (nam và nữ) nhận trợ cấp thất 
nghiệp trong năm 2016 từ 1,6% ở Azerbaijan tới 68,2% 
ở Liên bang Nga (Phụ lục 2: Bảng thống kê 1.5b); tuy 
nhiên, điều này không làm sáng tỏ sự khác biệt về giới 
trong mức độ tiếp cận với trợ cấp thất nghiệp.

Một chỉ số theo giới cụ thể là tỷ lệ bà mẹ nhận trợ cấp 
thai sản và trợ cấp dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, dữ 
liệu chỉ có sẵn ở 14 quốc gia và làm hạn chế công tác 
phân tích tại các tiểu vùng. Dựa trên dữ liệu có sẵn, Sri 
Lanka có 100% phụ nữ được hưởng quyền lợi thai sản, so 
với Myanmar và Philippines, nơi có các chỉ số  lần lượt là 
0,7% và 9% (Xem Biểu đồ 2.2).

Từ những hạn chế này, một chỉ số bổ sung - Chỉ số An 
sinh Xã hội của Ngân hàng Phát triển châu Á - đã được 
sử dụng để phản ánh sự khác biệt giữa phụ nữ và nam 
giới trong các hệ thống an sinh xã hội và đo lường mức 
độ bao phủ trên toàn quốc (Hộp 2.3).
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Chỉ số An sinh Xã hội của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (SPI) là một chỉ số tổng hợp về việc chi tiêu 
cho chương trình an sinh xã hội, mức độ hưởng lợi, 
bao phủ và phân bổ. Các khía cạnh phân bổ của 
SPI cung cấp thông tin chi tiết về cách hệ thống 
an sinh xã hội hỗ trợ phụ nữ và nam giới ở châu Á. 
Các kết quả của SPI năm 2015 chỉ ra rằng phu nữ 
thường ít được bảo vệ hơn nam giới. Trên tổng thể 
các chương trình an sinh xã hội do chính phủ cung 
cấp tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương, chi tiêu 
dành cho phụ nữ thấp hơn so với chi tiêu dành cho 
nam giới (tương ứng là 2% và 2,6% của tổng sản 

Biểu đồ 2.3a Chỉ số bảo trợ xã hội theo giới tính và tiểu vùng, tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương 
(2015)

Hộp 2.3 Mức độ tiếp cận của phụ nữ đối với với bảo trợ xã hội thấp hơn so với nam giới

phẩm quốc nội) (Phụ lục 2: Bảng số liệu 1.5c). Về bảo 
hiểm xã hội, ngoại trừ khu vực Bắc và Trung Á, phụ 
nữ ít được hưởng bảo hiểm hơn so với nam giới. 
Đối với hầu hết các tiểu vùng tại khu vực châu Á 
và Thái Bình Dương, phụ nữ nhận được trợ giúp xã 
hội nhiều hơn nam giới cho dù không nhiều (ngoại 
trừ khu vực Đông Nam Á). Mức độ bao phủ của các 
chương trình thị trường lao động đều thấp đối với 
cả nam và nữ trong khu vực (Bảng 2.3a). Chia theo 
nhóm thu nhập, các chi tiêu đối với an sinh xã hội 
cho nam giới thường cao hơn nữ giới ở cả các nền 
kinh tế phát triển và đang phát triển (Bảng 2.3b).

Biểu đồ 2.3b Chỉ số an sinh xã hội theo giới tính và nhóm thu nhập, châu Á và Thái Bình Dương 
(2015)
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MỤC TIÊU 2: XÓA ĐÓI

Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất, 
chế biến và phân phối thực phẩm, nhưng họ lại không 
được tiếp cận một cách bình đẳng tới các nguồn lực sản 
xuất, thị trường, đào tạo và công nghệ. Sự bất bình đẳng 
trong mối quan hệ giữa hai giới thường khiến họ bị mắc 
kẹt trong các sinh hoạt nội trợ, mà ở đó họ ít được kiểm 
soát thu nhập của chính bản thân mình (có thể là lương 
thực hay tiền mặt).8 Ở cấp hộ gia đình, phụ nữ và trẻ em 
gái thường là những nạn nhân đầu tiên chịu ảnh hưởng 
khi xảy ra khủng hoảng giá thực phẩm, họ phải cắt giảm 
lượng thức ăn của mình để giúp gia đình, và dành nhiều 
thời gian và năng lượng hơn trong việc bảo quản và chế 
biến thức ăn của gia đình.9

Hiện trạng của số liệu 
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc 
(FAO) ước tính tỷ lệ thiếu dinh dưỡng bằng cách sử dụng 
kết hợp vi dữ liệu từ các kháo sát về tiêu thụ thực phẩm 
và chế độ ăn uống đặc biệt, cũng như thông tin được 
tổng hợp từ bảng cân đối thực phẩm.10 Hiện tại, khu vực 
vẫn chưa có các số liệu phân tách giới và độ tuổi về tỷ lệ 
thiếu dinh dưỡng. Một chỉ số lý tưởng để theo dõi tình 
trạng nghèo sẽ tập trung vào liệu mọi người dân có đủ 
lương thực, trong đó liên quan đến việc so sánh chế độ 
ăn uống trên thực tế và những thứ cần thiết để duy trì 
một cuộc sống năng động và lành mạnh. Kết hợp các 
ước tính hiện tại với dữ liệu phân tách về cách mà mỗi 
cá nhân báo cáo về mức độ tiếp cận lương thực và dinh 
dưỡng của họ là một ưu tiên trong công tác theo dõi có 
trách nhiệm giới trong Mục tiêu này.

Trong quá trình xây dựng khái niệm và phương pháp 
luận đối với Mục tiêu này, các chỉ số về giới nhằm đo 
lường thu nhập theo giới của các hộ nông dân quy mô 
nhỏ là một ưu tiên cấp bách nhằm theo dõi tiến độ thưc 
hiện hóa Mục tiêu xóa đói đối với phụ nữ và nam giới.

Các báo cáo chỉ ra rằng phụ nữ và trẻ em gái là đối tượng bị mất 
an ninh lương thực nhiều hơn so với nam giới và trẻ em trai tại các 
tiểu vùng đang phát triển
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Một số điểm phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 
2 và Bình đẳng giới:

• 2.1.2 Tỷ lệ thiếu an ninh lương thực mức 
trung bình hoặc nghiêm trọng trong dân 
số, dựa trên Mức độ Thiếu an ninh lương 
thực (FIES)

• 2.2.2 Tỷ lệ suy dinh dưỡng (độ lệch chuẩn 
về tỷ lệ cân nặng đối với chiều cao >+2 
hoặc <-2 so với mức trung bình của Tiêu 
chuẩn tăng trưởng của trẻ em của WHO) 
ở trẻ em dưới 5 tuổi, theo tình trạng (bệnh 
suy mòn hoặc béo phì)

Chỉ số bổ sung được sử dụng:

• Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh sản 
(Đối với Mục tiêu 2.1)

Tình trạng đói và suy dinh dưỡng đã giảm đáng kể ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương trong vòng 15 năm qua, tuy nhiên tại khu vực này vẫn có gần nửa tỷ người 
không được tiếp cận thường xuyên tới lương thực.11 Trong các nền kinh tế đang 
phát triển trong khu vực, tình trạng thiếu an ninh lương thực mức độ trung bình 
và nghiêm trọng xảy ra nhiểu hơn ở phụ nữ so với nam giới, đặc biệt là ở Nam Á 
và Tây Nam Á với chênh lệch lớn giữa hai giới ở cả hai mức độ (Biểu đồ 2.4). Tuy 
nhiên, xu hướng xảy ra theo chiều ngược lại ở các nền kinh tế phát triển trong 
khu vực. Tại đây, nam giới có nguy cơ bị mất an ninh lương thực ở mức trung bình 
và nghiêm trọng cao hơn so với phụ nữ (Phụ lục 2: Bảng thống kê 2.1). Bên cạnh 
đó, tình trạng thiếu dinh dưỡng để lại những hậu quả đáng kể đối với sức khỏe và 
cuộc sống của phụ nữ (Hộp 2.4).

XÓA
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Biểu đồ 2.4 Tình trạng thiếu an ninh lương thực theo giới và các tiểu vùng tại châu Á và Thái Bình Dương, 
năm 2014 (% dân số)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 2.1.
Chú thích: Việc tính toán số liệu không thể thực hiện được tại Thái Bình Dương do thiếu dữ liệu

Suy dinh dưỡng gây ra tác động khác nhau đối với 
phụ nữ và nam giới. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong 
độ tuổi sinh sản là một chỉ số cho thấy hậu quả 
của tình trạng suy dinh dưỡng ở phụ nữ. Phụ nữ bị 
suy dinh dưỡng do thiếu hoặc khó hấp thụ sắt là 
nguyên nhân chính gây thiếu máu, ảnh hưởng đến 
gần 1/3 (29,6%) số phụ nữ ở độ tuổi sinh sản trong 
khu vực (Phụ lục 2: Bảng thống kê 2.1).

Hộp 2.4 Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh sản đã có xu hướng tăng lên 

Nhiều yếu tố như tuổi tác, tình trạng kinh tế xã hội và 
chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến lượng sắt được 
hấp thụ ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. 12 Xu hướng 
này đang có những biến chuyển tiêu cực tại khu vực 
châu Á và Thái Bình Dương, tăng từ 27,2% phụ nữ 
trong độ tuổi 15- 49 bị thiếu máu từ năm 2000 đến 
29,6% trong năm 2016, với mức tăng lớn nhất ở Đông 
Á và Đông Bắc Á, từ 20,8% đến 26,4% (Hình 2.5).
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Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 15-49 tuổi theo các tiểu vùng tại 
châu Á - Thái Bình Dương, trong năm 2000 và 2016 (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 2.1.
Chú thích: Việc tính toán số liệu không thể thực hiện được tại Thái Bình Dương.

Các nền kinh tế phát triển

Đông và Đông 
Bắc Á

Đông Nam Á

Thiếu trầm trọng, 
Nam giới

Thiếu trầm trọng, 
Nữ giới

Thiếu ở mức trung 
bình, Nam giới

Thiếu ở mức trung 
bình, Nữ giới

Bắc và Trung Á

Nam và Tây 
Nam Á

Châu Á - TBD Các nền kinh tế 
phát triển

Các nền kinh tế 
đang phát triển

Nam và Tây 
Nam Á

Đông Nam Á Bắc và 
Trung Á

Đông và 
Đông Bắc Á
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Trong khi tỷ lệ bệnh còi xương giảm, bệnh 
suy mòn và béo phì có xu hướng tăng cao
Suy dinh dưỡng cũng có tác động đáng kể đến sức khỏe 
và cuộc sống của trẻ em trong khu vực, với 1/5 trẻ em 
dưới 5 tuổi bị còi xương (chiều cao thấp hơn so với tuổi) 
(Phụ lục 2: Bảng thống kê 2.2). Từ dữ liệu sớm nhất thu 
thập được đến năm 2000 và số liệu mới nhất có sẵn ở 
mỗi quốc gia, tỷ lệ còi xương cho cả hai giới đều giảm, 
nhưng với tốc độ rất chậm, từ 28,1% xuống còn 22,8% 
đối với nam và từ 26,5% đến 20,6% đối với nữ.

Bệnh suy mòn (trọng lượng thấp so với chiều cao) và 
thừa cân, tuy nhiên, đang có xu hướng gia tăng. Từ 
những năm đầu tiên thu thập dữ liệu đến năm 2000 
và số liệu gần đây nhất, các ca bị bệnh suy mòn đã tăng 
lên với tốc độ nhanh hơn ở trẻ em gái, từ 5,1% đến 5,8% 
so với 6,3% đến 6,5% ở  trẻ em trai (Phụ lục 2: Bảng 
thống kê 2.3 ). Tỷ lệ nam và nữ dưới 5 tuổi thừa cân (cân 
nặng cao) đã tăng gần gấp đôi ở cả hai giới: từ 3,5% đến 
6,3% đối với nam và 2,8% đến 5,3% đối với nữ (Phụ lục 2: 
Bảng thống kê 2.4).

Sự khác biệt sinh học và các yếu tố xã hội như vai trò 
giới, mức độ tiếp cận nguồn lực, tiếng nói và quyền lực 
là nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt về tình trạng sức 
khỏe của hai giới. Những khuôn mẫu hay sự thiên vị 
giới đã hình thành nên cách phụ nữ nhìn nhận các nhu 
cầu về sức khỏe của bản thân, cũng như cách người 
khác nhìn nhận những nhu cầu này ở phụ nữ. Ở cấp 
độ hệ thống y tế, ví dụ, công tác xác định và hỗ trợ cho 
phụ nữ là nạn nhân của bạo lực thường không thực sự 
hiệu quả. Ở cấp độ hộ gia đình, sự chênh lệch quyền lực 
giữa hai giới đồng nghĩa với việc phụ nữ thiếu nguồn 
lực hoặc buộc phải có sự đồng ý của các thành viên 
trong gia đình trước khi tìm đến các dịch vụ chăm sóc 
y tế. Bất bình đẳng giới trong y tế kết hợp với các yếu 
tố khác, chẳng hạn như sống ở khu vực nông thôn, 
thuộc một nhóm người đặc biệt, dân tộc, sắc tộc, việc 
sống chung với HIV/AIDS, xu hướng tình dục và bản 
dạng giới.

Hiện trạng của số liệu 
Trong Mục tiêu 3, công tác theo dõi và báo cáo tồn 
tại một số thách thức bởi số lượng đáng kể các ca tử 
vong không được lưu trữ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO), 65% số ca tử vong trên toàn thế giới - khoảng 
35 triệu người mỗi năm - không được ghi nhận. Các 
bà mẹ trong độ tuổi vị thành niên có nguy cơ đặc biệt 
với các biến chứng thai sản. Trong vấn đề này, các báo 
cáo không đề cập tới việc mang thai sớm là một trong 
những nguyên nhân của tình trạng tử vong mẹ. Tuy 
nhiên, các cuộc khảo sát thường không thu thập thông 
tin về các bé gái dưới 15 tuổi. Nếu thiếu thông tin này, 
các quan chức chính phủ, các lãnh đạo trong ngành y 
tế công cộng và các nhà tài trợ khó có thể đưa ra những 
quyết định ưu tiên, bao gồm đầu tư thế nào và ở đâu.

Hệ thống đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch (CRVS) là 
chìa khóa để cải thiện sức khỏe tổng thể của xã hội, và 
đặc biệt là sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái. Để phát 
triển và theo dõi chính sách dựa trên bằng chứng, cũng 
như các cam kết khu vực của các chính phủ liên quan 

MỤC TIÊU 3: 
SỨC KHỎE TỐT VÀ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

đến Hệ thống CRVS Thập kỷ của khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương (2015-2024), điều cần thiết là phải có thông 
tin chính xác về ca sinh và tử vong, nguyên nhân tử 
vong cũng như hệ thống CRVS hoạt động tốt.

Hiện tại một số chỉ tiêu ở Mục tiêu 3 chưa có dữ liệu 
phân tách giới. Do vậy, dữ liệu về sức khỏe có phân tách 
giới cần được ưu tiên cho công tác thống kê nhằm theo 
dõi hiệu quả các chỉ số của Mục tiêu 3.

Một số điểm phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 3 
và bình đẳng giới:

• 3.1.1 Tỷ lệ tử vong mẹ

• 3.1.2 Tỷ lệ các ca sinh có sự tham gia của 
nhân viên y tế được đào tạo

• 3.2.1 Tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi

• 3.2.2 Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

• 3.3.1 Số ca nhiễm HIV mới trên 1.000 dân 
không nhiễm, theo giới tính, tuổi và dân số 
chính

• 3.4.1 Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch, ung 
thư, tiểu đường hoặc bệnh hô hấp mãn tính

• 3.4.2 Tỷ lệ tử vong do tự sát

• 3.7.1 Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-
49 tuổi) được đáp ứng nhu cầu kế hoạch hóa 
gia đình

• 3.7.2 Tỷ lệ sinh ở độ tuổi vị thành niên (tuổi 
từ 10-14 tuổi; tuổi từ 15-19) trên 1.000 phụ nữ 
trong nhóm tuổi đó

• 3.9.2 Tỷ lệ tử vong do nước sạch, vệ sinh môi 
trường và vệ sinh cá nhân (tiếp xúc với các 
dịch vụ Nước và Vệ sinh môi trường (WASH) 
không an toàn)

41Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Số ca tử vong mẹ giảm từ 178 xuống 86 trên 100.000 ca sinh thành công 
từ năm 2000 đến 2015, tuy nhiên sự tiến bộ này không diễn ra đồng đều 
và có sự chênh lệch trong khu vực và giữa các quốc gia 
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Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ tử vong mẹ ở các tiểu vùng tại châu Á và Thái Bình Dương, 2000 và 2015 (trên 
100.000 ca sinh thành công)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 3.1

Tại khu vực, tiến bộ trong việc giảm số ca tử vong mẹ 
đi kèm với sự gia tăng ở tỷ lệ trẻ sinh ra có sự tham 
gia của nhân viên có tay nghề tăng từ 71,0% trong 
năm 2000 lên 84,9% trong năm 2015. Mặc dù có sự 
tiến bộ tổng thể này, chưa đến một nửa số ca sinh 
là có sự tham gia của nhân viên có tay nghề ở Đông 
Timor (29,3%), Lào (40,1%), Bangladesh (42,1%), và 

Afghanistan (50,5%) (Phụ lục 2: Bảng thống kê 3.1). 
Những người ít có khả năng tiếp cận dịch vụ sinh sản 
chất lượng thường sống ở khu vực nông thôn, ít học 
vấn và sống trong các hộ gia đình nghèo - có sự chênh 
lệch gấp 6,5 lần khi sinh con có tham gia của nhân 
viên y tế có tay nghề giữa 20% người giầu nhất và 20% 
người nghèo nhất (Biểu đồ 2.7).

Châu Á - Thái Bình Dương đã có sự tiến bộ trong việc giảm số ca tử vong mẹ, từ 178 ca tử vong 
trên 100.000 ca sinh sống năm 2000 xuống còn 86 ca tử vong trên 100.000 ca sinh năm 2016 

(Biểu đồ 2.6). Một số tiểu vùng vẫn bị tụt lại phía sau, bên cạnh một số lượng đáng kể phụ nữ bị tử vong trong thai 
kỳ với nguyên nhân liên quan đến quá trình thai sản. Trong năm 2015, gần 92% số ca tử vong mẹ trong khu vực - 
khoảng 78.000 người - chỉ xảy ra ở 12 quốc gia, với Nam Á và Tây Nam Á chiếm tỷ lệ lớn nhất và cao nhất với quy 
mô dân số lớn (Phụ lục 2: Bảng thống kê 3.1).

Ảnh: UN Women/Allison Joyce

Chaâu AÙ- 
Thaùi Bình 

Dương

Các nền 
kinh tế 

phát triển

Các nền 
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triển

Đông Á - 
Đông Bắc Á

Bắc Á - 
Trung Á

Đông Nam Á Nam Á và Tây 
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Thái Bình 
Dương
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Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ ca sinh có sự tham gia của nhân viên y tế có kỹ năng chuyên môn theo nhóm ngũ phân vị cao nhất 
/thấp nhất, các quốc gia được lựa chọn ở châu Á và Thái Bình Dương, năm có sẵn mới nhất (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 3.1.

Số bé gái sống sót sau khi sinh nhiều hơn 
số bé trai, mặc dù tỷ số giới tính khi sinh 
có sự chênh lệch ở một số quốc gia trong 
khu vực
Các bé gái có tỷ lệ sống cao hơn so với các bé trai ở một 
nửa các quốc gia có số liệu (Phụ lục 2: Bảng 3.2b). Nhìn 
chung, bé gái có tỉ lệ tử vong sơ sinh thấp hơn so với 
các bé trai (Phụ lục 2: Bảng thống kê 3.3). Trong số các 
nước châu Á và Thái Bình Dương, bé trai dưới 5 tuổi có 
nguy cơ tử vong nhiều hơn các bé gái. Trẻ em sống ở 
các thành phố cùng với các bà mẹ có học vấn tốt và từ 
những hộ gia đình có điều kiện sẽ có khả năng sống sót 
cao. Trong số 50 quốc gia có dữ liệu, 33 quốc gia có tỷ 
lệ tử vong dưới 5 tuổi thấp hơn mức 30 ca tử vong trên 
1.000 ca sinh sống. Tuy nhiên, Afghanistan (với 91,1 ca 
tử vong trên 1.000 ca sinh) và Pakistan (81,1 ca tử vong) 
cao hơn mức trung bình của tiểu vùng (Phụ lục 2: Bảng 
thống kê 3.2a).

Tỷ lệ nhiễm HIV ngày một gia tăng, tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây 
nhiễm đang giảm; trong khi tỷ lệ tự sát ở nam giới cao hơn so với phụ nữ 
tại phần lớn các nước thì ở một số quốc gia đang chứng kiến xu hướng 
ngược lại
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Mặc dù xu hướng chung của tỷ lệ sống sót của bé gái 
cao hơn bé trai do các yếu tố sinh học, nhiều quốc gia 
trong khu vực lại có tỷ số giới tính không thực sự đồng 
nhất, với số bé trai được sinh ra nhiều hơn số bé gái 
so với các ước tính theo yếu tố tự nhiên. Điều này chỉ 
ra ảnh hưởng của việc "trọng nam khinh nữ" dẫn đến 
tình trạng phá thai chọn lọc giới tính, bỏ rơi và giết hại 
trẻ sơ sinh hoặc tình trạng bỏ rơi trẻ dẫn đến trẻ bị tử 
vong.13 Tổ chức vì Hợp tác kinh tế và Phát triển các tổ 
chức Xã hội và Chỉ số giới (OECD SIGI) đã đưa ra khái 
niệm "Thiếu phụ nữ" dựa trên phân tích tỷ số giới tính 
giữa các nhóm tuổi. Châu Á - Thái Bình Dương là khu 
vực có tỷ lệ thiếu phụ nữ cao nhất thế giới. Phân tích 
cũng chỉ ra rằng tỷ lệ thiếu phụ nữ đang gia tăng ở một 
số nước trong khu vực, chẳng hạn như Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Triều Tiên.14

Trong khu vực, nam giới có nguy cơ tử vong cao hơn 
do các bệnh không lây nhiễm (NCD) bao gồm bệnh 
tim mạch, ung thư, tiểu đường và bệnh hô hấp mãn 
tính, tỷ lệ tử vong do các bệnh NCD ở nam giới là 
25,3% và nữ là 17,2% vào năm 2015. Trong những năm 
gần đây, con số cho thấy sự cải thiện đáng kể ở cả 
hai giới, với tỷ lệ giảm từ 30,1% đối với nam giới và 
20,8% đối với phụ nữ, vào năm 2000 (Phụ lục 2: Bảng 
thống kê 3.5). Từ năm 2000 đến 2015, tỷ lệ tự sát cho 
thấy xu hướng giảm đối với cả hai giới trên toàn bộ 
khu vực châu Á và Thái Bình Dương (từ 11,5 đến 10,4 

Tỷ lệ các ca nhiễm HIV đã tăng lên trong khu vực từ 
năm 2000 đến 2015 đối với cả nam và nữ, từ 23 đến 29 
trên 100.000 nam giới và từ 10 đến 13 trên 100.000 
phụ nữ trong độ tuổi 15-49. Về mặt sinh học, phụ nữ 
dễ bị lây nhiễm HIV hơn, kết hợp với các vấn đề liên 
quan đến quyền lực giữa hai giới trong các mối quan 
hệ và bạo lực đối với phụ nữ khiến cho họ phải chịu 
nguy cơ bị lây nhiễm HIV cao đặc biệt.15 Hơn nữa, phụ 
nữ sống với HIV tiếp tục phải đối mặt với sự kỳ thị và 
phân biệt đối xử, cũng như dễ dàng bị đưa ra ngoài lề 
của xã hội.
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trên 100.000 phụ nữ và 30,3 đến 20,2 trên 100.000 
nam giới). Tuy nhiên, tỷ lệ tự sát ở phụ nữ trên đà tăng 
nhẹ ở Đông Nam Á (trong khi các tiểu vùng khác có xu 
hướng giảm), và đối với nam giới, tỷ lệ tăng lên ở khu 
vực Đông Á và Đông Bắc Á, Nam và khu vực Tây Nam Á 
và Đông Nam Á (Phụ lục 2: Bảng thống kê 3.5).

Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ sinh ở độ tuổi vị thành niên tại các tiểu vùng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 
2000-2009 và 2010-2015 (trên 1,000 phụ nữ ở độ tuổi 15-19)

Women have less access to 
and coverage from social 
insurance, assistance and 
labour programmes, 
compared to men

Women and girls are 
more likely to report food 
insecurity than men and 
boys in developing regions

While maternal deaths 
have dropped from 2000 
to 2015, preventable 
maternal deaths persist in 
several sub-regions 

CHAPER 2: INFOGRAPHIC INSERTS

The discriminatory practice 
of son bias and daughter 
devaluation has lead to 
sex-selective abortions, 
neglect and infanticide

Between 2000 and 2015, 
HIV infections declined 
overall for men, while 
infection rates for women 
have increased

While demand for family 
planning is rising in the 
region, adolescent birth 
rates are also increasing

1 in 3 women in South- 
and South-West Asia are 
married or in union by 
age 18 

There has been uneven 
progress in legal reform to 
remove discrimination and 
promote gender equality

As many as 1 in 2 women 
have experienced physical 
and/or sexual violence in 
the last 12 months in 
countries across the region 

Tỷ lệ tự sát ở nam giới cao hơn so với phụ nữ ở các quốc 
gia và vùng lãnh thổ trong khu vực có số liệu. Trong 
khi đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bangladesh 
có tỷ lệ tự sát cao hơn đối với nữ. Cần thực hiện nhiều 
nghiên cứu hơn nữa để hiểu rõ hơn các yếu tố góp 
phần vào tình trạng tự sát ở nữ giới tại các nước này.  

Mặc dù đã có sự tiến bộ tổng thể trong khu vực, nhu cầu kế hoạch 
hóa gia đình của phụ nữ vẫn chưa được đáp ứng ở nhiều quốc gia, bên 
cạnh xu hướng tăng của tỷ lệ sinh ở vị thành niên tại một số quốc gia, 
đặc biệt là Đông Nam Á

Một số khu vực có dữ liệu cho thấy xu hướng tăng 
trong tỷ lệ phụ nữ đã kết hôn hoặc đang chung sống 
với bạn tình được đáp ứng nhu cầu kế hoạch hóa gia 
đình bằng phương pháp tránh thai hiện đại (xem 
Chương 3). Trong số 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 
khu vực có dữ liệu, tỷ lệ phụ nữ kết hôn hoặc ở độ tuổi 
sinh đẻ có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình tỏ ra hài 
lòng với phương pháp hiện đại dao động từ 21,5% ở 
Azerbaijan đến 80% trở lên tại Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Triều Tiên, Thái Lan và Bhutan dựa trên dữ liệu 
mới nhất có sẵn. Nam Á và Tây Nam Á có tỷ lệ tăng cao 
nhất, từ 60,7% trong giai đoạn 2000-2008 đến 71,1% từ 
năm 2006 - 2017 (Phụ lục 2: Bảng thống kê 3.6a).

Giữa hai giai đoạn 2000-2009 và 2010-2015, tỷ lệ sinh 
ở độ tuổi vị thành niên ở châu Á - Thái Bình Dương 
giảm từ 11,8 xuống 8,6 ca sinh trên 1000 người ở tuổi vị 
thành niên từ 15-19 tuổi (Biểu đồ 2.8). Phần lớn nguyên 
nhân của xu hướng này là do số lượng lớn ca sinh của 
các cô gái ở tuổi vị thành niên giảm ở Nam Á và Tây 

Nam Á, đặc biệt là với Afghanistan có sự thay đổi lớn 
nhất trong khu vực (giảm từ 146,0 xuống 51,9). Tuy 
nhiên, tỷ lệ sinh ở độ tuổi vị thành niên có xu hướng 
tăng lên ở các nền kinh tế phát triển và ở Đông Nam Á, 
đặc biệt là Thái Lan với tỷ lệ đã tăng gần gấp đôi từ 33,1 
lên 60,0.

Việc cải thiện mức độ tiếp cận tới các dịch vụ nước 
uống và cơ sở hạ tầng vệ sinh có liên hệ mật thiết đến 
việc cải thiện sức khỏe của trẻ em và bà mẹ. Nước bị 
ô nhiễm và thiếu vệ sinh gây ra các bệnh như dịch tả, 
tiêu chảy, kiết lỵ, viêm gan A, thương hàn và bại liệt. 
Trong toàn khu vực vào năm 2012, cứ trên 100.000 dân 
thì có 3.2 ca bị tử vong do nước, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh cá nhân (WASH) không an toàn (Phụ lục 2: Bảng 
thống kê 3.6a). Các quốc gia thuộc Nam và Tây Nam Á 
và Thái Bình Dương có tỷ lệ tử vong cao nhất do WASH 
thiếu an toàn, với 34,6 và 20,7 ca tử vong trên 100.000 
người ở Afghanistan và Pakistan.

Châu Á - Thái 
Bình Dương

Các nền kinh 
tế phát triển

Các nền kinh tế 
đang phát triển

Đông Á - Đông 
Bắc Á

Bắc Á - 
Trung Á

Đông Nam Á Nam Á và Tây 
Nam Á

Thái Bình 
Dương

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 3.6a.
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Giáo dục vốn đóng một vai trò quan trọng bởi chính ý 
nghĩa của nó và thậm chí đây cũng là một con đường 
để đạt được các mục tiêu MTPTBV khác, trong đó có 
bình đẳng giới. Dựa trên các cam kết MDG, Mục tiêu 
4 bao gồm một bộ những chỉ tiêu toàn diện không chỉ 
nhằm vượt qua mục tiêu về tỉ lệ trẻ em gái và trẻ em 
trai đến trường mà hướng đến giáo dục có chất lượng. 
Khả năng tiếp cận đến nền giáo dục chất lượng có ý 
nghĩa quan trọng đối với bình đẳng giới, đặc biệt trong 
khía cạnh cơ hội kinh tế. Giáo dục chất lượng ở đây bao 
gồm chương trình giảng dạy có tính đến yếu tố giới, 
môi trường học tập an toàn, bảo đảm quyền lợi của trẻ 
em và không bạo lực.

Hiện trạng của số liệu 
Trong số 10 chỉ tiêu theo giới cụ thể trong Mục tiêu 
4, chỉ có một chỉ số bị thiếu trong Cơ sở dữ liệu Chỉ số 
Toàn cầu của MTPTBV. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những 
thiếu sót về độ bao phủ của thông tin ở các quốc gia, 
cũng như các dữ liệu theo dòng thời gian. Ví dụ, tương 
tự như bức tranh toàn cầu, tương đối ít quốc gia ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương có dữ liệu về mức 
độ thành thạo kỹ năng đọc và làm toán của trẻ em, và 
trong những chỉ tiêu về "tỷ lệ trường học được trang bị: 
(a) điện; (b) mạng Internet cho mục đích sư phạm; (c) 
máy vi tính cho mục đích sư phạm; (d) cơ sở vật chất 
và tài liệu học tập phù hợp cho học sinh khuyết tật; (e) 
nước uống; (f) nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ; và (g) 
thiết bị rửa tay cơ bản".

Tỷ lệ thanh thiếu niên và người trưởng thành có những 
kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 
là một chỉ số tương đối mới dựa trên định nghĩa và 
phương pháp học được công nhận trên quốc tế và phát 
triển dưới sự điều phối của Liên minh Viễn thông Quốc 
tế. Mặc dù chỉ số này cần được phân tách theo giới cũng 
như các đặc điểm liên quan khác để có thể tiến hành 
phân tích giới. Tuy nhiên, dữ liệu (tổng thể cho cả hai 
giới) chỉ có thế tìm thấy tại bốn quốc gia trong khu vực.

Để thực hiện nguyên tắc không bỏ lại ai phía sau, 
những chỉ số này cần được phân tách dựa trên nhiều 
yếu tố bên cạnh khía cạnh về giới. Ví dụ, những yếu tố 
này có thể bao gồm sự khác biệt trong kết quả giáo dục 
dựa trên vị trí đô thị/nông thôn và nhóm thu nhập của 
dân số.

MỤC TIÊU 4: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Một số điểm phân tích nổi bật đối với Mục 
tiêu 4 và bình đẳng giới:

• 4.1.1 Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên: (a) ở 
khối 2/3; (b) ở cuối cấp tiều học; (c) ở cuối 
cấp trung học thành thạo kỹ năng (i) đọc 
(ii) làm toán, theo giới 

• 4.2.2 Tỷ lệ tham gia học tại một cơ sở giáo 
dục (một năm trước tuổi nhập học chính 
thức), theo giới tính

• 4.5.1 Các chỉ số đối đẳng (nữ/nam, nông 
thôn/thành thị, tầng lớp xã hội và các tiêu 
chí khác như tình trạng khuyết tật của 
người dân địa phương và những người bị 
ảnh hưởng bởi xung đột, dựa trên dữ liệu 
có sẵn) đối với các chỉ số giáo dục trong 
danh sách này có thể được phân tách.

Các chỉ số bổ sung được sử dụng:

• Tỷ lệ người trưởng thành biết chữ, theo 
giới tính  (Đối với Mục tiêu 4.6)

• Mở rộng đối với giáo dục giới tính toàn 
diện (CSE) được lồng ghép vào chương 
trình học  (Đối với Mục tiêu 4.7)

Đa số các nước có nhiều bé gái thành thạo 
kỹ năng đọc và làm toán hơn số bé trai 
Ở cuối bậc tiểu học, số bé gái đạt trình độ tối thiểu 
trong kỹ năng đọc và toán học nhiều hơn số bé nam ở 
tất cả các nước châu Á - Thái Bình Dương trừ Úc, theo 
ước tính năm 2011 và 2015 (Phụ lục 2: Bảng thống kê 
4.1). Đến cuối cấp trung học cơ sở, trong khi trình độ 
toán học của cả nam và nữ đều giảm, xu hướng giảm 
rõ rệt hơn đối với các bé gái. Tuy nhiên, số bé gái thành 
thạo kỹ năng đọc và làm toán nhiều hơn các bé nam ở 
cuối cấp trung học - với sự chênh lệch lớn nhất về trình 
độ đọc thuộc về Georgia, trong đó chỉ số ngang bằng 
giới tính là 1,64 và nhỏ nhất ở Nhật Bản là 1,05. Tuy 
nhiên, tỷ lệ bé gái thành thạo đọc và làm toán trong 
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năm 2015 cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các 
quốc gia, từ 32,3% ở Indonesia đến 99,3% ở Singapore 
về toán học; và từ 51,2% ở Indonesia tới 94,1% ở Hồng 

Sự chênh lệch về giới trong giáo dục cũng được 
phản ánh thông qua tỷ lệ biết chữ. Ở hầu hết các 
quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á - Thái Bình 
Dương, số nam giới biết đọc hoặc viết nhiều hơn 
số phụ nữ (Biểu đồ 2.9). Mặc dù ở các nền kinh tế 
phát triển, Đông và Đông Bắc Á, Bắc và Trung Á có 

Hộp 2.5 Sự chênh lệch về giới trong tỷ lệ biết chữ

hơn 90% phụ nữ và nam giới biết đọc biết viết, 
thì giữa các nước ở khu vực Nam - Tây Nam Á 
và Đông Nam Á khu vực vẫn tồn tại nhiều khác 
biệt - cũng như sự chênh lệch lớn nhất giữa phụ 
nữ và nam giới. Dữ liệu cho tiểu vùng Thái Bình 
Dương vẫn còn thiếu nhiều.

Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ người trưởng thành biết chữ theo giới tính của một số quốc gia tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, trong những năm gần đây (%)
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Nguồn: Dựa trên Viện dữ liệu thống kê của UNESCO. Có sẵn tại http://uis.unesco.org/. Truy cập vào tháng 9/2017.
Lưu ý: Đường chéo thể hiện tỷ lệ tương đương hoàn hảo giữa phụ nữ và nam giới.

Tỷ lệ nữ thanh niên biết đọc, biết viết

Các bé gái ít có cơ hội được học tập tại cơ 
sở giáo dục có tổ chức trước khi tham gia 
bậc tiểu học hơn so với bé trai tại khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương
Tại châu Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ nữ tham gia học 
tập có tổ chức một năm trước tuổi nhập học chính thức 
cao hơn so với nam giới tại 46% quốc gia và vùng lãnh 
thổ có số liệu (18 trong tổng số 39) (Phụ lục 2: Bảng 

Kông, Trung Quốc về kỹ năng đọc. Sự chênh lệch tồn tại 
ở tỷ lệ biết chữ trên toàn khu vực, cho thấy nhiều nam 
giới biết đọc biết viết nhiều hơn phụ nữ (Hộp 2.5).

thống kê 4.2). Sự khác biệt lớn nhất là ở ba quốc gia 
trong khu vực Thái Bình Dương, với 100% bé gái trong 
độ tuổi tiểu học ở Niue và Quần đảo Cook, và 82,3% 
ở Nauru nhập học trong các trường mẫu giáo, so với 
23,2% bé trai ở Niue, 87,2% ở Quần đảo Cook và 61,6% 
ở Nauru. Mặt khác, Palau và Pakistan cho thấy sự khác 
biệt lớn với con số nghiêng về phía các bé trai với tỷ 
lệ nhập học là 100% so với tỷ lệ các bé gái là 81,1% và 
87,2% của hai nước này.

Các nền kinh tế phát triển

Đông Á - Đông Bắc Á

Bắc Á - Trung Á

Đông Nam Á
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Đưa giáo dục giới tính toàn diện (CSE) vào 
chương trình trung học phản ánh phần nào nỗ 
lực nâng cao kỹ năng sống thiết yếu của các 
quốc gia. CSE là việc làm cần thiết nhằm trang 
bị cho cả bé trai, bé gái những kiến thức quan 
trọng về quá trình sinh sản của con người, 
phòng tránh thai, và các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục. Không chỉ cung cấp những 
thông tin sức khỏe sinh sản và giới tính cơ bản, 

Hộp 2.6 Đẩy mạnh giáo dục giới tính một cách toàn diện, bao gồm bình đẳng giới là điều kiện cần thiết để trang 
bị kiến thức và kỹ năng cho phát triển bền vững

CSE cũng góp phần nâng cao nhận thức chung 
về khuôn mẫu giới, thái độ đối với tình dục, 
các mối quan hệ lành mạnh, kỹ năng giao tiếp 
và khả năng tự ra quyết định. Ở khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương, 22 trong số 28 quốc gia 
đã báo cáo về công tác lồng ghép giáo dục giới 
tính ở cấp trung học.16 Tuy nhiên, thông tin về 
chất lượng và nội dung của CSE tại một số nơi 
vẫn chưa đầy đủ.

Ảnh: ADB/Eric Sales

Theo dõi mức độ sẵn có của giáo dục giới tính toàn diện là một phần quan trọng trong 
công tác trang bị kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy bình đẳng giới
Chỉ số MTPTBV chính thức để theo dõi tiến độ tiếp nhận kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy Phát triển Bền vững, bao 
gồm bình đẳng giới và nhân quyền, đang trong quá trình phát triển phương pháp và khái niệm; tuy nhiên, hiện đã 
có một chỉ số bổ sung có khả năng cung cấp một số thông tin về một trong những khía cạnh quan trọng của sự 
phát triển của các chỉ tiêu bình đẳng giới trong khu vực (Hộp 2.6).
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MỤC TIÊU 5: BÌNH ĐẲNG GIỚI

Mục tiêu số 5 là mục tiêu độc lập về bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Các chỉ tiêu của 
Mục tiêu này nhấn mạnh việc gỡ bỏ các rào cản để đạt 
được bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề được coi 
là chất xúc tác để đạt được các mục tiêu khác trong 
khung Phát triển Bền vững này.

Hiện trạng của số liệu 
Đối với Mục tiêu số 5 chỉ có 3 trong số 14 chỉ số được 
xếp ở Cấp I, với những số liệu được cho là sẽ thường 
xuyên được quốc gia thu thập và với những phương 
pháp được thống nhất. Tuy nhiên, chỉ có một trong 
ba chỉ số đó là có thể dễ dàng tìm thấy số liệu ở khu 
vực châu Á - Thái bình dường (Xem, Bảng 2.1).17 11 chỉ 
số khác trong Mục tiêu số 5 này được xếp trong Cấp 
II hoặc Cấp III, với những số liệu không thường xuyên 
được quốc gia thu thập hoặc những chỉ số hiện vẫn 
đang xây dựng phương pháp thu thập hoặc khung 
khái niệm.18  Như vậy, việc đầu tư vào năng lực giám sát 
thống kê cho Mục tiêu 5 là việc làm rất cần thiết.

Đặc biệt, khi đo lường bạo lực đối với phụ nữ, trong 
khi định nghĩa về bạo lực thể chất và bạo lực tình dục 
đã được xác định, hướng dẫn về đo lường bạo lực tinh 
thần vẫn chưa được thống nhất. Thêm vào đó, số liệu 
của khu vực về bạo lực đối với phụ nữ vẫn chưa thường 
xuyên được thu thập.

Công việc chăm sóc không lương thường được đo 
lường thông qua những khảo sát về sử dụng thời gian, 
hoặc là thông qua một mô hình khảo sát trong hộ gia 
đình hoặc là một khảo sát chuyên sâu. Ở châu Á-Thái 
Bình Dương, chưa đến một nửa số quốc gia trong khu 
vực đã thu thập số liệu sử dụng thời gian ít nhất một 
lần, dẫn đến việc thiếu số liệu một cách đáng kể.

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 5

• 5.2.1 Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi 
trở lên, đã từng có người yêu, bị bạo hành 
về thể chất, tình dục hoặc tâm lý từ bạn 
tình trong 12 tháng gần đây, theo hình 
thức bạo lực và theo độ tuổi 

• 5.3.1 Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 20-24 tuổi 
đã kết hôn hoặc sống chung với bạn tình 
trước 15 tuổi và trước 18 tuổi

• 5.4.1 Tỷ lệ thời gian dành cho công việc nội 
trợ và chăm sóc không lương, theo giới 
tính, tuổi tác và địa bàn

• 5.5.1 Tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội và chính 
quyền địa phương

• 5.5.2 Tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí quản lý

• 5.6.1 Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi tự ra quyết 
định về quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp 
tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản

• 5.a.1 (a) Tỷ lệ tổng dân số nông nghiệp có 
quyền sở hữu hoặc quyền được đảm bảo 
đối với đất nông nghiệp, theo giới tính; và 
(b) tỷ lệ phụ nữ trong số các chủ sở hữu 
hoặc người có quyền sở hữu đất nông 
nghiệp, theo hình thức sở hữu.

Các chỉ số bổ sung:

• Các điều khoản hiến pháp và pháp lý khác 
nhau nhằm bảo vệ các quyền của phụ nữ 
được lấy từ cơ sở dữ liệu SECI của OECD và 
cơ sở dữ liệu về Phụ nữ, Kinh doanh và Luật 
của Ngân hàng Thế giới (Đối với Mục tiêu 
5.1)

• Tỷ lệ phụ nữ kết hôn hoặc sống chung với 
bạn tình có sử dụng các biện pháp tránh 
thai hiện đại (Đối với Mục tiêu 5.6)

Cải cách pháp lý để xóa bỏ phân biệt đối 
xử và thúc đẩy bình đẳng giới vẫn chưa 
hoàn thành 
Chỉ số 5.1.1, hiện đang trong quá trình xây dựng, sẽ 
giám sát tiến độ về bốn vấn đề sau: (1) khung pháp lý 
chung, bao gồm cả các cơ quan và đời sống công cộng; 
(2) bạo lực đối với phụ nữ; (3) lao động và việc làm; (4) 
hôn nhân và gia đình. Chỉ số này sẽ giám sát không 
chỉ việc xóa bỏ các luật phân biệt đối xử, mà còn giám 
sát cả việc xây dựng các khung pháp lý thúc đẩy, củng 
cố và giám sát bình đẳng giới, bao gồm chính sách/
chương trình, các cơ chế thực thi và giám sát, và phân 
bổ nguồn lực. 

Dữ liệu từ khảo sát thí điểm hy vọng sẽ có vào 2018.
Do việc thiếu số liệu cho các chỉ số MTPTBV chính thức, 
một tập hợp các chỉ số bổ sung cho thấy đã có những 
tiến bộ không đồng đều trong cải cách pháp lý để xóa 
bỏ phân  biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng giới trên các 
lĩnh vực (Hộp 2.7).
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Cơ sở dữ liệu Phụ nữ, Kinh doanh và Luật của Ngân 
hàng Thế giới đưa ra một so sánh giữa các quốc gia 
về tình trạng pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới và 
quyền của phụ nữ. Dựa trên phân tích ở khu vực 
này, đã có tiến bộ không đồng đều trong việc xóa bỏ 
phân biệt đối xử và đưa ra các luật để thúc đẩy bình 
đẳng giới. Dưới 50% các quốc gia ở Bắc và Trung Á, 
Thái Bình Dương, Đông và Đông Bắc Á có những 
quy định trong Hiến pháp về việc không phân biệt 
đối xử. Phân biệt đối xử trong luật thừa kế vẫn là 

Hộp 2.7 Có sự tiến bộ không đồng đều trong cải cách pháp lý để xóa bỏ phân biệt đối xử và thúc đẩy bình 
đẳng giới 

mối quan ngại đối với Nam và Tây Nam Á và Thái 
Bình Dương. Phần lớn các quốc gia và vùng lãnh 
thổ trong khu vực không đáp ứng tiêu chuẩn của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về 14 tuần nghỉ thai 
sản; dưới 50% các quốc gia ở Bắc và Trung Á và 
Thái Bình Dương có luật để xử lý quấy rối tình dục; 
và hiếp dâm trong hôn nhân không được hình sự 
hóa rõ ràng ở hơn một nửa số quốc gia trong hầu 
hết các tiểu vùng (Hình 2.10).
 

Hình 2.10 Tỷ lệ các quốc gia và vùng lãnh thổ có các điều khoản hiến pháp và lập pháp để 
bảo vệ quyền của phụ nữ theo tiểu vùng, châu Á và Thái Bình Dương, số liệu mới nhất (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 5.1.

Cứ hai người phụ nữ thì một người đã trải qua bạo lực thể 
chất và/hoặc tình dục trong 12 tháng qua ở các quốc gia có 
dữ liệu trong khu vực 

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một trong 
những rào cản phổ biến nhất đối với việc thụ hưởng 
bình đẳng quyền con người của phụ nữ (xem Chương 
5).19 Tỷ lệ phụ nữ đã trải qua bạo lực thể chất và/hoặc 
tình dục, từ bạn tình, trong 12 tháng qua, dao động 
từ 50,7% ở Bangladesh, 46,4 % ở Đông Timor, 46,1% ở 
Afghanistan, 44,0% ở Vanuatu, và 41,8% ở quần đảo 
Solomon, tới 6,0% ở Lào và 0,9% ở Singapore. Tỷ lệ phụ 
nữ bị bạo lực tình dục, bất kể thủ phạm, trong suốt 
cuộc đời của họ dao động từ 4,2% ở Singapore đến 
35,6% ở Fiji.20 Các bé gái dưới 15 tuổi có nguy cơ cao ở 

một số quốc gia Thái Bình Dương: ở Vanuatu và Quần 
đảo Solomon, hơn 30% phụ nữ được báo cáo là bị lạm 
dụng tình dục trước 15 tuổi.21 Số liệu về tỷ lệ phụ nữ bị 
bạo lực tinh thần trong quan hệ bạn tình còn hạn chế. 
Tuy nhiên, tỷ lệ bạo lực tinh thần thường cao hơn bạo 
lực về thể chất và tình dục trong suốt cuộc đời của phụ 
nữ và trong 12 tháng qua.

Ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, phụ nữ có nhiều 
khả năng bị bạo lực bởi bạn tình của mình hơn là bị bạo 
lực từ một người khác.
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insurance, assistance and 
labour programmes, 
compared to men

Women and girls are 
more likely to report food 
insecurity than men and 
boys in developing regions

While maternal deaths 
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to 2015, preventable 
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several sub-regions 

CHAPER 2: INFOGRAPHIC INSERTS
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countries across the region 
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không?

Luật pháp có hình sự 
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không?
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Hình 2.11 Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi từ 20-24 tuổi kết hôn ở tuổi 15 và 18 theo tiểu vùng, châu Á và 
Thái Bình Dương, số liệu mới nhất (%)

Một trong ba phụ nữ ở Nam và Tây Nam Á đã kết hôn hoặc sống chung 
với bạn tình ở tuổi 18 
Tỷ lệ tảo hôn ở Nam và Tây Nam Á là cao nhất trong khu vực, với 8,5% phụ nữ trong độ tuổi 
20-24 kết hôn khi 15 tuổi và 30,9% đã kết hôn ở tuổi 18 (Hình 2.11). Tỷ lệ này cũng cao nhất 
trên thế giới - trên mức trung bình toàn cầu là 5,0% (đã kết hôn lúc 15 tuổi) và 21% (kết hôn 
khi 18 tuổi).22

Thời gian phụ nữ và trẻ em gái dành cho việc nội trợ và chăm sóc không 
lương nhiều hơn gấp 11 lần so với nam giới và trẻ em trai 

Women have less access to 
and coverage from social 
insurance, assistance and 
labour programmes, 
compared to men

Women and girls are 
more likely to report food 
insecurity than men and 
boys in developing regions

While maternal deaths 
have dropped from 2000 
to 2015, preventable 
maternal deaths persist in 
several sub-regions 

CHAPER 2: INFOGRAPHIC INSERTS

The discriminatory practice 
of son bias and daughter 
devaluation has lead to 
sex-selective abortions, 
neglect and infanticide

Between 2000 and 2015, 
HIV infections declined 
overall for men, while 
infection rates for women 
have increased

While demand for family 
planning is rising in the 
region, adolescent birth 
rates are also increasing

1 in 3 women in South- 
and South-West Asia are 
married or in union by 
age 18 

There has been uneven 
progress in legal reform to 
remove discrimination and 
promote gender equality

As many as 1 in 2 women 
have experienced physical 
and/or sexual violence in 
the last 12 months in 
countries across the region 

GOAL 5: GENDER EQUALITY 
Women and girls spend as 
much as 11 times more of their 
day than men and 
boys on unpaid care and 
domestic work

GOAL 5: GENDER EQUALITY GOAL 5: GENDER EQUALITY 
Less than 1 in 5 parliamentarians 
in the region are women and 
women’s share of managerial 
positions varies widely

Women represent 10% or less of 
senior managers and make up 
little more than 5% of chief 
executive o�cers of publicly 
listed companies

GOAL 16: PEACE, JUSTICE 
AND STRONG INSTITUTIONS
Women are up to 40 times more 
likely to be killed by a current or 
former intimate partner or family 
member

Women hold agricultural 
land at rates far lower than 
men in countries with data 

GOAL 6: CLEAN WATER 
AND SANITATION

GOAL 8: DECENT WORK 
AND ECONOMIC GROWTH

GOAL 8: DECENT WORK 
AND ECONOMIC GROWTH

GOAL 8: DECENT WORK 
AND ECONOMIC GROWTH

Safe drinking water and 
sanitation are important for 
women and girls as primary 
providers and managers of 
water in households 

Women are more represented 
than men in informal non- 
agricultural jobs in half of 
Asia and the Pacific 

Women in formal jobs earn as 
little as half of what men earn

GOAL 9: INDUSTRY, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTUREWomen have less access to 

financial services than men

GOAL 11: SUSTAINABLE 
CITIES AND COMMUNITIES   
Girls under the age of 15 are 
over-represented amongst 
those living in slums

Women’s access to the Internet 
is lower than that of men 

GOAL 5: GENDER EQUALITY 

Sự phân bố không công bằng công việc chăm sóc và công việc nội trợ không lương giữa 
phụ nữ và nam giới là rào cản chính đối với bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (xem 
Chương 4). Dữ liệu cho thấy có khoảng cách đáng kể giữa phụ nữ và nam giới ở mọi quốc 
gia và lãnh thổ mà ở đó thời gian dành cho công việc này đã được thống kê (Hình 2.12). Phụ 
nữ dành nhiều thời gian hơn nam giới gấp 11 lần trong việc chăm sóc và nội trợ không lương ở Pakistan, so với New 
Zealand, nơi phụ nữ dành nhiều thời gian hơn 1.7 lần so với nam giới cho những công việc này.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian không được trả lương lương và gánh nặng tương ứng giữa phụ nữ và nam 
giới. Chúng bao gồm không chỉ các quan niệm xã hội và nhân khẩu học, mà còn cả các chính sách công liên quan 
đến việc làm, trợ cấp chăm sóc trẻ em và các dịch vụ chăm sóc khác, nghỉ phép của cha mẹ khi sinh con và cơ sở hạ 
tầng công cộng giúp tiết kiệm thời gian như nước, vệ sinh và năng lượng.

Các nền kinh tế 
phát triển

Bắc và Đông Nam Á                            

Kết hôn ở tuổi 15 Kết hôn ở tuổi 18

Nam và Trung Á Nam và Tây Nam Á 
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Hình 2.12 Thời gian của phụ nữ dành cho việc chăm sóc và nội trợ không lương, các quốc gia và vùng 
lãnh thổ được chọn ở châu Á và Thái Bình Dương, số liệu mới nhất (trong tỷ lệ với việc sử dụng thời 
gian của nam giới)

Source: Calculated from Annex 2, Statistical Table 5.6.

Trong khu vực, chưa đến một phần năm đại 
biểu quốc hội là nữ và tỉ lệ phụ nữ nắm giữ 
các vị trí quản lý rất khác nhau 
Trong khi tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội đã tăng trung 
bình trên toàn khu vực kể từ năm 2000, con số này vẫn 
thấp dưới mức trung bình: Trong khu vực, chưa đến 
một phần năm đại biểu quốc hội là nữ giới. Tiểu vùng 
có đại diện cao nhất, Đông và Đông Bắc Á, cho thấy 
trung bình 22,2 % ghế quốc hội do phụ nữ nắm giữ 
trong năm 2017 (Hình 2.13).

Trong nghị viện đảo Thái Bình Dương, phụ nữ nắm 
giữ số ghế tăng nhẹ từ 3,6% năm 2000 lên 6,0% năm 
2017. Ở cấp quốc gia, việc áp dụng hạn ngạch đại diện 
tối thiểu của phụ nữ đã có một số thành công, với các 
nước sau xung đột trong khu vực có tỉ lệ nữ đại diện 
tương đối cao hơn: Đông Timor dẫn đầu với 38,5%, tiếp 
theo là New Zealand (34,2%), và Nepal (29,6%) (Phụ 
lục 2: Bảng thống kê 5.7a). Liên bang Micronesia, và 
Vanuatu không có phụ nữ đại diện trong quốc hội. 

Tại nơi làm việc, tỉ lệ phụ nữ trong các vị trí quản lý trên 
khắp châu Á và Thái Bình Dương rất khác nhau. Trong 
khi phụ nữ chiếm 47,5% các vị trí quản lý ở Quần đảo 
Cook thì chỉ có 3,0% các vị trí này được phụ nữ nắm giữ 
ở Pakistan (Phụ lục 2: Bảng thống kê 5.7a). Trong một 
cuộc khảo sát của ILO về các công ty trong khu vực, 
phụ nữ chiếm 10% hoặc ít hơn trong số các quản lý cấp 
cao.24 Phụ nữ nắm giữ vị trí tổng giám đốc điều hành ở 
các công ty niêm yết công khai chiếm chưa tới 5%.

Nguồn: Tính toán từ Phụ lục 2, Bảng thống kê 5.6.
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Hình 2.13 Tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội theo tiểu vùng, châu Á và Thái Bình Dương, 2000 và 2017 (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 5.7a. 

Cần có thêm dữ liệu để giám sát việc ra quyết định của phụ nữ liên quan đến quyền và 
chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục
Chỉ có 5 quốc gia trong khu vực có số liệu từ các cuộc điều tra về sức khoẻ dân số ở phụ nữ 15-49 có thể ra quyết 
định của chính họ về quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong giai 
đoạn 2010-2014: Armenia với 64,3% phụ nữ, Campuchia ( 75,6%), Cộng hòa Kyrgyz (76,6%), Nepal (59,5%) và Liên 
bang Nga (40,9%) (Phụ lục 2: Bảng thống kê 5.7a). Để bổ sung cho bức tranh nhiều hạn chế này, báo cáo này sử 
dụng biện pháp tránh thai làm chỉ số bổ sung (Hộp 2.8).
 

Tỷ lệ tránh thai, được thu thập thông qua 
các cuộc điều tra sức khỏe, đưa ra một ý 
tưởng ban đầu về tỷ lệ phụ nữ tự đưa ra các 
quyết định về quan hệ tình dục, sử dụng 
biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe 
sinh sản. Sử dụng chỉ số thay thế này, 2 
trong 3 phụ nữ ở độ tuổi 15-49 đã kết hôn 
hoặc sống chung ở châu Á và Thái Bình 
Dương có sử dụng phương pháp tránh thai 
hiện đại. Đông và Đông Bắc Á có tỷ lệ sử 
dụng biện pháp tránh thai cao nhất, với 

Hộp 2.8 Hai trong ba phụ nữ đã lập gia đình trong khu vực có sử dụng phương pháp tránh thai hiện đại 

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 5.7a.

83,2% phụ nữ đã kết hôn hoặc sống chung có 
sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại từ năm 
2003 đến 2015 (Phụ lục 2: Bảng thống kê 5.7a). 
Thái Bình Dương là tiểu vùng có tỷ lệ phụ nữ sử 
dụng biện pháp tránh thai hiện đại thấp nhất, 
chỉ 26,3%, tiếp theo là Nam và Tây Nam Á là 
44,1%. Vì tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai chỉ 
phản ánh việc ra quyết định về quan hệ tình dục 
giữa phụ nữ đã kết hôn hoặc sống chung với 
bạn tình, nên rất cần thêm dữ liệu về các chỉ số 
chính thức.

châu Á - Thái Bình Dương

Các nền kinh tế phát triển 

Các nền kinh tế đang phát triển 

Đông và Đông Bắc Á

Đông Nam Á

Bắc và Trung Á 

Nam và Tây Nam Á 

Thái Bình Dương 
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Hình 2.14 Tỉ lệ người nắm giữ đất nông nghiệp theo giới tính, ở một số quốc gia châu Á và Thái Bình 
Dương, số liệu mới nhất (%) 

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 5.8. 

Ở các quốc gia có dữ liệu, tỷ lệ phụ nữ có đất nông nghiệp thấp hơn so 
với nam giới nhiều lần 
Ở châu Á và Thái Bình Dương, so với nam giới, phụ nữ ít tiếp cận đến công cụ sản xuất, 
bao gồm đất đai, vốn, khuyến nông và đào tạo, và công nghệ thông tin. Ở tất cả 18 quốc 
gia và vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương với số liệu gần đây nhất trong giai đoạn 
2001-2009, phụ nữ nắm giữ đất nông nghiệp với tỷ lệ thấp hơn nhiều so với nam giới 
(Hình 2.14). Sự chênh lệch lớn nhất là ở Fiji, nơi chỉ có 3.6% phụ nữ so với 96.4% nam giới 
có đất nông nghiệp. Ngay cả ở Armenia, Georgia và Thái Lan, các quốc gia có khoảng cách 
giới thấp nhất, tỉ lệ phụ nữ nắm giữ đất nông nghiệp cũng chưa bằng một nửa so với nam 
giới.

GOAL 5: GENDER EQUALITY 
Women and girls spend as 
much as 11 times more of their 
day than men and 
boys on unpaid care and 
domestic work

GOAL 5: GENDER EQUALITY GOAL 5: GENDER EQUALITY 
Less than 1 in 5 parliamentarians 
in the region are women and 
women’s share of managerial 
positions varies widely

Women represent 10% or less of 
senior managers and make up 
little more than 5% of chief 
executive o�cers of publicly 
listed companies

GOAL 16: PEACE, JUSTICE 
AND STRONG INSTITUTIONS
Women are up to 40 times more 
likely to be killed by a current or 
former intimate partner or family 
member

Women hold agricultural 
land at rates far lower than 
men in countries with data 

GOAL 6: CLEAN WATER 
AND SANITATION

GOAL 8: DECENT WORK 
AND ECONOMIC GROWTH

GOAL 8: DECENT WORK 
AND ECONOMIC GROWTH

GOAL 8: DECENT WORK 
AND ECONOMIC GROWTH

Safe drinking water and 
sanitation are important for 
women and girls as primary 
providers and managers of 
water in households 

Women are more represented 
than men in informal non- 
agricultural jobs in half of 
Asia and the Pacific 

Women in formal jobs earn as 
little as half of what men earn

GOAL 9: INDUSTRY, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTUREWomen have less access to 

financial services than men

GOAL 11: SUSTAINABLE 
CITIES AND COMMUNITIES   
Girls under the age of 15 are 
over-represented amongst 
those living in slums

Women’s access to the Internet 
is lower than that of men 

GOAL 5: GENDER EQUALITY 

MỤC TIÊU 6: NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH 

Nước uống an toàn và vệ sinh đặc biệt quan trọng đối 
với phụ nữ và trẻ em gái, những người sử dụng chính, 
người cung cấp và quản lý nước trong gia đình của họ. 
Khi hộ gia đình không có nước máy, phụ nữ và trẻ em 
gái thường buộc phải đi xa để đáp ứng nhu cầu nước 
của hộ gia đình. Bệnh tật do thiếu nước và vệ sinh 
không đảm bảo làm tăng nhu cầu chăm sóc cho các 
thành viên bị bệnh trong gia đình, một trách nhiệm 
chủ yếu rơi vào phụ nữ và trẻ em gái. Việc thiếu nhà vệ 
sinh phù hợp cũng có thể làm tăng nguy cơ bạo lực và 
quấy rối của phụ nữ - có thể là ở trường, tại nơi làm việc 
hoặc trong cộng đồng của họ - cản trở khả năng học 
hỏi, kiếm thu nhập và đi lại tự do của họ.

Hiện trạng của số liệu 
Mục tiêu 6 không có chỉ số cụ thể về giới, nhưng hai chỉ 
số (6.1.1 và 6.2.1) trong các chỉ số chính thức có thể cung 
cấp một số thông tin chi tiết về tiếp cận của phụ nữ đối 
với nước và vệ sinh, cho dù nó không đòi hỏi phân tách 
về giới rõ ràng. Do đó, các chỉ số này không thể hiện rõ 
sự bất bình đẳng trong hộ gia đình trong việc tiếp cận 
và sử dụng nước và vệ sinh. Khoảng cách đến nguồn 
nước uống an toàn cũng là một chỉ số quan trọng liên 
quan đến giới, vì nó có thể làm sáng tỏ thời gian phụ 
nữ dành để đi lấy nước.25

Việt
 N

am

Thá
i L

an

Cộn
g h

òa
 

Kyr
gyz

Phụ nữ Nam giới

Arm
en

ia

Geo
rg

ia

Sr
i L

an
ka

Mya
nm

ar

Gua
m

Phil
ip

pine
s

Quầ
n đ

ảo
 

Bắc
 M

ar
ian

a

Nep
al

Ira
n

Ban
glad

es
hFiji

Mala
ys

ia
Am

er
ica

n 
Sa

m
oa

Sa
m

oa

Niue

53Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Trong số các quốc gia có dữ liệu, tỷ lệ trẻ em gái 
và phụ nữ có trách nhiệm đi lấy nước cao gấp
 từ hai đến sáu lần so với tỷ lệ trẻ em trai hoặc 
nam giới (Hình 2.15). Mông Cổ là một ngoại lệ, nơi 
trẻ em trai hoặc nam giới có trách nhiệm lớn hơn 
trong việc lấy nước cho gia đình. Cung cấp nước 
sạch dễ tiếp cận là điều cần thiết để giúp phụ nữ 

Hộp 2.9 Phụ nữ và trẻ em gái thường phải chịu trách nhiệm đi lấy nước nhiều hơn nam giới trong khu vực 

và trẻ em gái có thể dành nhiều thời gian hơn cho 
giáo dục, tạo thu nhập và cải thiện phúc lợi. Thật 
vậy, các dự án nước và vệ sinh cộng đồng được 
thiết kế và điều hành với sự tham gia đầy đủ của 
phụ nữ bền vững hơn và hiệu quả hơn những dự 
án không có sự tham gia của phụ nữ.26
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Hình 2.15 Tỉ lệ hộ gia đình theo người chịu trách nhiệm đi lấy nước, các nước được lựa chọn ở châu 
Á và Thái Bình Dương, số liệu mới nhất (%) 

Nguồn: Tính từ Phụ lục 2, Bảng thống kê 6.1b.

Nữ Nam Không xác định

Mặc dù tỷ lệ tiếp cận tới nước sạch và vệ sinh đã tăng 
lên trong khu vực nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các 
quốc gia, và phụ nữ và trẻ em gái thường đảm nhiệm 
công việc đi lấy nước
Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được tiến bộ trong việc tăng số 
lượng người tiếp cận được với nguồn nước uống an toàn có sự quản 
lý, với tỷ lệ người được tiếp cận tăng từ 82,8% năm 2000 lên 93,4% 
vào năm 2015 (Phụ lục 2: Bảng thống kê 6.1a). Việc tiếp cận với vệ sinh 
an toàn có sự quản lý cũng đã được cải thiện, từ 62,1% năm 2000 
lên 75,9% vào năm 2015 (Phụ lục 2: Bảng thống kê 6.1a). Mặc dù đã 
có sự tiến bộ lớn, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch lớn giữa nông thôn 
và thành thị ở các tiểu vùng, với 38,3% dân số nông thôn ở Thái Bình 
Dương được sử dụng các cơ sở vệ sinh an toàn có sự quản lý so với 
75,7% ở khu vực thành thị trong năm 2015.

Một số phân tích nổi bật đối với 
Mục tiêu 6 và bình đẳng giới:

• 6.1.1 Tỷ trọng dân số được 
sử dụng nguồn nước uống 
được quản lý an toàn 6.1.1 

Chỉ số bổ sung được sử dụng:

• Tỷ lệ hộ gia đình có nam 
giới / nữ thường phụ trách 
việc đi lấy nước 

Lào

Geogia

Turkmenistan

Azerbaijan

Maldives

Bhutan

Mông Cổ
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MỤC TIÊU 7: NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ GIÁ CẢ HỢP LÝ 

Thiếu khả năng tiếp cận với năng lượng sạch và giá cả 
hợp lý có tác động lớn về mặt giới tới việc sử dụng thời 
gian, sức khỏe và cơ hội kinh tế cho phụ nữ và nam giới.
Vì phụ nữ chịu trách nhiệm chính về các công việc 
trong gia đình như nấu ăn và dọn dẹp, tiếp cận với 
năng lượng sạch giúp tiết kiệm thời gian của họ dành 
cho các hoạt động này (và ngược lại họ có thể dành 
nhiều thời gian cho các hoạt động có thu nhập khác) 
cũng như sức khỏe của họ. Tiếp xúc với không khí trong 
nhà bị ô nhiễm bởi các nhiên liệu không sạch dùng 
để nấu nướng là nguyên nhân của nhiều bệnh, như 
bệnh khó thở mãn tính, ung thư phổi và bệnh tim, ảnh 
hưởng tiêu cực đến phụ nữ nhiều hơn nam giới.27 Chi 
phí cho năng lượng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực 
đến phụ nữ nghèo, và các tham vấn về các khả năng 
chi trả khác nhau cũng nên xem xét đến các khác biệt 
giới.28

Hiện trạng của số liệu 
Mục tiêu 7 không bao gồm bất kỳ chỉ số giới cụ thể nào, 
nhưng hai chỉ số chính thức rất quan trọng để theo dõi 
khả năng tiếp cận năng lượng của phụ nữ. Tuy nhiên, 
các chỉ số này không yêu cầu tách biệt giới, do vậy khó 
giám sát được sự khác biệt về giới trong hộ gia đình 
trong việc tiếp cận điện và phụ thuộc vào nhiên liệu 
sạch.

Trong khi có hơn 95% người dân trong 
khu vực được tiếp cận với điện thì chỉ có 
56% người dân được tiếp cận tới nhiên 
liệu sạch
Ở các hộ gia đình nông thôn, phụ nữ thường là 
những người quản lý nhiên liệu chính, dành nhiều 
giờ mỗi ngày để thu thập nhiên liệu để nấu ăn và 
sưởi ấm nhà của họ. Ở khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương, chỉ có người dân ở các nền kinh tế phát triển 
và ở Bắc và Trung Á được hưởng lợi ích đầy đủ của 
việc sử dụng điện. 

Ở các tiểu vùng khác năm 2014, 80 % dân số trở lên sử 
dụng điện, ngoại trừ ở Thái Bình Dương, nơi chỉ có hơn 
một phần ba số người được sử dụng. Trong khi Papua 
New Guinea đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ người sử dụng 
điện từ năm 2000, thì theo số liệu đây vẫn là quốc gia 
có ít người được tiếp cận tới dịch vụ này nhất (Phụ lục 2: 
Bảng thống kê 7.1a). Việc hạn chế trong quyền sử dụng 
điện trên khắp châu Á và Thái Bình Dương làm tăng 
thêm gánh nặng thời gian của phụ nữ, ảnh hưởng đến 
thời gian của họ dành cho các cơ hội học tập và kinh tế. 
Việc thiếu tiếp cận năng lượng cũng làm tăng sự phụ 
thuộc của phụ nữ vào bếp nấu ăn truyền thống, một 
nguồn chính gây bệnh đường hô hấp và tử vong.29

Có xu hướng tương tự trong tiếp cận với nhiên liệu 
sạch và công nghệ. Trong khi hơn 95% dân số trong các 
nền kinh tế phát triển và 91,9% ở Bắc và Trung Á dựa 
vào nhiên liệu và công nghệ sạch trong năm 2014, tỷ lệ 
dân số dựa vào nhiên liệu sạch và công nghệ thấp hơn 
nhiều ở Thái Bình Dương (27,7%) và ở Đông và Đông 
Bắc Á (57,4%) (Phụ lục 2: Bảng thống kê 7.1a). Ở một số 
quốc gia như Kiribati, Lào và Đông Timor, dưới 5% dân 

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 7 và 
bình đẳng giới:

• 7.1.1 Tỷ lệ dân số được sử dụng điện

• 7.1.2 Tỷ lệ dân số phụ thuộc chính vào nhiên 
liệu sạch và công nghệ  

Ảnh: UN Women/Betsy Davis
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MỤC TIÊU 8: 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM BỀN VỮNG

số chủ yếu dựa vào nhiên liệu sạch và công nghệ. 
Sự tăng trưởng bao trùm và bền vững rất quan trọng 
trong đóng góp vào sự Phát triển Bền vững, xóa đói giảm 
nghèo và giảm bất bình đẳng. Từ quan điểm giới, thành 
quả lợi ích của sự tăng trưởng được phân bố như thế nào 
giữa phụ nữ và nam giới là rất quan trọng, tương tự các 
rủi ro và chi phí do suy giảm kinh tế cũng vậy. Ở khu vực 
châu Á và Thái Bình Dương, phụ nữ chưa được hưởng 
một cách công bằng những lợi ích từ tăng trưởng so với 
nam giới, đây là khu vực duy nhất mà sự tham gia vào lực 
lượng lao động của phụ nữ đang giảm (xem Chương 4).

Việc giúp phụ nữ tiếp cận nhiều hơn đến việc làm tốt 
hơn là rất quan trọng cho bình đẳng giới và Phát triển 
Bền vững trên diện rộng. Nguồn thu nhập thường xuyên 
và độc lập không chỉ giúp phụ nữ có tiếng nói và vai trò 
lớn hơn trong gia đình mà còn giúp cải thiện đầu tư vào 
phúc lợi của các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt 
là trẻ em, mang đến lợi ích cho tăng trưởng dài hạn.

Hiện trạng của số liệu 
Bốn trong bảy chỉ số liên quan đến giới trong Mục tiêu 
8 có sẵn các số liệu. Tuy nhiên, ngay cả khi dữ liệu cho 
các chỉ số MTPTBV có sẵn, tính cập nhật của một số 
chỉ số còn chưa đáp ứng được mong muốn, một số chỉ 
số thiếu tính cập nhật vì dữ liệu không được thu thập 
thường xuyên.

Cần nhiều nỗ lực hơn để có dữ liệu toàn diện hơn về 
khoảng cách giới trong trả lương. Chỉ số này được 
tính từ tiền lương ngày và tiền lương tháng của người 
lao động, do đó chỉ bao gồm việc làm có trả lương, và 
không tính đến việc tự kinh doanh (bao gồm cả lao 
động tự thuê và lao động đóng góp cho gia đình).

Phụ nữ tham gia vào các công việc phi 
nông nghiệp phi chính thức nhiều hơn so 
với nam giới ở một nửa các quốc gia khu 
vực châu Á và Thái Bình Dương 
Trong một nửa số quốc gia và vùng lãnh thổ có số 
liệu về tỷ lệ việc làm không chính thức trong khu vực 
phi nông nghiệp thì phụ nữ chiếm tỉ lệ cao hơn nam 
giới. Đông Timor có khoảng cách lớn nhất, tỷ trọng nữ 
(26,5%) gấp đôi so với nam (13,5%) trong năm 2010 (Phụ 
lục 2: Bảng thống kê 8.1). Trong khi một số quốc gia 
khác có sự khác biệt nhỏ giữa phụ nữ và nam giới thì 
ở Indonesia, Pakistan và Philippines tỷ lệ việc làm phi 
chính thức phi nông nghiệp là 70% hoặc cao hơn ở cả 
phụ nữ và nam giới.

Mặc dù có tín hiệu tích cực trong giảm tỷ lệ 
thất nghiệp dài hạn nhưng phụ nữ làm các 
công việc chính thức chỉ nhận được mức 
lương thấp hơn nhiều so với nam giới
Khoảng cách về tỷ lệ thất nghiệp giữa nam và nữ đã 
giảm dần theo thời gian, đạt được sự cân bằng ngay 
trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 (Hình 
2.16). Sau cuộc khủng hoảng, tỉ lệ thất nghiệp ở nam 
giới tiếp tục duy trì cao hơn cho đến khi tỉ lệ này lại 
một lần nữa ngang bằng nhau vào năm 2011 trở đi. Ở 
Đông và Đông Bắc Á, Bắc và Trung Á, và các nền kinh 
tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ thấp hơn so 
với nam giới.

Trong các nhóm tuổi, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh 
thiếu niên (15-24 tuổi) cao hơn so với nhóm từ 25 tuổi 
trở lên (Phụ lục 2: Bảng thống kê 8.3).30 Sự khác biệt về 
giới trong tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cũng khác 
nhau giữa các vùng. Ở Đông Nam Á, Bắc và Trung Á, và 
Nam và Tây Nam Á tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên 
nữ cao hơn nam, và điều này thì ngược lại ở Đông và 
Đông Bắc Á và các khu vực phát triển kinh tế.

Tiến bộ trong việc có công việc bền vững cho cả phụ nữ 
và nam giới cũng có thể được theo dõi bằng cách đánh 
giá sự chênh lệch về giới trong thu nhập. Ở hầu hết 
các quốc gia có dữ liệu cho chỉ số MTPTBV chính thức 
về "thu nhập trung bình theo giờ của lao động nữ và 
nam", phụ nữ được trả thấp hơn nam giới. Tuy nhiên, 
chỉ có 14% các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực 
có dữ liệu về chỉ số chính thức này, một chỉ số bổ sung 
về sự khác biệt trong mức lương hàng tháng cho thấy 
một bức tranh toàn diện về khoảng cách giới trong tiền 
lương ở khu vực này (Hộp 2.10).

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 8 và 
bình đẳng giới:
• 8.3.1 Tỷ lệ việc làm không chính thức trong 

khu vực phi nông nghiệp, theo giới tính
• 8.5.1 Thu nhập bình quân theo giờ của lao 

động nam và nữ, theo nghề nghiệp, tuổi và 
người khuyết tật. 

• 8.5.2 Tỷ lệ thất nghiệp, theo giới tính, tuổi 
tác và người khuyết tật

• 8.10.2 Tỷ lệ người trưởng thành (15 tuổi trở 
lên) có tài khoản tại ngân hàng hoặc một 
tổ chức tài chính khác hoặc có sử dụng một 
bên cung cấp dịch vụ chuyển gửi tiền 

Chỉ số bổ sung được sử dụng:
• Khoảng cách lương trung bình hàng tháng 

(Đối với Mục tiêu 8.5) 
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Hình 2.16 Tỷ lệ thất nghiệp theo giới và tiểu vùng, châu Á và Thái Bình Dương, 2000-2009 và 
2010-2015 (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 8.3.

2000-2009 Nam 2010-2015 Nam 2000-2009 Nữ 2010-2015 Nữ

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dữ 
liệu, khoảng cách giới về tiền lương cao nhất ở 
Azerbaijan, Pakistan và Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Triều Tiên (Hình 2.17). Tuy nhiên, khoảng cách 
giới trong tiền lương lại đang nghiêng về phía 

Hộp 2.10 Phụ nữ làm việc ở khu vực chính thức có thu nhập thấp hơn nhiều so với nam giới 

phụ nữ ở Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ. Thiếu dữ liệu 
ảnh hưởng tới việc nhận biết về khoảng cách giới 
trong tiền lương, đặc biệt là đối với phụ nữ làm 
việc ở khu vực không chính thức, chiếm phần 
đáng kể trong việc làm trong khu vực.

Hình 2.17 Khoảng cách giới trong tiền lương (chênh lệch thu nhập hàng tháng của nam và nữ theo tỷ lệ 
thu nhập hàng tháng của nam), một số quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương, số liệu mới nhất (%)

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 8.2.
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Phụ nữ ít tiếp cận với các dịch vụ tài chính 
hơn nam giới 
Ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, 
phụ nữ tụt hậu so với nam giới khi nói đến tiếp cận 
tài chính. Tính trung bình, 61,3% phụ nữ từ 15 tuổi trở 
lên có tài khoản tại một tổ chức tài chính, so với 65,4% 
nam giới ở cùng độ tuổi trong năm 2014 (Phụ lục 2: 
Bảng thống kê 8.3). Tỷ lệ tiếp cận tài chính của phụ nữ 
thấp nhất ở Nam và Đông Nam Á, là 32,3%, so với 42,8% 
ở nam giới (Hình 2.18). Điều này phần lớn là do sự hạn 
chế trong mở tài khoản ngân hàng như yêu cầu phải có
sự cho phép của một thành viên nam trong gia đình và 
thiếu giáo dục về tài chính cho phụ nữ. 

Trong số các tiểu vùng còn lại, tỷ lệ tiếp cận cao nhất 
là ở các nền kinh tế phát triển, Bắc và Trung Á, nơi có 
tỷ lệ tương đối cao do tỉ lệ phụ nữ ở khu vực Liên bang 
Nga có tiếp cận cao hơn, và ở khu vực Đông Nam Á do 
tỉ lệ khá cao phụ nữ (ba phần tư) ở Malaysia và Thái Lan 
được tiếp cận, và Singapore, nơi có 96,1% phụ nữ được 
tiếp cận.

Tiếp cận đến tài chính không chỉ dẫn đến các cơ hội 
kinh tế lớn hơn cho phụ nữ; mở tài khoản tại các tổ 
chức tài chính cũng cung cấp cho họ một nền tảng để 
hưởng lợi từ các dịch vụ tài chính bổ sung.

Hình 2.18 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại một tổ chức tài chính theo giới và tiểu vùng, 
châu Á và Thái Bình Dương, 2014 (%)

Ảnh: UN Women/Henriette Bjoerge

Nguồn: Phụ lục 2, Bảng thống kê 8.3. Không có số liệu ở khu vực Thái Bình Dương

Nam
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Bình Dương
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Đông Á - 
Đông Bắc Á

Bắc Á - Trung ÁĐông Nam Á Nam Á và Tây 
Nam Á

Nữ
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MỤC TIÊU 9: 
CÔNG NGHIỆP, SÁNG TẠO VÀ HẠ TẦNG

Chuyển đổi về mặt cấu trúc trong khu vực đã dẫn đến 
những thay đổi đáng kể với những tác động về bình 
đẳng giới. Ví dụ, những thập kỷ gần đây đã chứng kiến 
sự mở rộng của các chiến lược công nghiệp hóa định 
hướng xuất khẩu. Điều này đã tạo ra cơ hội việc làm 
mới cho phụ nữ trong sản xuất, mặc dù các điều khoản 
và điều kiện của việc làm này đang là quan ngại ở 
nhiều nước. Những nghiên cứu và sáng tạo thúc đẩy sự 
thay đổi về mặt công nghệ vẫn là một lĩnh vực do nam 
giới chi phối, cho dù có sự gia tăng về trình độ học vấn 
của phụ nữ.

Đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của 
phụ nữ cũng rất quan trọng cho bình đẳng giới. Ví dụ, 
phương tiện giao thông công cộng với giá cả hợp lý và 
đường xá cho phép phụ nữ đi học, kiếm thu nhập và 
tham gia vào đời sống công cộng.

Hiện trạng của số liệu 
Mặc dù không có chỉ số về giới cụ thể trong khung chỉ 
số MTPTBV chính thức cho mục tiêu này, các chỉ số tập 
trung vào độ bao phủ của các phương tiện Thông tin, 
Truyền thông và Công nghệ và tiếp cận với đường là 
quan trọng đối với bình đẳng giới trong khu vực. Tuy 
nhiên, sự phân tách các chỉ số Công nghệ, Thông tin, và 
Truyền thông (ICT) theo giới vẫn là một thách thức bởi

chỉ có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trong số 57 quốc gia 
trong khu vực có thể cung cấp thông tin về các cá nhân 
sử dụng Internet được phân tách theo giới tính. Đối 
với cơ sở hạ tầng đường bộ, Chỉ số Tiếp cận Nông thôn 
hiện đang cung cấp các số từ năm 2009 (xem Phụ lục 
2: Bảng thống kê 9.1) và vẫn đang thảo luận như là một 
chỉ số MTPTBV chính thức (Hộp 2.11).
 
Dữ liệu về sự tham gia của phụ nữ vào khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và nghiên cứu có thể 
được thu thập thông qua các cuộc khảo sát giáo dục, và 
điều này rất quan trọng để theo dõi các khía cạnh giới 
của mục tiêu này, nhưng dữ liệu trong khu vực vẫn còn 
rất hạn chế.

Cuối năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã công bố Chỉ 
số Tiếp cận Nông thôn (RAI), thử nghiệm dữ liệu 
không gian toàn cầu mới và kỹ thuật GIS ở tám 
quốc gia, hai trong số đó có ở châu Á và Thái Bình 
Dương: Bangladesh và Nepal. RAI đã được đề xuất 
trong phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thống kê Liên 
Hiệp Quốc như là một đóng góp cho việc đo lường 
chỉ số MTPTBV toàn cầu 9.1.1 về tỷ lệ dân số nông 
thôn sống trong vòng 2 km đường có thể đi trong 
tất cả các mùa. Mặc dù chưa hoàn thành, việc đưa 
RAI vào các chỉ số MTPTBV nhấn mạnh tầm quan 

Hộp 2.11 Chính sách được xây dựng từ thông tin về các cách thức mới trong tiếp cận đường xá 
để từ đó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu phải đáp ứng về giới 

trọng của việc có một biện pháp đo lường cho 
thể so sánh giữa các quốc gia và khu vực về tiếp 
cận đến giao thông. Trong khi những thảo luận 
để hoàn thiện chỉ số này vẫn còn đang tiếp tục 
thì điều quan trọng là các quyết định chính sách 
dựa trên RAI cần tập trung vào việc mở rộng và 
duy trì những con đường để tạo thuận lợi cho 
việc tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái đến các 
dịch vụ mà họ cần. (Đối với dữ liệu hiện có có 
niên đại 2009 trên RAI ở châu Á và Thái Bình 
Dương, xem Phụ lục 2: Bảng thống kê 9.1.)

Nguồn: Giao thông vận tải và Công nghệ thông tin và truyền thông. 2016. Đo lường tiếp cận ở nông thôn: Sử dụng công 
nghệ mới. Washington DC: Ngân hàng Thế giới, Giấy phép: Ghi nhận Creative Commons CC BY 3.0. http://documents.
worldbank.org/curated/en/367391472117815229/pdf/107996-REVISED- PUBLIC-MeasurementRuralAccessweb.pdf. Đã truy 
cập ngày 16 tháng 8 năm 2017.

Một số phân tích đối với Mục tiêu 9 và bình 
đẳng giới:

• 9.c.1 Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi một 
mạng di động theo công nghệ

Chỉ số bổ sung được sử dụng:

• Tỷ lệ phụ nữ sử dụng Internet so với tỷ lệ 
nam giới sử dụng Internet (Đối với Mục tiêu 
9.c)
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Một chỉ số bổ sung cho phép đánh giá bất bình đẳng giới về tiếp cận công nghệ là sử dụng Internet phân 
tách theo giới tính. Nhiều nam giới truy cập Internet hơn phụ nữ ngoại trừ ở Úc và New Zealand, đặc biệt 
phụ nữ ở Pakistan và Bangladesh ít tiếp cận hơn nam giới (Hình 2.19).

Hộp 2.12 Truy cập Internet của phụ nữ thấp hơn so với nam giới
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Hình 2.19 Số liệu mới nhất về tỉ lệ phụ nữ truy cập Internet so với nam giới tại một số quốc gia và 
vùng lãnh thổ ở châu Á - Thái Bình Dương 

Nguồn: Tính từ Phụ lục 2, Bảng thống kê 9.1.
Lưu ý: 1.00 = ngang bằng nhau, nơi mà phụ nữ và nam giới được tiếp cận bình đẳng.

 Ảnh: UN Women/Staton Winter

Tỷ lệ đăng ký điện thoại di động ở cả hai giới tăng gấp 15 lần kể từ năm 2000 
Ở cấp độ khu vực, đăng ký điện thoại di động đã tăng đáng kể, từ 6,2 điện thoại trên 100 người năm 2000 lên 95,0 
điện thoại năm 2015 (Phụ lục 2: Bảng thống kê 9.1). Nghiên cứu về truy cập Internet cho thấy sự khác biệt về giới ở 
một số quốc gia (Hộp 2.12).
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MỤC TIÊU 10: 
GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG

Mục tiêu 10 nhằm giảm bất bình đẳng ở các hình thức 
khác nhau - từ bất bình đẳng thu nhập đến bất bình 
đẳng dựa trên tuổi tác, giới tính, khuyết tật, chủng tộc, 
dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo hoặc tình trạng kinh tế. 
Giảm bất bình đẳng đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, 
bởi vì họ là những người thường gặp bất lợi do phân 
biệt đối xử dựa trên giới, và vì vấn đề giới kết hợp với 
những phân biệt đối xử khác, dẫn đến sự bất bình đẳng 
giữa các nhóm phụ nữ. Ngày càng có nhiều bằng chứng 
về mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới và bất bình 
đẳng thu nhập.31 Các yếu tố tác động là khác nhau; ở các 
nền kinh tế phát triển, việc tăng bất bình đẳng trong 
thu nhập thường liên quan đến khoảng cách giới trong 
tham gia lực lượng lao động, trong khi ở các nền kinh tế 
đang phát triển, nó chủ yếu liên quan đến khoảng cách 
giới trong giáo dục, trao quyền chính trị và sức khỏe.32 
Cần có các chính sách tài chính và xã hội để giảm bất 
bình đẳng về thu nhập, giữa các hộ gia đình và giữa phụ 
nữ và nam giới.

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 10 và 
bình đẳng giới:

• 10.1.1 Tốc độ tăng trưởng của chi tiêu hộ gia 
đình hoặc thu nhập bình quân đầu người 
trong 40% dân số nhóm người nghèo nhất và 
tổng dân số 

Hiện trạng của số liệu 
Các chỉ số chính thức của mục tiêu 10 và việc thiếu 
số liệu đã cản trở việc giám sát kết quả bình đẳng 
giới. Ví dụ, số liệu để theo dõi tỷ lệ người có mức 
sống dưới 50% thu nhập trung bình, theo độ tuổi, 
giới tính và người khuyết tật là rất hạn chế, dẫn đến 
khó có thể đo lường mức độ người dân sống dưới 
mức sống trung bình.

Một chỉ số khác chưa được xây dựng là tỷ lệ % dân số 
cảm thấy bị phân biệt đối xử hoặc bị quấy rối trong 
vòng 12 tháng qua, dựa trên cơ sở những phân biệt 
đối xử bị cấm theo luật nhân quyền quốc tế.

 Ảnh: ADB/Abir Abdullah 
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Hình 2.20 Thay đổi chi tiêu hộ gia đình hoặc thu nhập bình quân đầu người trong 40% nhóm hộ 
gia đình dưới cùng và thay đổi GDP bình quân đầu người, một số quốc gia ở châu Á và Thái Bình 
Dương, số liệu mới nhất (%)

Nguồn: Tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình hoặc thu nhập bình quân đầu người trong 40% dân số nghèo nhất 
Phụ lục 2, Bảng thống kê 10.1. GDP bình quân đầu người: Các chỉ số phát triển thế giới, tại:https://data.worldbank.org/. 

Truy cập tháng 9 năm 2017.

Tăng trưởng thu nhập của 40% người 
nghèo nhất chậm hơn so với với mức trung 
bình của quốc gia 
Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước kém phát triển 
nhất ở châu Á và Thái Bình Dương, các cuộc điều tra 
hộ gia đình được coi  là nguồn dữ liệu chính về chi tiêu 
và thu nhập bình quân đầu người cho 40% hộ gia đình 
nghèo nhất. Trong số 21 quốc gia và vùng lãnh thổ có 
dữ liệu, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2010-2014 
là rất khác nhau, từ Cộng hòa Kyrgyz (0,4%), Armenia 

(0,7%) và Philippines (1,2%), đến Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa (8,9%), Mông Cổ (8,0%) và Nepal (7,5%), nơi 
có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Đề bối cảnh hóa dữ 
liệu, so sánh thu nhập bình quân đầu người sẽ giúp 
nhận ra những nơi nào tốc độ tăng trưởng kinh tế thực 
sự mang lại lợi ích cho người nghèo (Hình 2.20).

Trong khi chỉ số này đưa ra một bức tranh tổng thể về 
sự phân bố tăng trưởng, nó không cung cấp cái nhìn 
sâu sắc về vị trí của phụ nữ, điều này đòi hỏi có dữ liệu 
cấp độ cá nhân được phân tách theo giới tính.

 Ảnh: UN Women/Asad Zaidi

Tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình hoặc thu nhập 
bình quân đầu người trong nhóm 40% người nghèo nhât (%)

Tăng trưởng GDP bình quân đầu người (%)
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MỤC TIÊU 11: 
THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Trẻ em gái dưới 15 tuổi chiếm phần lớn 
trong những người phải sống trong các 
khu ổ chuột
Trong số các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương có 
số liệu, tỷ lệ người ở các thành phố sống trong khu 
ổ chuột, khu định cư không chính thức hoặc khu 
nhà ở tồn tàn là từ 11,9% ở Thổ Nhĩ Kỳ đến 62,7% ở 
Afghanistan (Phụ lục 2: Bảng thống kê 10.1). Phụ nữ 
và trẻ em gái phải đối mặt với nhiều nguy cơ, do thiếu 
nhà ở và an ninh trong khu ổ chuột khiến họ dễ bị trục 
xuất và bóc lột.34 Không có cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ 
bản khiến công việc chăm sóc và nội trợ không được trả 
công của phụ nữ và trẻ em gái càng vất vả hơn, lấy đi 
của họ cơ hội giáo dục, việc làm và thời gian rảnh. Các 
bé gái dưới 15 tuổi có nguy cơ cao phải chịu các hậu quả 
của việc sống trong các khu ổ chuột đô thị, vì nhóm này 
chiếm phần lớn trong các nhóm phụ nữ ở các quốc gia 
có dữ liệu (Hình 2.21).35
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Biểu đồ 2.21 Tỷ trọng dân số nữ sống trong khu ổ chuột theo nhóm tuổi, một số quốc gia ở châu Á và 
Thái Bình Dương, số liệu mới nhất (%)

Đô thị hóa dự kiến sẽ tiếp tục là một xu hướng trong khu 
vực, với ước tính một nửa dân số của khu vực sẽ sống ở 
các thành phố năm 2018.33 Đối với phụ nữ và trẻ em gái, 
đô thị hóa thường gắn liền với việc tiếp cận nhiều hơn tới 
giáo dục, cơ hội việc làm và sự độc lập. Nhưng đồng thời 
đô thị hóa quá nhanh cũng dẫn đến gia tăng ô nhiễm 
không khí, thiếu nhà ở có chi phí hợp lý, thiếu tiếp cận với 
dịch vụ có chất lượng tốt, không gian công cộng thiếu 
an toàn và đông đúc, giao thông công cộng quá tải và 
không đáp ứng đủ. Đối với phụ nữ, việc thiếu an toàn cá 
nhân, khó tìm nhà ở trong khả năng chi trảû và thiếu các 
dịch vụ là những rào cản quan trọng. Tình trạng quá tải, 
mất an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe là mối quan 
tâm đặc biệt trong khu ổ chuột ở đô thị.

Hiện trạng của số liệu
Chưa có hệ thống thu thập dữ liệu quốc gia nào ở châu 
Á và Thái Bình Dương giúp đo lường chỉ số MTPTBV 
toàn cầu 11.2.1 (Tỷ lệ dân số có quyền tiếp cận giao 
thông công cộng thuận tiện, theo giới tính, tuổi và 
người khuyết tật) và SDG 11.7.1 (Tỉ lệ trung bình trong 
các khu vực xây dựng của thành phố là không gian mở 
để sử dụng công cộng cho tất cả mọi người, theo giới 
tính, tuổi tác và người khuyết tật). Tương tự, chỉ số SDG 
11.7.2 (Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực thể chất hoặc quấy rối 
tình dục, theo giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật 
và nơi xảy ra, trong 12 tháng vừa qua) đang được xây 
dựng, mặc dù một số nước đã thu thập dữ liệu thông 
qua các cuộc điều tra quốc gia.

Lưu ý: "Khu ổ chuột" trong chỉ số này dựa trên định nghĩa trong Khảo sát Nhân khẩu học và Y tế là "một nhóm người sống dưới cùng 
một mái nhà thiếu một hoặc nhiều các điều kiện sau: tiếp cận với nước và điều kiện vệ sinh được cải thiện; khu vực sinh sống đầy đủ; độ 

bền của nhà ở; an ninh của khu vực."

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 11 và 
bình đẳng giới:

•  11.1.1 Tỷ lệ dân số đô thị sống trong khu ổ 
chuột, khu định cư không chính thức hoặc 
nhà ở tồi tàn

Trên 6024-5915-24Dưới 15 tuổi
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MỤC TIÊU 12: 
TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM

MỤC TIÊU 13: 
HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ KHÍ HẬU 

Các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững là 
nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu, và điều 
này gây ra những tác động lớn với phụ nữ (xem Phần II 
Chương 6). Các mô hình tiêu dùng và sản xuất làm suy 
giảm tài nguyên môi trường và ngăn chặn người khác 
hưởng lợi từ năng lượng hiện đại, an ninh lương thực 
và sức khỏe thường tập trung ở các nước và các nhóm 
có mức sống cao nhất.

Các mô hình này cũng có thể tạo ra lượng rác thải 
khổng lồ, đặc biệt là rác thải thực phẩm. Phụ nữ ở các 
nước đang phát triển thường đang đi đầu trong nỗ 
lực thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm thông qua việc 
thu gom và tái chế rác thải. Mặc dù người ta thường 
cho rằng phụ nữ có ý thức hơn về môi trường, sự thay 
đổi mang tính hệ thống trong tiêu dùng và sản xuất 
để Phát triển Bền vững sẽ đòi hỏi vượt ra ngoài phạm 
vi tiêu dùng cá nhân đề có thể đạt được đảm bảo rằng 
tất cả các đối tác công và tư đều đóng vai trò trong 
việc thúc đẩy thực hành sản xuất bền vững.

Mục tiêu 12 không có bất kỳ chỉ số liên quan đến giới 
nào. Do vậy, cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu mối 
quan hệ giữa bình đẳng giới và tiêu dùng và sản xuất 
bền vững vượt trên tiêu dùng cá nhân, ví dụ như việc 
chuyển đổi hướng tới sản xuất bền vững tác động thế 
nào đến việc làm của phụ nữ. Ở cấp độ cá nhân, cần có 
thêm nghiên cứu và dữ liệu để đánh giá mức độ bình 
đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết 
định, đặc biệt trong các hộ gia đình, có thể có hiệu ứng 
tích cực đến các mô hình tiêu dùng.

Châu Á và Thái Bình Dương là một trong những vùng 
bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các tác động tiêu cực 
của biến đổi khí hậu (xem Chương 6). Vì phụ nữ ở 
các nước đang phát triển thường dựa nhiều hơn vào 
nông nghiệp, chịu trách nhiệm thu gom nước và tham 
gia vào nghề cá có quy mô nhỏ, biến đổi khí hậu ảnh 
hưởng đến sinh kế, thu nhập và việc làm của phụ nữ. 
Đồng thời, phụ nữ cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong việc giảm nhẹ và thích ứng với các rủi ro của biến 
đổi khí hậu. Vai trò này cần phải được công nhận, hỗ 
trợ và củng cố để đạt được Phát triển Bền vững trong 
khu vực.36 Thiên tai cũng có tác động tiêu cực hơn với 
phụ nữ và trẻ em, họ thường có nguy cơ cao bị bạo lực 
sau các trận thiên tai và có nhiều khả năng bị tử vong 
trong các thiên tai hơn nam giới và trẻ em trai. Sự di 
cư và dịch chuyển bởi lý do thiên tai đang gia tăng ở 
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình 
Dương. Nguy cơ bị bóc lột, buôn bán và bạo lực của 
phụ nữ cũng tăng lên. Các vấn đề của phụ nữ sau thiên 
tai có liên quan trực tiếp đến tình trạng của họ trước 
khi xảy ra thảm họa. Trong trường hợp có bình đẳng 

giới hơn, thiên tai gây ra số tử vong tương đương ở các 
giới tính, trẻ em trai và trẻ em gái đều có khả năng đi 
học trong thời gian phải di tản chỗ ở, và việc phân phối 
thực phẩm được thực hiện một cách bình đẳng ngay cả 
khi có tình trạng khan hiếm.

Hiện trạng dữ liệu 

Mặc dù có hai chỉ số có liên quan đến giới trong Mục 
tiêu 13, hầu như không có số liệu để theo dõi mục tiêu 
này từ góc độ giới trong khu vực. Có một số lượng lớn 
các thống kê về giới để hiểu rõ hơn về tác động của 
biến đổi khí hậu đối với phụ nữ, bao gồm việc sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên, thời gian thu thập nhiên liệu 
và sự tham gia vào trong hoạt động bảo tồn, ví dụ liên 
quan đến rừng và đại dương. Thu thập và sử dụng dữ 
liệu phân tách theo giới để theo dõi số người chết, mất 
tích hoặc bị ảnh hưởng trong thiên tai, cũng như dữ 
liệu phân tách giới về tác động kinh tế và xã hội sau 
thảm họa là các hành động ưu tiên.
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MỤC TIÊU 14: 
CUỘC SỐNG DƯỚI NƯỚC

MỤC TIÊU 15:
CUỘC SỐNG TRÊN MẶT ĐẤT 

Mực nước biển dâng đang gây ra những tác động 
đáng kể đến cộng đồng - đặc biệt là ở Bangladesh, 
Maldives và các khu vực trũng thấp khác ở châu Á và 
Thái Bình Dương.

Những người có nguy cơ cao nhất bao gồm các gia 
đình sống trong các cộng đồng ven biển và những 
người mà sinh kế của họ phụ thuộc vào các đại dương. 
Ở Thái Bình Dương, phụ nữ tham gia chủ yếu vào khai 
thác cá và lượm lặt từ vùng ven biển và các bãi biển - 
những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi 
khí hậu.37 Tăng mức độ ô nhiễm trong đại dương cũng 
ảnh hưởng đến sinh kế của phụ nữ và nam giới, sức 
khoẻ của bản thân và của con cái họï.

Ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, phụ nữ đóng 
một vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị nghề cá. 
Ví dụ, ở lưu vực sông Mê Kông, gần 5.000 chợ cá do 
phụ nữ điều hành, và phụ nữ nắm giữ khoảng 56% 
sản lượng khai thác thủy sản quy mô nhỏ hàng năm 
ở quần đảo Thái Bình Dương.38 Tuy nhiên, nhìn chung, 
phụ nữ thường phải làm các công việc có tay nghề 
thấp, dễ bị tổn thương, có rủi ro cao về sức khỏe và thu 
nhập ít hơn nam giới đối với cùng một công việc trong 
các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản.39

Hiện trạng dữ liệu

Mục tiêu 14 không có bất kỳ chỉ số liên quan đến giới 
nào. Do vậy, cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu mối 
quan hệ giữa bình đẳng giới và quản lý bền vững các 
đại dương, biển và tài nguyên biển. 

Từ năm 2000 đến năm 2015, khoảng 135.333 km2 diện 
tích rừng tự nhiên đã bị mất trong khu vực, gấp ba lần 
diện tích Đan Mạch, và chiếm 10,6% tổng diện tích mất 
rừng tự nhiên của thế giới. Mặc dù việc mất rừng có 
ảnh hưởng chung đến sinh kế của cả phụ nữ và nam 
giới, sự tác động là khác nhau do những khác biệt về 
giới trong sự phụ thuộc sinh kế của họ vào các nguồn 
lực này. Phụ nữ, đặc biệt là các hộ gia đình không có 
đất và ít đất, họ sử dụng rừng chủ yếu để thu hái các 
sản phẩm có thời gian sinh trưởng ngắn như củi, thức 
ăn gia súc, thực phẩm và các sản phẩm phi gỗ khác (do 
vai trò của họ trong nấu ăn, chăm sóc gia súc, bổ sung 
dinh dưỡng hộ gia đình và các nhiệm vụ liên quan). 
Mặt khác, nam giới tham gia nhiều hơn vào khai thác 
gỗ để xây nhà, sửa chữa nhà cửa và làm nông nghiệp.40

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự tham gia của phụ 
nữ vào các cơ quan quản lý rừng cộng đồng mang lại 
kết quả tích cực cho cả tính bền vững của rừng và bình 
đẳng giới.41 Như vậy, đảm bảo sự tham gia của phụ 
nữ vào quản trị tài nguyên thiên nhiên là yếu tố quan 
trọng cho sự Phát triển Bền vững.

Hiện trạng dữ liệu

Mục tiêu 15 không có bất kỳ chỉ số liên quan đến giới 
nào. Cần có thêm các nghiên cứu để hiểu mối quan hệ 
giữa bình đẳng giới và hệ sinh thái trên cạn, rừng, sa 
mạc hóa, suy thoái đất và mất đa dạng sinh học.
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MỤC TIÊU 16: 
HÒA BÌNH, CÔNG LÝ VÀ THỂ CHẾ VỮNG MẠNH 

 Ảnh: UN Women/Allison Joyce

Các xã hội hòa bình và hòa nhập đề cao các quy tắc 
pháp quyền và đảm bảo quyền bình đẳng trước công 
lý. Các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm 
cũng rất quan trọng để chống tham nhũng, bạo lực và 
tạo ra các xã hội bình đẳng hơn. Khi các tổ chức yếu đi 
hoặc bị phá vỡ, có những tác động đáng kể đối với phụ 
nữ. Trong thời gian xung đột và khủng hoảng, phụ nữ 
bị ảnh hưởng nhiều hơn chỉ có sẵn một phần, ví dụ như 
dịch vụ y tế và giáo dục. Họ cũng có nhiều khả năng bị 
buôn bán hơn và có nguy cơ bị bạo lực cao hơn từ các 
bạn tình và cả người lạ.

Trong bối cảnh này, đã có các cam kết pháp lý đáng chú 
ý trên toàn cầu để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của 
phụ nữ trong phòng chống và giải quyết xung đột, và 
giữ gìn hòa bình, giải quyết bạo lực giới trong xung đột, 
chấm dứt tình trạng miễn tội, và bảo đảm quyền bình 
đẳng đối với công lý và dịch vụ.

Hiện trạng dữ liệu

Các báo cáo về nạn nhân của các vụ giết người có chủ ý 
khá phổ biến ở châu Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, 
con số ước tính số lượng và nguyên nhân tử vong ở trẻ 
em và thanh thiếu niên, trong cả bối cảnh xung đột và 
không xung đột, có thể không được cơ quan hình sự 
thu thập một cách có hệ thống hoặc thiếu hệ thống 
đăng ký hộ tịch.

Xác định nguyên nhân tử vong, đặc biệt là khi nạn 
nhân còn rất trẻ, có thể gặp khó khăn ngay cả ở các 
nước có hệ thống y tế và đăng ký hộ tịch tiên tiến và 
hoạt động tốt. Số tử vong liên quan đến xung đột trên 
100.000 dân, chia theo giới tính, tuổi tác và nguyên 

nhân là rất cần thiết để theo dõi Mục tiêu 16. Tuy nhiên, 
vì phương pháp tính toán tỷ lệ tử vong do xung đột vẫn 
chưa nhận được sự đồng thuận của quốc tế, chỉ số báo 
cáo trong Phụ lục 2: Bảng thống kê 12.1 có thể sử dụng 
như một biện pháp thay thế, chỉ dùng cho số lượng tử 
vong trực tiếp.

Dữ liệu về nạn buôn bán người phần nào có sẵn, mặc 
dù thường được báo cáo chưa đầy đủ do những khó 
khăn trong việc đo lường hoạt động bất hợp pháp và 
nhóm dân cư bị ẩn danh này. Tương tự, dữ liệu bạo 
lực cũng có ở một số quốc gia nhưng cũng được cho là 
không đầy đủ. Trong khi các cuộc điều tra chuyên về 
bạo lực và các cuộc điều tra hộ gia đình khác như Điều 
tra Dân số và Sức khỏe thường được sử dụng để thu 
thập thông tin về trải nghiệm của phụ nữ về bạo lực ở 
nhiều nước đang phát triển, tính khả dụng và tính cập 
nhật của dữ liệu vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt là 
ở các nước có xung đột và sau xung đột. Cho đến nay, 
nhiều nỗ lực thu thập dữ liệu ở các quốc gia này chỉ 
mang tính thời điểm, không thường xuyên và sử dụng 
các tiêu chuẩn thống kê và các định nghĩa không được 
quốc tế chấp thuận - do đó hạn chế khả năng so sánh 
và độ tin cậy của các con số ước tính.

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu số 16 và 
bình đẳng giới:

• 16.1.1 Số nạn nhân bị giết do chủ ý trên 100.000 
dân, chia theo giới tính và tuổi tác

• 16.2.2 Số nạn nhân của nạn buôn bán người 
trên 100.000 dân, chia theo giới tính, tuổi tác 
và hình thức bị bóc lột
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Hình 2.22 Nạn nhân của các vụ giết người chủ ý do bạn tình hoặc các thành viên gia đình theo giới 
tính, quốc gia và vùng lãnh thổ được lựa chọn ở châu Á và Thái Bình Dương, 2010 (% của tổng số nạn 
nhân giết người)

Nguồn: Nghiên cứu toàn cầu của UNODC về cơ sở dữ liệu của các vụ giết người.
Có sẵn tại: http://www.unodc.org/gsh/en/data.html. Truy cập tháng 7 năm 2017.

Nữ giới là nạn nhân của các vụ giết người 
có nhiều khả năng bị giết bởi bạn tình hiện 
tại hoặc bạn tình cũ 

Nam giới là nạn nhân chủ yếu trong các vụ giết người ở 
các quốc gia trên khắp châu Á và Thái Bình Dương. Dữ 
liệu phân tách giới trong giai đoạn 2009-2015 cho thấy 
nam giới chiếm tới 87,7% nạn nhân các vụ giết người 
có chủ ý (Phụ lục 2: Bảng thống kê 12.1). Một biện pháp 
bổ sung để làm nổi bật tác động của bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực là tỷ lệ nạn nhân 
của các vụ giết người bị giết bởi bạn tình hoặc thành 
viên trong gia đình, phân tách theo giới tính. Tất cả 
các vụ giết người mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em 
gái ở Gruzia đều do các bạn tình hoặc các thành viên 
gia đình gây ra, cao hơn 40 lần so với 2,5% nạn nhân là 
nam giới (Hình 2.22). Theo báo cáo về các vụ giết người 
do bạn tình, giết trẻ sơ sinh là bé gái, và các khía cạnh 
quan trọng khác của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái cho thấy rằng số liệu thực tế thậm chí còn cao hơn 
nhiều so với dữ liệu được báo cáo.

Ở các quốc gia có số liệu, phụ nữ có nhiều 
khả năng trở thành nạn nhân bị buôn bán 
người hơn nam giới. Trẻ em gái dễ bị tổn 
thương hơn trẻ em trai ở năm quốc gia có 
sẵn số liệu 
13 quốc gia trong khu vực có số liệu về buôn bán người. 
Ở năm trong số tám quốc gia trong khu vực có dữ liệu 
về nạn buôn người cho cả nam và nữ từ 18 tuổi trở lên, 
tỷ lệ nạn nhân là nữ nhiều hơn nạn nhân là nam trên 
100.000 dân. Ở ba quốc gia khác, Tajikistan, Thái Lan 
và Uzbekistan, cứ trên 100.000 dân thì nam giới lại 
chiếm số đông trong số nạn nhân bị buôn bán hơn so 
với nạn nhân là nữ. Đối với trẻ em, ở cả năm quốc gia có 
sẵn dữ liệu, bé gái dễ bị tổn thương hơn bé trai (Phụ lục 
2: Bảng thống kê 12.3).
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MỤC TIÊU 17:
QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN CẦU 

 Ảnh: UN Women/Nicky Kuautonga

Việc đạt được các cam kết bình đẳng giới trong 
MTPTBV đòi hỏi một môi trường thuận lợi ở cấp quốc 
gia và toàn cầu. Mỗi khía cạnh của "phương tiện thực 
hiện" (các chính sách, đầu tư, công nghệ và quan hệ đối 
tác để đạt được MTPTBV) có ý nghĩa về giới, có thể là 
quyết định về ngân sách và chi tiêu, thỏa thuận thương 
mại hoặc đầu tư vào công nghệ hay số liệu. Đảm bảo 
rằng số liệu phân tách giới được thu thập và phân tích 
thường xuyên và thống kê về giới được thực hiện và 
phổ biến định kỳ là một ưu tiên cấp bách trong việc 
thực hiện và giám sát MTPTBV từ góc độ giới.

Những thách thức về đo lường và khoảng 
cách giới 
Cho dù Mục tiêu 17 có tầm quan trọng trong mục tiêu 
đạt được bình đẳng giới, hầu hết các chỉ số của Mục 
tiêu này không cụ thể về giới. Hơn nữa, phương pháp 
đánh giá tỷ lệ các chỉ số MTPTBV được thực hiện ở 
cấp quốc gia với sự phân tách hoàn toàn phù hợp với 
Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thức vẫn đang 
được xây dựng. Việc thúc đẩy chỉ số này là rất quan 
trọng để đảm bảo việc thu thập, phân tích và sử dụng 
thông tin chi tiết dựa trên bằng chứng để đảm bảo 
MTPTBV không để bất cứ phụ nữ hoặc trẻ em gái nào 
bị bỏ lại phía sau.

Một số phân tích nổi bật đối với Mục tiêu 17 và 
bình đẳng giới:

• 17.19.2 Tỷ lệ các nước đã thực hiện ít nhất 
một cuộc điều tra dân số và nhà ở trong 10 
năm qua.

Một số quốc gia thiếu các điều tra dân số 
gần đây
Các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn dữ 
liệu phân tách giới chính và rất cần thiết để theo dõi 
tất cả các MTPTBV, vì chúng cung cấp các khung chọn 
mẫu cho các cuộc điều tra dân số. Tất cả các quốc gia 
và vùng lãnh thổ ở Đông và Đông Bắc Á, các nền kinh 
tế phát triển, Bắc và Trung Á, Thái Bình Dương và Đông 
Nam Á, đã tiến hành ít nhất một cuộc điều tra dân số 
và nhà ở trong giai đoạn 10 năm kéo dài từ 2006 đến 
2015. Tuy nhiên, chỉ có 78% các nước Nam và Tây Nam 
Á có tổ chức một cuộc điều tra dân số và nhà ở trong 
giai đoạn này. Các quốc gia không có điều tra dân số 
trong giai đoạn 10 năm gần đây 2006-2015 bao gồm 
Afghanistan, Bhutan và Pakistan. Cuộc tổng điều tra 
dân số và nhà ở được tiến hành ở Bhutan và Pakistan 
vào năm 2017 sau hơn một thập kỷ.
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Dữ liệu về MTPTBV đặc biệt thiếu ở các chỉ số 
mới và không có sẵn trong khuôn khổ các Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỉ. Các cuộc đối thoại 
đang diễn ra, bao gồm Diễn đàn châu Á và Thái 
Bình Dương năm 2017 về Phát triển Bền vững, 
ghi nhận một số bước quan trọng cần được thực 
hiện:

• Các chính phủ phải điều chỉnh khung pháp lý 
và chính sách quốc gia của mình với MTPTBV 
để hướng đến các nhóm dân cư có nguy cơ bị 
bỏ lại phía sau.

• Tối đa hóa việc sử dụng các nguồn số liệu 
hiện có, từ số liệu hành chính đến các dữ liệu 
vi mô chưa được sử dụng.

• Nâng cao năng lực phân tích tập trung vào 
phân tích sự chênh lệch.

• Tăng đối thoại người dùng-nhà sản xuất để 
đảm bảo dữ liệu phù hợp để định hướng cho 
các hành động MTPTBV dựa trên bằng chứng.

Nguồn: UNESCAP. 2017. Niên giám thống kê cho châu Á và 
Thái Bình Dương năm 2016: Báo cáo cơ sở MTPTBV. p.52.

Hộp 2.13 Tăng cường tính khả dụng của số liệu 
MTPTBV đòi hỏi sự phối hợp hành động

Cần phải đầu tư hơn nữa vào số liệu thống 
kê về giới để theo dõi hiệu quả MTPTBV

Trong số 88 chỉ số MTPTBV liên quan đến giới được 
sử dụng trong báo cáo này, chỉ có 59% các nước trong 
khu vực có ít nhất một điểm dữ liệu để đưa ra bức 
tranh ban đầu về tình hình giới và MTPTBV ở châu Á và 
Thái Bình Dương. Cần đầu tư hơn nữa vào dữ liệu trên 
toàn khu vực để theo dõi hiệu quả toàn bộ khuôn khổ 
MTPTBV, đặc biệt chú ý đến thống kê giới.

Những thách thức chính đối với thống kê giới bao gồm:

• Phân tách giới. Nhiều chỉ số không phân tách theo 
giới, mặc dù điều này là cần thiết để hiểu sự khác 
biệt về giới và các tác động khác nhau của các 
chính sách và can thiệp đối với phụ nữ và nam giới.

• Thúc đẩy xây dựng phương pháp luận. Nhiều chỉ 
số MTPTBV liên quan đến giới là mới và do đó đòi 
hỏi xây dựng phương pháp, nỗ lực thu thập dữ liệu 
mới và thử nghiệm các công cụ thu thập dữ liệu 
mới.

• Phân tách đa chiều và xác định các nhóm phụ nữ 
và trẻ em gái có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Các 
quốc gia phải xác định các nhóm dân số thiệt thòi 
nhất và theo dõi MTPTBV một cách toàn diện, đảm 
bảo rằng việc phân tách không chỉ về giới được sử 
dụng để xác định liệu các chính sách và chương 
trình quốc gia có đến được các nhóm bị bỏ lại xa 
nhất không.

• Phối hợp và nâng cao năng lực thống kê. Sự phối 
hợp giữa các nhà nghiên cứu, các cơ quan thống 
kê quốc gia, các bộ ngành, bộ về bình đẳng giới, 
nhà tài trợ và các nhà hoạch định chính sách là cần 
thiết để xác định các ưu tiên đầu tư, bao gồm xây 
dựng các phương pháp mới, khảo sát và thu thập 
dữ liệu.

• Phổ biến dữ liệu và sử dụng cho việc hoạch định 
chính sách. Việc chia sẻ và truyền thông hiệu quả 
về phân tích dữ liệu sẽ giúp đưa ra các quyết định 
dựa trên bằng chứng và đòi hỏi trách nhiệm của 
các nhà ra quyết định.

Thúc đẩy thống kê giới để theo dõi tính hiệu quả của 
MTPTBV đòi hỏi phải làm việc trên nhiều lĩnh vực. Các 
hành động ưu tiên bao gồm tăng cường năng lực của 
hệ thống thống kê quốc gia để cải thiện việc thu thập 
dữ liệu, thông qua đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, 
và tăng cường năng lực của các tổ chức công, tổ chức 
xã hội dân sự và học giả sử dụng số liệu thống kê để 
cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách thông 
qua các cuộc đối thoại hiện nay của khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương để xác định các ưu tiên và chia sẻ 
kinh nghiệm học tập (Hộp 2.13). Cần có trao đổi hiệu 
quả hơn giữa người sử dụng và người sản xuất dữ liệu 
để cho phép sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả trong 
việc ra quyết định, không chỉ để cung cấp thông tin cho 
thiết kế chính sách và phân bổ tài nguyên mà còn đảm 

bảo tính trách nhiệm của các nhà hoạch định.
Những tiến bộ công nghệ có nghĩa là việc thu thập dữ 
liệu và phân tích dữ liệu lớn có thể mang lại các dạng 
dữ liệu và thông tin mới để bổ sung cho các thống kê 
chính thức để theo dõi MTPTBV. Tập hợp dữ liệu đòi hỏi 
phải thu thập thông tin từ cộng đồng, trong khi phân 
tích dữ liệu lớn là phân tích các thông tin mà người 
dùng thiết bị di động và Internet lưu lại trong việc sử 
dụng công nghệ thông tin hàng ngày của họ. Việc sử 
dụng công nghệ kỹ thuật số ngày càng tăng, bao gồm 
điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính 
xách tay và các thiết bị theo dõi như cảm biến khí hậu 
và hệ thống định vị toàn cầu, đã mang lại những dữ 
liệu kỹ thuật số đáng kể. Giờ đây, có thêm các dữ liệu 
mới, bao gồm: định dạng hồ sơ về nghèo đói ở các khu 
vực nhỏ sử dụng dữ liệu di động; dự báo di cư dân số 
sau thảm họa; cách lập bản đồ địa lý các dịch bệnh như 
sốt rét và vi-rút H1N1; và theo dõi hiệu quả kinh tế và 
lạm phát ở cấp quốc gia bằng cách sử dụng tweets.42 
Tuy nhiên, việc sử dụng các công nghệ này để tăng 
cường thu thập dữ liệu giới vẫn chưa được thực hiện 
một cách có hệ thống và không nên sử dụng để thay 
thế cho hệ thống thống kê chính thức. Có những bài 
học hữu ích được rút ra từ Safetipin, một ứng dụng di 
động thu thập dữ liệu an toàn từ cộng đồng, đặc biệt là 
đối với phụ nữ (Hộp 2.14).
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Nguồn: trang web Safetipin. www.safetipin.com; http://asiafoundation.org/2016/05/11/safetipin-tool-build-safer-cities-
women/.

Safetipin cung cấp cho người dùng - đặc biệt là 
phụ nữ - với thông tin về các khu vực an toàn trong 
thành phố. Bạn bè và gia đình có thể theo dõi vị trí 
của nhau, chụp và sử dụng các bức ảnh như là một 
phần của việc đánh giá sự an toàn trong một khu 
vực thành phố. Năm 2016 sáng kiến này được thí 

Hộp 2.14 Mẹo an toàn - một ví dụ sáng tạo về thu thập dữ liệu từ cộng đồng cho sự an toàn của phụ nữ

điểm ở Manila, do Ngân hàng Phát triển châu Á và 
Trung tâm Xã hội Dân sự hỗ trợ, đã huy động 150 
thanh thiếu niên tiến hành kiểm tra an toàn ở một 
số địa bàn tại thành phố Quezon - thu thập hơn 
2.000 điểm thông tin về chiếu sáng, khả năng tiếp 
cận và tình trạng an ninh.

 Ảnh: ADB/M R Hasan
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Tính sẵn có của số liệu cho các chỉ số MTPTBV liên quan đến giới

Bảng 2.1 mô tả tính sẵn có của 85 chỉ số MTPTBV liên 
quan đến giới (tính đến tháng 12/2017 nếu dữ liệu trong 
Cơ sở dữ liệu MTPTBV toàn cầu, hoặc tháng 7/2017 nếu 
dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác). Bảng 2.1 liệt 
kê 88 chỉ số MTPTBV liên quan đến giới (chú ý đến hai 
chỉ số lặp lại trong khung MTPTBV), với 54 chỉ số chính 
được phân cấp như dưới đây. Tính sẵn có của số liệu ở 
các quốc gia và lãnh thổ được mô tả như sau:

• Có sẵn rộng rãi = 2/3 hoặc hơn (67% +) của khu vực

• Có sẵn trung bình = 1/3 đến 2/3 (34-66%) của khu 
vực.

• Ít có sẵn = Ít nhất 1 điểm dữ liệu nhưng ít hơn 1/3 
(lên tới 33%) của khu vực.

• Không có sẵn dữ liệu trong khu vực (0%).

Tình trạng sẵn có của 85 chỉ số MTPTBV liên quan 
đến giới (trừ hai chỉ số lặp lại) cho châu Á và Thái Bình 
Dương như sau:43 

• Có sẵn rộng rãi: 26%

• Có sẵn trung bình: 21%

• Ít có sẵn: 12%

• Không có dữ liệu: 41%

Bảng này cũng cung cấp thông tin về việc phân loại 
ba cấp chỉ số, dựa trên sự phân loại cập nhật do Nhóm 
Chuyên gia liên cơ quan về MTPTBV xây dựng tại Hội 
nghị lần thứ 6 vào tháng 11 năm 2017, như sau:

• Cấp I: Chỉ số rõ ràng về mặt khái niệm, có phương 
pháp và tiêu chuẩn quốc tế, dữ liệu được các quốc 
gia thu thập thường xuyên cho ít nhất 50% quốc 
gia và dân số ở mọi khu vực mà liên quan đến chỉ 
số này.

• Cấp II: Chỉ số rõ ràng về mặt khái niệm, có phương 
pháp và tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, 
nhưng dữ liệu không được các quốc gia thường 
xuyên thu thập.

• Cấp III: Không có phương pháp hoặc các tiêu chuẩn 
được quốc tế xây dựng, nhưng phương pháp/tiêu 
chuẩn đang được (hoặc sẽ được) xây dựng hoặc 
thử nghiệm.

Nhiều chỉ số MTPTBV liên quan đến giới xuyên suốt tất 
cả các cấp. 85 chỉ số MTPTBV liên quan đến giới (bao 
gồm cả hai chỉ số lặp lại trong khung MTPTBV) được 
phân loại như sau: 

Phân cấp
Số lượng các chỉ số 

MTPTBV liên quan 
đến giới

Tỉ lệ các chỉ số 
MTPTBV liên quan 

đến giới

Cấp I 25 29

Cấp II 37 44

Cấp III 20 24

Cấp I/II 1 1

Cấp II/III 1 1

Cấp I/II/III 1 1

Việc thúc đẩy chương trình nghị sự về số liệu giới ở 
châu Á và Thái Bình Dương đòi hỏi phải đẩy nhanh việc 
xây dựng các phương pháp của các chỉ số MTPTBV liên 
quan đến giới ở cấp thứ III.

Một số mô hình đã xuất hiện từ việc rà soát số liệu sẵn 
có cho chỉ số MTPTBV có liên quan đến giới:

• Toàn bộ số liệu cho Mục tiêu 5 nói chung còn thiếu 
nhiều, đặc biệt ở một số tiểu vùng. Dữ liệu cho các 
chỉ số Mục tiêu 5 chỉ có sẵn rộng rãi cho một trong 
14 chỉ tiêu, cho thấy cần phải đầu tư mạnh mẽ để 
giám sát bình đẳng giới trong MTPTBV. Ngoài ra, 
cũng không có số liệu cho tiểu vùng này về vấn đề 
bạo lực thể chất hoặc bạo lực tình dục đối với phụ 
nữ do bạn tình gây ra; hoặc chủ sở hữu đất là phụ 
nữ và chỉ Mông Cổ có dữ liệu về tỷ lệ kết hôn sớm 
và tảo hôn.

• Quần đảo Thái Bình Dương cũng cần nhiều số liệu 
liên quan đến giới cho nhiều MTPTBV. Không có 
bất kỳ quốc gia Thái Bình Dương có số liệu cho 22 
chỉ số - đặc biệt khan hiếm số liệu trong các chỉ 
số kinh tế, bao gồm tỷ lệ đói nghèo, khoảng cách 
lương giới và mất an ninh lương thực. Đổi lại, Thái 
Bình Dương có số liệu quốc gia tốt hơn về các tác 
động của thiên tai đối với cả hai giới, và các chỉ số 
bạo lực đối với phụ nữ.

• Các nền kinh tế phát triển phải thu thập hoặc cung 
cấp nhiều số liệu về giới hơn. Các nền kinh tế phát 
triển đang thiếu rất nhiều chỉ số. Các nền kinh tế 
phát triển chỉ có số liệu ở 27 trong tổng số 55 chỉ 
số. Điều này làm suy yếu hoạt động giám sát khu 
vực của Chương trình Nghị sự Phát triển, bao gồm 
cả các nước và các nền kinh tế phát triển và đang 
phát triển, và nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ 
lực thu thập và chia sẻ dữ liệu mới trong các nền 
kinh tế phát triển.
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

Mục tiêu 1

• 1.1.1 Tỷ lệ người nghèo theo chuẩn quốc tế, phân 
tổ theo giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí 
địa lý (thành thị/nông thôn)

 Khác nhau 65-67 Cấp I

• Tỷ lệ dân số dưới ngưỡng nghèo quốc tế 1,90 đô 
la Mỹ một ngày theo sức mua ngang mua năm 
2011 (%)

1.1 Có sẵn trung bình 65 . .  

• Tỷ lệ lao động có việc làm dưới chuẩn nghèo 
quốc tế là 1,90 đô la Mỹ một ngày theo sức mua 
ngang giá năm 2011, theo giới tính và độ tuổi

1.2a Có sẵn rộng rãi 67 . .  

• 1.2.1 Tỷ lệ người nghèo theo chuẩn nghèo quốc 
gia, phân tổ theo giới tính và nhóm tuổi 1.3 Có sẵn trung bình 61 . . Cấp I

• 1.2.2 Tỷ lệ nghèo ở nam giới, phụ nữ và trẻ em ở 
mọi lứa tuổi nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia  Không có số liệu 0 Cấp II

• 1.3.1 Tỷ lệ dân số đang được bảo vệ bởi các sàn/
hệ thống an sinh xã hội, phân tổ theo giới tính, 
phân biệt trẻ em, thất nghiệp, người già, người 
khuyết tật, phụ nữ mang thai/mới sinh, nạn nhân 
do tai nạn nghề nghiệp, người nghèo và người dễ 
bị tổn thương

 Khác nhau 19-35 Cấp II

• Tỷ lệ dân số tiếp cận được các chương trình thị 
trường lao động (%) 1.5a Ít có sẵn 19 . .  

• Tỷ lệ dân số tiếp cận được các chương trình trợ 
giúp xã hội (%) 1.5a Ít có sẵn 32 . .  

• Tỷ lệ dân số tiếp cận được chương trình bảo hiểm 
xã hội (%) 1.5b Ít có sẵn 32 . .  

• Tỷ lệ thất nghiệp nhận trợ cấp thất nghiệp (%)
1.5b Có sẵn trung bình 35 . .  

Chỉ số bổ sung: Chỉ số bảo vệ xã hội, theo giới 
tính và chương trình, 2015 †

1.5c
Có sẵn trung bình 61-63 . .

1.4.1 Tỷ lệ dân số sống trong các hộ gia đình 
được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản

 
Không có số liệu 0 Cấp III

• 1.4.2 Tỷ lệ người trưởng thành có quyền sử dụng 
đất lâu dài, ổn định, với văn bản pháp lý và người 
nhận quyền sở hữu đất, phân tổ theo giới tính và 
loại sử hữu

 

Không có số liệu 0 Cấp II

1.5.1 Số người chết, mất tích, bị thương, bị tác 
động bởi thảm họa tính trên 100.000 người***

 
Xem 13.1.1  Cấp II

1.a.2 Tỷ trọng tổng chi tiêu của chính phủ cho 
các dịch vụ chính yếu (giáo dục, y tế và an sinh 
xã hội)

 
Không có số liệu 0 Cấp II

• 1.b.1 Tỷ trọng chi thường xuyên và chi đầu tư 
của chính phủ cho các ngành/lĩnh vực có lợi hơn 
cho phụ nữ, người nghèo và những nhóm dễ bị 
tổn thương

 

Không có số liệu 

0
Cấp III

Phân loại IAEG-MTPTBV đề cập đến việc phân loại các chỉ tiêu mà IAEG-MTPTBV đã đồng ý thành ba loại. Cấp I: Chỉ 
số rõ ràng về mặt khái niệm, có sẵn phương pháp và tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và dữ liệu thường xuyên được 
các quốc gia thu thập ở ít nhất 50% quốc gia và dân số ở mọi khu vực nơi chỉ số có liên quan; Cấp II: Chỉ số rõ ràng về 
mặt khái niệm, có phương pháp và tiêu chuẩn được thiết lập quốc tế, nhưng dữ liệu không thường xuyên được các nước 
thu thập; Cấp III: Chưa có phương pháp hoặc tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, nhưng phương pháp/tiêu chuẩn đang 
(hoặc sẽ) được xây dựng hoặc thử nghiệm. Xin lưu ý rằng việc phân loại IAEG-MTPTBV được phản ánh trong cột cuối 
cùng trong bảng này theo thời điểm tháng 12 năm 2017.

Dấu hoa thị biểu thị hai chỉ số toàn cầu liên quan đến giới của IAEG-MTPTBV lặp lại trong khung MTPTBV; Tuy nhiên, 
hiện trạng của dữ liệu chỉ được nêu một lần.

† biểu thị chỉ số bổ sung liên quan ở cấp khu vực được sử dụng để bổ sung những khoảng trống dữ liệu và thúc đẩy 
mạnh mẽ nhận thức về vấn đề giới trong MTPTBV ở châu Á và Thái Bình Dương.

Hướng dẫn đọc bảng:

Tương ứng với danh sách các chỉ số toàn cầu 
liên quan đến giới của 54 tổ chức liên ngành 
và chuyên gia về các chỉ số MTPTBV (IAEG-
MTPTBV) bao gồm: 1. tất cả các chỉ số theo Mục 
tiêu 5; và 2. các chỉ số thuộc các Mục tiêu khác 
có đề cập rõ về giới tính, giới tính, phụ nữ và 
trẻ em gái và / hoặc có mục tiêu chính thể hoặc 
chủ yếu ở nhắm đến phụ nữ và trẻ em gái. Các 
tiêu chí được sử dụng trong việc xác định danh 
sách lõi của các chỉ số liên quan đến giới của 
IAEG-MTPTBV là hẹp và để ghi nhận các trường 
hợp mà các chỉ số này liên quan đến giới một 
cách rõ ràng. 

Tương ứng với khung chỉ số toàn cầu đã được 
sửa đổi và được Ủy ban thống kê thống nhất tại 
phiên họp thứ 48 tháng 3 năm 2017.

Có sẵn rộng rãi được định nghĩa là 2/3 
hoặc hơn (67% +) quốc gia hoặc vùng 
lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương 
có ít nhất 1 điểm dữ liệu;

Có sẵn trung 
bình là 1/3 - 2/3 
(34-66%) quốc gia 
hoặc vùng lãnh thổ;

Ít có sẵn ít là có ít hơn 1/3 
(33%) các quốc gia hoặc 
vùng lãnh thổ có dữ liệu;

Không có sẵn 
dữ liệu trong 
khu vực (0%).

Bảng 2.1 Các chỉ số MTPTBV liên quan đến giới tính và tính sẵn có của dữ liệu (tính đến tháng 12 năm 2017)
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

Mục tiêu 2
2.1.1 Tỷ lệ suy dinh dưỡng 2.1 Có sẵn rộng rãi 68 . . Cấp I

Chỉ số bổ sung: Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi (%) † 2.1 Có sẵn rộng rãi 79 . .

2.1.2 Tỷ lệ mất an ninh lương thực trung bình 
hoặc nghiêm trọng trong dân số, dựa trên Quy 
mô Trải nghiệm Mất an ninh Lương thực (FIES)

2.1 Có sẵn trung bình 54 .

2.2.1 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 
thể thấp còi  (chiều cao theo tuổi <-2 SD dựa 
vào trung vị của chuẩn tăng trưởng trẻ em 
của WHO)

2.2 Có sẵn trung bình 51 . . Cấp I

2.2.2 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 
(cân nặng theo chiều cao >+2 hoặc <-2 độ 
lệch chuẩn so với trung vị của chuẩn tăng 
trưởng trẻ em của WHO, phân tổ theo loại suy 
dinh dưỡng (gầy còm hoặc thừa cân)

Khác nhau 49-57 Cấp I

l Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo 
chiều cao -2 độ lệch chuẩn so với trung vị từ 
trung bình) dưới 5 tuổi

2.3 Có sẵn trung bình 57 . .

l Tỷ lệ trẻ em thừa cân (cân nặng theo chiều 
cao +2 độ lệch chuẩn so với trung vị từ trung 
bình) dưới 5 tuổi

2.4 Có sẵn trung bình 49 . .

l 2.3.2 Thu nhập trung bình của nhà sản xuất 
thức ăn quy mô nhỏ, phân tổ theo giới tính 
và dân tộc

Không có số liệu 0 Cấp III

Mục tiêu 3

l 3.1.1 Tỷ suất chết mẹ
3.1 Có sẵn rộng rãi 77 . . Cấp II

l 3.1.2 Tỷ trọng ca sinh có hỗ trợ của cán bộ y 
tế lành nghề 3.1 Có sẵn rộng rãi 74 . . Cấp I

3.2.1 Tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi 3.2a
Có sẵn rộng rãi 88 . . Cấp I

3.2.2 Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh 3.3
Có sẵn rộng rãi 88 . . Cấp I

l 3.3.1 Số ca nhiễm HIV mới trên 1.000 người 
chưa bị nhiễm bệnh (phân tổ theo giới tính, 
tuổi và những nhóm dân số chính)

3.4
Có sẵn trung bình 40 . . Cấp II

3.4.1 Tỷ suất tử vong do các bệnh tim mạch, 
ung thư, tiểu đường hoặc bệnh hô hấp mãn 
tính

3.5
Có sẵn rộng rãi 68 . . Cấp II

3.4.2 Tỷ lệ tử vong do tự tử 3.5
Có sẵn rộng rãi 67 . . Cấp I

l 3.7.1 Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-
49 tuổi) có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình hài 
lòng với các phương pháp tránh thai hiện đại

3.6a
Có sẵn trung bình 49 . . Cấp I

l 3.7.2 Tỷ lệ sinh của thanh thiếu niên (10-14; 
15-19) trên 1.000 nữ thanh niên ở nhóm tuổi 
tương ứng

3.6a
Có sẵn trung bình 100 . . Cấp I

l 3.8.1 Mức độ bao phủ của các dịch vụ y tế 
thiết yếu (được định nghĩa là độ bao phủ trung 
bình của các dịch vụ thiết yếu dựa vào những 
can thiệp bao gồm sức khỏe phụ nữ sinh nở, 
bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, các bệnh truyền 
nhiễm, bệnh không lây nhiễm và năng lực 
cung cấp dịch vụ và tiếp cận, giữa đại bộ phận 
dân cư nói chung và bộ phận dân cư chịu thiệt 
thòi nhất)

Không có số liệu 0 Cấp III

3.9.2 Tỷ lệ tử vong do nước không an toàn, vệ 
sinh không an toàn và thiếu vệ sinh (tiếp xúc 
với các dịch vụ Nước, Vệ sinh và Vệ sinh Tất cả 
(WASH) không an toàn)

3.6a Có sẵn rộng rãi 89 Cấp II
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

Mục tiêu 4

l 4.1.1 Tỷ lệ trẻ em/thanh thiếu niên (a) cấp 2/3; 
(b) cuối cấp tiểu học; và cuối cấp trung học 
cơ sở ít nhất đạt được mức độ thông thạo tối 
thiểu về (i) đọc và (ii) toán học, phân tổ theo 
giới tính

Không có số liệu 5-28 .
Cấp III (a)/
Cấp II (b,c)

l Tỷ lệ trẻ em vào cuối cấp trung học cơ sở đạt 
được ít nhất một mức độ thành thạo tối thiểu 
trong toán học

4.1 Ít có sẵn 30 . . Cấp II (b,c)

l Tỷ lệ trẻ em vào cuối cấp trung học cơ sở đạt 
được ít nhất một trình độ thông thạo tối thiểu 
trong việc đọc

4.1 Ít có sẵn 28 . .  

l Tỷ lệ trẻ em vào cuối tiểu học đạt được ít nhất 
một mức độ thành thạo tối thiểu trong toán học 4.1 Ít có sẵn 25 . .  

l Tỷ lệ trẻ em vào cuối tiểu học đạt được ít nhất 
một mức độ thành thạo tối thiểu trong việc đọc 4.1 Ít có sẵn 16 . .  

l 4.2.1 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được theo dõi phát 
triển về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội phân 
tổ theo giới tính

 Không có số liệu 0  Cấp III

l 4.2.2 Tỷ lệ tham gia học tập ở các cơ sở giáo dục 
(một năm trước lứa tuổi học tiểu học chính thức), 
phân tổ theo giới tính

4.2 Có sẵn rộng rãi 68 . . Cấp III

l 4.3.1 Tỷ lệ tham gia của thanh niên và người 
trưởng thành trong giáo dục và đào tạo chính quy 
và không chính quy trong vòng 12 tháng qua, 
phân tổ theo giới tính

 Không có số liệu 0 Cấp I

4.4.1 Tỷ trọng thanh niên và người trưởng thành 
có các kỹ năng công nghệ thông tin, phân tổ theo 
từng loại kỹ năng

 Không có số liệu 0 Cấp II

l 4.5.1 Chỉ số bình đẳng (nữ/nam, thành thị/nông 
thôn, nhóm ngũ phân vị nghèo nhất/giàu nhất 
và các phân tổ khác như tình trạng khuyết tật, 
dân tộc bản địa và những người bị ảnh hưởng 
do xung đột, nếu có số liệu) đối với tất cả các 
chỉ tiêu giáo dục có thể được phân tổ trong danh 
sách này

 Không có số liệu 16-68 Cấp II

l Chỉ số bình đẳng giới cho tỷ lệ tham gia trong 
hoạt động học tập ở các cơ sở giáo dục (một 
năm trước tuổi nhập học chính thức)

4.3a Có sẵn rộng rãi 68 . .
Cấp I/II/III tùy 
thuộc từng 

chỉ số 

l Chỉ số bình đẳng giới cho thành tích trong môn 
đọc ở cuối cấp tiểu học 4.3a Ít có sẵn 16 .  

l Chỉ số bình đẳng giới cho thành tích trong môn 
toán ở cuối cấp tiểu học 4.3a Ít có sẵn 25 .  

l Chỉ số bình đẳng giới cho thành tích trong môn 
toán ở cuối trung học cơ sở 4.3a Ít có sẵn 32 . .  

l Chỉ số bình đẳng giới cho thành tích trong môn 
đọc ở cuối trung học cơ sở 4.3a Ít có sẵn 26 .  

l Chỉ số bình đẳng giới trong giáo viên ở bậc trung 
học cơ sở được đào tạo 4.3b Có sẵn trung bình 42 . .  

l Chỉ số bình đẳng giới trong giáo viên mần non 
được đào tạo 4.3b Có sẵn trung bình 39 . .  

l Chỉ số bình đẳng giới trong giáo viên tiểu học 
được đào tạo 4.3b Có sẵn trung bình 60 . .  

l Chỉ số bình đẳng giới trong giáo viên ở bậc trung 
học phổ thông được đào tạo 4.3b Ít có sẵn 32 . .  
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

l 4.6.1 Tỷ lệ phần trăm dân số trong nhóm tuổi 
nhất định đạt được ít nhất một mức thuần thục 
cố định về kỹ năng (a) đọc viết và (b) làm toán 
thông dụng, phân tổ theo giới tính

 Không có số liệu 0 Cấp II

Chỉ số bổ sung: Tỷ lệ biết chữ dành cho người 
lớn †  Có sẵn trung bình 54 .  

l 4.7.1 Mức độ lồng ghép ở tất cả các vấn đề (i) 
giáo dục quyền công dân toàn cầu và (ii) giáo dục 
về phát triển bền vững, bao gồm cả bình đẳng 
giới và quyền con người vào (a) các chính sách 
giáo dục quốc gia, (b) chương trình giảng dạy, (c) 
đào tạo giáo viên và (d) đánh giá sinh viên

 Không có số liệu 0 Cấp III

Chỉ số bổ sung: Mức độ phổ biến mà giáo dục 
giới tính toàn diện (CSE) được tích hợp vào 
chương trình giảng dạy của trường †

 Có sẵn trung bình 49

l 4.a.1 Tỷ lệ các trường học có (a) điện; (b) internet 
dùng cho mục đích học tập; (c) máy tính dùng 
cho mục đích học tập; (d) cơ sở hạ tầng và tài 
liệu được thiết kế cho phù hợp với học sinh 
khuyết tật; (e) nước uống cơ bản;(f) hệ thống vệ 
sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính, và (g) 
rửa tay thuận tiện (theo định nghĩa chỉ tiêu WASH)  

 Không có số liệu 0 Cấp II

4.c.1 Số giáo viên (i) mầm non (ii) tiểu học, (iii) 
trung học cơ sở và (iv) trung học phổ thông được 
tham gia ít nhất một khóa đào tạo nghiệp vụ 
giáo viên cần có để dạy học ở một cấp học nhất 
định (ví dụ: đào tạo kỹ năng sự phạm) trước hoặc 
trong khi tham gia công tác giảng dạy tại một 
quốc gia nhất định

4.4 Không có số liệu 32-60 . . Cấp II

Mục tiêu 5

l 5.1.1 Thúc đẩy, thực thi và giám sát thực hiện 
bình đẳng và không phân biệt đối xử về giới, cho 
dù đã có hoặc chưa có các khung pháp lý*

 Không có số liệu 0 Cấp III

Các chỉ số bổ sung: Phân biệt đối xử về giới và 
khung pháp lý † 5.1 Có sẵn rộng rãi 79 .  

l 5.2.1 Số phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên 
đã từng có bạn tình, là nạn nhân của bạo hành 
thể chất, tình dục hoặc tinh thần bởi bạn tình hiện 
tại hoặc bạn tình cũ trong vòng 12 tháng gần đây, 
phân tổ theo hình thức bạo hành và tuổi

5.5a Có sẵn trung bình 44-53 . . Cấp II

l 5.2.2 Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên 
bị bạo lực tình dục bởi những người không phải 
là bạn tình trong vòng 12 tháng gần đây, phân tổ 
theo tuổi và nơi xảy ra

5.5b Ít có sẵn 14 . . Cấp II

l 5.3.1 Tỷ trọng phụ nữ trong độ tuổi 20-24 đã kết 
hôn hoặc sống như vợ chồng trước 15 tuổi và 
trước 18 tuổi

5.6 Có sẵn trung bình 60 . Cấp II

l 5.3.2 Tỷ trọng trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi 
15-49 đã thực hiện cắt âm vật (FGM/C), phân 
tổ theo tuổi

 Không có số liệu 0 Cấp II

l 5.4.1 Tỷ lệ thời gian dành cho công việc nội trợ 
và chăm sóc không được trả công, theo giới tính, 
tuổi tác và địa điểm

5.6 Ít có sẵn 33 . . Cấp II

l 5.5.1 Tỷ trọng nữ trong (a) đại biểu quốc hội và 
(b) tham gia chính quyền địa phương Xem các chỉ số 

thành phần  
Cấp I (a)/
Cấp II (b)

l (a) Tỷ lệ ghế do phụ nữ nắm giữ trong quốc hội
5.7a Có sẵn rộng rãi 84 . . Cấp I (a)/

l (b) Tỷ lệ ghế do phụ nữ nắm giữ trong chính 
quyền địa phương Không có số liệu 

*5.1.1 được phân loại là chỉ số Cấp II kể từ tháng 5 năm 2018, xem Phân loại cấp của các chỉ số MTPTBV toàn cầu. https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-
sdgs/tier-classification/
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

l 5.5.2 Tỷ trọng nữ giữ vị trí quản lý
5.7a Có sẵn trung bình 60 . . Cấp I

l 5.6.1 Tỷ trọng phụ nữ 15-49 tuổi tự quyết định về 
quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai 
và chăm sóc sức khỏe sinh sản của mình

5.7a Ít có sẵn 9 . Cấp II

Chỉ số bổ sung: Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai †

 Có sẵn rộng rãi 75 .  

l 5.6.2 Số quốc gia có luật và quy định nhằm bảo 
vệ phụ nữ 15-49 tuổi được tiếp cận với dịch vụ 
về chăm sóc, thông tin và giáo dục về sức khỏe 
sinh sản và tình dục

 Không có số liệu 0 Cấp III

l 5.a.1 (a) Tỷ trọng dân số làm nông nghiệp có 
quyền sở hữu hoặc các quyền đảm bảo đất nông 
nghiệp, phân tổ theo giới; và (b) tỷ trọng phụ nữ 
trong số chủ sở hữu hoặc người có quyền với đất 
nông nghiệp, phân tổ theo loại kỳ hạn

 Không có số liệu 0 Cấp II

l 5.a.2 Tỷ trọng quốc gia có khung pháp lý (bao 
gồm cả luật không thành văn) bảo vệ quyền 
bình đẳng của phụ nữ về sở hữu hoặc kiểm soát 
đất đai

 Không có số liệu 0 Cấp II

l 5.b.1 Tỷ trọng người sở hữu một điện thoại di 
động, phân tổ theo giới tính 5.8 Ít có sẵn 11 . Cấp I

l 5.c.1 Tỷ trọng quốc gia có hệ thống theo dõi và 
phân bổ nguồn lực công cho thực hiện bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ

 Không có số liệu 0 Cấp II

Mục tiêu 6
6.1.1 Tỷ trọng dân số sử dụng các dịch vụ nước 
uống được quản lý an toàn 6.1a Có sẵn rộng rãi 93 . . Cấp II

Phân bố hộ gia đình theo người đáp ứng yêu cầu 
thu gom nước † 6.1b Ít có sẵn 12 . .

6.2.1 Tỷ trọng dân số sử dụng dịch vụ vệ sinh 
được quản lý an toàn, bao gồm cả phương tiện 
để rửa tay với xà phòng và nước

6.1a Có sẵn rộng rãi 95 Cấp II

Mục tiêu 7
7.1.1 Tỷ trọng dân số được tiếp cận với điện

7.1a Có sẵn rộng rãi 100 . Cấp I

7.1.2 Tỷ lệ dân số phụ thuộc chủ yếu vào nhiên 
liệu sạch và công nghệ 7.1a Có sẵn rộng rãi 88 . . Cấp I

Mục tiêu 8

l 8.3.1 Tỷ trọng việc làm phi chính thức trong tổng 
việc làm phi nông nghiệp, phân tổ theo giới tính 8.1 Ít có sẵn 21 . Cấp II

l 8.5.1 Thù lao theo giờ bình quân của của lao 
động nam và nữ, phân tổ theo nghề nghiệp, tuổi 
và tình trạng khuyết tật

8.2 Ít có sẵn 14 Cấp II

Chỉ số bổ sung: Khoảng cách giới trong mức 
lương 8.2 Có sẵn trung bình 46 .

l 8.5.2 Tỷ lệ thất nghiệp, phân tổ theo giới tính, tuổi 
và tình trạng khuyết tật 8.3 Không có số liệu 56-68 . . Cấp I

l 8.7.1 Tỷ trọng và số lượng trẻ em từ 5-17 tuổi 
tham gia lao động trẻ em, phân tổ theo giới tính 
và tuổi, thành thị/nông thôn và thu nhập

8.1 Có sẵn trung bình 39 . Cấp II
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

l 8.8.1 Mức độ thường xuyên của tai nạn lao động 
gây chết người hoặc không chết người, phân tổ 
theo giới tính và tình trạng di cư

 Không có số liệu 0 Cấp II

l 8.8.2 Mức độ phù hợp của các chính sách quốc 
gia với quyền lao động (tự do trong thành lập 
hiệp hội và thương thuyết tập thể) theo các 
nguồn văn bản của Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO) và luật pháp quốc gia, phân tổ theo giới tính 
và tình trạng di cư

 Không có số liệu 0 Cấp III

l 8.9.2 Tỷ trọng số việc làm trong ngành du lịch 
trong tổng số việc làm và trong tỷ lệ tăng trưởng 
việc làm, phân tổ theo giới tính

 Không có số liệu 0 Cấp III

8.10.2 Tỷ trọng người lớn (từ 15 tuổi trở lên) có 
tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính 
hoặc với dịch vụ cung cấp ví mobile

8.3 Có sẵn trung bình 56 . Cấp I

Mục tiêu 9
9.1.1 Tỷ trọng dân số nông thôn sống cách 
đường (có thể sử dụng cả năm) trong phạm vi 
2 km

 Không có số liệu 0 Cấp III

Chỉ số bổ sung: Chỉ số truy cập nông thôn †
9.1 Có sẵn trung bình 56 .

9.c.1 Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi mạng di 
động theo công nghệ 9.1 Có sẵn rộng rãi 88 . . Cấp I

Chỉ số bổ sung: Tỷ lệ dân số sử dụng Internet 
theo giới tính, năm gần nhất có sẵn (%) † 9.1 Có sẵn trung bình 37

Mục tiêu 10
10.1.1 Tỷ lệ tăng chi tiêu của hộ gia đình hoặc 
thu nhập bình quân đầu người của 40% dân số 
nghèo nhất và của toàn bộ dân số

10.1 Có sẵn trung bình 37 . . Cấp II

l 10.2.1 Tỷ trọng người sống dưới 50% thu nhập 
trung bình, phân tổ theo tuổi, giới tính, và tình 
trạng khuyết tật

 Không có số liệu 0 Cấp III

10.3.1 Tỷ trọng dân số cho biết họ cảm thấy bị 
phân biệt đối xử hoặc bị quấy rối trong vòng 12 
tháng qua căn cứ trên những quy định về phân 
biệt đối xử bị ngăn cấm theo luật pháp quốc tế về 
nhân quyền**

 Xem 16.b.1  Cấp III

Mục tiêu 11
11.1.1 Tỷ trọng dân số thành thị sống trong các 
khu ổ chuột, những nơi định cư không hợp pháp 
hoặc điều kiện nhà ở không đầy đủ

10.1 Có sẵn trung bình 26 . . Cấp I

l 11.2.1 Tỷ trọng dân số được tiếp cận thuận tiện 
với giao thông công cộng, phân tổ theo giới tính, 
tuổi và tình trạng khuyết tật

 Không có số liệu 0 Cấp II

11.5.1 Số người chết, mất tích hoặc bị ảnh 
hưởng do thiên tai trên 100.000 người***  Xem 13.1.1  Cấp II

l 11.7.1 Tỷ lệ trung bình trong các khu vực xây 
dựng của thành phố là không gian mở để sử 
dụng công cộng cho tất cả, theo giới tính, tuổi tác 
và người khuyết tật

 Không có số liệu 0 Cấp III

l 11.7.2 Tỷ lệ nạn nhân của quấy rối thể chất hoặc 
tình dục, theo giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết 
tật và nơi xuất hiện, trong 12 tháng trước

 
Không có số liệu 

0 Cấp III

Mục tiêu 12
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

Mục tiêu 13

13.1.1 Số người chết, mất tích hoặc bị ảnh 
hưởng do thiên tai trên 100.000 người *** Không có số liệu 23-44 Cấp II

l Số người chết do thiên tai trên 100.000 người 11 Có sẵn trung bình 44 . .

l Số người mất tích do thiên tai trên 100.000 người 11 Ít có sẵn 23 . .

l
Số người chết bị ảnh hưởng do thiên tai trên 
100.000 người 11 Có sẵn trung bình 42 . .

l

13.b.1 Số lượng các nước kém phát triển và 
các quốc đảo nhỏ phát triển đang nhận hỗ trợ 
đặc biệt cho các cơ chế tăng cường năng lực 
để quản lý và lập kế hoạch liên quan đến biến 
đổi khí hậu một cách hiệu quả ở những nước 
kém phát triển nhất, bao gồm tập trung vào phụ 
nữ, thanh niên và các cộng đồng địa phương và 
nhóm hay bị lãng quên

 Không có số liệu 0 Cấp III

Mục tiêu 14

Mục tiêu 15

Mục tiêu 16

l
16.1.1 Số nạn nhân của giết người có chủ ý theo 
độ tuổi, giới tính, cơ chế và nơi có thể loại thủ 
phạm, trên 100.000 dân

12.1 Có sẵn rộng rãi 83 . Cấp I

l
16.1.2 Tỷ lệ chết có liên quan đến các xung đột 
trên 100.000 dân (phân tổ theo tuổi, giới tính và 
nguyên nhân)

 Không có số liệu 0 Cấp III

16.1.3 Tỷ lệ dân số bị bạo lực thể chất, tinh thần 
hoặc bạo lực tình dục trong 12 tháng qua 12.1 Có sẵn trung bình 42 . . Cấp II

16.1.4 Tỷ lệ dân số cảm thấy an toàn khi đi bộ 
một mình quanh khu vực họ sinh sống  Không có số liệu 0 Cấp II

16.2.1 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 2-14 tuổi trải 
qua bất kỳ sự trừng phạt thể chất và / hoặc tâm 
lý nào từ người chăm sóc trong tháng qua

12.2 Ít có sẵn 28 . . Cấp II

l
16.2.2 Số nạn nhân của nạn buôn bán người 
trên 100.000 dân, theo giới tính, tuổi và hình 
thức bóc lột

12.3 Ít có sẵn 23 . Cấp II

l
16.2.3 Tỷ lệ phụ nữ và nam giới trẻ tuổi từ 18-29 
tuổi bị bạo hành tình dục ở tuổi 18 12.3 Ít có sẵn 12 . . Cấp II

16.3.1 Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực trong 12 tháng 
trước đã báo cáo tình trạng của họ cho cơ quan 
có thẩm quyền hoặc cơ chế giải quyết xung đột 
được công nhận chính thức khác

 Không có số liệu 0 Cấp II

l

16.7.1 Tỷ lệ các vị trí (theo độ tuổi, giới tính, 
khuyết tật, nhóm người) trong các cơ quan 
công cộng (cơ quan lập pháp quốc gia và địa 
phương, dịch vụ công và tư pháp) so với tỉ lệ ở 
cấp quốc gia 

 Không có số liệu 0 Cấp III

l
16.7.2 Tỷ lệ dân số tin rằng việc ra quyết định là 
toàn diện và có trách nhiệm, theo giới tính, tuổi 
tác, khuyết tật và nhóm dân

 Không có số liệu 0 Cấp III

16.9.1 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký 
khai sinh với cơ quan có thẩm quyền 12.4 Có sẵn trung bình 56 . . Cấp I
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Chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
Phụ lục 2: 

Bảng thống 
kê

Khu vực châu Á 
Thái Bình Dương

Tính sẵn có của số 
liệu (% vùng có ít 

nhất 1 số liệu)

Năm xa nhất 
(2000-2010)

Năm gần nhất 
(2011-2015)

Phân loại IAEG-
MTPTBV

16.10.1 Số trường hợp xác nhận giết người, bắt 
cóc, mất tích, giam giữ tùy tiện và tra tấn các nhà 
báo, người làm việc liên quan tới truyền thông, 
công đoàn viên và người ủng hộ nhân quyền 
trong 12 tháng trước

12.4 Có sẵn rộng rãi 100 . . Cấp II

16.b.1 Tỷ lệ dân số báo cáo cảm thấy bị phân 
biệt đối xử hoặc quấy rối trong vòng 12 tháng 
trước đó trên cơ sở một nền tảng phân biệt đối 
xử bị cấm theo luật nhân quyền quốc tế**

 Không có số liệu 0 Cấp III

Mục tiêu 17

l

17.18.1 Tỷ lệ các chỉ số phát triển bền vững 
được thu thập ở cấp quốc gia có phân tách đầy 
đủ khi có liên quan đến mục tiêu, phù hợp với 
các nguyên tắc cơ bản của thống kê chính thức

 Không có số liệu 0 Cấp III

17.19.2 Tỷ lệ các quốc gia (a) đã thực hiện ít nhất 
một cuộc điều tra dân số và nhà ở trong 10 năm 
qua; và (b) đã đạt được 100% đăng ký khai sinh 
và 80% đăng ký báo tử

12.4 Có sẵn rộng rãi 95 . Cấp I
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CÁC CHẤT XÚC TÁC CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY TIẾN 
BỘ ĐẠT ĐƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TẠI CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

PHẦN  II:



Thừa nhận quyền và chăm sóc về sức khỏe tình dục 
và sức khỏe sinh sản là chất xúc tác nhằm đạt được 
phát triển bền vững

Chương  3

 Ảnh: UN Women/Allison Joyce 81



Trong khi châu Á và Thái Bình Dương đạt được những 
tiến bộ đáng kể trong việc thừa nhận về quyền và chăm 
sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản thì vẫn còn 
những khoảng trống và thách thức. Tỷ lệ tử vong mẹ 
giảm 44% từ năm 2000 đến năm 2015 trên toàn cầu, và 
mức giảm lớn nhất (72%) ở Đông Á. Trong 9 quốc gia1 
đã đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 5 về giảm ít 
nhất 75% tỷ lệ tử vong mẹ thì có 7 nước ở khu vực châu 
Á Thái Bình Dương.2 Phần lớn phụ nữ trong khu vực 
sống ở các quốc gia cho phép nạo phá thai, bao gồm 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nepal, Campuchia và 
Việt Nam.

Mặc dù có sự tiến bộ này nhưng hạn chế về chăm sóc 
và quyền sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản vẫn 
tiếp tục là một mối quan ngại lớn trong khu vực, đặc 
biệt là đối với phụ nữ bị thiệt thòi như nhóm thu nhập 
thấp, phụ nữ nông thôn, người khuyết tật, người bản 
địa, nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số, những người 
sống chung với HIV và những người có khuynh hướng 
tính dục và bản dạng giới đa dạng. Tình trạng thiếu 
bình đẳng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của phụ 
nữ, thiếu tiếng nói trong việc ra quyết định, bạo lực dai 
dẳng đối với phụ nữ, các chuẩn mực xã hội phân biệt 
đối xử, khuôn mẫu giới và quan hệ quyền lực về giới là 

những yếu tố then chốt trong việc từ chối quyền và sự 
chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của họ.

Đạt được sức khỏe và quyền này đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc trao quyền cho phụ nữ, đảm bảo sự 
công bằng (Hộp 3.1). Nó có thể mở ra nhiều lợi ích cho 
phụ nữ, mở rộng cơ hội giáo dục và kinh tế và cải thiện 
sức khỏe của họ. Những lợi ích của nó đối với gia đình, 
cộng đồng và nền kinh tế bao gồm kết quả sức khỏe bà 
mẹ và trẻ em tốt hơn, ít mang thai ngoài ý muốn, tăng 
tiết kiệm cho gia đình và năng suất lao động và kết quả 
học tập của trẻ tốt hơn.3 Như vậy, việc thực hiện chăm 
sóc và quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục là 
ưu tiên mang tính chuyển biến để đạt được bình đẳng 
giới và MTPTBV.

Chương này tập trung vào những tiến bộ cần được thúc 
đẩy trong việc thực hiện chăm sóc và quyền sức khỏe 
sinh sản và tình dục trong bối cảnh thực tế nhằm đạt 
được MTPTBV. Chương này bắt đầu với một cái nhìn tổng 
quan về mối liên hệ giữa chăm sóc và quyền sức khỏe 
sinh sản và sức khỏe tình dục với các tiến bộ của MTPTBV, 
tiếp theo là thảo luận về các khía cạnh quan trọng của 
sức khỏe và quyền ở khu vực châu Á, và kết thúc với các 
khuyến nghị để đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Chương trình Phát triển Bền vững 2030 công nhận quyền và chăm sóc sức khỏe tình 
dục và sức khỏe sinh sản là ưu tiên của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV). 
Phụ nữ nắm được các quyền về kiểm soát, ra quyết định độc lập và có trách nhiệm về 
các vấn đề liên quan tới sinh sản và tình dục, không bị ép buộc, phân biệt đối xử và 
bạo lực ở bất cứ tình trạng hôn nhân nào là điều cần thiết để đạt được bình đẳng giới.

 Ảnh: ADB/M R Hasan
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Hộp 3.1 Định nghĩa về quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục 

Chăm sóc và quyền sức khỏe sinh sản và sức 
khỏe tình dục bao gồm bốn vấn đề liên quan 
đến nhau - sức khỏe tình dục, quyền tình dục, 
sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản.4 Nó bao 
gồm cả khía cạnh sức khỏe và quyền sinh sản 
và tình dục, bao gồm: quyền tự do lựa chọn 
bạn tình/bạn đời; thời gian kết hôn, có kết hôn 
không và kết hôn với ai; khả năng được lựa 
chọn, sau khi đã được cung cấp đầy đủ thông 
tin, về số lượng, khoảng cách và thời gian sinh 
con; không phải chịu bất kỳ cưỡng chế và bạo 
lực nào; và quyền được có các tiêu chuẩn cao 
nhất về sức khỏe tình dục và sinh sản.5

Giới tính đề cập đến các đặc điểm sinh học xác 
định con người là nữ hay nam. Mặc dù những 
đặc điểm sinh học này không loại trừ lẫn nhau, 
vì có những cá nhân sở hữu những đặc điểm 
cả hai giới, chúng có xu hướng phân biệt con 
người với tư cách là nam hay nữ.

Sức khỏe tình dục là một trạng thái thoải mái 
về thể chất, tình cảm, tinh thần và xã hội hạnh 
phúc liên quan đến tình dục; nó không chỉ đơn 
thuần là không có bệnh tật hay rối loạn chức 
năng. Sức khỏe tình dục đòi hỏi một cách tiếp 
cận tích cực và tôn trọng đối với hoạt động 
tình dục và các quan hệ tình dục, cũng như khả 
năng có những trải nghiệm tình dục an toàn 
và vui vẻ, không bị ép buộc, phân biệt đối xử 
và bạo lực. Để đạt được và duy trì sức khỏe tình 
dục, các quyền tình dục của tất cả mọi người 
phải được tôn trọng, bảo vệ và thực hiện.

Quyền về tình dục bao gồm quyền của tất cả 
mọi người, không bị ép buộc, phân biệt đối xử 
và bạo lực, được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe tốt 
nhất liên quan đến tình dục, kể cả tiếp cận với 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình 
dục; tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin 
liên quan đến tình dục; giáo dục tình dục; tôn 
trọng tính toàn vẹn của cơ thể; lựa chọn đối tác; 
quyết định có hoạt động tình dục hay không; 
quan hệ tình dục đồng thuận; kết hôn đồng 

thuận; quyết định có hay không có con, khi nào 
có con; và theo đuổi một cuộc sống tình dục 
thỏa mãn, an toàn và vui vẻ.

Sức khỏe sinh sản là một trạng thái hoàn thiện 
về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn 
thuần là không có bệnh tật, trong mọi vấn đề 
liên quan đến cơ quan sinh sản, các chức năng 
và quy trình của nó. Sức khỏe sinh sản do đó 
có nghĩa là mọi người có thể có một cuộc sống 
tình dục thỏa mãn và an toàn và họ có khả 
năng tái sản xuất và tự do quyết định khi nào và 
mức độ thường xuyên ra sao. Ý nghĩa của điều 
kiện cuối cùng này là quyền của nam giới và 
phụ nữ được cung cấp thông tin và tiếp cận với 
các phương pháp lựa chọn mức sinh an toàn, 
hiệu quả, giá cả hợp lý và chấp nhận được mà 
không trái với pháp luật, và quyền tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp sẽ giúp phụ 
nữ mang thai và sinh con an toàn, và giúp cho 
các cặp vợ chồng có cơ hội tốt nhất để có một 
đứa trẻ khỏe mạnh. (Hội nghị quốc tế về Dân số 
và Phát triển [ICPD], Đoạn 7.2).

Quyền về sức khỏe sinh sản thừa nhận quyền 
cơ bản của tất cả các cặp vợ chồng và cá nhân 
trong quyết định số lượng, khoảng cách và 
thời gian có con một cách tự do và có trách 
nhiệm, và họ được cung cấp thông tin cũng như 
phương tiện để làm như vậy, và quyền được 
hưởng tiêu chuẩn sức khỏe sinh sản và tình dục 
cao nhất. Nó cũng bao gồm quyền của họ để 
đưa ra quyết định liên quan đến sinh sản mà 
không bị phân biệt đối xử, cưỡng chế và bạo 
lực, như thể hiện trong các tài liệu nhân quyền 
(ICPD, Đoạn 7.3).

Nguồn: Định nghĩa về sức khỏe tình dục, quyền tình 
dục và sức khỏe sinh sản được điều chỉnh từ Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO), 2006. Định nghĩa Sức khỏe Tình dục 
(Geneva: WHO, 2006). Định nghĩa quyền sinh sản từ 
Chương trình hành động của ICPD Cairo, Quỹ Dân số Liên 
Hợp Quốc (UNFPA), 2014
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Tại sao thừa nhận quyền và chăm 
sóc về sức khỏe sinh sản và sức khỏe 
tình dục lại quan trọng đối với sự 
phát triển bền vững?
Là một ưu tiên độc lập và là một khía cạnh quan trọng 
về bình đẳng giới và chất xúc tác cho việc đạt được 
các MTPTBV, việc hiện thực hóa quyền và chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và tình dục đóng vai trò quan trọng 
trong việc thay đổi trong toàn bộ MTPTBV. Tính bao 
trùm của Mục tiêu 5 - chỉ tiêu 5.6 và Mục tiêu 3 - chỉ 
tiêu 3.7 đối với việc tiếp cận phổ quát quyền và chăm 
sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cũng như 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình 
dục đã đưa đến một nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tiếp cận 
được các quyền và các dịch vụ trên.(Hộp 3.2).

Hơn nữa, Mục tiêu 5 đưa ra các mục tiêu nhằm giải 
quyết những bất bình đẳng mà phụ nữ và trẻ em gái 
phải đối mặt trong tất cả các khía cạnh cơ bản của 
cuộc sống. Các MTPTBV thừa nhận sự liên quan lẫn 
nhau giữa sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục với 
các khía cạnh khác của bất bình đẳng giới, bao gồm sự 
bất lợi về kinh tế xã hội của phụ nữ, bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái và sự tham gia vào việc ra quyết định. 
Nhiều trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ, đặc biệt 
ở các hộ nghèo, thường bỏ học khi đến tuổi dậy thì vì 
nhiều lý do, như khó khăn trong xử lý kỳ kinh nguyệt, 
mang thai, kết hôn sớm, bị hạn chế đi lại vì sợ bị bạo 
lực hoặc nguy cơ mang thai, và phải làm các công việc 
chăm sóc nội trợ trong gia đình.6

Việc thiếu tiếp cận với chăm sóc và quyền về sức khỏe 
sinh sản và sức khỏe tình dục tác động đến các cơ hội 
kinh tế của phụ nữ, đặc biệt là tham gia vào các công 
việc tốt (Mục tiêu 8) và thiếu nguồn lực kinh tế tác 
động đến tiếp cận của phụ nữ với quyền và chăm sóc 
sức khỏe có chất lượng. Mang thai nhiều và ngoài ý 
muốn làm gia tăng đáng kể thời gian phụ nữ phải làm 
công việc chăm sóc và nội trợ không được trả lương. 
Cùng với các tác động tiêu cực đến sức khỏe và phúc 
lợi của phụ nữ (Mục tiêu 3), công việc chăm sóc mệt 
mỏi làm giảm bớt các lựa chọn về giáo dục (Mục tiêu 
4), tham gia kinh tế, an ninh tài chính và an sinh xã hội 
của phụ nữ (Mục tiêu 1, 5 và 8).7

Sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và các quyền về 
sinh sản và tình dục có liên quan đến tiến bộ trong 
hàng loạt các MTPTBV khác, bao gồm cả những vấn 
đề liên quan đến nghèo đói (Mục tiêu 1), dinh dưỡng 
(Mục tiêu 2), y tế (Mục tiêu 3), giáo dục (Mục tiêu 4) và 
nước sạch, vệ sinh (Mục tiêu 6). Ví dụ, bằng chứng cho 
thấy cách đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình tự nguyện 
và sức khỏe bà mẹ trẻ em không chỉ cải thiện sức khỏe 
và dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em gái mà còn cải 
thiện mức sống của các hộ gia đình và tăng số trẻ đến 
trường.8

Chăm sóc và quyền về sức khỏe sinh sản và tình dục 
cũng liên quan đến các thành tựu sức khỏe và phúc lợi 
rộng lớn hơn. Nếu nhu cầu tránh thai của mọi phụ nữ 

được đáp ứng và nếu tất cả phụ nư mang thai và  và trẻ 
sơ sinh đều nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
việc có thai ngoài ý muốn sẽ giảm 70% và tử vong bà 
mẹ và trẻ sơ sinh sẽ giảm tương ứng là 67% và 77%.9 
Những khoản đầu tư này sẽ gần như loại bỏ việc lây 
truyền HIV từ mẹ sang con trong thai kỳ. Tuy nhiên, 
biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như 
sốt rét. Bà mẹ mang thai có nguy cơ cao đối với bệnh 
sốt rét và bệnh này ở bà mẹ mang thai dẫn đến các 
nguy cơ cao như sảy thai, sinh non, thai lưu hoặc con 
sinh ra bị nhẹ cân. 

Hiện trạng vấn đề chăm sóc sức 
khỏe và quyền về sức khỏe sinh sản 
và sức khỏe tình dục ở châu Á và 
Thái Bình Dương 
Châu Á và Thái Bình Dương đã có những tiến bộ đáng 
kể trong việc việc chăm sóc  và quyền về sức khỏe sinh 
sản và sức khỏe tình dục, bao gồm giảm tỷ lệ tử vong 
mẹ, tăng khả năng tiếp cận với kế hoạch hóa gia đình 
và giảm số tử vong do AIDS. Tuy nhiên, vẫn còn những 
thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tránh thai, 
thiếu tiếp cận đến dịch vụ nạo phá thai an toàn, hiện 
thực hóa chăm sóc và quyền về sức khỏe tình dục và 
sức khỏe sinh sản ở nhóm thanh thiếu niên và nhóm 
thiệt thòi và giải quyết HIV/AIDS. Các rào cản văn hóa và 
tôn giáo là những thách thức quan trọng trong khu vực.

Mặc dù có những tiến bộ trong việc thực hiện quyền 
và chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục nói chung, 
các nhóm phụ nữ, đặc biệt là những nhóm bị thiệt thòi, 
tiếp tục bị những rào cản lớn hơn trong việc tiếp cận 
các quyền và dịch vụ này. Ngoài ra còn có những mối 
quan ngại mới như ung thư các cơ quan sinh sản, và 
ở nhiều quốc gia các chương trình sàng lọc và điều trị 
ung thư rất hạn chế.

Mối liên kết giữa tiếp cận phổ cập đến sức 
khỏe sinh sản và tình dục và quyền về sức khỏe 
sinh sản và tình dục với việc đạt được các mục 
tiêu khác.
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Hộp 3.2 Các mục tiêu tập trung vào chăm sóc và quyền về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững và các tiêu chuẩn quy phạm quốc tế có liên quan 

cầu và quyền của cá nhân. Năm 1995, Tuyên bố và 
Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Hội nghị Thế 
giới lần thứ tư của Liên Hợp Quốc về Phụ nữ đã xác 
nhận những nguyên tắc này. Ngoài Chương trình 
hành động ICPD và Chương trình Hành động Bắc 
Kinh, có rất nhiều công cụ và Hiệp ước về nhân 
quyền quốc tế bảo vệ quyền tình dục và sinh sản.10 
Năm 1979, Công ước Xoá bỏ mọi hình thức phân 
biệt đối xử đối với Phụ nữ (CEDAW) là công ước đầu 
tiên nhằm giải quyết sự phân biệt đối xử đối với 
phụ nữ dựa trên vai trò sinh sản của họ bằng cách 
khẳng định rằng "vai trò của phụ nữ trong sinh sản 
không phải là cơ sở để phân biệt đối xử."11

Năm 2014, Tuyên bố của Bộ trưởng châu Á - Thái 
Bình Dương về Dân số và Phát triển nhấn mạnh sự 
cần thiết của "một cách tiếp cận dựa trên quyền, 
nhạy cảm về giới, và không phân biệt đối xử trong 
các chiến lược dân số và phát triển" và được gọi là 
"tiếp cận phổ quát và công bằng đối với các dịch 
vụ và thông tin toàn diện về sức khỏe sinh sản và 
tình dục, tiếp cận các dịch vụ tránh thai cho tất cả 
các cặp vợ chồng và cá nhân, tiếp tục giảm tử vong 
mẹ, và tiếp cận phổ cập đối với dự phòng, điều trị, 
chăm sóc và hỗ trợ điều trị HIV".12 Bằng cách kêu 
gọi một cách tiếp cận dựa trên quyền, các quốc gia 
trong khu vực một lần nữa công nhận trách nhiệm 
của mình trong việc tôn trọng, bảo vệ và thực hiện 
chăm sóc và quyền về sức khỏe tình dục và sức 
khỏe sinh sản của tất cả mọi người.

Mục tiêu 5.6 đảm bảo tiếp cận phổ cập đến chăm 
sóc và quyền về sức khỏe sinh sản và sức khỏe 
tình dục và quyền về sức khỏe sinh sản và tình 
dục phù hợp với Chương trình hành động của Hội 
nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh và các tài liệu kết luận của các 
kỳ đánh giá của chúng.

Chỉ tiêu 3.7 đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận phổ 
cập đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, thông tin 
và giáo dục, và lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh 
sản vào các chiến lược và chương trình quốc gia.

Chỉ tiêu 3.1 và 3.8 về các loại thuốc thiết yếu và bảo 
hiểm y tế, và Chỉ tiêu 5.1 về chấm dứt tất cả các 
hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em 
gái, 5.2 về bạo lực đối với phụ nữ và 5.3. về chấm 
dứt các tập tục có hại bao gồm kết hôn sớm, kết 
hôn ở trẻ em và kết hôn cưỡng bức.

Các cam kết trong MTPTBV nhằm thúc đẩy chăm 
sóc và quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình 
dục được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ các tiến 
bộ về quy định ở cấp độ quốc tế. Vào năm 1994 
tại ICPD, 179 quốc gia đã thông qua Chương trình 
Hành động Cairo (PoA). ICPD đại diện cho một sự 
thay đổi mô hình tiếp cận - từ việc chỉ tập trung 
vào đạt được các mục tiêu nhân khẩu học đến một 
chương trình nghị sự toàn diện hơn căn cứ vào nhu 

 Ảnh: UN Women/Piyavit Thongsa-Ard
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Tiến bộ không đồng đều trong việc giảm 
tử vong mẹ
Khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được nhiều 
tiến bộ trong giảm tử vong mẹ, giảm một nửa từ 178 ca 
tử vong trên 100.000 ca sinh sống năm 2000 xuống 
còn 86 ca tử vong trên 100.000 ca sinh sống vào năm 
2015. Tuy nhiên, tiến bộ này không đồng đều, với sự 
khác biệt trong khu vực và trong các tiểu vùng. Ví dụ, 
tiểu vùng Thái Bình Dương tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất 
là 187 trên 100.000 ca sinh (xem Chương 2 và Phụ lục 
Thống kê). Trong năm 2015, ước tính có 85.000 phụ nữ 
trong khu vực đã tử vong khi sinh.13

Nguyên nhân chính gây tử vong trong thai kỳ và khi 
sinh là mất máu nặng/băng huyết, nhiễm trùng, phá 
thai không an toàn, rối loạn tăng huyết áp (tiền sản 
giật và sản giật) và biến chứng y tế bao gồm bệnh tim, 
tiểu đường và HIV/AIDS. Hầu hết các trường hợp tử 
vong này đều có thể được ngăn ngừa bằng cách cung 
cấp dịch vụ chăm sóc tốt khi sinh con và chăm sóc cấp 
cứu sản khoa.

Giảm các bệnh của bà mẹ do chấn thương gây ra trong 
quá trình sinh đẻ là rất quan trọng, nhưng điều này 
đòi hỏi phải tăng cường giám sát và bổ sung thêm dữ 
liệu, và trên thực tế vẫn còn hạn chế.14 Các ca bệnh phổ 
biến nhất là lỗ rò sản khoa và sa tử cung. WHO ước tính 
rằng "đối với mỗi phụ nữ chết vì các nguyên nhân liên 
quan đến thai kỳ, có đến 20 hoặc 30 người khác bị bệnh 
cấp tính hoặc mãn tính, thường để lại các di chứng vĩnh 
viễn làm suy yếu chức năng bình thường của của các cơ 
quan sinh sản".15 Ví dụ, ở Pakistan khoảng 3.500 trường 
hợp bị lỗ rò sản khoa mỗi năm.16 Bệnh tật không chỉ là 
nguyên nhân gây suy giảm về thể chất; nó dẫn đến việc 
phụ nữ bị phân biệt về mặt xã hội, bị loại trừ, trầm cảm 
và thậm chí cả bần cùng hóa.17

Nhu cầu tránh thai không được đáp ứng
Khả năng đưa ra các lựa chọn sinh sản với các thông tin 
được cung cấp đầy đủ và sử dụng các biện pháp tránh 
thai hiện đại cho kế hoạch hóa gia đình có thể nâng 
cao quyền năng cho phụ nữ. Nó cho phép phụ nữ quyết 
định không chỉ nếu, mà còn quyết định khi nào có con, 
và khoảng cách mỗi lần mang thai. Mặc dù có sự gia 
tăng trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện 
đại, vẫn còn khoảng cách trong tổng tỷ suất sinh (TFR) 
và tỷ lệ sinh mong muốn (WFR), cho thấy nhu cầu của 
phụ nữ về kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa được đáp 
ứng. Ví dụ, WFR ở Vanuatu là 2,9 trong khi TFR là 4,2 
đối với Samoa WFR là 4, nhưng TFR là 5,1.18 Tương tự, 
với TFR 3,8 con/phụ nữ, phụ nữ Pakistan cho biết họ có 
nhiều hơn một con so với mong muốn.19

Ngoài khả năng tiếp cận, sự sẵn có và chi phí, có nhiều 
lý do khiến phụ nữ không thể sử dụng biện pháp tránh 
thai ngay cả khi họ dự định hoãn hoặc ngừng sinh. 
Nguyên nhân bao gồm thiếu kiến thức toàn diện về các 
biện pháp tránh thai hiện đại, cách sử dụng chúng; việc 
sợ các tác dụng phụ và cảm giác khó chịu; nhà cung 

cấp dịch vụ y tế có xu hướng chống lại một số loại biện 
pháp tránh thai nhất định; sự phản đối từ gia đình;  và 
viện dẫn tới giải pháp quan hệ tình dục không thường 
xuyên hoặc vô kinh sau sinh hoặc cho con bú.20 Một 
số nhà cung cấp dịch vụ còn yêu cầu có sự đồng ý của 
cha mẹ trước khi cho thanh thiếu niên tiếp cận với biện 
pháp tránh thai.

Các chuẩn mực giới và cán cân quyền lực trong các 
mối quan hệ, cũng như các giá trị văn hóa và tôn giáo, 
cũng có thể cản trở phụ nữ đưa ra những lựa chọn 
tránh thai. Ở nhiều quốc gia trong khu vực, trẻ em trai 
được coi là có giá trị lớn hơn trẻ em gái (xem Chương 
2). Những chuẩn mực này, cùng với xu hướng và chính 
sách để giảm quy mô gia đình, gây áp lực lên phụ nữ 
phải sinh được con trai để thừa kế và dẫn đến thai kỳ 
không mong muốn, nhiều lần và khoảng cách quá gần, 
tăng nguy cơ tử vong và tàn tật của mẹ, phá thai không 
an toàn, xu hướng lựa chọn giới tính, bạo lực, bị chối bỏ 
và thậm chí tử vong.21

Bao cao su giúp bảo vệ trước việc có thai không mong 
muốn và là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây 
nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
khác (STIs). Trong khu vực, việc sử dụng các biện pháp 
tránh thai cho nam giới - gồm bao cao su và triệt sản 
nam - là rất thấp và trách nhiệm tránh thai chủ yếu 
là của phụ nữ. Bao cao su nữ, mặc dù ít phổ biến hơn, 
mang đến lựa chọn cho phụ nữ tránh có thai ngoài ý 
muốn và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và STI, đặc biệt 
là khi bao cao su nam không có hoặc không được sử 
dụng. Việc sử dụng bao cao su nam có thể khó khăn 
khi các cặp đôi cho rằng nguy cơ mang thai và nhiễm 
HIV là rất thấp, đặc biệt là khi các cá nhân tin tưởng 
đối tác của họ. Các rào cản đối với việc sử dụng bao 
cao su bao gồm các chuẩn mực xã hội và văn hóa, 
một môi trường không thuận lợi trong và ngoài gia 
đình, thiếu kiến thức và sự tự tin về sử dụng và thái 
độ tiêu cực đối với các biện pháp này. Chi phí, sự sẵn 
có và khả năng tiếp cận cũng là những cản trở cho 
việc sử dụng các biện pháp tránh thai.22

Thiếu tiếp cận đến các dịch vụ phá thai 
an toàn 
Năm 2014, ước tính khoảng 6% tử vong mẹ ở châu 
Á là do phá thai không an toàn.23 Nguyên nhân tử 
vong do phá thai không an toàn bao gồm chảy máu 
nghiêm trọng và tổn thương các bộ phận sinh sản hoặc 
nhiễm trùng nặng.24 Vì một vài lý do kinh tế xã hội, 
phụ nữ có thể muốn tránh hoặc trì hoãn mang thai. 
Tuy nhiên, khi phụ nữ và trẻ em gái không thể tiếp cận 
các phương pháp ngừa thai hiện đại, hoặc do thất bại 
trong việc tránh thai, mang thai do bạo lực tình dục 
và không thể tiếp cận với dịch vụ phá thai an toàn, lựa 
chọn duy nhất của họ có thể là phá thai không an toàn.

Hầu hết các quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương đều 
có quy định pháp lý về chấm dứt thai kỳ và đa số phụ 
nữ, kể cả những người sống ở các quốc gia đông dân 
nhất trong khu vực đều có quyền phá thai hợp pháp.25 
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Cơ sở của việc cho phép phá thai rất đa dạng, từ phạm 
vi rất hạn chế (chỉ để cứu mạng sống của người phụ 
nữ), tới rất tự do (nơi một người phụ nữ có thể yêu cầu 
phá thai). Các điều khoản bao gồm sự đồng ý của cha 
mẹ và chồng, hoặc quy định thời gian cho phép phá 
thai. Luật phá thai mở rộng nhất ở các nước Đông và 
Trung Á, và hạn chế nhất ở Thái Bình Dương. Chỉ có 18 
quốc gia* cho phép phá thai theo yêu cầu. Ngay cả khi 
được phép hợp pháp, các dịch vụ phá thai an toàn vẫn 
nằm ngoài tầm với của nhiều phụ nữ.26

 
Khi phá thai được thực hiện hợp pháp, an toàn và dễ 
tiếp cận, phụ nữ có xu hướng tiếp cận tốt hơn với các 
dịch vụ và cải thiện sức khỏe. Mặc dù lo ngại rằng nó có 
thể dẫn đến tăng tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và tăng 
nhu cầu phá thai, các bằng chứng chứng minh điều 
ngược lại dựa trên kinh nghiệm của Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ 
và Nepal, nơi mà các luật phá thai đã được tự do hóa. 
Ví dụ, sau khi hợp pháp hóa phá thai vào năm 2002, 
Nepal đã chứng kiến sự sụt giảm các ca tử vong mẹ từ 
580 ca tử vong mẹ trên 100.000 ca sinh sống năm 1995 
xuống còn 190 trên 100.000 người trong năm 2013.27 
Ngược lại, các rào cản pháp lý đối với việc cung cấp các 
dịch vụ phá thai an toàn buộc phụ nữ phải phá thai 
không an toàn và có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong mẹ liên 
quan đến số lượng phá thai cao, thậm chí ở các quốc 
gia có tiếp cận tốt hơn tới chăm sóc sức khỏe và chăm 
sóc sản khoa cấp cứu. Việc đảm bảo phụ nữ tiếp cận 
phá thai an toàn cũng làm giảm chi phí y tế cho hệ 
thống y tế. Ở các nước bao gồm Việt Nam và Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa, chính sách dân số đã dẫn đến 
phá thai không an toàn, bệnh tật và tử vong.28

Hiện thực hóa sức khỏe sinh sản và tình 
dục và quyền sức khỏe sinh sản và tình 
dục cho trẻ vị thành niên
Nhìn chung, số trẻ em gái vị thành niên sinh con ở 
châu Á và Thái Bình Dương đã giảm trong vòng 15 năm 
qua (xem Chương 2). Tuy nhiên, xu hướng này không 
đồng đều trên toàn khu vực hoặc giữa các quốc gia. 
Mặc dù có sụt giảm ở Nam và Tây Nam Á và Thái Bình 
Dương, tỷ lệ sinh ở trẻ vị thành niên đã tăng ở một 
số nước Đông Nam Á (Campuchia, Thái Lan và Việt 
Nam) và Bắc và Trung Á (Azerbaijan, Cộng hòa Kyrgyz, 
Tajikistan và Uzbekistan).29 Tuổi vị thành niên là một 
giai đoạn quan trọng của quá trình chuyển đổi sang 
tuổi trưởng thành, kèm theo sự thay đổi thể chất và 
tâm lý nhanh chóng.

Các yếu tố khác nhau có thể dẫn tới việc mang thai 
ngoài ý muốn ở thanh thiếu niên, bao gồm thiếu giáo 
dục giới tính toàn diện để cho phép những người trẻ 
đưa ra quyết định có trách nhiệm và tự chủ, thiếu sức 
mạnh để thương lượng sử dụng biện pháp tránh thai, 
các chuẩn mực giới phân biệt đối xử và quan hệ quyền 
lực bất bình đẳng khiển các trẻ em gái vị thành niên 
không thể thương lượng tình dục an toàn.

Việc tiếp cận biện pháp tránh thai và xét nghiệm HIV 
cũng có thể khó khăn khi cần sự đồng ý của cha mẹ. 
Trong khi các biện pháp tránh thai có thể dễ dàng tiếp 
cận ở Thái Lan, thái độ văn hóa cản trở việc trẻ vị thành 
niên tiếp cận, đặc biệt là trẻ em gái, vì chúng được 
mong đợi sẽ bảo vệ sự trinh trắng của chúng.30 Tuy 
nhiên, Chính phủ Thái Lan đã đáp ứng nhu cầu của trẻ 
vị thành niên để tránh mang thai ngoài ý muốn bằng 
việc thông qua Luật về các Biện pháp Phòng ngừa và 
Khắc phục Mang thai ở trẻ vị thành niên vào năm 2016. 
Luật kêu gọi cung cấp thông tin sức khỏe tình dục và 
sinh sản cho những người trẻ tuổi từ 10 đến 19, giáo 
dục tình dục toàn diện trong trường học, phòng ngừa 
mang thai và cho phép tiếp tục đi học đối với các bà mẹ 
tuổi vị thành niên.31

Một trong những nguyên nhân của tỷ lệ mang thai 
tuổi vị thành niên cao, đặc biệt là ở Nam Á, là kết hôn 
sớm. Kết hôn sớm, tảo hôn, và hôn nhân cưỡng bức 
được xác định bởi Điều 16 (2) Công ước CEDAW, trong 
đó xác định đó là một hình thức phân biệt đối xử và 
được định nghĩa là hôn nhân diễn ra trước tuổi kết 
hôn hợp pháp ở một quốc gia.32 Kết hôn sớm, tảo hôn, 
hôn nhân cưỡng ép cũng được coi là hình thức bạo lực, 
đặc biệt là đối với trẻ em gái. Bangladesh là một trong 
những quốc gia có có tỷ lệ tảo hôn cao nhất, với 58,6% 
trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi vào năm 2014.33 Trong 
khi Đạo luật Hạn chế tảo hôn năm 2017 ở Bangladesh 
đã tăng hình phạt cho việc thực hiện hoặc hỗ trợ tảo 
hôn, Mục 19 của Đạo luật tuyên bố rằng tảo hôn sẽ 
không được coi là hành vi phạm tội nếu nó là "quyền 
lợi của trẻ em gái vị thành niên". Điều khoản cuối cùng 
này đã gây ra những lo ngại từ cộng đồng địa phương, 
khu vực và quốc tế về việc sử dụng điểm này để biện 
minh cho tảo hôn và hôn nhân cưỡng ép. Ngược lại, 
Nepal đã tăng tuổi kết hôn hợp pháp lên 20 và đã xây 
dựng một kế hoạch toàn diện để giải quyết vấn đề kết 
hôn trẻ em xem xét các nguyên nhân sâu xa khiến cha 
mẹ cho phép các cuộc hôn nhân trước 20 tuổi.

Ngay cả đối với người chưa lập gia đình, tuổi vị thành 
niên là thời điểm mọi người tham gia hoạt động tình 
dục lần đầu tiên và tham gia vào các mối quan hệ thân 
mật. Do đó, việc cung cấp thông tin toàn diện và kỹ 
năng sống liên quan đến tình dục và sinh sản, cung cấp 
cho thanh thiếu niên khả năng tiếp cận thân thiện và 
phổ cập đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
tình dục khác, tiếp tục cho trẻ em gái đi học, trì hoãn 
hôn nhân và mang thai là cần thiết để cải thiện sức 
khỏe và hạnh phúc của trẻ vị thành niên. Đây cũng là 
yếu tố cốt lõi để bảo vệ quyền của trẻ vị thành niên và 
các cơ hội giáo dục và việc làm trong tương lai, và cho 
sự phát triển chung của các quốc gia, đặc biệt là các 
nước thu nhập thấp và trung bình.34

* Australia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, 
Nước Cộng hòa Kyrgyz, Liên bang Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal, Campuchia, Singapore, Việt Nam.
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Ứng phó với HIV và AIDS
Dịch HIV vẫn là một thách thức ở châu Á và Thái Bình 
Dương mặc dù có sự giảm đáng kể các ca nhiễm mới ở 
hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, Campuchia, Pakistan 
và Philippines có tỷ lệ nhiễm ngày càng tăng. Từ năm 
2011 đến 2015, các trường hợp nhiễm HIV mới được 
phát hiện ở Philippines đã tăng 230% ở nam giới có 
quan hệ tình dục với nam giới và người chuyển giới. 
Trong số 5,1 triệu người sống chung với HIV trong khu 
vực, 1,8 triệu người là phụ nữ và trẻ em gái.35

Trong khi nam giới ở khu vực có nhiều khả năng sống 
chung với HIV, thì tình trạng dễ bị tổn thương của 
phụ nữ đối với căn bệnh này ngày càng trầm trọng do 
nhiều yếu tố xã hội, kinh tế và văn hóa. Những  yếu 
tố này bao gồm các chuẩn mực giới và bất bình đẳng 
giới; vị thế thấp của phụ nữ và trẻ em gái; tập tục văn 
hóa và xã hội; bạo lực đối với phụ nữ; thiếu thông tin 
và hiểu biết toàn diện về HIV; nghèo đói và phụ thuộc 
về kinh tế; thiếu tiếp cận với biện pháp tránh thai; và 
thiếu quyền tự chủ để đưa ra các lựa chọn về tình dục 
và sinh sản, khiến cho nhiều phụ nữ và trẻ em gái gặp 
khó khăn trong việc thương lượng quan hệ tình dục 
an toàn. Tính đến năm 2015, gần một nửa số ca nhiễm 
mới ở Campuchia là qua chồng, những người có thể 
nằm trong các nhóm dân số nam có HIV chính. "Nhóm 
dân số chính" trong bối cảnh HIV bao gồm nam giới 
có quan hệ tình dục với nam giới, người chuyển giới, 
lao động tình dục, người tiêm chích ma túy và những 
người sống chung với HIV.36

 
Các nhóm phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ nhiễm HIV 
là lao động tình dục nữ, phụ nữ tiêm chích ma túy, phụ 
nữ chuyển giới, phụ nữ di cư, phụ nữ trong "quan hệ 
với nam giới có HIV" và bạn tình nữ của nam giới sống 
chung với HIV.37 Phụ nữ chuyển giới có tỷ lệ nhiễm HIV 
cao nhất, đặc biệt là ở lao động tình dục nữ chuyển 
giới, so với lao động tình dục nam và nữ.38 Hơn nữa, các 
luật và chính sách phân biệt đối xử đặc biệt ảnh hưởng 
đến các nhóm người sống chung với HIV, bao gồm cả 
phụ nữ và trẻ em gái, sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ 
các nhà cung cấp dịch vụ y tế, khiến họ khó tiếp cận các 
dịch vụ xét nghiệm, điều trị và tư vấn HIV tự nguyện.

Khoảng 72.000 phụ nữ sống chung với HIV đã sinh 
con ở châu Á và Thái Bình Dương vào năm 2014, và đến 
năm 2015 ước tính có 29.560 người được điều trị ARV 
để phòng ngừa lây truyền từ mẹ sang con (PMTCT), 
với ước tính bao phủ được 39% tỷ lệ phụ nữ mang thai 
nhiễm HIV trong khu vực.39 Con số này cho thấy sự 
tăng lên không đáng kể so với 35% trong năm 2014.40 
Việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc phụ nữ mang thai 
sống với HIV là rất quan trọng để ngăn chặn lây truyền 
HIV và giang mai theo chiều dọc.41 Thái Lan là quốc gia 
đầu tiên trong khu vực được công nhận là đã đạt được 
mục tiêu loại bỏ lây truyền HIV và giang mai theo chiều 
dọc. Điều này có thể là do ý chí chính trị mạnh mẽ 
nhằm chấm dứt HIV và AIDS, các chính sách và chương 
trình mục tiêu khuyến khích xét nghiệm, điều trị và tư 
vấn tự nguyện, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, và dịch vụ phòng ngừa lây 
truyền HIV từ mẹ sang con.42

Các rào cản văn hóa và tôn giáo đối với 
sức khỏe và quyền sức khỏe sinh sản và 
tình dục
Văn hóa và tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong 
ảnh hưởng đến niềm tin và hành vi của con người, bao 
gồm cả những vấn đề liên quan đến giới tính, giáo dục 
và sức khỏe, kể cả sức khỏe tình dục và sinh sản. Mặc 
dù không có tôn giáo nào đi ngược lại hạnh phúc của 
người phụ nữ và có sự đa dạng trong cách thức diễn 
giải các ngôn ngữ tôn giáo và thực hành tôn giáo của 
các nước trong khu vực, có một số khía cạnh về chăm 
sóc và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục bị từ chối 
dưới lý do "văn hóa" hoặc "tôn giáo". Chúng bao gồm 
việc chỉ cung cấp thông tin, dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình và tránh thai và các dịch vụ sức khỏe sinh sản và 
tình dục khác cho phụ nữ đã lập gia đình và các quan 
điểm về việc phá thai.43

Mặc dù bạo lực đối với phụ nữ không được bất kỳ tôn 
giáo nào cho phép, trong thực tế "tôn giáo" thường bị 
lạm dụng để biện minh cho bạo lực, đặc biệt là trong 
hôn nhân và các mối quan hệ. Theo hầu hết các tôn 
giáo, quan hệ tình dục chỉ được phép trong hôn nhân, 
và các cô gái và phụ nữ được trọng đợi sẽ không quan 
hệ tình dục trước hôn nhân.44 Thái độ và niềm tin này 
thường cản trở việc tiếp cận và sử dụng thông tin và 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phương pháp tránh thai 
hiện đại, và quyền chấm dứt thai kỳ không mong muốn 
một cách an toàn của phụ nữ.

Các giải thích bảo thủ về văn hóa và các từ ngữ tôn 
giáo cũng bị lạm dụng để củng cố vai trò giới truyền 
thống, tình dục và ý tưởng về cấu trúc gia đình. Thực 
hành có hại như kết hôn sớm và cưỡng bức, cắt bộ 
phận sinh dục nữ, kiểm tra trinh tiết, kỳ thị và các điều 
cấm có thể góp phần vào việc vi phạm quyền của phụ 
nữ đối với sức khỏe và sự tự chủ về sinh sản và tình dục.

Để không có ai bị bỏ lại phía sau trong 
việc thực hiện quyền và sức khỏe sinh 
sản và sức khỏe tình dục 
"Không bỏ ai lại phía sau" là một đặc điểm nổi bật của 
MTPTBV, và phản ánh cam kết để đảm bảo đạt được 
mọi mục tiêu cho các nhóm trong xã hội. Tuy nhiên, 
vẫn còn các nhóm phụ trong khu vực và trong các 
quốc gia nơi có các rào cản khác cản trở việc thụ hưởng 
quyền và sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Trong trường hợp không có các dịch vụ phổ cập, phụ 
nữ nghèo ở các nhóm thu nhập thấp thường gặp phải 
những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận các dịch vụ, 
ví dụ như phải tự chi trả các khoản chi phí và cải cách 
tài chính y tế có thể hạn chế tiếp cận chăm sóc sức 
khỏe. Việc tự chi trả cho chăm sóc sức khỏe có thể dẫn 
đến nợ nần, nghèo đói, không tiếp cận được việc làm 
và không có khả năng giữ lại công việc, tiếp tục tạo ra 
các bất bình đẳng về kinh tế. 45 Nghiên cứu cho thấy ở 
các nước có thu nhập trung bình thấp trong khu vực, 
dịch vụ sức khỏe sinh sản như sinh con trở nên quá đắt 
đỏ đối với các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, và trong 
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trường hợp cực đoan, phụ nữ đã bị từ chối chăm sóc 
hoặc bị cầm tù vì họ không thể trả tiền cho dịch vụ.46

Sự phân biệt đối xử và loại trừ dựa trên xu hướng tình 
dục và bản dạng giới cũng có thể là rào cản chính đối 
với việc tiếp cận sức khỏe và quyền sức khỏe tình dục và 
sức khỏe sinh sản.47 Chăm sóc và các quyền này đối với 
người là đồng tính nữ, phụ nữ song tính và chuyển giới 
thường bị các nhà cung cấp dịch vụ bỏ qua, nhưng họ 
cũng cần được sàng lọc, xét nghiệm, điều trị và tư vấn 
về các vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục. Nỗi sợ hãi 
bị các nhà cung cấp dịch vụ y tế phân biệt đối xử cũng 
ngăn cản họ tiếp cận các dịch vụ.48

Điều 25 của Công ước về Quyền của Người khuyết tật 
tuyên bố rằng người khuyết tật cần được tiếp cận với 
các dịch vụ y tế bao gồm cả sức khỏe tình dục và sinh 
sản. Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật có quyền giống 
như với tất cả phụ nữ, nhưng họ có nhu cầu lớn hơn về 
sức khỏe và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục vì họ 
phải chịu nhiều rào cản, phân biệt đối xử và kỳ thị hơn 
khi tiếp cận các dịch vụ đó.49 Ước tính có khoảng 350 
triệu phụ nữ và trẻ em sống chung với khuyết tật trong 
khu vực này. Phụ nữ khuyết tật chịu bạo lực thể xác 
và tình dục cao gấp 1,5 lần so với những người không 
khuyết tật.50 Mặc dù số liệu còn rất hạn chế, có một số 
bằng chứng về các trường hợp vi phạm quyền, từ việc 
từ chối cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản đến việc 
triệt sản cưỡng bức, kể cả ở Philippines.51

Sự tập trung vào phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong 
các chính sách về sức khỏe và quyền sức khỏe sinh sản 
và tình dục thường có thể bỏ qua những lo ngại về 
sức khỏe tình dục của phụ nữ lớn tuổi. Phụ nữ lớn tuổi 
cũng có thể có hoạt động tình dục và vẫn cần được 
khám và điều trị thường xuyên cho các bệnh ung thư 
của các cơ quan sinh sản.52 Họ cũng có thể bị bạo lực 
tình dục. Phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh đặc biệt có nguy 
cơ mắc STI và nhiễm trùng vùng chậu, và có thể có hệ 
miễn dịch yếu hơn. Phụ nữ lớn tuổi sống chung với HIV 
thường không được điều trị ART, đặc biệt là ở các nước 
thu nhập thấp và trung bình.53

Ung thư cơ quan sinh sản là một thách 
thức mới
Khi các bệnh không truyền nhiễm trở thành mối quan 
ngại trong khu vực, ung thư các cơ quan sinh sản ở phụ 
nữ có thể trở nên phổ biến hơn, đặt ra những thách 
thức đáng kể. Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến 
nhất ở phụ nữ trong khu vực và là nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong do ung thư. Trong năm 2012, ước tính 
có khoảng 1,7 triệu phụ nữ trên toàn cầu được chẩn 
đoán bị ung thư vú, bao gồm khoảng 404.000 trường 
hợp (24%) trong khu vực này.54

Ung thư cổ tử cung là ung thư phổ biến thứ tư ở phụ 
nữ và đứng sau ung thư vú trong số các bệnh ung thư 
các cơ quan sinh sản. Ước tính có khoảng 528.000 
trường hợp mới được phát hiện vào năm 2012 trên toàn 
thế giới. Trong cùng năm đó, có khoảng 266.000 ca tử 

vong do ung thư cổ tử cung chiếm 7,5% tổng số ca tử 
vong do ung thư ở phụ nữ.55 Phụ nữ sống chung với HIV 
có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn.56 Trong 
khi các chương trình chủng ngừa HPV không thể điều 
trị ung thư đã mắc, chúng có thể ngăn ngừa các nhiễm 
trùng trở thành ung thư khi được đưa ra trước hoạt 
động tình dục đầu tiên.

Ngoài ung thư vú và cổ tử cung, phụ nữ cũng có thể bị 
ung thư tử cung. Hầu hết các nước trong khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương không được chuẩn bị để ứng phó 
hiệu quả với vấn đề mới nổi này. Thu thập số liệu kém 
và không có hệ thống bởi vì chỉ có một vài quốc gia có 
hệ thống đăng ký liên quan đến bệnh ung thư. Một rào 
cản quan trọng khác là thiếu hiểu biết về nhu cầu và sử 
dụng sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Các 
xét nghiệm sàng lọc ung thư vú và cổ tử cung thường 
xuyên giúp phát hiện sớm các bất thường, dẫn đến 
điều trị hiệu quả hơn và khả năng sống sót cao hơn.

Làm thế nào để đẩy mạnh việc công 
nhận quyền và chăm sóc về sức khỏe 
sinh sản và sức khỏe tình dục?
Nếu không thực hiện đầy đủ sức khỏe và quyền sinh 
sản và tình dục, phụ nữ và trẻ em gái sẽ không thể 
hưởng lợi như nhau từ và đóng góp vào sự Phát triển 
Bền vững. Việc hiện thực hóa việc chăm sóc và quyền 
đó đòi hỏi nhóm các hành động đa dạng để đảm bảo 
quyền tiếp cận phổ quát đến các dịch vụ; cung cấp 
giáo dục tình dục toàn diện và thực hiện các chương 
trình giáo dục cộng đồng; tạo ra khung pháp lý hỗ trợ; 
xây dựng các hệ thống dữ liệu và giám sát mạnh mẽ 
để theo dõi tiến độ.

Với mối liên hệ giữa sức khỏe và quyền sức khỏe sinh 
sản và sức khỏe tình dục và các khía cạnh khác nhau về 
bình đẳng giới, bất kỳ một hành động nào để thực hiện 
quyền đó cần được thực hiện song song với một loạt 
các chiến lược để cải thiện tình trạng kinh tế xã hội, 
tham gia chính trị và xóa bỏ bạo lực của phụ nữ. Ví dụ, 
để có hiệu quả, các chiến lược về sức khỏe và quyền sức 
khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cần phải được thực 
hiện song song với các kế hoạch quốc gia khác để thúc 
đẩy bình đẳng giới, bao gồm cả những chương trình 
về bạo lực đối với phụ nữ, HIV, giáo dục và trao quyền 
kinh tế. 

Đảm bảo tiếp cận phổ cập đến các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản
Tiếp cận phổ cập đến chăm sóc sức khỏe được định 
nghĩa là khả năng bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe 
của những người cần đến nó. Đối với sức khỏe và quyền 
sức khỏe sinh sản và tình dục, điều này bao gồm việc 
cung cấp kịp thời các thông tin và dịch vụ liên quan đến 
ngừa thai, sức khỏe bà mẹ, STIs, HIV và AIDS, nhiễm 
trùng và bệnh đường sinh dục, phá thai và chăm sóc 
sau phá thai và sức khỏe tình dục, trong suốt đời sống 
sinh sản của một cá nhân, bất kể tuổi tác, tầng lớp xã 
hội, nơi sinh sống hay dân tộc.57
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Về phía nguồn cung, đảm bảo tiếp cận phổ cập các dịch 
vụ sức khỏe sinh sản và tình dục đòi hỏi phải giải quyết 
khả năng chi trả, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch 
vụ bằng cách loại bỏ các rào cản tài chính đối với chăm 
sóc sức khỏe; cải tạo cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, 
cơ sở y tế và giao thông; đảm bảo chất lượng chăm sóc; 
xây dựng và duy trì đủ số cán bộ y tế; cải thiện chuỗi 
cung ứng thuốc; và cung cấp các biện pháp tránh thai 
và các sản phẩm khác.

Nhằm giải quyết khó khăn về tài chính, các chính phủ  
cần mở rộng đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
công, đặc biệt cho việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
sức khỏe tình dục. Trong khu vực, nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa đã có thành tựu trong việc bao phủ bảo 
hiểm y tế toàn dân, Malaysia và Thái Lan cũng đã gần 
đạt tới mục tiêu này. Trong khi đó, Philippines và Việt 
Nam mới chỉ đạt tới gần 50% số dân được bảo hiểm y 
tế.58 Với ý chí chính trị của mình, các nước có thể đạt 
được cả hai mục tiêu là bao phủ toàn dân về bảo hiểm 
y tế và phổ cập sử dụng đối với các dịch vụ y tế về chăm 
sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. Các gói dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe sinh sản và tình dục toàn diện phải đảm 
bảo cung cấp nhiều lựa chọn tránh thai (với đầy đủ 
thông tin về sử dụng hợp lý, bao gồm tác dụng phụ) 
cho các cặp vợ chồng, phụ nữ độc thân và thanh thiếu 
niên theo cách không phân biệt đối xử và không phán 
xét. Xây dựng năng lực và đào tạo nhân viên y tế cũng 
rất quan trọng để giải quyết sự kỳ thị và phân biệt đối 
xử trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
tình dục và HIV.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục 
cũng phải đáp ứng với thách thức ngày càng tăng của 
các bệnh ung thư bộ cơ quan sinh sản thông qua việc 
cung cấp vắc-xin HPV. Chính phủ Malaysia đã triển 
khai chương trình tiêm chủng HPV ba liều cho trẻ em 
13 tuổi vào năm 2010, và được cho là đã đạt tới 94 % 
mức độ bao phủ của nhóm dân số mục tiêu trong năm 
2013.59 Để vượt qua rào cản chi phí, Chính phủ đã phân 
bổ ngân sách 30 triệu ringgit (khoảng hơn 7 triệu đô 
la), cho phép tiêm chủng miễn phí cho trẻ em gái.60 Fiji 
cũng cung cấp tiêm chủng miễn phí cho trẻ vị thành 
niên lớp 8.61 Bhutan là quốc gia đang phát triển đầu 
tiên trong khu vực triển khai một chương trình quốc 
gia, đưa vắc-xin HPV vào lịch tiêm chủng định kỳ cho 
các bé gái từ 12 đến 18 tuổi thông qua chương trình tại 
các trường học và các trung tâm y tế.62 Chủng ngừa 
HPV đã được đưa vào kế hoạch chủng ngừa quốc gia 
của 10 nước trong khu vực Thái Bình Dương.63

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục 
nên được tích hợp trong các trung tâm chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, bao gồm làm mẹ và sinh con an toàn, và 
ứng phó với các biến chứng sản khoa. Các dịch vụ này 
nên bao gồm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình toàn 
diện; phá thai an toàn, điều trị và chăm sóc sau phá 
thai; sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú và bệnh 
tiểu đường ở mẹ; dịch vụ toàn diện cho các dịch vụ xét 
nghiệm, điều trị và tư vấn HIV; điều trị, tư vấn và cung 

cấp biện pháp tránh thai khẩn cấp cho nạn nhân của 
bạo lực tình dục.

Về phía nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và tình dục, việc mở rộng tiếp cận của phụ 
nữ tới các dịch vụ này đòi hỏi phải có giáo dục tốt hơn 
để trao quyền cho phụ nữ cũng như các chiến lược để 
giải quyết cán cân bất bình đẳng về quyền lực trong 
các mối quan hệ. Thừa nhận chăm sóc và quyền về sức 
khỏe sinh sản và tình dục cũng đòi hỏi phải đảm bảo 
tiếp cận thông tin cho phép phụ nữ thực hiện quyền 
tự chủ trong ra quyết định về sức khỏe sinh sản và tình 
dục. Giải quyết sự kỳ thị, phân biệt đối xử và khuôn 
mẫu giới, mà hiện đang là nguyên nhân cốt lõi của việc 
từ chối quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình 
dục trong cộng đồng, cũng như làm việc với nam giới 
và trẻ em trai để xóa bỏ các khuôn mẫu giới và cung 
cấp thông tin liên quan đến sức khỏe và quyền sức 
khỏe tình dục và sinh sản là việc làm vô cùng cần thiết.

Cung cấp giáo dục giới tính toàn diện
Giáo dục tình dục toàn diện được định nghĩa là một 
phương pháp tiếp cận phù hợp với văn hóa, phù hợp 
với lứa tuổi để giảng dạy về tình dục và các mối quan 
hệ bằng cách cung cấp thông tin khoa học chính xác, 
thực tế, không phán xét.64 Giáo dục về vấn đề này là 
điều cần thiết để trang bị cho trẻ vị thành niên nam 
và nữ những thông tin, kiến thức và kỹ năng cần thiết 
liên quan đến sự sinh sản của con người, về biện pháp 
tránh thai, các mối quan hệ lành mạnh, bình đẳng giới 
và STIs, khi họ bước vào cuộc sống trưởng thành. Điều 
này sẽ cho phép họ đưa ra các quyết định sáng suốt 
về sức khỏe sinh sản và tình dục, và tự bảo vệ mình 
khỏi các bệnh STIs bao gồm HIV và việc có thai ngoài 
ý muốn. Nó có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ lây 
nhiễm HIV và lây truyền STI khác, phá thai không an 
toàn, bạo lực giới, và nhu cầu tiếp cận tốt hơn với các 
dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục có chất lượng 
cho thanh thiếu niên. Một đánh giá về các chương 
trình giáo dục tình dục toàn diện cho thấy rằng những 
chương trình có bao gồm kiến thức về các chuẩn 
mực giới và mối quan hệ quyền lực góp phần giảm 
mang thai ngoài ý muốn và STI gấp 5 lần so với những 
chương trình không bao gồm những nội dung này.65

Không phải tất cả các quốc gia ở châu Á và Thái Bình 
Dương đều đã đưa giáo dục giới tính toàn diện vào cấp 
trung học.66 Các bằng chứng cho thấy có sự ngần ngại 
ở một số quốc gia trong việc đưa thông tin về sức khỏe 
và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục, và HIV và AIDS 
trong giáo trình của nhà trường.67 Tuy nhiên, gần đây 
đã có những thay đổi tích cực ở một số quốc gia. Chính 
phủ Campuchia đã thực hiện một cam kết mới để giới 
thiệu giáo dục tình dục toàn diện ở tất cả các trường 
tiểu học và trung học.68 Campuchia cũng đã phát triển 
một chính sách HIV cho ngành giáo dục.69 Tương tự 
như vậy, ở Papua New Guinea chương trình "Trường 
học dành cho chồng" đang được tiến hành để đưa giáo 
dục giới tính đến những người bên ngoài trường học, 
đặc biệt là huy động sự tham gia của nam giới, với mục 
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tiêu giải quyết bạo lực giới và kế hoạch hóa gia đình.70 
Papua New Guinea cũng đã xây dựng chính sách HIV 
cho ngành giáo dục.71

Giáo dục giới tính toàn diện phải được thực hiện một 
cách toàn diện cả ở trường học và ở cộng đồng để thúc 
đẩy việc ra quyết định có trách nhiệm và giải quyết bất 
bình đẳng giới. Các chương trình này phải đi kèm với 
việc xây dựng năng lực của giáo viên để giúp họ cung 
cấp thông tin liên quan đến tình dục và sinh sản cho 
trẻ vị thành niên mà không phân biệt đối xử hoặc kỳ 
thị, và tập trung vào các nguyên tắc bình đẳng, nhân 
phẩm và tôn trọng.

Tạo môi trường pháp lý hỗ trợ cho 
quyền và chăm sóc về sức khỏe sinh sản 
và tình dục
Cần có các khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy, 
bảo vệ và thực hiện các quyền và chăm sóc sức khỏe 
tình dục và sinh sản. Luật pháp quốc gia cần cấm các 
hành vi vi phạm quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản 
và tình dục của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên, 
chẳng hạn như đòi hỏi phải có sự đồng ý của chồng 
hoặc cha mẹ trước khi cung cấp các dịch vụ y tế, bao 
gồm (i) các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình 
dục; (ii) từ chối tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và tình dục; (iii) bạo lực trong các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe, bao gồm quấy rối tình dục, làm nhục và 
ép làm các thủ thuật y tế hoặc thực hiện những hành 
động không có sự đồng ý, có thể có ảnh hưởng tiêu cực, 
như cắt bỏ tử cung, mổ lấy thai, triệt sản cưỡng bức, 
phá thai cưỡng bức, ép buộc sử dụng biện pháp tránh 
thai, cũng như xét nghiệm HIV bắt buộc; (iv) kết hôn 
sớm và kết hôn ép buộc; (v) cắt bộ phận sinh dục nữ và 
các tập tục truyền thống có hại khác; và (vi) phân biệt 
đối xử trong giáo dục và việc làm do việc mang thai và 
làm mẹ.

Tăng cường hệ thống dữ liệu và giám sát
Dữ liệu cần được thu thập thường xuyên thông qua 
các cuộc điều tra để theo dõi về  quyền và chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm tiếp cận tới dịch vụ, 
sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục của trẻ vị thành 
niên, trải nghiệm của phụ nữ trong ra quyết định về 
sinh sản và tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái. Các hệ thống đăng ký dân sự và hộ tịch (hoặc trong 
trường hợp không có, hệ thống giám sát và ứng phó 
tử vong mẹ, bao gồm xác nhận nguyên nhân tử vong 
mẹ, báo cáo, đánh giá và phản hồi) có thể cung cấp 
thông tin cần thiết để có số liệu tử vong mẹ và đưa ra 
các hành động để ngăn ngừa tử vong mẹ trong tương 
lai. Tăng cường hệ thống đăng ký dân sự, hộ tịch và hệ 
thống thống kê quốc gia cần được ưu tiên để thu thập 
dữ liệu tốt hơn về tỷ lệ tử vong mẹ, bao gồm cả phân 
tách theo nguyên nhân tử vong. 

Có ít bằng chứng về vấn đề sức khỏe tình dục và sinh 
sản của các nhóm thiệt thòi và các nhóm có nhu cầu 
riêng biệt và gánh nặng bệnh tật, bao gồm vị thành 
niên; các nhóm tính dục thiểu số, đặc biệt là đồng tính 
nữ, song tính và chuyển giới; người cao tuổi; phụ nữ và 
trẻ em gái khuyết tật, đặc biệt là những người có vấn 
đề sức khỏe tâm thần. Điều này khiến cho việc hoạch 
định chính sách và luật pháp để bảo vệ quyền tiếp cận 
tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục của 
họ là một thách thức. Do đó, cần phải thu thập và phân 
tích dữ liệu theo giới tính và các khía cạnh khác bao 
gồm tuổi tác, địa lý và dân tộc, để thu thập nhiều thông 
tin về các nhóm bị thiệt thòi có thể đối mặt với nhiều 
hình thức phân biệt đối xử, và thường bị bỏ qua trong 
các nghiên cứu, chính sách và chương trình.
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Phụ nữ hiện đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc và 
công việc nội trợ không được trả lương ở châu Á và Thái 
Bình Dương (xem Chương 2). Thiếu công bằng trong 
việc chia sẻ giữa công việc chăm sóc không lương và 
công việc nội trợ có tác động trên diện phạm vi rộng, 
trong đó hạn chế thời gian phụ nữ tham gia làm việc 
và cơ hội kinh tế tốt, tham gia cơ hội giáo dục, đào tạo, 
tham gia chính trị, tự chăm sóc và các hoạt động giải 
trí. Trong bối cảnh nghèo đói và hạn chế tiếp cận cơ sở 
hạ tầng, dịch vụ, phụ nữ và trẻ em gái là người đang 
chịu gánh nặng công việc chăm sóc không lương và 
công việc nội trợ. Điều này cũng ảnh hưởng đến sức 
khỏe và cuộc sống của họ.

Giải quyết vấn đề chăm sóc và công việc nội trợ không 
được trả lương là vấn đề ưu tiên trong Chương trình 
Phát triển Bền vững đến năm 2030. Điều này bao gồm 
việc công nhận giá trị của công việc này đối với xã hội 
và nền kinh tế, giảm số lượng và sự vất vả của công việc 
không lương và công việc nội trợ, phân phối lại các hoạt 
động trong gia đình và xã hội.

 Chương này đưa ra những thách thức chính đối với 
việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong khu vực và 
những tác động của chúng đối với nền kinh tế khu vực 
và Phát triển Bền vững. Sau đó, Chương 2 thảo luận 
về các yếu tố góp phần tạo nên sự bất bình đẳng giới 
trong lĩnh vực kinh tế, trước khi tập trung vào vấn đề 
chăm sóc và công việc nội trợ không được trả lương. 
Phần còn lại của chương đề cập đến các khía cạnh khác 
nhau của công việc chăm sóc không lương và công việc 
nội trợ trong khu vực và kết thúc bằng một số hành 
động cần thiết để nhận ra, giảm thiểu và phân phối lại 
công việc chăm sóc không lương và công việc nội trợ.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho 
phụ nữ tại châu Á và Thái Bình Dương
Tỷ lệ không cân xứng giữa công việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương do phụ nữ đảm nhận 
có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, bao 
gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị. Trong đó 
việc phân chia không công bằng trong trách nhiệm đối 
với công việc chăm sóc và công việc nội trợ không được 
trả lương với phụ nữ là một rào cản đáng kể đối với tiến 
bộ và bình đẳng giới là trong lĩnh vực kinh tế.

Đảm bảo phụ nữ được hưởng các quyền, cơ hội và kết 
quả bình đẳng so với nam giới trong thị trường lao 
động sẽ mang lại kết quả tích cực về cuộc sống và sinh 
kế cho chính họ, cũng như cho gia đình, cộng đồng và 
nền kinh tế. Tuy nhiên, ở khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương, có những khoảng cách giới trong tham gia lực 
lượng lao động và tiền lương, sự phân biệt đối xử về 
giới của thị trường lao động làm cho phụ nữ vẫn phải 
tập trung trong các công việc không chính thức và 
công việc dễ bị tổn thương.2

Phụ nữ và trẻ em gái ở châu Á và Thái Bình Dương đã 
không được hưởng lợi như nhau từ hàng thập kỷ tăng 
trưởng trong khu vực. Tuy nhiên, việc đạt được kết quả 
kinh tế tốt hơn cho phụ nữ sẽ mang lại lợi ích to lớn: Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính rằng khoảng cách 
giới trong tham gia kinh tế có thể tăng thêm 3,2 nghìn 
tỷ USD cho nền kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương.3 Tuy nhiên, điều này đặt ra yêu cầu giải quyết 
thách thức về vị thế của phụ nữ, so với vị thế kinh tế và 
xã hội hiện tại của phụ nữ, cho thấy tăng trưởng kinh 
tế và nguồn nhân lực tốt hơn không tự động dẫn đến 
sự bình đẳng hơn.4

Trong khi khu vực đã có những tiến bộ đáng kể về giáo 
dục tiểu học phổ thông và bình đẳng giới trong giáo 
dục, nhưng điều này vẫn không làm thay đổi về kết quả 
bình đẳng về mặt kinh tế đối với phụ nữ. Thật vậy, khu 
vực châu Á và Thái Bình Dương là khu vực duy nhất 
trên toàn cầu, nơi ngày càng gia tăng khoảng cách giới 
trong lực lượng lao động, với sự tham gia của phụ nữ 
giảm từ 56% năm 1990 xuống còn 49% vào năm 2013. 
Xu hướng này phần lớn phản ánh sự sụt giảm ở Đông 
Á từ 71% xuống 63% và ở Nam Á từ 36% xuống 31% từ 
năm 1990 đến năm 2013.5

Ngay cả khi phụ nữ tiếp cận được thị trường lao động, 
họ vẫn nhiều khả năng làm các công việc không chính 
thức và dễ bị tổn thương hơn, tập trung ở một số lĩnh 
vực "chân yếu tay mềm" đặc trưng bởi lương thấp, điều 
kiện không an toàn hoặc ít triển vọng. Việc làm phi 
chính thức chiếm 2/3 số việc làm phi nông nghiệp ở 
Indonesia, Philippines, Pakistan và Việt Nam, và từ 30% 
đến 65% ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Sri Lanka và 
Thái Lan.6 Hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, có sự 
tương đồng giữa nam và nữ trong tỷ lệ làm việc ở khu 
vực phi chính thức, không được hưởng các quyền lợi 
như: nghỉ ốm, nghỉ thai sản và lương hưu.7

Công việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả lương - chăm sóc trẻ em, 
người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật, nấu ăn, dọn dẹp, lấy nước và nhiên 
liệu - không chỉ hỗ trợ cải thiện sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của cá nhân mà còn 
giúp duy trì hộ gia đình, cộng đồng và nền kinh tế.1 Mặc dù có tầm quan trọng như 
vậy nhưng công việc không được trả lương không được tính vào trong số liệu thống 
kê về kinh tế cũng như giá trị kinh tế - xã hội, và nó trở nên vô hình đối với các nhà 
hoạch định chính sách.
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Mặc dù, mức độ tham gia công việc trong khu vực phi 
chính thức của phụ nữ và nam giới tương đương nhau, 
nhưng vẫn có sự phân cấp theo giới trong loại hình 
công việc này. Phụ nữ tập trung trong những loại công 
việc với điều kiện làm việc thấp nhất, nơi có thu nhập 
thấp, không thường xuyên hoặc không được trả bằng 
tiền mặt, công việc không đều và không tiếp cận được 
hệ thống bảo trợ xã hội khi nhu cầu thị trường lao 
động thấp hoặc khi họ không thể làm việc hoặc thất 
nghiệp. Bảy trong số chín quốc gia có dữ liệu, phần lớn 
việc làm phi chính thức của nam giới tập trung ở các 
doanh nghiệp phi chính thức, nơi họ thường làm chủ 
hoặc nhân viên.8 Mặc dù loại việc làm phi chính thức 
này bấp bênh nhưng được hưởng lương cao hơn. Phụ 
nữ thường làm tự do hoặc làm việc cho chính gia đình 
mình. Đây là hai loại công việc được trả công thấp và 
không đảm bảo.9 Phụ nữ có xu hướng làm lao động 
tự do và lao động đóng góp cho gia đình. Cả hai hình 
thức này đều có thu nhập thấp và không được đảm 
bảo. Họ cũng không có cơ hội tham gia hoạt động tập 
thể và điều này làm tăng tính dễ bị tổn thương.10 Công 
việc không chính thức tại nhà cũng dẫn đến sức khỏe 
không đảm bảo do điều kiện làm việc nguy hiểm và thu 
nhập thấp.11

Trong khi nông nghiệp vẫn là nguồn việc làm chủ 
yếu cho cả phụ nữ và nam giới ở nhiều nước, đặc biệt 
là ở Nam và Tây Nam Á, cơ hội việc làm có xu hướng 
chuyển dịch sang ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong 
lĩnh vực dịch vụ - sự không đồng nhất đó là mức thu 
nhập và điều kiện làm việc - đối với ngành vận tải và 
viễn thông, nam giới chiếm ưu thế, còn đối với ngành 
quản lý công cộng và các dịch vụ thì phụ nữ chiếm ưu 
thế hơn.12 Nam giới được hưởng lợi nhiều hơn từ cơ 
hội việc làm mới, có mức lương cao hơn từ lĩnh vực xây 
dựng, khai thác mỏ hay lĩnh vực chế tạo, dẫn đến sự 
phân biệt giới trong các lĩnh vực công nghiệp. 

Hơn nữa, trong cùng một ngành, vẫn còn sự phân biệt 
giới trong thực hiện các vai trò. Ví dụ, trong các dịch 
vụ vận tải, nam giới có xu hướng và cơ hội làm việc với 
máy móc, kỹ thuật nhiều hơn trong khi phụ nữ thường 
đảm nhiệm công việc hành chính. Tóm lại, phụ nữ ở 
châu Á và Thái Bình Dương không có nhiều cơ hội việc 
làm được trả lương cao hơn mà vẫn bị hạn chế bởi 
những việc làm có thu nhập thấp và có lương thấp hơn.
Có sự khác biệt lớn về khoảng cách tiền lương giữa 
nam và nữ ở khắp khu vực. Phụ nữ nhận được mức 
lương thấp hơn đáng kể. Sự khác biệt về chi trả giữa 
phụ nữ và nam giới được giải thích một phần bởi loại 
hình công việc hoặc nghề nghiệp. Các đặc điểm cá 
nhân, bao gồm sự khác biệt về trình độ học vấn và số 
năm kinh nghiệm làm việc cũng đóng vai trò quan 
trọng.13 Tuy nhiên, sau khi tính đến những khác biệt đó, 
sự khác nhau lớn nhất trong khoảng cách tiền lương 
theo giới vẫn chưa giải thích được. Những khác biệt 
chưa rõ nguyên nhân này thường phản ánh sự phân 
biệt đối xử đối với phụ nữ ở nơi làm việc.

Ở Nam Á, đặc biệt là Nepal và Pakistan, có khoảng cách 
lớn về tiền lương theo giới. Các nước ở Đông Nam Á có 
khác biệt nhỏ hơn ngoại trừ Campuchia, Indonesia và 
Singapore. Ngay cả ở các nước phát triển, mức lương 
trung bình của phụ nữ thấp hơn đáng kể so với nam 
giới, ví dụ ở Úc và New Zealand, nơi nhiều phụ nữ làm 
việc bán thời gian.15

Khoảng cách giới trong tiền lương trở nên nhạy cảm 
đối với việc trả lương. Khoảng cách lớn nhất thường 
thấy trong nhóm được trả lương cao nhất, nhóm lao 
động nữ có tay nghề cao nhất, và nhóm được trả lương 
thấp nhất và nhóm lao động nữ làm công việc có mức 
lương thấp và địa vị thấp. Những quốc gia có tình trạng 
bất bình đẳng giới lớn trong trả lương có xu hướng có 
khoảng cách giới trong trả lương lớn hơn.16

Ngay cả ở nhóm có mức lương cao hơn khi có tay nghề 
cao, phụ nữ vẫn bị thiệt thòi so với nam giới - "những 
rào cản trong thăng tiến". Trong một cuộc khảo sát 
gần đây của các công ty ở châu Á và Thái Bình Dương, 
khoảng 55% người được hỏi trả lời rằng chỉ khoảng 10% 
hoặc ít hơn 10%  vị trí quản lý cấp cao là lãnh đạo, hoặc 
không phụ nữ nào được bổ nhiệm làm vị trí quản lý cấp 
cao.17 Phụ nữ chiếm ít hơn 5% vị trí giám đốc điều hành 
của các công ty niêm yết công khai trong khu vực. Khi 
phụ nữ là người quản lý, họ thường đảm nhận vị trí 
quản lý cấp thấp và trung bình. Đây là một ví dụ về sự 
phân biệt giới trong nghề nghiệp. Đây cũng là một cơ 
hội kinh tế bị bỏ lỡ: Bằng chứng cho thấy rằng sự cân 
bằng giới ở các vị trí lãnh đạo đóng góp đáng kể thúc 
đẩy hiệu quả kinh doanh tốt hơn.18

Những hạn chế trong việc nâng cao 
quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Phụ nữ vẫn còn thiếu sự tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế 
mặc dù trình độ học vấn đã được nâng cao, có thể là 
do một loạt ràng buộc dẫn đến vấn đề này. Lực lượng 
lao động nữ bị suy giảm, đặc biệt là ở Nam Á, do sự 
tham gia của họ ngày càng tăng trong giáo dục. Trong 
khi điều này có thể giải thích một phần về xu hướng, 
nhưng có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến, bao gồm 
thiếu cơ hội làm việc đa dạng cho phụ nữ và vấn đề cơ 
giới hóa nông nghiệp.19 Việc thiếu công việc có chất 
lượng cũng "khiến người lao động không có động lực", 
một trong những yếu tố gây ảnh hưởng tới sự tham gia 
của lực lượng lao động của phụ nữ.20 Ngoài ra, các quan 
niệm phân biệt đối xử của xã hội đối với vai trò và khả 
năng của phụ nữ cũng hạn chế khả năng tham gia vào 
công việc được trả lương của họ.

Sự tập trung của phụ nữ trong những loại hình việc 
làm dễ bị tổn thương, dẫn tới giảm thiểu nỗ lực gia 
tăng số lượng việc làm có thu nhập tốt trong khu vực.21 
Tình trạng thiếu hụt việc làm đẩy phụ nữ và nam giới 
vào tình huống phải làm công việc có chất lượng thấp, 
và trong khu vực phi chính thức.

Thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối công việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả lương 
hướng đến tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững94



Khung chính sách mở rộng đóng một vai trò quan 
trọng trong tác động đến số lượng và chất lượng công 
việc, ví dụ như khi chính sách kinh tế vĩ mô gây ra 
những giảm sút về đầu tư tài chính hoặc thay đổi cấu 
trúc làm hạn chế việc mở rộng các lĩnh vực sản xuất. 
Chính sách tiền tệ thường tập trung vào việc giảm 
lạm phát, có xu hướng giảm nhu cầu lao động tổng 
thể.23 Trong khi các chính sách và thỏa thuận thương 
mại trong khu vực đã tạo ra nhiều việc làm mới, phần 
lớn các công việc này tập trung vào phân khúc thấp 
và không an toàn trong chuỗi giá trị toàn cầu, ví dụ, 
những phụ nữ phải làm việc trong các nhà máy sản 
xuất hàng may mặc.24

Hàng loạt yếu tố tạo nên sự phân biệt đối xử nghề 
nghiệp theo giới, bao gồm các chuẩn mực xã hội và 
định kiến giới liên quan đến "công việc phù hợp" cho 
phụ nữ và nam giới. Sự khác biệt về giới trong các lĩnh 
vực nghiên cứu cũng là một trong những yếu tố góp 
phần tạo nên sự phân biệt đối xử với phụ nữ nói chung 
trong một số lĩnh vực về nhân văn và đối với nam giới 
trong một số lĩnh vực về kỹ thuật và khoa học. Phụ nữ 
cũng phải chịu áp lực "chọn" nghề nghiệp cho phép họ 
được linh hoạt hơn về giờ làm việc và các lợi ích khác, 
để tạo điều kiện làm việc và hài hòa với trách nhiệm 
chăm sóc - ngay cả khi những nghề này thường trả 
mức lương ít hơn.

Nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với việc làm của 
phụ nữ trong khu vực, đặc biệt ở khu vực nông thôn, 
việc thiếu quyền, khả năng tiếp cận và kiểm soát đất 
đai và các nguồn lực tái sản xuất khác là một trở ngại 
khác đối với việc trao quyền kinh tế của họ. Ở hầu hết 
các quốc gia trên khắp châu Á và Thái Bình Dương 
(xem Chương 2), so với nam giới, phụ nữ thường không 
có tài khoản ngân hàng tại một tổ chức tài chính. 
Trong khi đó, việc có tài khoản ngân hàng là bước đầu 
tiên để có thể vay vốn từ các ngân hàng thương mại để 
sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại.

Việc thiếu khuôn khổ pháp lý và quy định để bảo vệ 
quyền của phụ nữ trong công việc và quyền tại nơi làm 
việc cũng cản trở tiến bộ về trao quyền kinh tế của họ. 
Điều này bao gồm luật tiền lương tối thiểu, tiền lương 
thai sản, lương nghỉ phép của cha mẹ khi sinh con và 
việc mở rộng các dịch vụ an sinh xã hội cho lao động 
phi chính thức như công việc nội trợ.

Một hạn chế đáng kể đối với trao quyền năng kinh tế 
của phụ nữ là sự chia sẻ không cân xứng đối với các 
công việc chăm sóc không được trả lương và công việc 
nội trợ mà họ đang thực hiện, dẫn đến hạn chế khả 
năng tham gia của phụ nữ vào các công việc được trả 
lương. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh cơ sở 
hạ tầng hạn chế và các dịch vụ thiết yếu, bao gồm các 
dịch vụ chăm sóc, nơi có cường độ và thời gian lớn hơn 
trong công việc chăm sóc không được trả lương và 
công việc nội trợ. Phần còn lại của chương này sẽ tập 
trung vào công việc chăm sóc không lương và công việc 
nội trợ.

Tập trung ưu tiên giải quyết các công 
việc chăm sóc và công việc nội trợ 
không được trả lương: Tại sao việc 
này lại quan trọng đối với Phát triển 
Bền vững? 
Giải quyết công việc chăm sóc và công việc nội trợ 
không lương được xác định là một mục tiêu cụ thể 
trong MTPTBV (Chỉ tiêu 5.4). Thừa nhận, giảm thiểu và 
tái phân phối công việc chăm sóc và công việc nội trợ 
không được trả lươngï cũng là một chất xúc tác để đạt 
được nhiều mục tiêu phát triển khác, đặc biệt là xóa 
đói giảm nghèo (Mục tiêu 1 và 2), sức khỏe, phúc lợi và 
kết quả học tập tốt hơn (3 và 4), công việc tốt và tăng 
trưởng kinh tế (8), và giảm bất bình đẳng (10). Một số 
ưu tiên trong MTPTBV là cần thiết để giảm thiểu và 
phân phối lại công việc chăm sóc và công việc nội trợ 
không được trả lương, bao gồm cả việc tiếp cận phổ cập 
về sức khỏe và giáo dục thiết yếu (Mục tiêu 3 và 4), bảo 
vệ xã hội (1 và 10), cơ sở hạ tầng (6, 7, 9), tiếp cận với 
công việc tốt hơn (8). Công việc chăm sóc không lương 
cũng được tăng cường trong bối cảnh khủng hoảng 
kinh tế (Mục tiêu 8 và 10), khủng hoảng sức khỏe (3), 
suy thoái môi trường và thiên tai (11, 12 và 13).

 Ảnh: UN Women/Pornvit Visitoran
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Các cam kết MTPTBV xây dựng trên một số khuôn 
khổ quy phạm hiện hành đã kêu gọi hành động đối 
với công việc chăm sóc không lương và công việc gia 
đình. Năm 1995, Tuyên bố Hành động Bắc Kinh nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tái phân phối một cách 
công bằng công việc được trả lương và công việc không 
lương giữa phụ nữ và nam giới, là một bước quan trọng 
để đạt được bình đẳng giới. Hơn nữa, một số Hiệp ước 
quốc tế về nhân quyền thiết lập các nghĩa vụ ràng buộc 
về mặt pháp lý buộc phải giải quyết vấn đề. Trong báo 
cáo của Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về nạn đói 
nghèo và nhân quyền cho phiên họp thứ sáu mươi tám 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23 tháng 10 
năm 2013, đã kết luận rằng trách nhiệm chăm sóc nặng 
nề và không công bằng là rào cản chính đối với bình 
đẳng giới và thụ hưởng bình đẳng nhân quyền của phụ 
nữ.25

Ngoài khung pháp lý quốc tế về quyền con người, được 
quy định bởi các hiệp ước, các tiêu chuẩn về lao động 
được bổ sung bởi các Công ước của ILO như Công ước 
số 156 về lao động giúp việc trong gia đình; Công ước 
183 về bảo trợ thai sản và Công ước 189 về việc đảm 
bảo công việc tốt cho lao động giúp việc gia đình.26 
Một bước quan trọng khác đã được thực hiện tại phiên 
họp lần thứ 53 của Ủy ban về địa vị của phụ nữ, đã kết 
luận "chi phí của việc thiếu công bằng trong chia sẻ 
trách nhiệm làm suy yếu thị trường lao động mà đối 
tượng chủ yếu là lao động nữ; thời gian làm việc ngắn, 
chủ yếu làm công việc không chính thức và lương thấp 
hơn), tiếp cận ít hơn với các lợi ích an sinh xã hội và ít 
thời gian hơn cho các hoạt động giáo dục/ đào tạo, giải 
trí, tự chăm sóc và chính trị".27

 

Các khía cạnh của công việc chăm 
sóc và công việc nội trợ không được 
trả lương ở Châu Á và Thái Bình 
Dương là gì?
Có một số khía cạnh khác nhau về công việc chăm sóc 
không lương và công việc nội trợ ở châu Á và Thái Bình 
Dương (xem Hộp 4.1). Phản ánh mô hình toàn cầu, dữ 
liệu khu vực cho thấy phụ nữ và trẻ em gái thực hiện chủ 
yếu các công việc chăm sóc không lương và công việc 
nội trợ. Điều này có tác động đáng kể, đặc biệt là về mặt 
kinh tế. Thiếu tiếp cận với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng do 
chiếm nhiều thời gian và sự vất vả của công việc chăm 
sóc không lương và công việc gia đình. Đồng thời, xu 
hướng già hóa dân số ở một số nước và tình trạng bệnh 
tật nặng làm gia tăng sự cần thiết phải chăm sóc.

Sự không cân xứng trong thực hiện công 
việc chăm sóc không lương và công việc 
nội trợ của phụ nữ trong khu vực
Mặc dù đã có một số thay đổi trong khu vực, nhưng 
phụ nữ và trẻ em gái vẫn tốn nhiều thời gian hơn gấp 
11 lần so với nam giới và trẻ em trai trong các công việc 
chăm sóc không lương và công việc nội trợ. Với một số 
quốc gia có dữ liệu như Pakistan, Campuchia và Thổ 
Nhĩ Kỳ, phụ nữ thực hiện phần lớn công việc chăm sóc 
không lương và công việc nội trợ. Tỷ lệ phụ nữ đảm 
nhận việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả 
lương ở Úc, Cộng hòa Kyrgyz và New Zealand ít hơn các 
nước còn lại trong khu vực, nhưng vẫn lớn gần gấp đôi 
so với nam giới (xem Chương 2). 

Ngoài ra, sự phân công thực hiện công việc chăm sóc và 
công việc nội trợ không được trả lương có đặc thù theo 
giới. Nhiệm vụ chính của phụ nữ là quản lý thực phẩm và 
quản lý gia đình, bao gồm nấu ăn, cung cấp thực phẩm 
và dọn dẹp. Sự tham gia của nam giới vào công việc nội 
trợ phần lớn là mua sắm cho gia đình và đi du lịch để gìn 
giữ hạnh phúc gia đình. Đối với chăm sóc trẻ em, phụ nữ 
tham gia chủ yếu trong chăm sóc thể chất cho trẻ, trong 
khi nam giới tham gia chủ yếu trong việc dạy trẻ và cùng 
trẻ đến nhiều nơi để tham gia các hoạt động.

Bảng 4.1 So sánh thời gian trung bình dành cho công 
việc nội trợ và công việc chăm sóc không lương của 
phụ nữ và nam giới. Tại bốn quốc gia châu Á có dữ liệu, 
khoảng 90% phụ nữ thực hiện công việc chăm sóc 
không lương và công việc nội trợ, so với 31-75% nam 
giới.28 Khoảng 40-44% phụ nữ được hỏi cho biết họ làm 
công việc chăm sóc một mình, con số này chỉ có 10-22% 
ở nam giới. Phụ nữ và nam giới trung bình dành hơn 
1 giờ để thực hiện công việc chăm sóc người cao tuổi, 
người bệnh và khuyết tật.

Hậu quả của việc thiếu công bằng trong chia sẻ các 
công việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả 
lươngï giữa nam và nữ dẫn đến phụ nữ có ít thời gian 
hơn để làm những việc được trả lương, tham gia hoạt 
động chính trị, hoạt động công đồng, giải trí, học tập và 
thụ hưởng hoạt động xã hội, cá nhân.

Mối liên hệ giữa việc giải quyết công việc chăm sóc 
và công việc nội trợ không được trả lương và việc 
đạt được các mục tiêu khác nhau
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Hộp 4.1 Định nghĩa công việc không lương, công việc chăm sóc không được trả lương và công việc 
chăm sóc được trả lương29

Thuật ngữ "công việc không lương" và "công việc 
chăm sóc không lương" đôi khi được sử dụng thay thế 
cho nhau. Điều này là thiếu chính xác và gây hiểu lầm, 
mặc dù có một số điểm chung giữa chúng.

Công việc không lương hàm ý rộng hơn các công việc 
không được trả lương trực tiếp. Bao gồm: (i) công việc 
không được trả lương của gia đình, hoặc kinh doanh 
trong gia đình; (ii) các hoạt động như đi lấy nước sạch 
và củi; (iii) nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc con, cha mẹ 
già hoặc bạn bè. Hai hoạt động đầu tiên được tính là 
"hoạt động kinh tế" và theo lý thuyết thì nên được tính 
vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Công việc chăm sóc không lương (mục iii ở trên) bao 
gồm việc chăm sóc trực tiếp một ai đó (nuôi dưỡng) 
nhưng không được trả tiền. Chăm sóc trực tiếp (ví dụ: 
tắm trẻ em, đi cùng cha mẹ già hoặc bạn bè đến bác sĩ 
thường được xem là hoạt động riêng biệt với các hoạt 

Hơn nữa, tổng khối lượng công việc có lương và không 
lương cho thấy số tiền cụ thể phụ nữ được trả. Khi thời 
gian dành cho công việc được trả lương và công việc 
nội trợ không được trả lương được kết hợp, phụ nữ 
làm việc nhiều giờ hơn nam giới ở châu Á và Thái Bình 
Dương, bất kể mức độ phát triển, ảnh hưởng đến sức 
khỏe, hạnh phúc và thời gian của phụ nư.31

Sự chia sẻ không công bằng giữa công 
việc chăm sóc không lương và công việc 
nội trợ là một rào cản đáng kể đối với sự 
tham gia kinh tế của phụ nữ
Mối liên hệ giữa chăm sóc thì phụ nữ tham gia nhiều 
và sự tham gia kinh tế của phụ nữ đặc biệt quan trọng 
ở châu Á và Thái Bình Dương, đây là khu vực duy nhất 
trên toàn thế giới nơi mà phụ nữ tham gia lực lượng 
lao động đang giảm. Hơn 20% phụ nữ ở châu Á và Thái 
Bình Dương cho rằng "cân bằng công việc và gia đình" 
là một thách thức lớn đối với sự tham gia của họ vào 
lực lượng lao động. Khoảng 22% số người được hỏi ở 
Đông Á - nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác - cho biết 
"thiếu sự chăm sóc hợp lý" là một thách thức mà phụ 
nữ phải đối mặt.32

Khoảng 83% phụ nữ Bangladesh và 73% phụ nữ 
Pakistan cho rằng trách nhiệm làm các công việc nội 
trợ là lý do chính khiến họ không tham gia vào công 
việc được trả lương, trong khi con số này ở nam giới 
Bangladesh là 10% và Pakistan là 3%.33 Một phần ba 
số phụ nữ được phỏng vấn trong một nghiên cứu ở 
Sri Lanka cho biết họ đã bỏ công việc tạo thu nhập 
của mình  vì những khó khăn khi phải thực hiện trách 
nhiệm chăm sóc trẻ, và đây là lý do khiến nhiều người 
cho biết chồng và các thành viên gia đình gây áp lực ép 
buộc họ phải nghỉ việc. 

Tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có hơn 12% phụ nữ 
thành thị trong độ tuổi từ 25 đến 50 sống chung với bố 
mẹ hoặc nhà chồng có tham gia thị trường lao động so 
với nhóm phụ nữ khác.35

Ngoài việc hạn chế sự tham gia vào thị trường lao 
động, việc chăm sóc không lương và công việc nội trợ 
có ảnh hưởng đến loại hình và chất lượng công việc mà 
phụ nữ tham gia và ảnh hưởng tới khoảng cách giới về 
tiền lương. Khó khăn trong việc cân bằng trách nhiệm 
giữa công việc chăm sóc không lương và công việc có 
trả lương dẫn đến việc phụ nữ bị buộc phải chọn công 
việc có điều kiện và chất lượng thấp dẫn đến "hạ cấp 
nghề nghiệp", dần dần giới hạn quyền tiếp cận của phụ 
nữ trong thị trường lao động, chuyển họ sang việc làm 
có thu nhập thấp và không an toàn.36

Phân tích liên quốc gia cho thấy các nước có tỷ lệ phụ 
nữ làm công việc chăm sóc không lương cao hơn so 
với nam giới, thì phụ nữ tham gia nhiều việc bán thời 
gian và những công việc dễ bị tổn thương.37 Ở nhiều 
nước, trong cùng một công việc phụ nữ chỉ kiếm được 
65% số tiền so với nam giới mặc dù họ đã dành gấp đôi 
thời gian so với nam giới bỏ ra trong hoạt động chăm 
sóc. Điều này giảm xuống còn 40% khi mà phụ nữ phải 
tốn gấp 5 lần thời gian cho công việc chăm sóc không 
lương (đối với nhân viên toàn thời gian).38

Giải quyết việc chăm sóc không lương và công việc nội 
trợ thường được cho rằng sẽ giúp phụ nữ thoát nghèo 
vì họ sẽ có thêm thời gian cho công việc được trả lương. 
Ở các nước đang phát triển, nhiều hộ gia đình có thể 
thoát nghèo nếu thu nhập của tất cả những người 
trưởng thành sống trong các hộ gia đình nghèo không 
có lực lượng lao động chính (chủ yếu là phụ nữ) có được 

động khác, đòi hỏi phải cung cấp các điều kiện tiên quyết 
cho việc chăm sóc, chẳng hạn như chuẩn bị bữa ăn, 
mua sắm và dọn dẹp (tức là công việc nội trợ). Tuy nhiên 
chưa có một ranh giới rõ ràng cho việc này, đặc biệt là vì 
những người cần chăm sóc đặc biệt thường không thể tự 
thực hiện các nhiệm vụ đó. Cho đến Hội nghị Thống kê 
Lao động Quốc tế 2013, cả chăm sóc trực tiếp và gián tiếp 
vẫn không được coi là "hoạt động kinh tế".

Công việc chăm sóc có trả lương đề cập đến các ngành 
nghề mà người lao động trực tiếp chăm sóc, hoặc các 
hình thức chăm sóc gián tiếp cung cấp các điều kiện 
tiên quyết cho việc chăm sóc.30 Do đó bao gồm các 
công việc được thực hiện bởi y tá, người chăm sóc trẻ và 
người chăm sóc người cao tuổi cũng như giúp việc gia 
đình, đầu bếp, người dọn dẹp vệ sinh. Nhân viên chăm 
sóc thực hiện nhiệm vụ của mình trong một loạt bối 
cảnh: nơi công cộng, thị trường, và phi lợi nhuận cũng 
như nhà riêng.
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cơ hội làm việc tốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng 
cho thấy nhiều hộ gia đình này sau đó sẽ lâm vào cảnh 
nghèo đói, nghĩa là nói đến thời gian họ có thể phải 
dành cho công việc chăm sóc bất cứ lúc nào.39 Vì vậy, 
việc giảm, tái phân phối lại công việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương thông qua đầu tư vào 
dịch vụ và cơ sở hạ tầng là chìa khóa để mở rộng sự lựa 
chọn cho phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế.

Thay đổi nhân khẩu học đang thay đổi 
bức tranh về công việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương
Thay đổi nhân khẩu học đang tạo ra một số khía cạnh 
mới cho công việc chăm sóc không lương trong khu 
vực và phản ánh sự thay đổi cấu hình tổng thể từ tỷ lệ 
sinh và tử vong cao đến tỷ lệ sinh và tử vong thấp kể từ 
những năm 1950.40

Bảng 4.1. Tỷ lệ tham gia (%) và thời gian trung bình (phút mỗi ngày) dành cho việc chăm sóc không 
lương và công việc nội trợ theo giới tính, các quốc gia được lựa chọn ở châu Á và Thái Bình Dương, 
năm gần nhất. 

Thời gian trung bình dành cho Công 
việc chăm sóc không lương và công 
việc nội trợ của tất cả người trả lời 

(Phút/ngày)

% dân số thực hiện công việc 
chăm sóc không lương và công 

việc nội trợ

Thời gian trung bình dành cho 
các công việc chăm sóc 

không được trả công
(Phút/ngày)

Phụ nữ Nam giới Phụ nữ Nam giới Phụ nữ Nam giới

Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (2008)

237 94 Chăm sóc và công việc 
nội trợb

97 68 245 127

Mongolia (2011) 286 131 Công việc nội trợa 94 75 275 135

Công việc chăm sócc 44 22 117 67

Bangladesh (2012) 216 84 Chăm sóc và công việc 
nội trợb

96 71 351 127

Công việc chăm sóc 95 68 301 114

Chăm sóc trẻ 40 10 103 65

Pakistan (2007) 287 28 Chăm sóc và công việc 
nội trợb

88 31 321 93

Công việc nội trợ 87 19 270 90

Chăm sóc trẻ 40 14 133 57

Nguoàn:
Thời gian trung bình dành cho công việc gia đình và chăm sóc không lương của tất cả những người được phỏng vấn: Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa và Mông Cổ (Báo cáo Phát triển Con người 2015), Bangladesh và Pakistan (Phụ nữ của Phụ nữ Thế giới 2015).
Tỷ lệ tham gia và thời gian trung bình dành cho công việc nội trợ và chăm sóc không lương của người tham gia: Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (Fengdan, Xuhua, Bruyere và Floro 2016), Mông Cổ (Terbish và Floro 2016), Bangladesh (Hirway, Rudranarayan và Chatterjee 
2017a), Pakistan (Hirway, Mishra và Chatterjee 2017b).

Ghi chú:
a Bao gồm các công việc gia đình như nấu ăn và dọn dẹp cũng như làm việc nhà nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong các hộ 
gia đình.
b Bao gồm chăm sóc cho người được bảo hộ (trẻ em, người già, bị bệnh và tàn tật), và giúp đỡ các gia đình khác và các hoạt động cộng 
đồng tình nguyện khác.
c Bao gồm chăm sóc cho trẻ em, người bệnh, người già và người khuyết tật chính gia đình mình.

Hầu hết các nước ở châu Á hiện nay có dân số tương 
đối trẻ, nhưng phần lớn người già trên thế giới sẽ 
sống ở châu Á vào năm 2035.41 Dự đoán của Liên Hợp 
Quốc, ước tính trên toàn cầu, số người từ 60 tuổi trở 
lên dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2050, tăng 
từ 962 triệu người trong năm 2017 lên 2,1 tỷ người. 
Châu Á sẽ chiếm 65% mức tăng toàn cầu này.42 Vào 
năm 2050, hơn 30% dân số ở Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam sẽ từ 60 tuổi trở lên.

Ngoài việc nâng cao trình độ học vấn cho phụ nữ và 
thay đổi các chuẩn mực xã hội liên quan đến vai trò của 
phụ nữ, việc kết hôn muộn cũng là yếu tố làm giảm tỷ 
suất sinh, đặc biệt trong bối cảnh thiếu tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc thích hợp cho trẻ em.43 Tỷ lệ sinh 
giảm cũng làm tăng tỷ lệ phụ thuộc theo độ tuổi, đặc 
biệt là ở phía Đông và Đông Nam Á.44

Thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối công việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả lương 
hướng đến tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững98



chăm sóc và tăng tỷ trọng việc làm chính thức trong 
lĩnh vực này. Ngoài ra, cần có hệ thống đáp ứng tốt nhu 
cầu chăm sóc cho phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt khi họ có xu 
hướng có tuổi thọ cao hơn nam giới. Việc cung cấp dịch 
vụ chăm sóc đầy đủ, có trách nhiệm giới và tôn trọng 
phẩm giá cho người chăm sóc cần được coi như một 
vấn đề chính sách cấp bách cho khu vực.

Có thể làm gì để thừa nhận, giảm và tái 
phân phối công việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương?

Cần có một chiến lược toàn diện để nhận biết, giảm 
thiểu và tái phân phối lại công việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương. Các chính sách phải 
xác định các công việc chăm sóc không được trả lương 
là trách nhiệm của xã hội và cộng đồng chứ không phải 
là vấn đề cá nhân.

Việc thừa nhận công việc chăm sóc và công việc nội trợ 
không được trả lương đòi hỏi phải mô tả rõ thông qua 
các nghiên cứu sử dụng thời gian dành cho công việc 
và phải coi là một ưu tiên trong chính sách công. Việc 
giảm thiểu các công việc chăm sóc không lương đòi 
hỏi phải có hành động nhằm mục đích giảm thời gian 
làm việc vất vả liên quan đến chăm sóc và công việc 
nội trợ không được trả lương thông qua đầu tư công 
nghệ, dịch vụ và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở những nơi 
có thu nhập thấp. Việc tái phân phối công việc chăm 
sóc và công việc nội trợ không được trả lương đòi hỏi 
các chính sách phải đảm bảo rằng việc cung cấp dịch 
vụ được chia sẻ công bằng hơn giữa các gia đình, tiểu 
bang, thị trường và khu vực phi lợi nhuận, cũng như 
giữa phụ nữ và nam giới trong gia đình.

Sự già hóa dân số trong khu vực cũng làm gia tăng nhu 
cầu chăm sóc và nhu cầu hỗ trợ kịp thời từ các dịch vụ y 
tế, khi con người sống lâu hơn nên cần hỗ trợ cho nhiều 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Sự thay đổi nhân khẩu 
học này cũng đang diễn ra trong bối cảnh các mô hình 
đô thị hóa và di cư đang diễn ra nhanh chóng làm thay 
đổi các mạng lưới chăm sóc truyền thống gia đình so 
với trước kia.45 Trong khi theo truyền thống, việc chăm 
sóc người già, ông bà, bố mẹ, bố mẹ chồng đều giao 
cho người phụ nữ trong gia đình, vấn đề này lại càng 
không thể thực hiện được vì các thành viên trong gia 
đình ngày càng có xu hướng sống xa nhau hơn. Một 
đánh giá tại 13 quốc gia châu Á phát hiện ra rằng 60-
90% người cao tuổi sống chung với trẻ em cho đến 
những năm 1990 và dần không còn nhiều mô hình như 
vậy nữa.46

Trường hợp công việc chăm sóc cho người cao tuổi tiếp 
tục được thực hiện bởi các thành viên trong gia đình và 
thường do người phụ nữ thực hiện sẽ khiến cho phụ nữ 
tiếp tục phải đối mặt với bất lợi đó là họ phải từ bỏ cơ 
hội làm kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Một 
cuộc khảo sát về các thỏa thuận chăm sóc dài hạn tại 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho thấy có tới 48% 
người chăm sóc chính cho người già ở gia đình nông 
thôn phải cắt giảm công việc được trả lương để thực 
hiện công việc chăm sóc không được trả lương, so với 
khoảng 4% ở các gia đình thành thị.47

Hệ thống chăm sóc người già trong khu vực phụ thuộc 
vào lực lượng phụ nữ làm công việc chăm sóc không 
lương, người giúp việc gia đình hoặc người chăm sóc 
tại gia. Thách thức chính đối với việc chăm sóc người 
cao tuổi đó là cần cải thiện điều kiện làm việc cho người 

Ảnh: UN Women/Allison Joyce
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Hộp 4.2 Tác động kinh tế - xã hội của chuỗi chăm sóc toàn cầu và khu vực

Thuật ngữ "chuỗi chăm sóc toàn cầu" phản ánh sự 
phân công lao động tái sản xuất mang tính liên 
quốc gia hay phản ánh sự luân chuyển công việc 
chăm sóc có tính quốc tế.48

Thông thường, một chuỗi chăm sóc toàn cầu liên 
quan đến tình huống mà một người phụ nữ từ 
một nước đang phát triển di cư và thực hiện công 
việc chăm sóc cho trẻ em hoặc thành viên của gia 
đình ở một quốc gia giàu có hơn, còn một người 
phụ nữ trong gia đình khác sẽ chăm sóc con cái 
của người phụ nữ di cư đó. Khái niệm về chuỗi 
chăm sóc đặc biệt phù hợp với khu vực châu Á và 
Thái Bình Dương vì nó bao gồm nhiều quốc gia 
đang cung cấp lao động trong nước đi làm việc ở 
nước ngoài.

Trong khi khái niệm chuỗi chăm sóc toàn cầu 
thường tập trung vào phụ nữ từ các nước đang 
phát triển đến các khu vực phát triển như châu 
Âu, ngày càng có sự tập trung vào di cư trong khu 
vực giữa các nước nghèo và giàu để thực hiện 
công việc chăm sóc và làm công việc nội trợ.49 
Công việc giúp việc gia đình là một trong những 
động lực chính của xu hướng di cư này, đặc biệt là 
đối với phụ nữ.50

Các tác nhân cơ bản của chuỗi chăm sóc có nhiều 
phức tạp. Trong khi phụ nữ ở các nước giàu tham 
gia nhiều hơn vào lực lượng lao động được trả 
lương, việc thiếu các dịch vụ chăm sóc chuyên 
nghiệp đã làm gia tăng nhu cầu cung cấp dịch vụ 
chăm sóc cá nhân thông qua những người giữ 
trẻ và người giúp việc gia đình. Chuỗi chăm sóc 
cũng bị thúc đẩy bởi sự bất bình đẳng, theo đó 
thu nhập ngày càng tăng ở các nước giàu hơn tạo 
ra khả năng chi trả cho lao động đến từ các nước 
đang phát triển. Đồng thời, người giúp việc gia 
đình thường phải luân chuyển vì thiếu cơ hội làm 
việc tốt ở nước họ.51

Chuỗi chăm sóc có tác động rất lớn. Người giúp 
việc gia đình thường kiếm tiền để gửi về nhà và 
thu nhập đó được dung để hỗ trợ cho gia đình, bao 
gồm cả chi phí cho giáo dục cho con cái họ. Trong 
khi giá trị kiều hối tập trung để mang về các nước 
đang phát triển, còn chi phí cá nhân lại có ý nghĩa 
quan trọng đối với những lao động di cư. Người 
giúp việc gia đình thường thiếu bảo hộ lao động, 
làm việc trong môi trường dễ bị bóc lột và không 
an toàn, đặc biệt trong bối cảnh luật di cư hạn chế 
và còn nhiều kỳ thị.52

Các chuỗi chăm sóc khu vực cũng có tác động rộng 
hơn về kinh tế và xã hội. Công việc chăm sóc gia 
đình lệ thuộc vào những lao động chăm sóc di cư 
và những người giúp việc gia đình và công việc 
này thường được chuyển giao cho phụ nữ - những 
người có ít cơ hội việc làm. Ở cấp độ rộng hơn, các 
chuỗi chăm sóc cho phép các quốc gia tránh khỏi 
những đầu tư cho các dịch vụ chăm sóc do lệ thuộc 
vào lao động di cư. Việc thiếu đầu tư công cho các 
dịch vụ chăm sóc ở cả quốc gia cung ứng lao động 
và quốc gia tiếp nhận lao động đã không tạo ra 
công việc và điều kiện tốt trong lĩnh vực lao động 
cung cấp dịch vụ này.

Khi khu vực này phải đối mặt với tình trạng già 
hóa dân số, nhu cầu chăm sóc ngày càng làm gia 
tăng các chuỗi chăm sóc. Nhật Bản, một trong đất 
nước tiên tiến nhất, đang trong quá trình chuyển 
đổi sang dân số già và đang phải đối mặt với tình 
trạng thiếu lao động nói chung, đặc biệt là lao 
động chăm sóc. Nhật Bản đã phải tiếp nhận các y 
tá và những lao động chăm sóc người cao tuổi tạm 
thời trong Hiệp định Đối tác Kinh tế song phương 
với Indonesia, Philippines và Việt Nam. Kết quả là, 
trong 10 năm qua, gần 4.000 học viên - hầu hết là 
phụ nữ - đã đến làm việc tại đây.

Thừa nhận công việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương thông 
qua đầu tư vào thu thập và theo dõi dữ liệu
Để tăng cường chính sách hỗ trợ cho người chăm sóc 
và người nhận chăm sóc, công việc chăm sóc không 
lương phải được coi là vấn đề chung chứ không phải 
là vấn đề của cá nhân. Một bước quan trọng đó là cần 
xem xét công việc chăm sóc một cách khách quan hơn 
thông qua các số liệu thống kê và thảo luận công khai. 
Dữ liệu sử dụng thời gian có thể phản ánh một cách chi 
tiết về việc sử dụng thời gian của cá nhân và vẽ lên một 
bức tranh toàn cảnh về cách thức và khoảng thời gian 
khác nhau cho các công việc được trả lương và công 
việc không lương, công việc tình nguyện, công việc nội 
trợ, giải trí và các hoạt động cá nhân. (Hộp 4.3).

Việc phân tích dữ liệu sử dụng thời gian theo giới và 
các yếu tố khác cho phép phân tích số giờ dành cho các 
loại công việc chăm sóc không lương của phụ nữ và 
nam giới trong các nhóm khác nhau (ví dụ: thành thị 
và nông thôn, nhóm thu nhập, độ tuổi).

Dữ liệu này có thể cung cấp đầu vào cho xây dựng 
chính sách kinh tế địa phương và quốc gia, từ các cuộc 
tranh luận về các chương trình phúc lợi đến nhu cầu 
cơ sở hạ tầng.54 Chỉ có hơn một nửa số quốc gia trong 
khu vực đã thu thập dữ liệu về sử dụng thời gian ít nhất 
một lần, và chỉ có sáu nước châu Á có các cuộc điều tra 
sử dụng thời gian trong hệ thống thống kê quốc gia 
của họ và việc thu thập dữ liệu được thực hiện thường 
xuyên.55
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Các chính sách nghỉ phép cần thừa nhận 
công việc chăm sóc và công việc nội trợ 
không được trả lương
Nghỉ phép có lương cho phép người lao động dành thời 
gian nghỉ việc để chăm sóc người thân và cân bằng cuộc 
sống, tránh tình trạng làm việc quá sức và đảm bảo họ 
luôn được an toàn. Nghỉ thai sản cho phép các bà mẹ 
phục hồi sau khi sinh và chăm sóc cho trẻ sơ sinh trong 
những tuần đầu đời, trong khi nghỉ thai sản cho phép 
người cha hỗ trợ người vợ trong những tuần sau khi sinh. 
Nghỉ thai sản dành cho cha mẹ có thể được thực hiện bởi 
bà mẹ hoặc ông bố để chăm sóc cho trẻ trong thời gian 
sau khi hết hạn nghỉ thai sản. Ngoài nghỉ thai sản, nghỉ 
phép, ở một số quốc gia cho phép người lao động dành 
thời gian nghỉ ngơi để chăm lo cho người thân, ví dụ như 
chăm sóc cho cha mẹ hoặc vợ chồng. 

Trên toàn cầu, chỉ có 28% phụ nữ đang làm việc được 
hưởng trợ cấp thai sản.58 Tại khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương, dưới 15% lao động nữ có bảo hiểm trợ cấp tiền 
thai sản.59 Trong khi các nước trong khu vực đã đưa ra 
luật về nghỉ thai sản, nhưng một thách thức chính bao 
trùm đó là nhiều phụ nữ làm việc bán thời gian và không 
chính thức. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Mông Cổ, 
Singapore và Việt Nam nằm trong số các quốc gia đáp 
ứng hoặc vượt tiêu chuẩn tối thiểu của ILO về 14 tuần 
nghỉ thai sản. Năm 2013, thời gian nghỉ thai sản tối thiểu 
cao nhất là ở Việt Nam là 26 tuần. Việc gia hạn nghỉ thai 
sản cho người cha hoặc nghỉ thai sản dành cho cha mẹ 
rất hạn chế, với hầu hết các quốc gia, chỉ được vài ngày 
nghỉ, và thường không được trả lương, 

Việc thiếu bảo hiểm cho lao động không chính thức là 
một thách thức lớn trong khu vực, trong đó phần lớn phụ 
nữ (và nam giới) đang làm việc trong khu vực phi chính 
thức. Ví dụ, ở Campuchia và Thái Lan, luật nghỉ thai sản 
không áp dụng đối với lao động làm công ăn lương trong 
khu vực phi chính thức. Những thiếu sót trong luật pháp 
chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ, vì công việc nội trợ là 
một loại lao động của phần lớn phụ nữ trong khu vực.60 
Không có nguồn thu nhập bảo đảm cơ bản, phụ nữ trong 
nền kinh tế phi chính thức thường phải làm việc quá lâu 
trong thai kỳ hoặc bắt đầu làm việc quá sớm sau khi sinh 
con.61 Kết hợp với các điều kiện làm việc nguy hiểm, căng 
thẳng về thể chất của nhiều công việc trong nền kinh tế 
phi chính thức (ví dụ như bán hàng rong và giúp việc gia 
đình), công việc liên tục khiến họ và con họ gặp những 
rủi ro đáng kể về sức khỏe.

 Bằng chứng từ các nước phát triển cho thấy chính sách 
nghỉ phép cũng có thể được sử dụng để thúc đẩy bình 
đẳng giới bằng cách khuyến khích nam giới nghỉ phép 
nhiều hơn, góp phần tái phân phối công việc chăm sóc 
không lương giữa phụ nữ và nam giới. Trong các bối 
cảnh mà quyền lợi nghỉ thai sản áp dụng cho hầu hết 
phụ nữ, nhiều quốc gia phát triển đã áp dụng quy định 
nghỉ thai sản dành cho người cha cũng như các biện 
pháp để tăng cường sự chủ động của người cha khi 
người vợ sinh con. Trong khi các bà mẹ vẫn chiếm đa số 
tỷ lệ nghỉ thai sản ở các nước phát triển, tỷ lệ nghỉ của 
người cha đã tăng lên, đặc biệt là ở những nước có ưu đãi 
cụ thể như "tháng tiền thưởng" hoặc "định mức thời gian 
dành cho người cha" khi áp dụng chính sách một phần 
thời gian nghỉ không được chuyển đổi dựa trên cơ sở "sử 
dụng hoặc mất".

Hộp 4.3 Đầu tư vào các khảo sát sử dụng thời gian thực hiện công việc chăm sóc không lương và 
công việc nội trợ

Chưa đến một nửa số quốc gia trong khu vực thu 
thập dữ liệu về sử dụng thời gian ít nhất một lần. Do 
đó, phần lớn công việc của phụ nữ vẫn không được 
phản ánh và bị loại bỏ khỏi chính sách kinh tế địa 
phương và quốc gia, các cuộc tranh luận về chương 
trình phúc lợi cho đến nhu cầu cơ sở hạ tầng.56 Trong 
số các quốc gia này, chỉ có sáu nước châu Á cho đến 
nay đã lồng ghép các cuộc điều tra về sử dung thời 
gian của phụ nữ vào các hệ thống thống kê quốc gia 
và thu thập dữ liệu thường xuyên.57

Dữ liệu sử dụng thời gian cho thấy cách các cá nhân 
phân bổ thời gian của họ cho các hoạt động cụ thể 
trong một khoảng thời gian nhất định - thường là 
trong 24 giờ trong ngày và bảy ngày trong tuần (Liên 
hợp quốc, 2005). Những dữ liệu này thường thu được 
thông qua hai loại công cụ khảo sát: nhật ký thời 
gian 24 giờ và loại nhật ký ước lệ. Trong nhật ký thời 
gian, người trả lời báo cáo tất cả các hoạt động được 

thực hiện trong một khoảng thời gian quy định, thời 
gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi hoạt động. Trong 
các bản nhật ký ước lệ, người trả lời được yêu cầu nhớ 
lại lượng thời gian được phân bổ cho các hoạt động 
trong một khoảng thời gian nhất định. So với các câu 
hỏi cố định, nhật ký có thể là một công cụ đáng tin 
cậy hơn để đo thời gian sử dụng và do đó, đây là một 
công cụ đáng tin cậy hơn trong việc thu thập số liệu 
thống kê về giới; tuy nhiên, sẽ làm gia tăng nguồn lực 
và gánh nặng cho người trả lời.

Dữ liệu sử dụng thời gian là cơ sở để thu thập số liệu 
thống kê về giới có liên quan đến một số chủ đề: các 
mẫu phân bổ thời gian; công việc không được trả 
lương; tham gia tất cả các hình thức trả lương; thời 
gian làm việc, địa điểm làm việc và lịch trình hoạt 
động kinh tế; cân bằng công việc - gia đình; đầu tư 
thời gian vào giáo dục và y tế; phúc lợi và chất lượng 
cuộc sống; và bất bình đẳng trong hộ gia đình.

Nguồn: Liên hợp quốc. 2005. Hướng dẫn sản xuất thống kê về thời gian sử dụng: Đo lường công việc có lương và 
không lương, Series F, số 93. Doanh số E.04.XVII.7.
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Sự cần thiết của hệ thống an sinh xã hội 
có trách nhiệm giới đối với công việc 
chăm sóc
An sinh xã hội có liên quan đến việc chăm sóc và công 
việc nội trợ không được trả lương theo nhiều cách. Nhu 
cầu chăm sóc không lương và công việc nội trợ thường 
buộc phụ nữ phải làm việc không chính thức nơi họ 
không được tiếp cận với an sinh xã hội như nghỉ thai 
sản có lương, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp lương 
hưu. Chỉ số An sinh xã hội của Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB) cho thấy rằng phụ nữ trong khu vực ít có 
khả năng tham gia các chương trình bảo hiểm xã hội, 
có thể là do tỷ lệ tham gia vào việc làm chính thức thấp 
hơn (xem Chương 2). Trong khi phụ nữ gặp phải những 
khó khăn bởi phải dành gấp đôi thời gian để làm công 
việc chăm sóc và nội trợ không được trả lương và trách 
nhiệm phải chăm sóc gia đình, không những thế mức 
thu nhập cũng thấp hơn nam giới do khoảng cách 
về tiền lương, trong khi đó các hệ thống lương hưu 
thường liên quan đến việc tham gia vào công việc được 
trả lương và tạo thu nhập. Một số hình thức an sinh xã 
hội có điều kiện đã làm tăng vai trò giới và tăng gánh 
nặng thời gian của phụ nữ theo cách hướng vào phụ 
nữ và tăng thêm trách nhiệm như là điều kiện để phụ 
nữ được chi trả hoặc hưởng lợi ích.

An sinh xã hội có trách nhiệm giới được thiết kế để 
tạo điều kiện cho phụ nữ, bao gồm việc tính đến tỷ lệ 
không cân xứng công việc chăm sóc không được trả 
lương mà họ phải thực hiện. Ví dụ như tránh việc chi 
trả có điều kiện, một hình thức tăng thêm áp lực và 
gánh nặng chăm sóc cho phụ nữ, đồng thời lồng ghép 
các yếu tố đáp ứng giới vào các chương trình công trình 
công cộng, 

Ví dụ: Đối với các cơ hội việc làm ở nông thôn 
Bangladesh, lao động nữ được nghỉ thai sản và được 
đánh giá nhu cầu để xem xét trách nhiệm chăm sóc gia 
đình và chăm sóc bản thân họ.

Với xu hướng già hóa dân số trong khu vực, lương hưu 
trở thành một ưu tiên cấp bách. Tỷ lệ đóng góp để 
hưởng lương hưu hiện tại của dân số trong độ tuổi lao 
động đang ở mức thấp đối với cả nam và nữ ở một số 
nước. Ví dụ, chỉ có 17% phụ nữ và 18% nam giới ở Việt 
Nam có đóng góp để hưởng lương hưu. Ở các nước 
khác, khoảng trống về giới trong đóng góp lương hưu 
khá rộng, ví dụ ở quần đảo Solomon, khoảng cách giữa 
nam giới có đóng góp để hưởng lương hưu cao gấp gần 
ba lần so với phụ nữ.62

Hệ thống lương không đóng góp là một công cụ tốt 
để ngăn chặn sự nghèo đói của phụ nữ khi họ về già, 
đặc biệt là khi họ không có khoản tiền trợ cấp khi thực 
hiện trách nhiệm chăm sóc trong suốt cuộc đời của họ. 
Ở Thái Lan, việc hưởng lương hưu như một quyền phổ 
quát cho người cao tuổi. Sự vận động xã hội dân sự do 
những người cao tuổi ở Philippines thực hiện đã chứng 
tỏ hiệu quả cao trong việc cải thiện và mở rộng phạm 
vi bao phủ của các khoản trợ cấp xã hội.

Các phúc lợi liên quan đến thai sản được trả bằng tiền 
có thể là một lựa chọn khác để hỗ trợ cho phụ nữ mang 
thai và bà mẹ không có chế độ an sinh xã hội chính 
thức. Ở Mông Cổ, các phúc lợi thai sản theo Chương 
trình Phúc lợi Xã hội được cung cấp cho tất cả phụ nữ 
mang thai và bà mẹ thông qua hệ thống chăm sóc sức 
khỏe được trả từ nguồn thuế, mà không phân biệt họ 
có đóng góp bảo hiểm xã hội hay không, hay tình trạng 
việc làm hoặc quốc tịch của họ.63

 Ảnh: ADB/Eric Sales
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Ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, việc mở rộng 
an sinh xã hội cho phụ nữ làm việc trong khu vực 
phi chính thức là một ưu tiên cấp bách, đặc biệt đối 
với quyền lợi thai sản phù hợp với khuyến nghị số 
202 của ILO về các tầng an sinh xã hội. Điều này đặc 
biệt quan trọng vì người lao động không chính thức 
thường không được bảo vệ quyền lợi nghỉ thai sản. Ví 
dụ, sau khi phê chuẩn Công ước ILO số 189, Phillipines 
bây giờ đã có Đạo luật Lao động giúp việc, quy định 
tuổi tối thiểu và tiền lương tối thiểu, thời gian nghỉ 
hàng ngày và hàng tuần và quyền sử dụng bảo hiểm 
xã hội và bảo hiểm y tế. Thái Lan có chương trình bảo 
hiểm y tế cho người di cư, trong đó cả những người 
di cư có giấy tờ và không có giấy tờ đều có thể tham 
gia bằng cách đóng góp khoảng 100 đô la Mỹ cho bảo 
hiểm trong hai năm. Khoảng một phần ba số người di 
cư đã tham gia vào chương trình, một chương trình 
mang lại lợi ích tương tự như các chương trình chăm 
sóc sức khỏe toàn cầu cho người Thái.64

Bảo hiểm cho phụ nữ làm nghề tự do - những người 
không được coi là người lao động hoặc không hưởng 
lương thường xuyên, có ít khả năng đóng góp và gặp 
nhiều thách thức. Trong trường hợp không có trợ cấp 
nhà nước để thay thế cho phần đóng góp của chủ lao 
động, người lao động có thể lựa chọn hình thức đóng 
bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bảo hiểm xã hội góp 
phần giảm thiểu hạn chế. Ví dụ, ở Lào, phạm vi bảo 
hiểm tự nguyện được áp dụng vào năm 2014 với một 
loạt các lợi ích an sinh xã hội, bao gồm cả trợ cấp tiền 
thai sản bằng 80% mức lương tham chiếu trong 90 
ngày. Tuy nhiên, đến năm 2015, mới chỉ có khoảng 
1.600 người trong số gần 2,5 triệu người lao động tự 
do tham gia.65 Trong khi hình thức tự nguyện có thể 
là một giải pháp cho nhóm lao động tự do, nhiều loại 
hình lao động tự do phi chính thức đòi hỏi chính phủ 
trợ cấp một phần hoặc toàn bộ khoản đóng góp của 
họ hoặc có sự kết hợp các lợi ích đóng góp và không 
đóng góp.

Tương tự như vậy, ở Mông Cổ, người chăn nuôi, lao 
động tự do và không chính thức có thể tham gia 
chương trình bảo hiểm xã hội một cách tự nguyện và 
nhận trợ cấp tiền thai sản trong bốn tháng với mức 
thay thế là 70% tiền lương của họ. Tuy nhiên, các lao 
động làm việc trong khu vực chính thức phải tham 
gia bắt buộc chương trình và được chi trả 100% mức 
tiền lương của họ.66

Đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc có 
chất lượng, giá cả hợp lý và dễ tiếp cận 
cho trẻ em, người khuyết tật và người 
cao tuổi
Hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù 
hợp, bao gồm chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, 
là yếu tố quan trọng đối với công việc chăm sóc và 
khối lượng công việc nội trợ không lươngï của phụ nữ, 
đặc biệt đối với phụ nữ có thu nhập thấp và phụ nữ 
ở các vùng nông thôn, nơi họ không thể trả chi phí 
cao cho việc chăm sóc. Trong khi số liệu về tiếp cận 

và sử dụng dịch vụ chăm sóc còn hạn chế, một chỉ số 
có thể cung cấp thông tin sâu về sự chăm sóc chính là 
sự tham gia vào giáo dục và chăm sóc trẻ thơ. Việc tiếp 
cận giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em từ 3 đến 
6 tuổi có sự khác nhau trong khu vực, với sự tham gia 
cao (trên 90%) ở các nước bao gồm Úc, Nhật Bản và 
Thái Lan, và sự tham gia rất thấp (dưới 10%) ở những 
nước khác như Bhutan, Campuchia, Lào và Myanmar. 
Tuy nhiên, mức thu nhập quốc gia không phải là yếu 
tố quyết định việc tiếp cận giáo dục và chăm sóc trẻ 
thơ, với tỷ lệ tham gia cao (trên 80%) ở các nước có thu 
nhập thấp như Nepal và Sri Lanka.67 Điều này chứng 
minh rằng đầu tư vào dịch vụ chăm sóc trẻ em có thể 
thực hiện ngay cả trong bối cảnh thu nhập hạn chế.

Dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, giá cả phải chăng và 
dễ tiếp cận, ví dụ như chăm sóc trẻ em và dịch vụ chăm 
sóc người cao tuổi, là rất cần thiết nhằm giảm thiểu 
và phân phối lại công việc chăm sóc không lương, một 
công việc hiện chủ yếu được thực hiện bởi phụ nữ. Cần 
chú ý khả năng tiếp cận, có chất lượng và khả năng chi 
trả cho các dịch vụ này, đặc biệt đối với các nhóm bị 
thiệt thòi nhất. Đầu tư công cho các dịch vụ chăm sóc 
không chỉ giải phóng thời gian của phụ nữ và cải thiện 
triển vọng việc làm của họ mà còn tăng cường khả năng 
cho người nhận chăm sóc và tạo cơ hội việc làm tốt cho 
cả phụ nữ và nam giới thông qua mở rộng dịch vụ chăm 
sóc.68 Đảm bảo chất lượng dịch vụ, với mức lương khá và 
điều kiện tốt cho người lao động cung cấp dịch vụ chăm 
sóc, mà nhóm đối tượng áp dụng chủ yếu là phụ nữ.

Ở Mông Cổ, Luật Giáo dục mầm non (2008) cung cấp 
cơ hội tiếp cận phổ cập cho trẻ nhỏ từ 2 đến 6 tuổi. 
Trong thực tế, các trường mẫu giáo chính thức (chiếm 
hơn 2/3 số học sinh ghi danh) dành cho trẻ từ 6 tháng 
tuổi đến 5 năm và hoạt động 9-10 giờ mỗi ngày, 36 
tuần một năm. Bên cạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng 
mẫu giáo, một sáng kiến chính sách quan trọng đã 
được giới thiệu đó là chương trình di động hướng vào 
trẻ em ở khu vực nông thôn và cộng đồng du mục.69

Thái Lan đã nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng dịch 
vụ giáo dục và chăm sóc trẻ thơ. Tiêu chuẩn quốc gia 
về các trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ đã được phát triển, 
và khoảng 950 mô hình Trung tâm Chăm sóc Trẻ nhỏ 
đã được thiết lập trên toàn quốc như là ví dụ về các cơ 
sở và dịch vụ chất lượng cao. Họ cũng phục vụ như là 
trung tâm đào tạo cho giáo viên và trợ giáo. Thái Lan 
đã được hưởng mức tuyển sinh cao, với tỷ lệ nhập học 
là 100 % trong năm 2011.70

Với xu hướng già hóa dân số và sự thay đổi trong các 
gia đình, cần phải chú ý nhiều hơn đến các dịch vụ 
chăm sóc cho người già. Nhiều quốc gia trong khu vực, 
nhất là các nền kinh tế mới nổi như Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa và Thái Lan, đang có những nỗ lực đáng 
kể để phát triển các chính sách và hệ thống chăm sóc 
người cao tuổi đáp ứng sự thay đổi gia đình. Chúng 
được thiết kế dựa phần lớn vào chăm sóc tại nhà và tại 
cộng đồng.71 Điều này phù hợp với mong muốn và mục 
đích chăm sóc tại chỗ cho người cao tuổi. Nó cũng giúp 
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cung cấp các dịch vụ chăm sóc có giá cả hợp lý, vì dịch 
vụ chăm sóc nội trú đắt hơn và không bắt buộc đối với 
hầu hết người cao tuổi nếu có đủ dịch vụ công và dịch 
vụ tại nhà phát triển.

Trong năm 2015, Chính phủ Nhật đã công bố chính 
sách dịch vụ chăm sóc mới, bao gồm việc tăng chi tiêu 
công để tăng số lượng các trang thiết bị dịch vụ chăm 
sóc cho trẻ em và người già, đồng thời đáp ứng nhu 
cầu tăng lương đối với giáo viên mầm non và nhân viên 
chăm sóc người cao tuổi. Hàn Quốc đã đưa vào thực 
hiện một chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn trong 
đó cung cấp tài chính cho việc chăm sóc tại nhà và tại 
trung tâm cho người cao tuổi. Cũng như việc giảm chi 
phí dành cho việc chăm sóc, chính sách đã giúp giảm 
15% khối lượng công việc chăm sóc bởi các thành viên 
gia đình (chủ yếu là phụ nữ). 

Tập trung vào chất lượng chăm sóc và điều kiện của 
người lao động trong khu vực, một số quốc gia trong 
khu vực đang phát triển các chương trình đào tạo 
cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc (bao gồm các 
chương trình được cấp chứng chỉ) và hướng tới tạo ra 
các ngành nghề có tay nghề cao hơn (ví dụ: chuyên gia 
điều dưỡng và phục hồi chức năng). Ví dụ, Thái Lan đã 
phát triển một loạt các chương trình đào tạo cho người 
chăm sóc và trợ lý điều dưỡng, nhắm mục tiêu vào các 
thành viên gia đình, nhân viên tình nguyện và di cư, 
cũng như các lao động không chính thức.72 ADB đang 
hỗ trợ cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở một số 
tỉnh cho phát triển nguồn nhân lực trong ngành chăm 
sóc người cao tuổi. Ví dụ, tại tỉnh Hà Bắc, một dự án hỗ 
trợ của ADB đang giúp một trường đại học địa phương 
phát triển một trung tâm đào tạo chăm sóc người già 
mới sẽ phối hợp trên nhiều lĩnh vực khác nhau và cung 
cấp một loạt các chương trình đào tạo bao gồm chăm 
sóc và điều dưỡng, tâm lý học lão khoa và tư vấn, liệu 
pháp nghề nghiệp, quản lý dịch vụ chăm sóc người 
già và thông tin, công nghệ và truyền thông để hỗ trợ 
phát triển ngành.73 Tại đô thị Nam Ninh ở khu tự trị 
Quảng Tây và tỉnh Liêu Ninh, ADB đang hỗ trợ giáo 
dục kỹ thuật và dạy nghề, đào tạo các chương trình 
điều dưỡng đại học để giới thiệu chương trình mới cho 
chăm sóc người cao tuổi và điều dưỡng lão khoa.74

Đầu tư cơ sở hạ tầng - nước sạch, vệ sinh, 
năng lượng và giao thông
Hạn chế tiếp cận nguồn nước sạch, năng lượng, dịch 
vụ cơ bản và cơ sở hạ tầng làm tăng thêm gánh nặng 
công việc của phụ nữ và trẻ em gái. 

Thiếu cơ sở hạ tầng, công nghệ trong cộng đồng 
chẳng hạn như nhiên liệu sạch và thiết bị để sưởi 
ấm và nấu ăn, nước uống, vệ sinh, đường xá và giao 
thông không an toàn- phụ nữ có xu hướng dành 
nhiều thời gian hơn cho công việc nội trợ.

Dữ liệu khu vực cho thấy phụ nữ trưởng thành chịu 
quá nhiều trách nhiệm về việc đi lấy nước, ngoại trừ 
ở Mông Cổ, nơi nam giới trưởng thành cùng chia sẻ 
trách nhiệm này (xem Phụ lục 2: Bảng thống kê 6.1b). 
Bằng chứng cho thấy thời gian của phụ nữ và trẻ em 
gái được tiết kiệm đáng kể khi cải thiện khả năng tiếp 
cận nguồn cung cấp nước.75 Phụ nữ thường có trách 
nhiệm kiếm thức ăn, điều này rất quan trọng trong 
việc đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm cho 
hộ gia đình, nhưng những thay đổi về môi trường liên 
quan đến biến đổi khí hậu có thể tăng thêm gánh 
nặng thời gian cho các hoạt động này.76

Cải thiện quyền tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản, bao 
gồm nước an toàn, nhiên liệu nấu ăn và điện, cho 
phép phụ nữ và trẻ em gái tái phân bổ và ưu tiên sử 
dụng thời gian của họ. Các chính sách về nước, vệ 
sinh, năng lượng và giao thông cần ưu tiên các nhu 
cầu cụ thể của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt chú ý 
đến khả năng tiếp cận, chất lượng và khả năng chi trả 
của các nguồn lực này.

Đánh giá các dự án cơ sở hạ tầng thấy rằng việc cải 
thiện nguồn nước không tự động tăng thời gian tham 
gia các hoạt động tạo thu nhập của phụ nữ.77 Tuy 
nhiên, việc cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sẽ 
làm giảm các hoạt động chăm sóc và công việc nội trợ 
không được trả lương, đặc biệt là khi nước được đưa 
đến gần nhà hoặc trong nhà.78 Ngoài ra, cần tập trung 
vào chất lượng nước để giảm thời gian phụ nữ dành 
cho việc chăm sóc các thành viên trong gia đình do 
nước bị ô nhiễm. Việc cải thiện khả năng tiếp cận vệ 
sinh cũng nên tập trung vào sự an toàn và sức khỏe 
của phụ nữ để giảm thời gian tìm kiếm thiết bị vệ sinh.  

Dựa trên các bằng chứng từ Bangladesh và Nepal, 
việc tăng cường tiếp cận điện cũng góp phần làm 
giảm thời gian phụ nữ thu gom củi, cũng như tăng 
thời gian tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập.79 
Ví dụ, đánh giá về hỗ trợ của ADB cho điện khí hóa 
nông thôn ở Bhutan đã giúp giảm 27,6 phút mỗi ngày 
cho phụ nữ và 21,6 phút cho nam giới trong việc đi lấy 
củi.80 Ở Bangladesh, một nghiên cứu cho thấy 70% 
phụ nữ cho biết việc nhà đã được giảm sau khi điện 
khí hóa.81 Ở Lào, điện khí hóa đã đưa việc sử dung máy 
bơm nước điện và máy xay gạo tới cho người dân, góp 
phần giảm công việc nhà của phụ nữ.82

Hơn nữa, cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và các dịch 
vụ vận tải sẽ dẫn đến giảm thời gian đi lại và tăng khả 
năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, thị trường và cơ hội 
việc làm cho phụ nữ. Do đó, các dịch vụ xã hội công 
nên được thiết kế với việc xem xét nhu cầu của phụ 
nữ, bao gồm cả sự an toàn và thói quen đi lại hàng 
ngày của họ.

Thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối công việc chăm sóc và công việc nội trợ không được trả lương 
hướng đến tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững104



Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - 
một ưu tiên xuyên suốt cho phát triển bền vững

Chương 5
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Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là sự xâm phạm phổ biến về quyền con người và là 
vấn đề sức khỏe toàn cầu. Chương trình Phát triển Bền vững 2030 xác định việc loại bỏ 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là ưu tiên hàng đầu để đạt được bình đẳng giới và 
phát triển bền vững. 

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vừa là nguyên 
nhân vừa là hậu quả của bất bình đẳng giới và được 
coi là trở ngại chính cho phụ nữ và trẻ em gái trong 
việc hưởng đầy đủ các quyền con người và sự tham 
gia đầy đủ của họ vào nền kinh tế- xã hội. Loại bỏ 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng là ưu tiên 
xuyên suốt trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(MTPTBV) và là điều kiện quan trọng để đạt được 
MTPTBV trong các lĩnh vực bao gồm xóa đói giảm 
nghèo, y tế, giáo dục, thành phố bền vững và xã hội 
công bằng và hòa bình.1 

Hộp 5.1: Định nghĩa bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được 
định nghĩa là "bất kỳ hành vi bạo lực trên cơ 
sở giới nào dẫn đến, hoặc có thể dẫn đến tổn 
hại về thể chất, tình dục hoặc tâm lý đối với 
phụ nữ, bao gồm cả các hành vi, cưỡng chế 
hoặc tước quyền tự do.3 Có rất nhiều hình 
thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, do 
gia đình, cộng đồng, nhà nước và một loạt 
các nhân tố xuyên quốc gia gây nên. Bạo lưc 
có thể xảy ra ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, 
trong và sau xung đột (thời kì hòa bình).4 Có 
4 dạng bạo lực: Bạo lực thể chất, bạo lực tình 
dục, bạo lực tinh thần và bạo lực kinh tế.

Trong bối cảnh đó, chương này tập trung vào cách 
thức tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái, tiến đến thúc đẩy nhanh hoàn thành các MTPTBV. 
Bắt đầu với cái nhìn tổng quan về lý do tại sao loại 
bỏ bạo lực đối với phụ nữ lại có liên quan đến các 
MTPTBV, và sau đó chuyển sang đánh giá bạo lực đối 
với phụ nữ trong khu vực, trước khi thảo luận về hành 
động ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ xóa bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái.

Tại sao chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái đóng vai trò quan trọng đối với 
phát triển bền vững?

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được 
coi là một trong bốn lĩnh vực chính sách mang tính đột 
phá để đạt được bình đẳng giới và MTPTBV. Mục tiêu 
chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có liên 
quan trực tiếp tới Mục tiêu 5 nhằm đạt được bình đẳng 
giới, tăng quyền và trao cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, 
có liên quan cụ thể là Mục tiêu 5 để đạt được bình đẳng 
giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái, Mục 
tiêu 11 tập trung mục tiêu phát triển đô thị, đảm bảo 
môi trường sống an toàn, có khả năng chống chịu và 
bền vững, và Mục tiêu 16 thúc đẩy xã hội hòa bình, công 
bằng, bình đẳng vì phát triển bền vững, tạo khả năng 
tiếp cận công lý cho tất cả mọi người, xây dựng thể chế 
hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở 
tất cả các cấp. Ngoài những mục tiêu này, vấn đề bạo lực 
được coi là vấn đề xuyên suốt trong tất cả các MTPTBV.

Mối liên hệ giữa chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái và việc đạt được các Mục tiêu khác Chương trình Nghị sự năm 2030 xây dựng trên các 

khung luật pháp quốc tế hiện hành có nội dung giải 
quyết bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là 
Tuyên bố của Liên hợp quốc về Xoá bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW),  Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh, các kết luận đã được Ủy ban địa 
vị phụ nữ của Liên hợp quốc tại phiên họp thứ 57 và Kế 
hoạch hành động khu vực ASEAN về xoá bỏ bạo lực đối 
với phụ nữ.2

CÁC MTPTBV

XÓA
NGHÈ O

BÌNH

HÒA BÌNH, CÔNG LÝ
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Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là một trong 
những biểu hiện nghiêm trọng nhất về bất bình đẳng 
giới và phân biệt đối xử tồn tại trên toàn thế giới, tước 
đoạt đi các quyền và cơ hội cơ bản của phụ nữ và trẻ 
em gái (xem Hộp 5.2).5 Vì vậy, chấm dứt bạo lực là điều 
cần thiết để tăng cường tiến độ đạt được bình đẳng 
trên tất cả các mặt. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
vẫn còn tiếp diễn và tồn tại trong phạm vi từ quấy rối 
bằng lời nói và quấy dối tình dục, các vụ giết người liên 
quan giới tính của phụ nữ (femicide). Các yếu tố phức 
tạp và hoàn cảnh cụ thể dẫn tới các hình thức bạo lực 
khác nhau, nhưng nguyên nhân gốc rễ vẫn là sự bất 
bình đẳng về quyền lực trong các mối quan hệ giới và 
sự phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có liên quan chặt 
chẽ với các khía cạnh khác về bất bình đẳng giới và 
Phát triển Bền vững. Ví dụ, bạo lực phổ biến trong tất 
cả các nhóm kinh tế xã hội; tuy nhiên, có bằng chứng 
cho thấy nghèo đói (Mục tiêu 1) có thể là một yếu tố 
góp phần tạo ra kết quả này. Bạo lực cũng hạn chế khả 
năng hoàn thành việc học tập của phụ nữ và trẻ em gái 
(Mục tiêu 4) và tham gia vào thị trường lao động được 
trả lương, khiến phụ nữ mất thu nhập, có thể dẫn đến 
tổn hại về kinh tế (Mục tiêu 1, 5 và 8).6

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái làm tăng nguy cơ 
về vấn đề sức khỏe, thể chất, dẫn đến sức khỏe kém và 
đời sống thiếu hạnh phúc (Mục tiêu 3). Rủi ro đối với 
sức khỏe thể chất bao gồm chấn thương ngắn hạn và 
các vấn đề sức khỏe lâu dài. Cũng có nguy cơ về sức 
khỏe sinh sản và tình dục (Mục tiêu 3 và 5), bao gồm 
như mang thai ngoài ý muốn và mang thai sớm (do bị 
hiếp dâm hoặc giảm khả năng thương lượng trong sử 
dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ) làm tăng nguy 
cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Trong những 
trường hợp cực đoan nhất, phụ nữ bị bạo hành có nguy 
cơ trở nên bị biến dạng, thương tật và thậm chí dẫn 
đến tử vong.

Bạo lực phụ nữ và trẻ em gái có liên quan đến kết quả 
giáo dục, kinh tế đối với trẻ em gái và phụ nữ. Một số 
quốc gia và cộng đồng có tỷ lệ bạo lực giới cao ở bên 
trong hoặc bên ngoài môn trường học và đại học, bao 
gồm bạo lực và quấy rối tình dục bởi các giáo viên và 
sinh viên nam, tạo ra môi trường giáo dục không an 
toàn cho trẻ em gái và phụ nữ trẻ (Mục tiêu 4). Trong 
tình huống như vậy, sự phân biệt đối xử và bạo lực giới 
có thể dẫn đến tình trạng trốn học, học tập sa sút và tỷ 
lệ bỏ học cao hơn đối với trẻ em gái, dẫn đế những hậu 
quả tiêu cực cho các cơ hội kinh tế trong tương lai.

Những phụ nữ bị bạo lực, kể cả bạo lực gia đình, có 
nhiều khả năng bị bỏ lỡ công việc được trả lương, đồng 
thời không thể thực hiện công việc nhà và trách nhiệm 
chăm sóc trẻ em.11 Ví dụ, ở Campuchia, 20% phụ nữ bị 
bạo lực gia đình cho biết họ đã bỏ lỡ công việc được 
trả lương và con cái của họ đã bỏ học.12 Trong các thị 
trường lao động phi chính thức và thị trường lao động 
thiếu tính bảo vệ, phụ nữ cũng có nguy cơ cao bị quấy 
rối, bạo lực và bóc lột tại nơi làm việc.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng 
xảy ra mỗi ngày ở cả khu vực thành thị và nông thôn, 
ở cả các nước phát triển và đang phát triển.13 Phụ nữ 
và trẻ em gái phải trải qua các loại bạo lực khác nhau 
ngay cả nơi công cộng (Mục tiêu 11), đặc biệt là bạo lực 
tình dục và quấy rối, vì nó xảy ra trong và xung quanh 
các nơi giao thông công cộng, trường học và trường 
đại học, nơi làm việc, chợ, công viên, nhà vệ sinh công 
cộng, các địa điểm phân phối nước và thực phẩm (Mục 
tiêu 6).14 Điều này tác động tiêu cực đến sức khỏe, hạnh 
phúc của phụ nữ và trẻ em gái cũng như cảm giác an 
toàn và được bảo vệ của họ (Mục tiêu 16). 

Hiện trạng vấn đề bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái tại châu Á và Thái Bình 
Dương?
Nhiều hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
thường xuyên xảy ra ở các khu vực công cộng và trong 
gia đình trên khắp châu Á và Thái Bình Dương. Những 
người tham gia vào các quá trình hoạch định chính 
sách phải hiểu được điều này và ra những quyết sách 
liên quan đến việc chấm dứt bạo lực và mang lại quyền 
con người cho phụ nữ.

Hộp 5.2 Chi phí kinh tế của bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái

Bạo lực phụ nữ và trẻ em gái gây ra thiệt hại kinh 
tế rất lớn đối với phụ nữ, gia đình, cộng đồng và 
xã hội. Một số nghiên cứu đã tìm cách đo lường 
chi phí kinh tế của bạo lực bằng cách xem xét 
hậu quả của nó, từ chi phí trực tiếp và gián tiếp.7 
Chi phí trực tiếp thể hiện chi tiêu cho dịch vụ và 
biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 
(điều trị y tế, hỗ trợ cảnh sát, hỗ trợ pháp lý, tư 
vấn và hỗ trợ tư pháp). Chi phí gián tiếp là kết 
quả của chấn thương về thể chất và tâm lý và các 
ảnh hưởng suốt đời mà bạo lực gây ảnh hưởng 
đến những người trải qua nó.

Một đánh giá toàn cầu về các nghiên cứu chi phí 
kinh tế do bạo lực gia đình gây ra từ 1,2 đến 2 % 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP).8 Tại khu vực châu 
Á và Thái Bình Dương, một số quốc gia đã nghiên 
cứu những tổn thất chi phí do bạo lực gia đình. 
Tại Bangladesh, chi phí tổn thất là 1,8 tỷ USD, 
tương đương 2,05% GDP.9 Ở Úc, chi phí ước tính 
khoảng 8,1 tỷ USD, tương đương 1,2% GDP.

Ở Việt Nam, chi phí tổn thất ước tính khoảng 1,71 
tỷ USD, tương đương 1,41% GDP và thiệt hại năng 
suất do bạo hành cho thấy phụ nữ bị bạo lực 
kiếm được ít hơn 35% so với những người không 
bị lạm dụng.10
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Hộp 5.3 làm thế nào để chúng ta không loại bỏ ai khỏi nỗ lực chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái?

Chương trình nghị sự 2030 cam kết "không bỏ ai lại 
phía sau", có nghĩa là ưu tiên nhân phẩm của con 
người và đặt tiến bộ của cộng đồng bị thiệt thòi nhất 
lên trên hết, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Chương 
trình này cũng củng cố sự cần thiết phải giải quyết 
các nguyên nhân mang tính cấu trúc của sự bất bình 
đẳng và các yếu tố ảnh hưởng đến phụ nữ.15

Không bỏ ai lại phía sau buộc các quốc gia thành viên 
LHQ quan tâm nhiều hơn đến bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái, bao gồm những trải nghiệm cụ thể về 
bạo lực và tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em 
gái thuộc nhóm ngoài lề. Các nhân tố có ảnh hưởng 
đến bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái bao gồm chủng 
tộc, dân tộc, tầng lớp xã hội hoặc đẳng cấp, quốc 
tịch, xu hướng tính dục, tôn giáo, tuổi tác, tình trạng 
khuyết tật và các yếu tố khác như di cư và vùng địa lý 
(đô thị và nông thôn và các vùng xa xôi hẻo lánh).

Không bỏ ai lại phía sau đòi hỏi các Quốc gia Thành 
viên hiểu và cải thiện tình trạng ứng phó với bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em từ các nhà cung cấp 
dịch vụ, cảnh sát và cán bộ tư pháp dành cho nạn 
nhân bị bạo lực từ các nhóm bị gạt ra ngoài lề xã 
hội. Thứ nhất, cần có trách nhiệm cung cấp dịch vụ 
cho tất cả nạn nhân trong cộng đồng, bất kể danh 
tính của họ. Sau đó, cần phân tích các trải nghiệm 
khác nhau giữa phụ nữ và tác động đa chiều của 
bất bình đẳng đến khả năng tiếp cận của nạn nhân 
tới các dịch vụ có sẵn trong cộng đồng.

Các dịch vụ không phải lúc nào cũng có thể đáp 
ứng cho phụ nữ và trẻ em gái - những người 
thường chịu nhiều tầng bất bình đẳng và ở những 
nơi phụ nữ cảm thấy không được cộng đồng và xã 
hội chấp nhận do đặc thù cá nhân hoặc địa vị của 
họ, khiến họ có thể miễn cưỡng tiếp cận các dịch 
vụ dành cho họ. Chính vì vậy, việc hiểu rõ về mối 
liên hệ giữa các nhân tố có ảnh hưởng đến bạo lực 
và việc tiếp cận dịch vụ thiết yếu của phụ nữ và trẻ 
em gái là điều quan trọng để không ai bị bỏ lại phía 
sau trong nỗ lực chấm dứt bạo lực.

Các hình thức bạo lực phổ biến ở châu Á và Thái Bình 
Dương bao gồm bạo lực bởi bạn tình; người không phải 
bạn tình; quấy rối tình dục; bạo lực bằng axit; "giết người 
vì danh dự", bạo lực đồng tính nữ, đồng tính nam, song 
tính, chuyển giới,  và người liên giới (LGBTQI); giết người 
liên quan đến giới tính của phụ nữ; ép buộc kết hôn và 
tảo hôn, hiếp dâm; buôn bán người; bạo lực trong bối 
cảnh xung đột, thiên tai và tình trạng khẩn cấp.16

Mặc dù các chỉ số cho Mục tiêu cụ thể 5.2 được giới hạn 
đối với người gây bạo lực là bạn tình/chồng và người gây 
ra bạo lực tình dục không phải là bạn tình/chồng, nhưng 
mục tiêu được xác định rộng rãi. Vì vậy, thực hiện hiệu 
quả mục tiêu này đòi hỏi phải giải quyết tất cả các hình 
thức bạo lực đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

Bạo lực bởi bạn tình là một hình thức bạo lực 
phổ biến đối với phụ nữ trong khu vực

Dựa trên dữ liệu của 39 quốc gia, bạo lực bởi bạn tình là 
một hình thức bạo lực phổ biến đối với phụ nữ ở châu 
Á và Thái Bình Dương. Các hình thức phổ biến bao gồm 
bạo lực về thể chất, tình dục, tâm lý và kinh tế.17 Phần 
lớn phụ nữ bị bạo lực trong các mối quan hệ với bạn 
tình thường trải qua nhiều hình thức bạo lực và chịu 
đựng những hành vi bạo lực lặp đi lặp lại.

Đối với các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương có dữ 
liệu, tỷ lệ phụ nữ đã từng bị bạn tình bạo lực tình dục 
trong cuộc đời dao động từ 6,1% ở Singapore và 9,5% ở 
Armenia, tới 64,1% ở Fiji, 67,2% ở Bangladesh, 67,5% ở 
Papua New Guinea và 67,6% ở Kiribati (xem Bảng 5.1). 
Một số tài liệu đã chỉ ra tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo lực tình dục bởi bạn tình cao nhất là ở các quốc gia 
Thái Bình Dương.

Hiểu được tình trạng phụ nữ bị bạo lực tình dục rất 
quan trọng vì nó thể hiện tỷ lệ phụ nữ ở một quốc gia 
đã từng trải qua bạo lực. Hơn nữa, việc xem xét tỷ lệ 
này trong 12 tháng qua có thể cho biết liệu bạo lực này 
đang tăng hay giảm.

Tỷ lệ bạo lực bởi bạn tình trong 12 tháng qua dao động 
từ 50,7% ở Bangladesh, 44% ở Vanuatu và 41,8% ở quần 
đảo Solomon, tới 0,9% ở Singapore. Do những thách 
thức vẫn tồn tại xung quanh định nghĩa đa văn hóa và 
tiêu chuẩn đo lường trong việc tạo ra dữ liệu có thể so 
sánh giữa các quốc gia đã khiến số liệu về tỷ lệ phụ nữ 
bị bạo lực tâm lý trong mối quan hệ với bạn tình không 
được thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, tỷ lệ bạo lực tinh thần 
thường cao hơn bạo lực về thể chất, bạo lực tình dục 
trong đời sống của phụ nữ trong 12 tháng qua.

Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái như là một ưu tiên xuyên suốt cho phát triển bền vững108



Bạo lực bởi bạn tình là biểu hiện của sự bất bình đẳng 
giới trong các mối quan hệ tình cảm, gia đình và xã hội 
rộng lớn. Môi trường sống xung quanh có vai trò nền 
tảng tạo ra những thái độ và chuẩn mực mang tính 
định kiến giới. Nghiên cứu đa văn hóa cho thấy trong 
nhiều xã hội, cả nam giới và phụ nữ, người trẻ và người 
già, sử dụng thái độ về mặt văn hóa và các chuẩn mực 
xã hội để biện minh cho hành vi bạo lực gia đình đối với 
người vợ (ví dụ, một người vợ nấu ăn tệ, cãi chồng, ra 
ngoài mà không thông báo trước, bỏ bê con cái, hoặc 
từ chối quan hệ tình dục với chồng).19 

Hộp 5.4 Dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Trong thập kỷ qua, sự quan tâm toàn cầu hướng 
vào việc thu thập dữ liệu liên quan đến bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái. Hai trong số loại dữ liệu 
phổ biến nhất là tỷ lệ bạo lực lực được thu thập 
thông qua khảo sát và dữ liệu quản trị. Khảo sát là 
cách duy nhất để mà ở đó có thu thập dữ liệu về 
tỷ lệ bao phủ. Số liệu về loại bạo lực phổ biến thu 
được từ các cuộc điều tra dân số mà ở đó dữ liệu có 
được dựa trên các mẫu đại diện cho dân số (quốc 
gia hoặc địa phương), do vậy các kết quả có thể thể 
hiện được những tác động của bạo lực đối với dân 
số nói chung như thế nào.18 Một số quốc gia cũng 
đã đầu tư cho các cuộc điều tra đo lường thái độ đối 
với bạo lực.

Mặt khác, dữ liệu quản trị là nguồn dữ liệu và 
thông tin quan trọng thường được tìm kiếm và 

sử dụng để bổ sung cho việc thu thập dữ liệu ở qui 
mô dân số lớn, chẳng hạn như các cuộc điều tra tỷ 
lệ bạo lực. Các cơ quan chính phủ (như phúc lợi xã 
hội, bảo vệ trẻ em, y tế, cảnh sát, công tố viên và tòa 
án), các nhà cung cấp dịch vụ phi chính phủ và các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe công cộng và tư nhân có rất 
nhiều thông tin về bạo lực và cách những người bị 
bạo lực đang sử dụng các dịch vụ đó (ví dụ, loại dịch 
vụ được sử dụng), cũng như cách thức nhà cung cấp 
dịch vụ đáp ứng cho người bị bạo lực trong quá trình 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ/tư vấn 
tâm lý, bảo vệ, nơi ở và pháp lý. Thông tin này cũng 
có thể được sử dụng để lập biểu đồ xu hướng về nơi 
những người bị bạo lực tiếp cận dịch vụ (ví dụ: khu 
vực và cơ quan nào) và giới thiệu giữa các nhà cung 
cấp dịch vụ.

Ví dụ, 76% phụ nữ ở Kiribati cho rằng trong một số 
trường hợp, người người chồng có thể đánh vợ và 58% 
phụ nữ ở Lào cho rằng một người chồng có thể đánh vợ 
nếu cô ấy phạm sai lầm.20 Ngoài việc được chấp nhận 
về mặt văn hóa, những phụ nữ bị bạo lực từ bạn tình 
thường phải chịu sự xấu hổ, sự kỳ thị, khiến họ khó có 
thể nói ra hay tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc từ bỏ mối quan 
hệ mang tính bạo lực này.

 Ảnh: UN Women/Allison Joyce
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Bảng 5.1 Tỷ lệ phụ nữ trải qua bạo lực thể chất hoặc tình dục từ bạn tình trong suốt cuộc đời của họ và 
12 tháng qua, các quốc gia được lựa chọn ở châu Á và Thái Bình Dương, năm có số liệu mới nhất (%) 

Đất nước Năm Nhóm tuổi
Bạo lực thể chất hoặc tình dục

Suốt đời 12 tháng qua

Các nền kinh tế phát triển

Australia1 2012 18+ 16.9 ---

Đông và Đông Bắc Á

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa3 2012 15-49 38.7 8.7

North and Central Asia 

Armenia1 2008 15-59 9.5 ---

Thái Bình Dương

Quần đảo Cook 2012 15-64 33.0 9.1

Fiji 2010 15-64 64.1 23.7

Kiribati 2008 15-49 67.6 36.1

Quần đảo Marshall 2012 15-64 50.9 18.2

Micronesia, Federated States of 2014 15-64 32.8 24.1

Nauru 2013 15-64 48.1 22.1

Palau 2013 15-64 25.2 8.4

Papua New Guinea3 2012 15-49 67.5 32.9

Samoa 2000 15-49 46.1 22.4

Quần đảo Solomon 2008 15-49 63.5 41.8

Tonga 2009 15-49 39.6 18.9

Tuvalu 2007 15-49 36.8 25.0

Vanuatu 2011 15-49 60.0 44.0

Nam và Tây Nam Á

Afghanistan 2015 15-49 50.8 46.1

Bangladesh1 2011 Tất cả 67.2 50.7

Bhutan 2012 15-49 26.5 13.0

Maldives 2006 15-49 19.5 6.4

Nepal 2011 15-49 28.2 14.3

Sri Lanka 2012 15-49 27.8 18.4

Thổ Nhĩ Kỳ1 2014 15-59 38.0 11.0

Đông Nam Á

Campuchia 2015 15-64 20.9 7.7

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 2014 15-64 15.3 6.0

Myanmar 2015 15-49 17.3 11.0

Philippines 2013 15-49 16.9 7.1

Singapore1 2009 18-69 6.1 0.9

Thái Lan2 2000 15-49 44.0 22.0

Đông Timor 2015 15-49 58.8 46.4

Việt Nam 2010 18-60 34.4 9.0

Nguoàn:

Quỹ Dân số Liên hợp quốc http://asiapacific.unfpa.org/en/publications/violence-against-women-regional-snapshot-2017

(Truy cập tháng 12 năm 2017).
1 United Nations, 2015. The Worlds Women 2015: Trends and Statistics, table 6.3 (chapter 6_d), https://unstats.un.org/unsd/ 
 gender/ chapter6/chapter6.html, Accessed in November 2017.

Ghi chú:

"---" Cho biết dữ liệu không được thu thập hoặc không có sẵn.
2 Tỷ lệ phổ biến được tính trung bình cho hai vị trí thực hiện khảo sát.
3 Dữ liệu chỉ dành cho một vùng nông thôn.

Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái như là một ưu tiên xuyên suốt cho phát triển bền vững110



Phụ nữ trong khu vực có nguy cơ bị bạo lực từ 
những người không phải là bạn tình
Phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực thể chất và 
tình dục bởi những người không phải bạn tình. Đối với 
các nước châu Á và Thái Bình Dương hiện có số liệu, 
tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực thể xác trong cuộc đời bởi một 
người không phải bạn tình, dao động 4,7% ở Nhật Bản 
và 5,1% ở Lào đến 62% ở Fiji và 67,8% ở Tonga. Tỷ lệ này 
chiếm cao nhất ở nhóm phụ nữ ở các nước Thái Bình 
Dương, tiếp theo là các nước Đông Nam Á và Nam Á. 
Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tình dục trong cuộc đời bởi một 
người không phải bạn tình, dao động từ 2,3% ở Việt 

Nam và 16,9% ở Nhật Bản, tới 33% ở Vanuatu và 47,3% 
ở Nauru. Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tình dục cao nhất ở các 
nước Thái Bình Dương (xem Bảng 5.2).

Ở hầu hết các quốc gia, hành vi hiếp dâm bởi một 
người không phải là bạn tình bị coi là tội phạm, nhưng 
bạo lực tình dục trong mối quan hệ tình cảm và trong 
hôn nhân (tức là hiếp dâm và cưỡng bức trong hôn 
nhân) thường không bị kết án. Cưỡng bức trong hôn 
nhân và các loại bạo lực tình dục khác từ bạn tình hiếm 
khi được thừa nhận và không phải tất cả các quốc gia 
đều có luật hình sự về cưỡng hiếp trong hôn nhân (xem 
Chương 2).21

Bảng 5.2 Tỷ lệ phụ nữ 15 tuổi trở lên bị bạo lực tình dục không phải là bạn tình trong suốt cuộc đời và 
trong 12 tháng qua, các quốc gia được lựa chọn ở châu Á và Thái Bình Dương, năm có sẵn mới nhất (%)

Đất nước Năm Nhóm tuổi
Bạo lực thể chất hoặc tình dục

Suốt đời 12 tháng qua

Các nền kinh tế phát triển

Nhật Bản1 2012 18+ 16.9 ---

Thái Bình Dương

Quần đảo Cook 2012 15-64 7.4 0.5

Fiji 2010 15-64 8.5 ---

Kiribati 2008 15-49 9.8 ---

Quần đảo Marshall 2012 15-64 13.0 0.8

Micronesia, Federated States of 2014 15-64 8.0 2.7

Nauru 2013 15-64 47.3 12.2

Palau 2013 15-64 15.1 3.4

Samoa 2000 15-49 10.6 ---

Quần đảo Solomon 2008 15-49 18.0 ---

Tonga 2009 15-49 6.3 ---

Vanuatu 2011 15-49 33.0 ---

Tuvalu 2007 15-49 36.8 ---

Vanuatu 2011 15-49 60.0 ---

Nam và Tây Nam Á

Bhutan 2012 15-49 12.5 ---

Maldives 2006 15-49 6.2 ---

Đông Nam Á

Cambodia 2015 15-64 3.8 0.0

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 2014 15-64 5.3 0.0

Thái Lan2 2000 15-49 4.4 ---

Đông Timor 2015 15-49 13.9 10.0

Việt Nam 2010 18-60 2.3 ---

Nguoàn:

Quỹ Dân số Liên hợp quốc, http://asiapacific.unfpa.org/en/publications/violence-against-women-regional-snapshot-2017 (truy cập 
vào tháng 12 năm 2017).

Ghi chú:

"---" Cho biết dữ liệu không được thu thập hoặc không có sẵn.
1 Dữ liệu chỉ dành cho một khu vực đô thị.
2 Tỷ lệ phổ biến được tính trung bình cho hai trang web.
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Nam Á có tỷ lệ hôn nhân cưỡng ép và tảo hôn 
cao nhất trên thế giới
Tảo hôn (kết hôn trước 18 tuổi) và hôn nhân cưỡng ép 
là một hành vi văn hóa, truyền thống có hại, vi phạm 
nhân quyền và là một hình thức bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. Trẻ em gái thường rơi vào những tổn 
thương không đáng có.22 Tảo hôn và hôn nhân cưỡng 
ép thường xảy ra trong các xã hội nơi mà trẻ em gái 
không được đề cao, hay trong hoàn cảnh nghèo đói 
hoặc những tổn thương khác. Đối với những hoàn cảnh 
dễ bị tổn thương và thiệt thòi (đặc biệt là các gia đình 
sống trong nghèo đói23 và ở các vùng nông thôn24) tìm 
cách đảm bảo tương lai cho con gái, kết hôn sớm và 
ép buộc kết hôn thường có vẻ là lựa chọn tốt nhất; Tuy 
nhiên, thực trạng này lại đặt những bé gái vào nguy cơ 
cao bị bạo hành từ chồng và nhà chồng, dẫn đến tình 
trạng sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản bị tổn hại.

Nam Á có tỷ lệ tảo hôn và ép buộc kết hôn cao nhất 
trên thế giới, với 45% phụ nữ trong độ tuổi 20-24 cho 
biết đã kết hôn trước 18 tuổi và 17% ở độ tuổi 15.25 Tỷ lệ 
này giảm dần, trong đó tỷ lệ trẻ em gái kết hôn dưới 
18 tuổi giảm từ 63% năm 1985, xuống còn 45% năm 
2010, tỷ lệ trẻ em gái kết hôn ở tuổi 15 từ 32% năm 1985 
xuống 17% năm 2010.26 Tuy nhiên, người ta ước tính 
rằng ít nhất 130 triệu trẻ em gái ở Nam Á sẽ kết hôn 
trước 18 tuổi vào năm 2030.27

Ở Nam Á, Bangladesh có tỷ lệ tảo hôn và ép buộc kết 
hôn cao nhất, với 58,6% phụ nữ từ 20-24 tuổi kết hôn 
trước 18 tuổi vào năm 2014 và 22,4% đã kết hôn ở tuổi 
15. Ở Nepal, 36,6% trẻ em gái đã kết hôn trước 18 tuổi, 
và 10,4% ở tuổi 15. Ở Afghanistan, 34,8% trẻ em gái đã 
kết hôn trước 18 tuổi và 8,8% ở tuổi 15.28 Ủy ban Nhân 
quyền Độc lập Afghanistan báo cáo rằng 60-80% của 
các cuộc hôn nhân ở Afghanistan đều bị ép buộc.29

Các quốc gia Thái Bình Dương cũng báo cáo tỷ lệ trẻ 
em gái kết hôn ở độ tuổi 15 và trước 18 tuổi cũng khá 
cao. Tỷ lệ cao nhất là ở Nauru và Quần đảo Marshall, 
tiếp theo là Quần đảo Solomon, Vanuatu, Papua New 
Guinea và Kiribati. Tỷ lệ thấp nhất ở Tonga và Tuvalu, 
trong số các quốc gia có dữ liệu.30

Trẻ em gái tảo hôn và bị ép buộc kết hôn thường phải 
đối mặt với những khó khăn trong việc ra quyết định 
về quan hệ tình dục an toàn và kế hoạch hóa gia đình, 
khiến họ có nguy cơ cao bị bạo lực tình dục. Họ ít có khả 
năng nhận được chăm sóc y tế phù hợp trong khi mang 
thai, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh của người mẹ tăng 
cao.31 Các biến chứng khi mang thai và sinh con được 
cho là nguyên nhân thứ hai gây ra tử vong ở trẻ em gái 
trong độ tuổi từ 15-19.32 Ngoài ra, trẻ sinh ra từ các bà 
mẹ dưới 20 tuổi có nguy cơ tử vong trong 28 ngày đầu 
đời cao gấp 1,5 lần, so với trẻ sinh ra từ các bà mẹ ở độ 
tuổi 20 và 30.33

 
Ở Bangladesh và Nepal, phụ nữ kết hôn trước 15 tuổi có 
khả năng sinh số lượng con nhiều gần gấp đôi so với 
những người đã trưởng thành kết hôn.34

Các trẻ em là nạn nhân của tảo hôn và ép buộc kết hôn 
cũng phải đối mặt với tình trạng mất cơ hội giáo dục. 
Khi việc chấm dứt học tập, họ mất cơ hội nâng cao kiến 
thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo có một công việc 
được trả lương cao cho bản thân, gia đình hoặc để có 
thể thoát khỏi các mối quan hệ lạm dụng, và có nguy cơ 
gia tăng nghèo đói.35

Bạo lực bằng axit phổ biến ở các nước Đông 
Nam Á và Nam Á
Bạo lực axit là một dạng khác của bạo lực thể chất 
thường xảy ra nhiều nhất đối với phụ nữ và trẻ em gái 
và phổ biến ở nhiều quốc gia Đông Nam Á và Nam Á. 
Ở Nam Á, bạo lực axit là hình thức bạo lực để đối phó 
trường hợp phụ nữ từ chối các đề nghị hôn nhân và 
gợi ý tình dục, là kết quả của cuộc xung đột liên quan 
đến của hồi môn. Các cuộc tấn công bằng axit đối với 
phụ nữ và trẻ em gái là hình thức bạo lực bị che dấu do 
nhiều trường hợp không được báo cáo.

Những nạn nhân của bạo lực axit, đặc biệt là phụ nữ và 
trẻ em gái ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa hoặc 
sống trong nghèo đói, không được tiếp cận với dịch vụ 
chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý hoặc hỗ trợ pháp lý đầy đủ. 
Những người sống trong cảnh ngộ này thường xấu hổ 
về ngoại hình, bị kỳ thị, bị tẩy chay bởi cộng đồng vì sự 
biến dạng của họ; do đó, họ không thể làm việc hoặc 
không được hỗ trợ từ gia đình của họ. Những người bị 
bạo lực axit có nguy cơ tự sát cao.36

Những người LGBTQI phải đối mặt với việc gia 
tăng nguy cơ bị bạo lực 
Vào năm 2015, các cơ quan Liên hiệp quốc kêu gọi các 
nước thành viên hành động khẩn cấp để chấm dứt bạo 
lực và phân biệt đối xử đối với thanh thiếu niên, người 
đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới (LGBTQI). Ở 
châu Á và Thái Bình Dương, không có tài liệu đề cập tới 
bạo lực đối với người LGBTQI; tuy nhiên, bạo lực đối với 
phụ nữ đồng tính và song tính, phụ nữ chuyển giới vẫn 
xảy ra trong gia đình, trong quan hệ bạn tình, trường 
học, các tổ chức, và cộng đồng. Người LGBTQI cũng có 
nguy cơ cao bị bạo lực và phân biệt đối xử khi tìm kiếm 
nơi tạm trú khi khủng hoảng xảy ra hoặc trong trường 
hợp cần viện trợ khẩn cấp.37

Sự bỏ rơi của gia đình, người thân, cộng đồng và xã hội 
khiến cho người LGBTQI có nguy cơ bị bạo lực rất cao; 
điều này cũng gây cản trở quyền tiếp cận dịch vụ bảo 
vệ, hỗ trợ và công lý của họ.  Kết quả là, những người 
LGBTQI bị bạo lực thường có nguy cơ cao dẫn đến hành 
vi tự làm hại, tự tử hay tham gia vào hành vi nguy hiểm 
làm tăng nguy cơ nhiễm HIV và bị cô lập về kinh tế, xã 
hội. Các nước hiện nay đang thiếu sự khích lệ bảo vệ 
quyền con người cho người LGBTQI, bảo vệ họ khỏi bạo 
lực và tình trạng phân biệt đối xử bằng luật pháp, thiết 
lập dẫn đến các hành vi vi phạm quyền con người.  

Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái như là một ưu tiên xuyên suốt cho phát triển bền vững112



Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có thể dẫn 
đến tử vong
Giết phụ nữ và trẻ em gái vì giới tính của họ cho dù 
tại nơi công cộng hay riêng tư thường được hiểu là 
việc giết người có chủ ý.38 Báo cáo viên đặc biệt của 
Liên Hợp Quốc về bạo lực đối với phụ nữ đã chỉ ra 
rằng rằng nguyên nhân và hậu quả được xác định 
là chủ ý hoặc giết người do liên quan trực tiếp đến 
giới, bao gồm giết người do bạo lực bởi bạn tình, giết 
người vì danh dự, giết người trong xung đột vũ trang, 
giết hại liên quan đến ma thuật, phù thủy, của hồi 
môn, bản dạng giới, xu hướng tình dục và bản sắc 
dân tộc, bản địa.39

Năm 2012, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội 
phạm (UNODC) đã tiết lộ bạo lực bởi bạn tình/người 
thân là nguyên nhân chính gây ra vụ giết phụ nữ, 
với gần một nửa số nạn nhân đó (47%) bị giết bởi các 
thành viên gia đình hoặc bạn tình, so với số nạn nhân 
là nam bị giết là 6%.40

Thu thập dữ liệu chính xác về các vụ giết người liên 
quan đến vấn đề giới của phụ nữ và trẻ em gái là 
thách thức ở hầu hết các quốc gia bởi vì dữ liệu của 
cảnh sát và dữ liệu hành chính y tế thường không ghi 
lại mối quan hệ nạn nhân hoặc bạo lực liên quan đến 
giới.41 Ở châu Á và Thái Bình Dương, dữ liệu và thống 
kê về các vụ giết người liên quan đến giới tính của 
phụ nữ và trẻ em gái đang thiếu, đó là một vấn đề 
phổ biến cần được nghiên cứu và ghi chép lại.42

Ở một số nước, hình thức "giết người vì danh dự" được 
chấp nhận về văn hóa đối với các vụ giết phụ nữ và trẻ 
em gái. Những vụ giết người vì danh dự mà người phụ 
nữ hoặc trẻ em gái bị hành hạ vì một hành vi bị cáo 
buộc, nhận thức hoặc thực tế liên quan đến một số 
hình thức không thích hợp về mặt tình dục hoặc văn 
hóa, hành vi được coi là vô đạo đức làm hoen ố danh 
dự của gia đình.43 Các vụ giết người danh dự được coi là 
một cách để khôi phục hoặc cứu vãn danh dự của gia 
đình. Trong một số xã hội, nguồn gốc văn hóa xã hội 
của các vụ giết người vì danh dự rất sâu sắc đến mức 
các hệ thống pháp lý không ngăn cản được họ, và thậm 
chí nạn nhân là người bị đổ lỗi hơn là thủ phạm.44

Afghanistan và Pakistan có tỉ lệ giết người danh dự 
cao. Tuy nhiên, con số hàng năm có thể thay đổi liên 
tục. Ở mức độ rộng, hiện vẫn còn văn hóa miễn tội. 
Trong năm 2015, Ủy ban Nhân quyền Pakistan đã báo 
cáo rằng 1.096 phụ nữ đã bị giết vì danh dự (170 trẻ vị 
thành niên dưới 18 tuổi). Hiện không có con số chính 
thức về vụ giết người danh dự ở Pakistan, người ta ước 
tính rằng con số thực có thế cao hơn nhiều khi nhiều 
trường hợp giả tai nạn hoặc không được thông báo bởi 
thành viên gia đình.
 
Một hình thức bạo lực khác đối với phụ nữ và trẻ em 
gái là những cái chết liên quan đến hồi môn, có mối 
quan hệ trực tiếp đến sự bất bình đẳng giới trong hôn 

nhân, gia đình và xã hội. Các vụ giết người liên quan 
đến hồi môn vẫn còn phổ biến ở các nước Nam Á, nơi 
hồi môn được trao bởi gia đình cô dâu.45 Các ca tử vong 
liên quan đến của hồi môn thường nói đến những phụ 
nữ mới kết hôn bị giết bởi gia đình chồng của họ trong 
các cuộc xung đột liên quan đến hồi môn, đặc biệt là 
do số lượng hồi môn được trao không nhiều. Những tài 
liệu có liên quan đến tử vong do hồi môn thường có sự 
thay đổi lớn và dữ liệu thường không đáng tin cậy.

Buôn bán người đang là mối quan tâm trong 
khu vực và có nguy cơ cao hơn đối với phụ nữ 
và trẻ em gái 
Buôn người 46 là một sự xâm phạm nhân quyền được 
đề cập trong Nghị định nhằm ngăn chặn và trừng phạt 
nạn buôn bán người, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em 
(2000). Năm 2012, Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính 
có 20,9 triệu nạn nhân bị buôn bán trên toàn cầu, bao 
gồm 18,7 triệu (90%) bị cưỡng ép lao động khổ sai trong 
nền kinh tế tư nhân. Trong số này, 4,5 triệu (22%) người 
đang bị cưỡng ép bóc lột tình dục và 14,2 triệu (68%) 
người bị  cưỡng bức lao động trong các hoạt động như 
nông nghiệp, xây dựng, công việc nội trợ và sản xuất.47 
Không chỉ phụ nữ và trẻ em gái đại diện cho tỷ lệ nạn 
nhân buôn người bị cưỡng ép bóc lột tình dục, họ cũng 
chiếm phần lớn trong số lao động cưỡng bức (55%).48

Theo UNODC, phụ nữ và trẻ em gái chiếm 71% trong số 
17.752 nạn nhân buôn người được phát hiện ở 85 quốc 
gia trong năm 2014; 51% là phụ nữ và 20% là trẻ em gái. 
Ở Đông Á và Thái Bình Dương, nữ chiếm 77% nạn nhân, 
trong đó 51% là phụ nữ và 26% là trẻ em gái.49 Tại Trung 
Á, 35% nạn nhân buôn bán là nữ, trong đó 31% nạn 
nhân là phụ nữ và 4% là trẻ em gái.50 Ở các quốc gia 
bao gồm Úc, Kazakhstan và Singapore, nữ giới có nhiều 
nguy cơ bị buôn bán cao hơn nam giới gấp hai lần; tỷ lệ 
buôn bán phụ nữ và trẻ em gái thậm chí còn cao hơn ở 
các nước như Armenia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 
Nhật Bản, Myanmar và Nepal.51 Trong những năm gần 
đây, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái đã trở nên phổ biến 
hơn, chiếm ít nhất 4% nạn nhân buôn người nữ phát 
hiện ở Đông Á và Thái Bình Dương trong giai đoạn 2012 
và 2014.52

Ở châu Á và Thái Bình Dương, có rất nhiều yếu tố làm 
tăng nguy cơ bị buôn bán, lợi dụng phụ nữ, trẻ em gái, 
bao gồm nghèo đói, trình độ học vấn thấp, bạo lực và 
phân biệt đối xử. Trong một số trường hợp, cha mẹ và 
các thành viên gia đình có liên quan đến buôn bán con 
gái của mình. Bị buôn bán và bóc lột là hình thức bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhưng trong bối cảnh 
tội phạm, nạn nhân của buôn người thường trải qua 
bạo lực tâm lý, thể chất và tình dục dưới bàn tay của kẻ 
buôn người và bóc lột.53 Nạn nhân của buôn người là 
người chuyển giới cũng dễ bị bạo lực; tuy nhiên, nhóm 
này thường không được quan tâm.54
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Phụ nữ dễ bị bạo lực hơn trong xung đột và 
thiên tai
Tính dễ bị tổn thương và nguy cơ bị bạo lực của phụ nữ 
và trẻ em gái gia tăng đáng kể trong các tình huống 
khẩn cấp, ví dụ như trong các cuộc xung đột vũ trang 
và thiên tai.55 Mặc dù trong các cuộc xung đột vũ trang, 
số lượng nam giới bị chết nhiều hơn phụ nữ, nhưng 
phụ nữ lại bị ảnh hưởng bởi bạo lực tình dục, đặc biệt 
là cưỡng hiếp, họ bị sử dụng như một vũ khí, chiến lược 
của chiến tranh, việc nhắm vào phụ nữ một cách có hệ 
thống hay còn gọi là là "nhóm kẻ thù" để đạt được mục 
tiêu chính trị, thanh trừng sắc tộc, diệt chủng và chiếm 
đóng lãnh thổ. Đồng thời, xung đột vũ trang có xu 
hướng làm suy yếu hệ thống bảo vệ và sự an toàn của 
phụ nữ. Mối liên quan giữa giới, tư tưởng gia trưởng, 
chủ nghĩa quân phiệt, sắc tộc, tôn giáo và nền chính 
trị được xem là một phần trong sự liên hoàn giữa bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bất bình đẳng giới, và 
các quy chuẩn văn hóa xã hội dẫn đến bạo lực trong xã 
hội.56

Sau thảm họa thiên tai, phụ nữ thường sống trong các 
lều tạm trú hoặc hoặc các nơi ở tạm thời, mà ở đó họ 
rất dễ bị bạo lực tình dục. Họ cũng có thể bị buộc phải 
lệ thuộc vào thủ phạm gây ra bạo lực để tồn tại hoặc để 
tiếp cận các dịch vụ quan trọng.57 Năm 2010, một cuộc 
điều tra đánh giá nhu cầu giới ở Pakistan đã phát hiện 
thấy trong số 253 nạn nhân bị lũ lụt ở Balochistan và 
Sindh (trong đó 55% là nữ và 45% nam giới), cho thấy 
25% số người được hỏi cảm thấy sợ hãi khi sử dụng nhà 
vệ sinh và phòng tắm, và 13% cho rằng bạo lực xảy ra 
chủ yếu ở lều hoặc nơi tạm trú sau lũ (xem Chương 6).59 
Phụ nữ sống trong trại tị nạn sau khi chạy trốn khỏi 
xung đột vũ trang cũng có nguy cơ bị bạo lực gia tăng, 
bao gồm cả bạo lực tình dục.

Làm thế nào để đẩy mạnh việc chấm dứt 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái?
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi 
đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và 
trẻ em gái. Tuy nhiên, cần nhiều nỗ lực hơn nữa để ứng 
phó với bạo lực thông qua các luật, dịch vụ toàn diện, 
ngăn chặn bạo lực trước khi xảy ra bằng cách giải quyết 
bất bình đẳng giới như là nguyên nhân gốc rễ, cũng 
như các yếu tố cơ bản ở các cấp độ khác nhau.60

Cần có sự lãnh đạo của chính phủ để việc ban hành các 
khung pháp lý, chính sách trong nỗ lực giám sát tiến 
độ, giúp cho chính phủ hoàn thành trách nhiệm chấm 
dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.61 Các tổ chức 
phụ nữ đóng vai trò to lớn trong nỗ lực ngăn chặn bạo 
lực bằng cách thúc đẩy luật pháp và phát triển các mô 
hình cung cấp dịch vụ thực hành tốt nhất. Do đó, điều 
quan trọng là các tổ chức phụ nữ này phải được hỗ trợ 
tham gia vào quá trình xây dựng luật và chính sách để 
chấm dứt bạo lực.

Thực thi pháp luật toàn diện về bạo lực đối với  
phụ nữ và trẻ em gái
Mặc dù hầu hết các quốc gia đã ban hành luật để chấm 
dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, (đặc biệt là 
luật Phòng chống bạo lực gia đình), tuy nhiên vẫn còn 
những khoảng trống đáng kể. Một là luật pháp không 
giải quyết hiệu quả tất cả các loại bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. Một số hình thức bạo lực, chẳng hạn 
như cưỡng bức trong hôn nhân, không bị coi là tội 
phạm ở nhiều quốc gia và các loại bạo lực khác (ví dụ: 
giết người vì danh dự, tử vong liên quan đến hồi môn, 
bạo lực axit) không được pháp luật giải quyết một cách 
hiệu quả.

Điều quan trọng là mỗi quốc gia phải ban hành các văn 
bản luật toàn diện để hình sự hóa các hành vi bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái bao gồm các quy định bảo 
vệ công lý, hỗ trợ, bảo vệ và những biện pháp chữa trị 
cho những người bị bạo hành và buộc thủ phạm phải 
chịu trách nhiệm.62

Chính phủ không thực thi một cách hiệu quả hoặc 
nhất quán luật này. Việc thực thi pháp luật thường 
bị cản trở bởi ý chí chính trị trong việc chấm dứt bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; phân bổ nguồn lực 
không đầy đủ; không đủ lực lượng cảnh sát và cán bộ 
tư pháp; thiếu giám sát thực thi pháp luật tác động 
đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; thiếu sự 
phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan trong việc 
chấm dứt bạo lực này.63

Một thách thức khác đối với nhiều nước châu Á và Thái 
Bình Dương là các cán bộ thực thi pháp luật thiếu đào 
tạo để ứng phó hiệu quả đối với bạo lực đối với phụ nữ. 
Ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, cảnh sát thiếu 
nguồn lực để giải quyết hiệu quả tình trạng bạo lực đối 
với phụ nữ. Ở Đông Timor, bất chấp việc thực hiện Luật 
chống bạo lực gia đình năm 2010, chưa đến 1/4 số vụ 
được báo cáo cho cảnh sát được điều tra.64

Các biện pháp tăng cường thực hiện hiệu quả pháp 
luật và chính sách cần bao gồm một cam kết về nguồn 
nhân lực, tài chính đầy đủ để thực thi hiệu quả pháp 
luật phòng chống bạo lực. Các biện pháp này bao gồm 
đào tạo về luật cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ ban 
đầu, cảnh sát hay tư pháp xử lý bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái, xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc 
thực hiện và hiệu quả của pháp luật.

Bảo vệ quyền sống phi bạo lực là nguyên tắc không chỉ 
trong luật phòng chống bạo lực đối với phụ nữ mà còn 
thể hiện trong tất cả các pháp luật liên quan, bao gồm 
luật gia đình, ly hôn và di trú. Điều này cho phép phụ 
nữ có nhiều lựa chọn để rời khỏi các mối quan hệ bạo 
lực mà không sợ các hậu quả tiêu cực trong thỏa thuận 
quyền nuôi con, giải quyết tài sản và tình trạng di trú.65

Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái như là một ưu tiên xuyên suốt cho phát triển bền vững114



Xây dựng, triển khai và giám sát các Kế hoạch 
Hành động Quốc gia để chấm dứt bạo lực
Kế hoạch Hành động Quốc gia về chấm dứt bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái cũng rất quan trọng vì họ thể 
hiện cam kết của chính phủ trong việc thực hiện luật và 
chính sách giải quyết bình đẳng giới và chấm dứt bạo 
lực. Các kế hoạch này thường phác thảo một cách "toàn 
bộ" hoặc "tất cả" các cách tiếp cận của chính phủ, với 
các trách nhiệm, cam kết và khung thời gian được xác 
định.66 Chỉ 25% (14/55) quốc gia ở châu Á và Thái Bình 
Dương hiện có các kế hoạch như vậy, trong khi 35 % (19) 
quốc gia hiện không có kế hoạch, và 40% quốc gia (22) 
còn lại  không có kế hoạch rõ ràng.

Kế hoạch Hành động Quốc gia về Chấm dứt Bạo lực đối 
với Phụ nữ nên được giới thiệu như là một phần của 
việc thực hiện mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV). 
Kế hoạch bao gồm các cơ chế thực hiện, ngân sách, sự 
phối hợp từ các cơ quan chính phủ quan trọng, các quy 
định giám sát tiến độ và đánh giá với mốc thời gian, 
tiêu chuẩn cụ thể. Kế hoạch cũng nên phác thảo sự 
tham gia, phối hợp và đối thoại với các tổ chức xã hội 
dân sự của phụ nữ.67

Đảm bảo quyền tiếp cận tới các dịch vụ thiết 
yếu cho nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái phụ nữ và trẻ em gái
Ở châu Á và Thái Bình Dương, hầu hết phụ nữ và trẻ em 
gái bị bạo hành đều thiếu tiếp cận với các dịch vụ thiết 
yếu có chất lượng, coi phụ nữ làm trung tâm, những 
dịch vụ giúp họ giữ an toàn và ngăn chặn bạo lực tái 
diễn. Các dịch vụ thiết yếu bao gồm hỗ trợ của cảnh 
sát, bảo vệ và lệnh cấm, nhà tạm lánh; chăm sóc sức 
khỏe; hỗ trợ giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe tình 
dục và sinh sản của nạn nhân, bao gồm cả việc chăm 
sóc và tư vấn sau khi bị cưỡng hiếp; hỗ trợ tạo điều kiện 
cho phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận với cảnh sát và hệ 
thống tư pháp.

Phụ nữ dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề  xã hội, 
bao gồm phụ nữ trải qua nhiều hình thức phân biệt đối 
xử và những thiệt thòi liên quan đến chủng tộc, dân 
tộc, xã hội, quốc tịch, xu khuynh hướng tình dục, tôn 
giáo, tuổi tác, khuyết tật, di cư và địa điểm (bao gồm cả 
vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa) thường thiếu sự 
tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản và thiết yếu cho những 
người bị bạo lực. Ở châu Á và Thái Bình Dương, những 
thách thức bao gồm thiếu các dịch vụ và dịch vụ chất 
lượng nói chung, cũng như sự phối hợp và quản lý kém 
giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

Nỗ lực nhằm cung cấp sự tiếp cận phổ quát tới các dịch 
vụ đa ngành và có chất lượng cho tất cả những người 
là nạn nhân của bạo lực đòi hỏi phải tăng cường phối 
hợp đa ngành giữa các nhà cung cấp dịch vụ của nhà 
nước và phi chính phủ, nhân viên y tế, nhân viên xã hội, 
cảnh sát và công lý để đảm bảo có sự ứng phó hiệu quả 
đối với bạo lực và cung cấp dịch vụ cho nạn nhân.68

Thiết lập cơ chế khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái tiếp 
cận các dịch vụ thiết yếu và báo cáo các trường hợp bị 
bạo lực là không thể tách rời trong việc giải quyết và 
chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ở một 
số nước trong khu vực, các trung tâm khủng hoảng 
một cửa đã được thiết lập để cung cấp cho nạn nhân 
của bạo lực tiếp cận với một loạt các dịch vụ thiết yếu 
như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sau khi bị cưỡng 
bức, tư vấn tâm lý, hỗ trợ từ phía cảnh sát, xét nghiệm 
DNA, pháp lý dịch vụ trợ giúp và chỗ ở. Trung tâm 
khủng hoảng một cửa đã được thiết lập ở Bangladesh, 
Indonesia, Malaysia, Nepal, Sri Lanka và Thái Lan. Đây 
có thể là một thực hành có nhiều hứa hẹn nhưng chưa 
có đánh giá nghiêm túc về hiệu quả hoặc chất lượng 
dịch vụ mà họ cung cấp cho những người bị bạo lực và 
các dịch vụ này có thể bị hạn chế ở khu vực nông thôn 
hoặc vùng sâu vùng xa.

Đảm bảo tất cả các lĩnh vực liên quan đóng góp 
vào sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái
Tất cả các dịch vụ nhằm tăng cường Phát triển Bền 
vững, đặc biệt trong bối cảnh MTPTBV, phải đảm bảo 
được sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái. Ví dụ, đảm 
bảo phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận với các trường học an 
toàn và giáo dục có chất lượng - là yếu tố quan trọng 
để ngăn chặn tình trạng trẻ em kết hôn sớm, tình trạng 
ép buộc hôn nhân, cải thiện trình độ học vấn (Mục 
tiêu 4), tỷ lệ biết chữ, cơ hội việc làm và khả năng kiếm 
tiền cho phụ nữ và trẻ em gái (Mục tiêu 8). Ở nhiều 
quốc gia, điều này đòi hỏi các chính sách phải xóa bỏ 
đi những tập tục văn hóa gây hại và các khuôn mẫu xã 
hội làm giảm nhâm phẩm và cơ hội giáo dục của trẻ 
em gái. Nó cũng đòi hỏi rằng các nhà quản lý giáo dục 

Hộp 5.5 Các tiêu chuẩn toàn cầu về các dịch vụ ứng 
phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chương trình toàn cầu của Liên hợp quốc về 
các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em 
gái bị bạo lực là sự hợp tác của Cơ quan bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ liên hợp 
quốc (UN Women), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 
(UNFPA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương 
trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và 
UNODC. Nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ 
đa ngành quan trọng và chất lượng cho tất cả 
phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Gói Dịch vụ 
Thiết yếu do Chương trình đưa ra bao gồm sổ 
tay hướng dẫn, bộ dữ liệu thực hành tốt nhất 
đối với cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và 
thiết yếu bởi các lĩnh vực y tế, xã hội, cảnh sát 
và tư pháp, cũng như hướng dẫn phối hợp các 
dịch vụ thiết yếu, quản trị các quy trình và cơ 
chế phối hợp, triển khai.69
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phải đảm bảo các trường học phổ thông và đại học là 
nơi an toàn cho trẻ em gái và thanh thiếu niên. Điều 
này đòi hỏi các trường học và trường đại học có các 
chính sách giải quyết bạo lực giới, chương trình giảng 
dạy hỗ trợ bình đẳng giới và trao quyền cho trẻ em gái. 
Nâng cao khả năng tiếp cận các trường học an toàn 
của phụ nữ và trẻ em, giáo dục có chất lượng giúp cải 
thiện trình độ học vấn và cơ hội kinh tế của phụ nữ, có 
thể giảm nguy cơ đói nghèo và bạo lực.

Hiểu được nhu cầu đặc biệt của phụ nữ và trẻ em gái là 
điều cần thiết trong việc lựa chọn, thiết kế và cung cấp 
các thiết bị nước và vệ sinh (Mục tiêu 6). Các chương 
trình cung cấp nước uống và vệ sinh an toàn là điều 
quan trọng để giảm thiểu tính dễ bị tổn thương đối với 
phụ nữ và trẻ em gái, ví dụ như đảm bảo chúng được 
đặt ở nơi an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái và không 
yêu cầu họ đi bộ đường dài hoặc ở khu vực không an 
toàn.70 Tương tự, không gian công cộng và giao thông 
cần được thiết kế để đảm bảo an toàn cho phụ nữ nên 
được coi là ưu tiên cho việc thực hiện MTPTBV. Ví dụ, 
phần lớn các dự án phát triển đô thị và các dự án giao 
thông công cộng của Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB) kết hợp các biện pháp có lồng ghép giới, bao 
gồm các tính năng thiết kế có đáp ứng giới, nhằm ngăn 
chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chúng bao 
gồm kiểm toán và hạn ngạch an toàn cho phụ nữ tham 
gia vào thiết kế và quy hoạch cơ sở hạ tầng (Mục tiêu 
9), ví dụ như lựa chọn vị trí, ánh sáng và vỉa hè đầy đủ, 
điện thoại khẩn cấp và các nút, toa xe buýt và xe lửa có 
khu để hàng và ghế ngồi riêng.71

Tăng cường độc lập kinh tế của phụ nữ là một yếu tố 
quan trọng trong việc ứng phó với bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. Vai trò của hoạt động kinh tế đã được 
công nhận là chìa khóa để giúp những người phụ nữ là 
nạn nhân của bạo lực đưa ra lựa chọn rời bỏ mối quan 
hệ bạo lực và có một cuộc sống độc lập.72 Điều này đòi 
hỏi một cam kết về pháp luật, chính sách và hành động 
cải thiện điều kiện thị trường lao động cho phụ nữ, và 
các chương trình hỗ trợ nạn nhân của bạo lực học kỹ 
năng nghề và tham gia vào các cơ hội tạo thu nhập. 
Các luật, chính sách và chương trình hiệu quả để ngăn 
chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có thể giúp 
tăng cường sự tham gia vào thị trường lao động và 
nâng cao hiệu suất làm việc của phụ nữ.
 

Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
trước khi sự việc xảy ra
Phân biệt đối xử với phụ nữ và bất bình đẳng giới là 
nguyên nhân gốc rễ của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái. Bất bình đẳng giới định hình những khuôn 
mẫu phân biệt đối xử về mặt xã hội, những khuôn mẫu 
ảnh hưởng tới những thái độ, niềm tin dẫn đến các 
hành động bạo lực. Các chuẩn mực xã hội, được chứng 
minh bởi thái độ và niềm tin, gây nên những rào cản 
đối với việc phòng ngừa, ứng phó hiệu quả đối với bạo 
lực đối với phụ nữ. Do đó, công tác phòng chống đòi hỏi 
các phương pháp tiếp cận đa ngành, toàn diện nhằm 
giải quyết các nguyên nhân cơ bản, các nguy cơ có thể 
xảy ra và thay đổi các tiêu chuẩn xã hội, thái độ, niềm 
tin ở mọi cấp xã hội.74

Bốn lĩnh vực can thiệp chính được hi vọng sẽ đem lại 
hiệu quả trong việc phòng chống bạo lực đối với phụ 
nữ, bao gồm: vận động cộng đồng; tăng cường sự 
tham gia của nam giới, trẻ em trai một cách có chiến 
lược trong công tác phòng chống; ưu tiên giáo dục và 
thanh niên; sử dụng chính sách và cải cách pháp lý để 
giải quyết sự bất bình đẳng mang tính cấu trúc.75

Mục tiêu kép trong vận động cộng đồng : trao quyền 
cho phụ nữ và thu hút sự tham gia của nam giới nhằm 
thay đổi khuôn mẫu và định kiến giới ở mức độ cộng 
đồng.76 Trong thập kỷ qua, các sáng kiến phòng chống 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc thu 
hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai đã giúp đạt 
được nhiều lợi ích. Các sáng kiến thu hút sự tham gia 
của nam giới và trẻ em trai một cách chiến lược dựa 
trên ba cơ sở chính: nam giới và trẻ em trai là những 
người gây ra bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; cấu 
trúc xã hội về nam nam tính đóng vai trò trung tâm 
trong bạo lực; và nam giới và trẻ em trai có vai trò tích 
cực trong việc chấm dứt bạo lực.77

Mục đích của việc ưu tiên các can thiệp vào giới trẻ 
và giáo dục nhằm ngăn chặn bạo lực học đường, việc 
sử dụng trường học như một xuất phát điểm của việc 
ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các 
hoạt động trong ưu tiên này liên quan đến việc nâng 
cao kiến thức, nhận thức và thay đổi các định kiến xã 
hội trong giới trẻ liên quan đến bình đẳng giới, các định 
kiến về giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các 
sáng kiến cũng bao gồm các hoạt động ngoại khóa 
cung cấp cho giới trẻ và thanh thiếu niên các kỹ năng 
sống và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động vận 
động để chấm dứt bạo lực này.78

Cần thiết phải có một môi trường chính sách và lập 
pháp mang tính hỗ trợ nhằm thiết lập các khuôn khổ 
xung quanh vấn đề chấm dứt bạo lực chống lại phụ 
nữ và trẻ em gái, để chống lại những tiêu chuẩn cũ đã 
không còn phù hợp, thay đổi các định kiến xã hội và 
ngăn chặn bạo lực.79

Loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái như là một ưu tiên xuyên suốt cho phát triển bền vững116



Tăng cường thu thập dữ liệu để theo dõi tình 
hình bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Trong những thập kỷ qua, việc thu thập dữ liệu nhiều 
hơn và tốt hơn về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã 
thu hút sự chú ý của toàn cầu. Dữ liệu này có thể được 
sử dụng cho mục đích vận động kêu gọi bằng cách thể 
hiện tầm quan trọng của vấn đề trong mỗi ngữ cảnh cụ 
thể, đồng thời nêu bật các nhóm phụ nữ và trẻ em gái 
có nguy cơ bạo lực cao nhất, chỉ ra các nhân tố có nguy 
cơ, các yếu tố bảo vệ liên quan cũng như hậu quả mà 
bạo lực có thể gây ra. Dữ liệu và bằng chứng này có thể 
chỉ ra các chính sách cần thay đổi và phát triển các can 
thiệp. Hơn nữa, dữ liệu có thể được sử dụng để theo dõi 
các xu hướng và sự thay đổi theo thời gian, đánh giá 
tác động của các chính sách và chương trình tại chỗ.

Như được trình bày trong các phần trên, dữ liệu về bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái còn thiếu trong khu 
vực, điều đó cho thấy sự cần thiết phải đầu tư nhiều 
hơn vào các cuộc điều tra. Hơn nữa, việc thu thập dữ 
liệu như vậy phải đối mặt với một số thách thức về 
phương pháp và đạo đức. Mặc dù đã có các tiêu chuẩn 
về phương pháp luận và đạo đức trong thu thập dữ 
liệu cho một số hình thức bạo lực (ví dụ: bạo lực bởi 
bạn tình), vẫn còn những thách thức trong việc thu 
thập số liệu ở một số hình thức bạo lực khác (ví dụ: giết 
người do giới tính nữï).83 Nhiều nỗ lực được thực hiện 
ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia để giải quyết 
những thách thức và khoảng trống này, đặc biệt trong 
bối cảnh MTPTBV, đó là cơ hội không chỉ để cải tiến các 
phương pháp và tiêu chuẩn thu thập dữ liệu mà còn 
tăng thu thập dữ liệu và sử dụng số liệu này.

 Ảnh: UN Women/Piyavit Thongsa-Ard

Hộp 5.6 Các sáng kiến khu vực để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Trong một thời gian, UN Women và UNFPA, cùng 
với mạng lưới Liên hợp quốc rộng lớn hơn, đã và 
đang nỗ lực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái ở châu Á và Thái Bình Dương. Sáng 
kiến của họ đã mở rộng chương trình dựa trên 
bằng chứng và sự sẵn có của các công cụ để giải 
quyết và ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái. Trọng tâm của chương trình này là các 
chiến lược và các cách tiếp cận có mục tiêu nhằm 
thách thức một cách hiệu quả và lâu dài các 
chuẩn mực xã hội và khuôn mẫu giới, cũng như 
thái độ và hành vi duy trì sự bất bình đẳng giới 
và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.80

Kể từ năm 2013, Văn phòng khu vực - UN Women 
ở châu Á và Thái Bình Dương đã thực hiện dự án 
Sử dụng các công cụ kỹ thuật, bằng chứng và sự 
tham gia của cộng đồng để thúc đẩy việc thực thi 
pháp luật và cung cấp dịch vụ cho phụ nữ bị bạo 
lực ở Đông Nam Á. 

Dự án có hợp phần phòng chống, tạo cơ hội phát 
triển và thử nghiệm các công cụ mới cho việc chuyển 
đổi tích cực các chuẩn mực xã hội ở cấp cộng đồng. 
UN Women cũng đã phát triển và thử nghiệm các 
công cụ và chiến lược tập trung vào thanh thiếu niên 
có liên quan.81

Đối tác phòng ngừa Bạo lực đối với Phụ nữ là Chương 
trình hợp tác khu vực của Liên hợp quốc về phòng 
chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở châu 
Á và Thái Bình Dương. Bốn cơ quan Liên Hợp Quốc 
- UNDP, UNFPA, UN Women và UNV - đã kết hợp 
những thế mạnh của họ để làm việc với chính phủ và 
các tổ chức xã hội dân sự để thúc đẩy và thực hiện các 
chương trình và chính sách phòng chống bạo lực hiệu 
quả hơn. Đối tác phòng chống giai đoạn 1 (2008-2013) 
tập trung vào nghiên cứu, phát triển năng lực và kết 
nối mạng, và truyền thông để thay đổi xã hội. Giai 
đoạn 2 (2014-2017) tập trung vào các can thiệp dự 
phòng, phát triển năng lực và vận động chính sách.82
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Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công tác 
ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai hướng tới  phát triển bền vững

Chương 6

 Ảnh: UN Women/Pornvit Visitoran118



Biến đổi khí hậu và thảm họa có thể ảnh hưởng đến 
bất kỳ ai, nhưng phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng 
nặng nề hơn do bất bình đẳng giới và tình trạng bất lợi 
về kinh tế - xã hội. Những phụ nữ ít có khả năng ứng 
phó nhất lại là những người mà sinh kế của họ phụ 
thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên nhạy cảm 
với sự thay đổi của khí hậu. Họ cũng là những người ít 
được tiếp cận đến các nguồn lực và dịch vụ và có khả 
năng ứng phó thấp. Công việc chăm sóc và công việc 
nội trợ không được trả lương của phụ nữ và các chuẩn 
mực giới mang tính phân biệt đối xử khác làm hạn chế 
khả năng di chuyển của họ khi ứng phó với thảm họa. 
Trong và sau thảm họa, nhiều phụ nữ và trẻ em gái 
phải đối mặt với nguy cơ cao bị bạo lực trên cơ sở giới. 
Tính dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu không 
chỉ bởi yếu tố giới mà còn bởi các yếu tố khác, bao 
gồm thu nhập, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, dân tộc, 
chủng tộc và vị trí địa lý.

Giải quyết vấn đề tác động khác nhau của biến đổi khí 
hậu đối với phụ nữ và trẻ em gái và hỗ trợ sự tham gia 
và hưởng lợi của họ từ hành động bảo vệ khí hậu là 
những ưu tiên để đạt được Chương trình Phát triển Bền 
vững 2030 và Mục tiêu 13 nói riêng. Thúc đẩy tiếng nói 
và cơ quan đại diện của phụ nữ và giải quyết bất bình 
đẳng giới là cần thiết để xây dựng khả năng thích ứng 
với khí hậu và Phát triển Bền vững. MTPTBV mang đến 
cơ hội đáng kể nhằm khai thác sức mạnh tổng hợp 
giữa bình đẳng giới và hành động bảo vệ môi trường 
trong năm lĩnh vực chính: năng lượng; vận chuyển; 
nông nghiệp; phát triển đô thị; và thiên tai.4 Vai trò 
của phụ nữ trong giảm nhẹ và thích ứng với các rủi 
ro biến đổi khí hậu phải tiếp tục được công nhận, hỗ 
trợ và tăng cường hơn nữa để đạt được sự Phát triển 
Bền vững trong khu vực. Điều quan trọng trong mục 
tiêu này là đầu tư vào nâng cao quyền năng kinh tế và 
chính trị của phụ nữ, cơ sở hạ tầng của dịch vụ xã hội 
và dịch vụ chăm sóc, tăng cường dữ liệu và củng cố 
bằng chứng mạnh mẽ hơn để lập kế hoạch, giám sát và 
thực hiện hành động khí hậu có trách nhiệm giới.

Chương này trước tiên đưa ra một cái nhìn tổng quan 
về các biện pháp lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới 
trong hành động biến đổi khí hậu để Phát triển Bền 
vững, bao gồm các lĩnh vực chính đòi hỏi những nỗ lực 
mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, chương 6 sẽ thảo luận về các 
mối quan hệ giữa bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và 
giảm thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh MTPTBV, và 

yêu cầu giải quyết bình đẳng giới như là một điều kiện 
cốt lõi để tăng cường khả năng thích ứng với các thảm 
họa liên quan đến thời tiết và thiên tai trong khu vực. 
Chương kết thúc với đề xuất hành động để đảm bảo 
bình đẳng giới là trọng tâm của ứng phó với biến đổi 
khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Tổng quan về các nỗ lực lồng ghép 
bình đẳng giới vào trong công tác 
ứng phó với  biến đổi khí hậu 
Giải quyết tác động không cân xứng của biến đổi khí 
hậu đối với phụ nữ và hỗ trợ sự tham gia của họ trong 
hành động biến đổi khí hậu đã được ghi nhận trong các 
tiêu chuẩn và thỏa thuận quốc tế. Tuyên bố và Cương 
lĩnh Hành động Bắc Kinh kêu gọi tiếp tục phát huy 
những tiến bộ đã đạt được tại Hội nghị Liên hợp quốc 
về Môi trường và Phát triển 1992 (UNCED), và sự tham 
gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ và nam giới với 
tư cách là những nhân tố thay đổi và người hưởng lợi 
từ Phát triển Bền vững. Những tiến bộ gần đây trong 
lồng ghép giới vào hành động về khí hậu được thể hiện 
qua những nỗ lực để thông qua và thực hiện Công ước 
Khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), và các 
cân nhắc vấn đề bình đẳng giới trong Hiệp định Paris 
đã được các quốc gia thành viên UNFCCC thông qua 

Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu và 
các tác động của thiên tai.1 Sinh kế đang bị đe doạ do nhiệt độ ngày càng tăng, mực 
nước biển dâng cao, sông băng tan chảy và mất đa dạng sinh học.2 Năm 2016 là 
năm nóng nhất trong lịch sử.3 Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tạo ra những 
cú sốc, áp lực và thảm họa chưa từng có - được phản ánh trong các sự kiện thời tiết 
khắc nghiệt bao gồm lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán và nắng nóng nghiêm trọng. Ở châu Á 
và Thái Bình Dương, thiên tai liên quan đến khí hậu hiện chiếm hơn 80% trong số các 
thảm họa.

Hộp 6.1 Định nghĩa thích ứng và giảm thiểu 
biến đổi khí hậu

Thích ứng với biến đổi khí hậu đề cập đến sự 
điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên hoặc của 
con người để ứng phó với thay đổi khí hậu thực 
tế hoặc dự kiến hoặc tác động của chúng, nhằm 
làm giảm các tác động tiêu cực hoặc tận dụng 
các cơ hội có lợi.

Giảm thiểu biến đổi khí hậu được định nghĩa là 
"Một can thiệp nhân tạo để giảm lượng phát 
thải hoặc tăng các nguồn hấp thụ khí nhà kính."

Nguồn: IPCC. 2015. Biến đổi khí hậu 2014: Báo cáo tổng 
hợp. Đóng góp của các nhóm công tác I, II và III cho Báo 
cáo đánh giá lần thứ năm của Ban liên chính phủ về biến 
đổi khí hậu (IPCC), Geneva, Thụy Sĩ
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vào năm 2015. Hiệp định Paris là một thành tựu quan 
trọng về hành động bảo vệ khí hậu đã thừa nhận rằng 
việc đưa giới lên vị trí hàng đầu trong các hành động 
biến đổi khí hậu là rất cần thiết.

Tại hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu của Liên 
Hợp Quốc vào năm 2016, các bên đã quyết định mở 
rộng và tăng cường Chương trình Làm việc Lima về 
Giới trong ba năm. Chương trình này nhằm mục đích 
thúc đẩy việc thực hiện các chính sách và nhiệm vụ liên 
quan đến khí hậu có đáp ứng giới trong tất cả các lĩnh 
vực đàm phán. 

Hộp 6.2 Các nguyên nhân chính dẫn tới biến 
đổi khí hậu và tác động đối với châu Á và Thái             
Bình Dương

Dựa trên báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Hội 
đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu, một 
nhóm gồm 1.300 chuyên gia khoa học độc lập 
dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc đã kết luận 
rằng phát thải khí nhà kính (GHG) từ hoạt động 
của con người đang gây ra trình trạng biến đổi 
khí hậu, và ở mức cao nhất trong lịch sử. Nếu 
không có bất cứ hành động nào, nhiệt độ bề 
mặt trung bình của thế giới được dự đoán sẽ 
tăng lên. Sự gia tăng nguồn phát thải khí nhà 
kính toàn cầu có liên quan đến việc tăng lượng 
phát thải CO2 từ năng lượng hóa thạch. Những 
cải tiến trong trong sử dụng năng lượng để đạt 
được GDP trong bốn thập kỷ qua đã tạo ra xu 
hướng tăng liên tục trong GDP bình quân đầu 
người, tăng dân số và sản xuất và tiêu thụ dựa 
trên nhiên liệu hóa thạch.

Mặc dù đa số các nước trong khu vực đều có 
đóng góp hạn chế trong các nguyên nhân của 
biến đổi khí hậu, châu Á và Thái Bình Dương 
chiếm gần một nửa lượng phát thải GHG toàn 
cầu. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một trong 
ba nước có lượng phát thải GHG hàng đầu thế 
giới, chiếm khoảng một phần tư tổng lượng phát 
thải, và Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong số 10 
nước có lượng phát thải lớn nhất thế giới.

Ảnh hưởng của tăng trưởng dân số đến sử dụng 
năng lượng và phát thải thường lớn hơn ở các 
nước kém phát triển (LDCs) và các nền kinh tế 
mới nổi so với ở các nước phát triển. Gần 90% 
phát thải khí nhà kính của các LDC được tạo ra 
bởi các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và 
sử dụng đất. Xu hướng phát thải khí nhà kính 
trong tương lai của các LDC phụ thuộc nhiều 
vào tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hoá. Mặc 
dù hầu hết các LDCs ở khu vực, vùng nông thôn 
chiếm đa số, tình trạng đô thị hóa đang diễn ra 
nhanh chóng, và dự kiến sẽ dẫn đến tăng tiêu 
thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính.

Nguồn: IPCC. 2014. Biến đổi khí hậu 2014. Giảm thiểu 
biến đổi khí hậu. Báo cáo đánh giá lần thứ năm của 
Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu; Viện Tài 
nguyên Thế giới, 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ này, vẫn có những 
thách thức trong việc lồng ghép một cách toàn diện bình 
đẳng giới và các chiến lược nâng cao quyền năng cho 
phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở cấp độ toàn 
cầu, khu vực, quốc gia và cấp địa phương. Giải quyết 
những thách thức này đòi hỏi cả các biện pháp giảm 
thiểu và thích ứng.

Chi phí cho công tác thích ứng để tăng cường khả năng 
phục hồi là rất nhỏ, một phần vì các công nghệ xanh 
gần đây có chi phí rất thấp.6 Bốn lĩnh vực ưu tiên: định 
giá carbon; chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch; 
năng lượng tái tạo; và sử dụng năng lượng hiệu quả có 
những tiềm năng to lớn trong việc đem lại lợi ích và tiết 
kiệm trên diện rộng.7 Do vậy, cần có những nỗ lực mạnh 
mẽ hơn nữa để lồng ghép giới vào lĩnh vực năng lượng 
nhằm thiết lập một cách thức bền vững hơn giúp thiểu 
biến đổi khí hậu (xem Hộp 6.2).

Tại sao giải quyết các vấn đề về bình 
đẳng giới trong biến đổi khí hậu và 
giảm thiểu rủi ro thiên tai cần thiết 
cho phát triển bền vững?
Vấn đề này là một ưu tiên được nêu trong Chương trình 
Phát triển Bền vững 2030, đặc biệt là Mục tiêu 13 về hành 
động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác 
động của nó. Mục tiêu cụ thể 13.1 kêu gọi tăng cường khả 
năng phục hồi và khả năng thích ứng với các thảm họa 
liên quan đến khí hậu và thiên tai.

Giải quyết vấn đề bình đẳng giới trong biến đổi khí hậu 
và quản lý rủi ro thiên tai là vấn đề xuyên suốt nhiều 
MTPTBV. Ví dụ, biến đổi khí hậu làm tăng tính dễ bị tổn 
thương đối với đói nghèo (Mục tiêu 1), đặc biệt ở phụ 
nữ, những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hạn 
chế trong tiếp cận đến việc làm bền vững (Mục tiêu 8), 
và tiếp cận không bình đẳng tới các nguồn lực sản xuất 
(Mục tiêu 5) làm hạn chế khả năng ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Trong quá trình khắc phục thảm họa, phụ nữ 
rất khó có thể có nơi ở mới (Mục tiêu 11), đặc biệt là ở khu 
vực đô thị, nơi mà họ thường không có quyền sử dụng 
đất và nhà ở.

Biến đổi khí hậu cũng tác động bất lợi đến an ninh lương 
thực (Mục tiêu 2). Ở Nam Á, phụ nữ và trẻ em gái chiếm 
phần đông trong số người cần được đảm bảo về an ninh 
thực.8 Biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe 
và làm trầm trọng thêm bệnh tật (Mục tiêu 3). Phụ nữ 
thường dễ bị tổn thương hơn trước một số bệnh và 
thường phải đối mặt với các rào cản trong tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phụ nữ và trẻ em gái chịu 
trách nhiệm chính trong các công việc chăm sóc và nội 
trợ không được trả lương (Mục tiêu 5), các công việc này 
thường tăng lên trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Biến 
đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và 
nguồn nước (Mục tiêu 6), làm tăng gánh nặng thời gian 
cho phụ nữ, những người chịu trách nhiệm thu gom 
nước. Tài nguyên biển và ven biển (Mục tiêu 14) rất
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, và các ngư dân và 
người buôn bán hải sản phần lớn tham gia vào các hoạt 
động đánh cá xa bờ thường phải đối mặt với những khó 
khăn đặc biệt trong bối cảnh nguồn cá bị cạn kiệt.

Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu 
và giảm thiểu rủi ro thiên tai hướng tới Phát triển Bền vững120



Khoảng cách giới trong giáo dục có chất lượng (Mục 
tiêu 4) tồn tại ở nhiều nước khiến phụ nữ khó khăn hơn 
trong việc tham gia vào các nỗ lực thích ứng và giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai, và hiểu các hệ thống thông tin 
cảnh báo sớm. Sự tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm 
(Mục tiêu 12) là chìa khóa để giảm thiểu biến đổi khí 
hậu, và phụ nữ ở các nước đang phát triển đang đi đầu 
trong các nỗ lực tái chế và giảm rác thải. Sự tham gia 
mạnh mẽ hơn của phụ nữ vào năng lượng tái tạo và 
hiệu quả năng lượng (Mục tiêu 7) là rất cần thiết để 
giảm thiểu biến đổi khí hậu.9

Mối liên hệ giữa nâng cao quyền năng cho phụ 
nữ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu 
và giảm thiểu rùi ro thiên tai với việc đạt được 
các Mục tiêu khác

Các nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đối với phụ nữ và 
nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai là khác nhau. Trong 
khi các tác động khác biệt về giới của biến đổi khí hậu 
và thiên tai ngày càng được công nhận trong chính 
sách và nghiên cứu thì, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chỉ 
được xem như một 'nhóm dễ bị tổn thương', mặc dù họ 
cũng là những tác nhân quan trọng của sự thay đổi.

Phụ nữ và nam giới có năng lực khác nhau trong quản 
lý rủi ro. Kế hoạch, hệ thống và đầu tư cho quản lý rủi 
ro thiên tai cần tính đến những khác biệt này để tăng 
cường khả năng thích ứng với khí hậu và giảm rủi ro 
thiên tai. Phần này tìm hiểu các khía cạnh giới khác 
nhau của thiên tai liên quan đến khí hậu: giới là một 
yếu tố chính khi nhìn vào tỷ lệ tử vong của nam giới 
và nữ giớiõ; tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em 
gái đối với bạo lực giới tăng lên trong và sau thiên tai; 
các bệnh do khí hậu gây ra và tác động của chúng đối 
với phụ nữ và trẻ em gái; các tác động bất lợi đối với 
sinh kế nông nghiệp và an ninh lương thực của phụ nữ; 
khối lượng công việc phải làm và thiếu hụt thời gian; 
và sự đóng góp, tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong 
việc chống lại biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Nếu 
những vấn đề trên được giải quyết tốt, có rất nhiều cơ 
hội để tăng cường bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ thông qua thích ứng với khí hậu và giảm thiểu 
rủi ro thiên tai (xem Hình 6.1).

Thiên tai ảnh hưởng không cân bằng đến 
tuổi thọ của phụ nữ do vị trí kinh tế và xã 
hội của họ thấp hơn
Thiên tai có xu hướng làm giảm tuổi thọ của phụ nữ 
nhiều hơn nam giới, đặc biệt là nơi phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn về mặt xã hội và kinh tế.14 Lý do của vấn 
đề này là: trách nhiệm chăm sóc trẻ em, người già và 
người bệnh của phụ nữ cản trở khả năng giải quyết 
vấn đề của họ; khả năng đọc viết hạn chế cản trở việc 
truy cập thông tin cảnh báo sớm; và hạn chế quyền ra 
quyết định trong gia đình có thể buộc họ phải ở lại.15 
Các chuẩn mực xã hội mang tính phân biệt đối xử có 
thể khiến phụ nữ gặp khó khăn hơn trong việc ứng phó 
và thoát khỏi lũ, ví dụ, ở những nơi trang phục phụ nữ 
mặc cản trở khả năng di chuyển của họ.

Các số liên quan đến thiên tai ở châu Á và Thái Bình 
Dương bao gồm tỷ lệ tử vong, thường không phân 
tách theo giới tính, khiến không thể xác định rõ ràng 
những người có nguy cơ cao nhất. Trong khi các số 
liệu được thu thập có phân tách theo giới tính tại cấp 
địa phương, thông tin quan trọng này thường bị thiếu 
trong quá trình tổng hợp số liệu thống kê cấp quốc gia. 
Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai 2015-2030 
chỉ đề cập đến việc thu thập dữ liệu phân tách theo giới 
tính và tuổi tác như là một phần của các nguyên tắc 
hướng dẫn. Các chỉ số MTPTBV không yêu cầu thu thập 
các thống kê này theo giới tính. Tuy nhiên, số liệu do 
các bên liên quan trong khu vực, bao gồm các tổ chức 
LHQ và NGO đã được thu thập, xác nhận rằng tỷ lệ tử 
vong của phụ nữ trong thiên tai cao hơn nam giới.

Những khía cạnh giới của thiên tai 
châu Á và Thái Bình Dương là gì?
Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực chịu nhiều thiên 
tai nhất trên thế giới, và tình trạng này được dự báo 
sẽ tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Các sự kiện thiên tai 
liên quan đến khí hậu trong khu vực đã tăng gấp ba, 
trong khi số người sống tại các khu vực dễ bị ngập lụt 
và bão ven các bờ biển đã tăng gấp đôi.10 Kể từ năm 
1970, người dân sống tại khu vực này có khả năng ảnh 
hưởng bởi thiên tai nhiều gấp năm lần.11 Các Chỉ số 
Rủi ro Khí hậu Toàn cầu từ năm 1996 đến 2015 đã xếp 
hạng Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Philippines, Thái 
Lan và Việt Nam nằm trong 10 nước hàng đầu bị ảnh 
hưởng nhiều nhất bởi các biến cố liên quan đến thời 
tiết, bao gồm lũ lụt, bão và các đợt nắng nóng.12 Còn 
Chỉ số Rủi ro Thế giới kết luận rằng 9 trong số 15 quốc 
gia có rủi ro thiên tai cao nhất nằm ở khu vực châu Á và 
Thái Bình Dương, cũng là nơi có 22 trong số 58 quốc gia 
đang phát triển là các quần đảo nhỏ - được được cho 
rằng rất dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.13
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Bảng 6.1. Tỷ lệ tử vong của phụ nữ trong các thiên 
tai lớn, châu Á và Thái Bình Dương, các năm khác 
nhau (%)

Năm Thiên tai/Quốc gia
Tỷ lệ tử vong nữ (Tỷ lệ 
phụ nữ trong số những 

người đã chết)

1991 Lốc xoáy 0B2 - Bangladesh 90

2004 Sóng thần - Aceh, Indonesia** 77

2008 Lốc xoáy Nargis - Myanmar 61

2009 Sóng thần - Samoa and Tonga** 70

2013 Bão Haiyan - the Philippines 60

2014 Các trận lụt ở Quần đảo Solomon 96 phụ nữ và trẻ em*

2015 Động đất ở Nepal** 55

2016 Lốc xoáy Winston - Fiji 50

Nguồn: Cơ quan Phụ nữ LHQ. 2016. Hành động chứ không chỉ 
lời nói: Giải quyết bất bình đẳng giới thông qua hành động biến 
đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai ở châu Á. Cơ quan Phụ 
nữ LHQ: Bangkok.
Ghi chú:
* Dựa trên bằng chứng thực tế và nguồn không chính thức từ 
các đối tác làm việc trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
** Những thảm họa này là do các mối nguy hiểm không liên 
quan đến khí hậu. Chúng được đưa vào đây vì chúng đại diện 
cho các thảm họa lớn trong khu vực có tỷ lệ tử vong phân tách 
theo giới tính.

Bạo lực trên cơ sở giới tăng lên trong và 
sau hậu quả của thiên tai
Thảm họa cũng dẫn đến việc gia tăng một loạt các tác 
động thứ cấp trong và sau khi thiên tai xảy ra, phần lớn 
trong số đó đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em 
gái, bao gồm bạo lực giới. Ví dụ, ở New Zealand sau trận 
lụt Whakatane năm 2004, số lượng các cuộc gọi đến 
cảnh sát tăng gấp đôi và khối lượng công việc của các 
cơ quan bạo lực gia đình tăng gấp ba lần. Tương tự, tỷ lệ 
bạo lực đối với phụ nữ ở Bangladesh cũng được báo cáo 
tăng đột biến sau trận lũ năm 2007.17

Bạo lực trên cơ sở giới cũng trầm trọng hơn khi thiên 
tai gây ra tình trạng mất chỗ ở của một số lượng lớn 
dân số. Ví dụ, phụ nữ phải di dời do mất chỗ ở bởi 
lũ lụt năm 2010 ở Pakistan đã báo cáo có tình trạng 
quấy rối tình dục và những người phụ nữ purdah (che 
mạng trước nam giới) cảm thấy dễ bị tổn thương, bị 
tiếp xúc với và bị đe dọa bởi sự hiện diện của những 
nam giới lạ.18

Mối liên hệ giữa thiên tai và các hình thức cụ thể của 
bạo lực giới cũng đã được phát hiện. Việc đổi tình dục lấy 
thực phẩm thường là hậu quả trực tiếp của tình trạng 
mất an ninh lương thực liên quan đến thiên tai.19 Buôn 
bán người là một ví dụ khác, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ 
trẻ, và trẻ em gái trong tình trạng bị tổn thương thường 
bị lợi dụng, và có thể dẫn tới việc họ bị bán nhằm mục 
đích làm lao động cưỡng bức hoặc kết hôn.20

Women and Climate Change in
Asia and the Pacific

What are the adverse e
ects of
climate change on women?

Compromised health
and reduced safety

Increased
work loads

Aggravated economic
hardship and poverty

Greater gender equality and
increased women's empowerment

What opportunities does
climate change bear 

for women?

Higher death 
rates as a result 
of diseases and 
natural disasters

Increased 
cases of GBV

Higher and more severe 
disease burdens and 
mental stress levels

Depleting natural
resources result
in longer walking
distances

Context of
scarcity hampers 
food production

Higher disease
burden requires
more care work

Increased costs
for adaptation,
mitigation and
reconstruction
e�orts

Destruction
of livelihoods

Reduced time
for income 
generation

Women's participation 
in climate change 
related decisionmaking
at all levels

Women as key actors in 
disaster risk reduction 
and response

Women's entrepreneurship
and engagement
in green jobs

Bảng 6.1 Những tác động cụ thể của biến đổi khí hậu và thảm họa đối với phụ nữ ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương 

Các tác động bất lợi của biến 
đổi khí hậu đối với phụ nữ?

Biến đổi khí hậu mang đến 
những cơ hội nào cho phụ nữ?

Nhiều gánh nặng hơn do 
nhiều bệnh nặng hơn và 
mức độ căng thẳng về tinh 
thần cao hơn

Tăng các trường hợp bị bạo 
lực trên cơ sở giới

Tỷ lệ tử vong cao hơn do 
bệnh tật và thiên tai

Sức khỏe bị suy giảm 
và giảm sự an toàn

Tăng khối lượng 
công việc

Khó khăn về kinh tế và 
đói nghèo tăng lên

Bình đẳng giới và nâng cao quyền 
năng cho phụ nữ tốt hơn 

Gánh nặng bệnh tật 
nhiều hơn đòi hỏi 
nhiều công việc chăm 
sóc hơn

Sự khan hiếm cản trở 
sản xuất lương thực

Cạn kiệt tài nguyên 
thiên nhiên khiến phụ 
nữ phải đi bộ xa hơn

Giảm thời gian tạo 
thu nhập

Ảnh hưởng tiêu cực 
đến sinh kế

Tăng chi phí cho thích 
ứng, giảm thiểu và 
tái thiết

Phụ nữ kinh doanh và 
tham gia vào nghề 
nghiệp và công việc 
"xanh" 

Phụ nữ là nhân tố chủ 
chốt trong giảm thiểu 
và ứng phó với rủi ro 
thiên tai 

Sự tham gia của phụ 
nữ trong việc ra quyết 
định liên quan đến biến 
đổi khí hậu ở tất cả các 
cấp độ 

Phụ nữ và Biến đổi Khí hậu tại 
khu vực châu Á và Thái Bình Dương

Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu 
và giảm thiểu rủi ro thiên tai hướng tới Phát triển Bền vững122



Sự gia tăng bệnh tật gây ra bởi khí hậu 
khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn
Biến đổi khí hậu, được coi là "mối đe dọa tới sức khỏe 
của con người lớn nhất của thế kỷ 21", ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe theo nhiều cách.21 Nó liên quan đến tăng 
tỷ lệ tử vong do nhiệt nóng và lạnh, góp phần gây ra 
tình trạng thiếu dinh dưỡng và suy dinh dưỡng, tăng ô 
nhiễm không khí, tăng nồng độ phấn hoa và các chất 
gây dị ứng khác, làm trầm trọng thêm các rối loạn hô 
hấp. Một hậu quả phổ biến, đặc biệt là ở các vùng nông 
thôn đó là để có thể sống sót, phụ nữ phải đi xa hơn để 
tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang suy 
giảm và điều này dẫn tới các bệnh về đau lưng và các 
vấn đề sinh lý khác. 

Biến đổi khí hậu cũng có thể làm tăng tần suất hoặc 
mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về sức khỏe. 
Nhiệt độ tăng cao và những thay đổi khí hậu khác có 
thể ảnh hưởng đến sự sinh sản, tồn tại và phân bố 
của các vật gây bệnh và mầm bệnh, và các bệnh theo 
mùa và khu vực, tần suất và mức độ nghiêm trọng của 
bệnh.22 Ví dụ, các quốc gia thu nhập thấp và trung bình 
dự kiến sẽ có tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết lớn hơn do 
phạm vi địa lý sinh sống của loài muỗi Aedes ngày càng 
rộng hơn.23 Biến đổi khí hậu cũng có thể góp phần vào 
sự bùng phát gần đây của virus Zika.24

Các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến 
nhiều trường hợp tử vong trong khu vực (Hình 6.2).25 
Đến năm 2050, Nam Á được cho là tiểu vùng bị ảnh 

Hình 6.2. Dự kiến số tử vong bổ sung hàng năm do biến đổi khí hậu theo tiểu vùng, châu Á và Thái 
Bình Dương, năm 2030

Nguồn: UNEP. 2015. "Mối liên hệ giữa môi trường và sức khỏe ở châu Á Thái Bình Dương." Báo cáo được trình bày tại Diễn đàn đầu 
tiên của các Bộ trưởng và Cơ quan Môi trường châu Á Thái Bình Dương, Bangkok, 19-20/5/2015.
Truy cập tháng 12 năm 2017. http://www.asiapacificrcem.org/wp-content/uploads/2015/06/Environment-and-Health-Linkages-
in- Asia-Pacific.pdf

Lưu ý: Trên đây là số liệu trung bình, dựa trên năm mô hình khí hậu toàn cầu được tính toán. Ước tính suy dinh dưỡng  đối với trẻ 
em dưới 5 tuổi. Ước tính bệnh tiêu chảy đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Ước tính các bệnh do nắng nóng đối với những người trên 65 
tuổi. Các ước tính dựa trên giả định là sẽ không có hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.
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hưởng nhiều nhất bởi những tác động xấu về mặt sức 
khỏe do biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo cho Thái 
Bình Dương trong bối cảnh phát thải cao cho thấy: Chi 
phí liên quan tới tử vong sẽ gia tăng đáng kể: Thái Bình 
Dương dự kiến sẽ dành khoảng 80% tổng chi phí liên 
quan tới tử vong vào năm 2100 bởi các bệnh liên quan 
tới rối loạn hô hấp gây ra bởi biến đổi khí hậu và 14% 
cho các bệnh do ký sinh trùng, vi rút và vi khuẩn truyền 
qua muỗi, ruồi và các côn trùng khác, đặc biệt là bệnh 
sốt rét.26

Phụ nữ dễ bị tổn thương hơn nam giới trước các bệnh 
liên quan đến khí hậu, do các đặc điểm sinh học, hành 
vi và chuẩn mực văn hóa xã hội dẫn đến sự khác biệt 
trong tác động. Ví dụ, phụ nữ mang thai có nguy cơ 
mắc bệnh do muỗi cao gấp hai lần vì lý do như giảm 
khả năng miễn dịch và tăng khả năng nhiễm bệnh vì 
họ phải đi ra khỏi màn chống muỗi vào ban đêm để đi 
tiểu. Bệnh sốt rét cũng gây ra nguy cơ cho thai nhi, và 
có thể dẫn đến trọng lượng sơ sinh thấp, sinh non và 
thai lưu.27 Phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ có nguy cơ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi vi-rút 
Zika, nhất là khi kết hợp với tình trạng thiếu tiếp cận 
với các biện pháp tránh thai. Sốt xuất huyết, thường 
ảnh hưởng đặc biệt đến trẻ em, mặc dù có cùng mức 
độ rủi ro nhưng các bé gái dễ bị triệu chứng nghiêm 
trọng hơn.28 Phụ nữ cũng thường phải tiếp xúc với 
nước bị ô nhiễm hơn vì họ phải đi lấy nước sau lũ lụt và 
trong hạn hán, và dễ bị các bệnh liên quan, ví dụ như 
bệnh xoắn khuẩn vàng da.

Tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đối 
với sinh kế nông nghiệp của phụ nữ và an 
ninh lương thực
Sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực có mối 
liên hệ với nhau, vì vậy những tác động bất lợi của biến 
đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng lớn đến châu Á và Thái Bình 
Dương.29 An ninh lương thực trong khu vực có sự khác 
biệt đáng kể giữa các tiểu vùng và quốc gia. Mặc dù 
nhiều tiến bộ đã đạt được trong những thập kỷ gần đây, 
vẫn có khoảng 490 triệu người bị đói thường xuyên 
trong năm 2015. Trong cùng năm đó, 62% trong số 
người bị suy dinh dưỡng trên toàn cầu sống ở châu Á và 
Thái Bình Dương.

Thiếu dinh dưỡng đặc biệt phổ biến ở các quốc gia đông 
dân cư ở Nam Á. Đồng thời, số lượng người thừa cân và 
béo phì đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các 
nước có thu nhập trung bình ở châu Á và quần đảo Tây 
Nam Thái Bình Dương. Do vậy, một thách thức chính là 
làm sao để tăng sản lượng lương thực trong bối cảnh 
tài nguyên thiên nhiên đang khan hiếm, đồng thời đảm 
bảo sự tiếp cận lương thực công bằng hơn trên toàn 
khu vực.30

Biến đổi khí hậu đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng 
đối với an ninh lương thực, và được công nhận là mối đe 
dọa chính đối với nguồn cung cấp thực phẩm toàn cầu, 
đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Ví dụ, ở Fiji, sản 
lượng nông nghiệp dự kiến giảm 30 đến 40% vào năm 
2050 do biến đổi khí hậu.31 Tương tự, biến đổi khí hậu 

được dự đoán sẽ làm giảm sản lượng lúa mì, gạo và ngô 
lần lượt là 49%, 14% và 9% ở Nam Á vào năm 2050.32

Thông thường, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất 
bởi tình trạng mất an ninh lương thực là những người 
nghèo, thuộc các nhóm thiệt thòi, như nông dân không 
có đất, người dân bản địa, người khuyết tật và người 
dân tộc thiểu số.33 Phụ nữ và trẻ em gái chiếm phần lớn 
trong số những người bị mất an ninh lương lương thực; 
họ chiếm khoảng 60% số người bị suy dinh dưỡng của 
thế giới, và phụ nữ đơn thân và các hộ gia đình do phụ 
nữ làm chủ thường đặc biệt bị ảnh hưởng.34 Khi thức ăn 
khan hiếm, các mô hình phân phối thực phẩm trong gia 
đình là rất quan trọng. Ở một số quốc gia, đặc biệt là ở 
Nam Á, sự phân chia này thường có lợi cho nam giới và 
trẻ em trai, phụ nữ và trẻ em gái thường phải ăn thức 
ăn thừa, thường không đủ về số lượng và chất lượng. 
Điều này đặc biệt gây ra những khó khăn cho phụ nữ 
mang thai, và có thể dẫn đến tình trạng trẻ sinh ra bị 
nhẹ cân và các hậu quả nghiêm trọng khác cho sự phát 
triển tinh thần và thể chất của thai nhi.35

Nông dân quy mô nhỏ thường không có nguồn lực 
hoặc đôi khi thiếu kiến thức để đối phó mất mùa và 
mất thu nhập do biến đổi khí hậu. Đặc biệt phụ nữ làm 
nông nghiệp có xu hướng nghèo hơn và có ít khả năng 
thích nghi hơn, đồng thời phụ thuộc nhiều hơn vào 
tài nguyên thiên nhiên nhạy cảm với khí hậu.36 Một xu 
hướng hiện nay đó chính là do sự khó tiếp cận được với 
các công việc phi nông nghiệp đã dẫn tới tình trạng phụ 
thuộc nhiều hơn vào nông nghiệp để sinh tồn.37

Vấn đề là do những hạn chế về quyền của phụ nữ trong 
luật pháp và luật tục để sở hữu, tiếp cận và kiểm soát các 
nguồn lực như đất đai, tài sản, tài chính và công nghệ 
nông nghiệp. Nếu không có quyền sử dụng đất, phụ nữ 
sẽ khó được hưởng lợi hơn từ các chương trình khuyến 
nông về chiến lược và đầu vào nhằm thích ứng với khí 
hậu, ví dụ như các hạt giống thích nghi với khí hậu.38

Ở nhiều nước trong khu vực, đóng góp kinh tế của phụ 
nữ vào ngành nông nghiệp vẫn bị đánh giá thấp, điều 
này cản trở sự tham gia của họ trong các sáng kiến xây 
dựng năng lực có liên quan. Điều này, cộng với hạn chế 
tham gia vào quá trình ra quyết định (ví dụ, về sử dụng 
đất và dịch vụ tăng năng suất bền vững, tăng cường 
khả năng phục hồi và giảm hoặc loại bỏ khí nhà kính), là 
rào cản chính trong một khu vực đang cần những thực 
hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu cũng đẩy giá lương thực tăng cao, 
điều này cũng thường ảnh hưởng đến phụ nữ hơn. 
Nhiều quốc gia không thể cung cấp các khoản trợ cấp 
lương thực giá cao, không có lưới an sinh xã hội, khiến 
cho người tiêu dùng phải trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi 
những đợt tăng giá đột biến. Các hộ nghèo ở nông thôn 
nằm trong số những hộ bị ảnh hưởng đặc biệt, bởi vì 
ngay cả khi họ có sản xuất nông nghiệp, họ thường 
không tự cung tự cấp. Phụ nữ chiếm đa số trong những 
người nghèo, do vậy giá lương thực quá cao khiến họ bị 
ảnh hưởng trầm trọngï.39 Giá lương thực cao cũng ảnh 
hưởng đến các quyết định của hộ gia đình về việc mua 
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thực phẩm có giá trị dinh dưỡng. Ví dụ, giá lương thực 
tăng ở châu Á có liên quan đến sự gia tăng tình trạng 
thiếu máu ở phụ nữ mang thai từ 10 đến 20%  do lượng 
thực phẩm giàu sắt bị cắt giảm đi.40

Tăng khối lượng công việc và tình trạng 
nghèo về thời gian của phụ nữ và trẻ        
em gái
Tác động tiêu cực của khí hậu có nghĩa là phụ nữ và 
trẻ em gái phải đối mặt với khối lượng công việc gia 
tăng, bao gồm việc tìm kiếm nước sạch để dùng trong 
gia đình, chăm sóc người bị bệnh và bị thương, và dọn 
dẹp khẩn cấp nhà cửa và đồng ruộng. Với các tác động 
liên quan đến khí hậu như hạn hán, các hoạt động như 
nông nghiệp trở nên nặng nhọc hơn cho phụ nữ và 
trẻ em gái, những người chịu trách nhiệm chính về an 
ninh lương thực. Tăng khối lượng công việc khiến phụ 
nữ càng khó khăn hơn trong việc tạo thu nhập và mất 
thời gian mà đáng lẽ họ có thể dành cho giáo dục, giải 
trí và nghỉ ngơi. Thu nhập và giáo dục ít hơn do phải 
làm công việc chăm sóc không lương làm trầm trọng 
thêm đói nghèo, đó là một yếu tố quyết định quan 
trọng của sức khỏe.

Ở nhiều nơi tại châu Á và Thái Bình Dương, di cư nông 
thôn-đô thị là một quá trình mang đặc điểm về giới 
cao, nam giới thường là người di cư và phụ nữ là người 
ở lại. Điều này dẫn đến tình trạng nữ hóa của các nền 
kinh tế nông thôn, trong đó phụ nữ chịu trách nhiệm 
cho hầu hết các hoạt động sản xuất (việc làm được trả 
lương và tạo thu nhập) và tái sản xuất (cần thiết cho 
việc duy trì và tồn tại của con người). Một ví dụ nổi bật 
là có tới 40% nam giới vắng mặt ở một số nơi tại khu 
vực Himalaya của Nepal.41

Phụ nữ góp phần đáng kể vào việc chống 
lại biến đổi khí hậu
Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ và nam giới gây ảnh 
hưởng đến khí hậu theo cách khác nhau, bao gồm 
cả lượng phát thải CO2 và các mô hình tiêu thụ khác 
nhau. Nhận thức và thái độ của phụ nữ và nam giới đối 
với biến đổi khí hậu cũng khác nhau. Nhìn chung, phụ 
nữ thường quan tâm đến vấn đề môi trường và xã hội 
nhiều hơn so với nam giới.42

Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý rác thải là một 
minh họa tốt về điều này. Ví dụ, ở Maldives, việc quét 
dọn, thu gom, phân tách và xử lý rác thải được thực 
hiện bởi phụ nữ. Nam giới rất hiếm khi tham gia vào 
việc quản lý rác thải, họ chỉ tham gia vận chuyển khi 
được yêu cầu. Ngân sách dành cho những phụ nữ 
tham gia quản lý rác thải trên đảo của họ là không 
đáng kể, đặc biệt nếu so với thời gian thực hiện công 
việc này. Những lý do chính cho sự tham gia của phụ 
nữ trong lĩnh vực này là quản lý rác thải thường được 
coi là nhiệm vụ của phụ nữ và phụ nữ cảm thấy là họ có 
trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ môi trường sống của 
mình.43

Phụ nữ cũng góp phần chống lại biến đổi khí hậu thông 
qua "thu gom rác thải" - thu gom rác thải thương mại, 
công nghiệp và hộ gia đình - một nguồn thu nhập 
quan trọng, đặc biệt là khu ổ chuột đô thị. Tuy nhiên, 
công việc này cũng có phân biệt đối xử về giới; phụ nữ 
luôn kiếm được ít hơn đáng kể so với nam giới (xem 
Chương 4).

Những người thu gom rác thải, thường hoạt động 
thông qua các doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp 
gia đình, đang tham gia rất nhiều vào các quy trình tái 
chế. Họ làm giảm ô nhiễm không khí và nước và hỗ trợ 
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.44 Tuy nhiên, những 
đóng góp của họ thường không được thừa nhận và bị 
đánh giá thấp. Việc thu gom rác thải thường đi đôi với 
địa vị xã hội thấp, bị kỳ thị, điều kiện làm việc kém và 
rủi ro nghề nghiệp cao bao gồm rủi ro về sức khỏe và 
thương tích, quấy rối và thậm chí bạo lực. Phụ nữ thiếu 
tiếng nói và ít được tham gia vào các cuộc thảo luận về 
quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, phụ nữ chỉ chiếm 38% các 
đoàn đại biểu chính phủ đại diện cho UNFCCC tại Hội 
nghị biến đổi khí hậu Paris 2015, và chỉ có 24% số người 
đứng đầu đoàn đại biểu đến UNFCCC và Nghị định thư 
Kyoto là phụ nữ tại Hội nghị các bên của năm đó (Hình 
6.3). Hầu hết phụ nữ trong các đoàn đại biểu quốc gia 
đến từ nhóm nước "Tây Âu và những nước khác". Tỷ lệ 
phụ nữ trong các đoàn đại biểu từ châu Á và Thái Bình 
Dương chỉ dưới 30%.46 Chỉ có một phụ nữ trong khu 
vực châu Á và Thái Bình Dương đại diện cho 3 trong 12 
cơ quan quản lý chủ chốt và Phòng Công ước và Nghị 
định thư Kyoto.47 Phân tích ở 13 quốc gia châu Á cho 
thấy chỉ có một phần ba phụ nữ tham gia vào các diễn 
đàn giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia. Phụ nữ, các tổ 
chức phụ nữ và các tổ chức xã hội dân sự thường không 
tiếp cận được tới các nhà hoạch định chính sách.48 Vì 
vậy, phụ nữ không được đại diện trong các tiến trình 
chính trị liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai và biến 
đổi khí hậu, bất chấp quyền được tham gia và vai trò 
quan trọng của họ.

Làm thế nào để đưa bình đẳng giới 
trở thành trọng tâm trong công tác 
ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai?
Để đạt được các MTPTBV, các nước cần tích hợp các 
chiến lược để đạt được bình đẳng giới và chống biến 
đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi hành động để: lồng ghép 
bình đẳng giới vào các chính sách giảm thiểu rủi ro 
thiên tai, khí hậu toàn cầu, cấp khu vực và cấp quốc 
gia; đầu tư vào số liệu và bằng chứng để hỗ trợ lập kế 
hoạch, theo dõi và thực hiện tốt hơn hành động bảo vệ 
khí hậu có trách nhiệm giới; hỗ trợ phụ nữ để họ có thể 
làm việc như là một đối tác trong việc ứng phó với biến 
đổi khí hậu; tăng cường năng lực của phụ nữ để ngăn 
ngừa, chuẩn bị và phục hồi từ thiên tai trong bối cảnh 
biến đối khí hậu; đảm bảo rằng phụ nữ được hưởng lợi 
từ việc có nhiều hơn các việc làm "xanh"; và lồng ghép    
giới vào tài chính liên quan tới khí hậu.
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Lồng ghép giới vào trong các chính sách 
ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai toàn cầu, khu vực và 
quốc gia
Đây là điều kiện tiên quyết để tạo môi trường thuận lợi 
cho hành động. Kết nối các chính sách lồng ghép giới với 
các chính sách, kế hoạch và chiến lược cụ thể theo từng 
lĩnh vực để giải quyết các bất bình đẳng giới cụ thể, hỗ 
trợ sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và xác định các cơ 
hội đóng góp của phụ nữ là việc làm rất cần thiết.

Tại Hội nghị các Bên lần thứ 7 của UNFCCC năm 2001 
tại Marrakesh, các chương trình hành động thích ứng 
quốc gia (NAPAs) đã được đề xuất như là một phần của 
quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu cho các LDC. 

Một đánh giá gần đây về NAPA, bao gồm một số quốc 
gia châu Á, nhận thấy rằng phụ nữ được nhìn nhận là 
một nhóm dễ bị tổn thương và hầu hết các nước đã nỗ 
lực lồng ghép giới.49 Tuy nhiên, trong khi hầu hết NAPA ở 
châu Á và Thái Bình Dương nhấn mạnh rằng phụ nữ dễ 
bị tổn thương nhất do tác động của biến đổi khí hậu, chỉ 
một số ít quốc gia xem họ là những nhân tố chính trong 
hoạt động của NAPA. Liên quan đến việc giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai, Bhutan gần như là điển hình tốt duy nhất 
trong việc cân nhắc các vấn đề giới và lồng ghép giới, và 
giới được phản ánh trong Kế hoạch Hành động Giảm 
nhẹ Phù hợp với Quốc gia.51

Lồng ghép giới trong chính sách giảm thiểu rủi ro thiên 
tai nói chung được thực hiện tốt hơn so với chính sách 
khí hậu quốc gia. Việc thực hiện Khung Sendai, khuôn 
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khổ toàn cầu để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên 
tai, được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia 
trong các kế hoạch  khu vực châu Á Thái Bình Dương. 
Kế hoạch khu vực châu Á thực hiện khung Sendai về 
giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 đặc biệt có trách 
nhiệm giới và đã lồng ghép quan điểm giới vào trong 
tất cả các chính sách và thực tiễn như là một nguyên 
tắc hướng dẫn.

Hơn nữa, các ưu tiên của Khung Sendai cho hành động 
ở cấp quốc gia và địa phương bao gồm việc đảm bảo 
sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ, và cơ hội 
tham gia lãnh đạo bình đẳng ở tất cả các cấp ra quyết 
định.52 Khung Phát triển Thích ứng ở Thái Bình Dương 
cũng ủng hộ sự tham gia công bằng của nam giới và 
phụ nữ vào lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động 
xây dựng khả năng phục hồi.53 Ưu tiên cấp bách hiện 
nay là lồng ghép các khung pháp lý cấp khu vực này 
vào các kế hoạch và chính sách của các quốc gia.

ADB đã hỗ trợ một mô hình có trách nhiệm giới thành 
công trong đó có gắn kết các thể chế, xây dựng chính 
sách và phát triển dự án, và đang được các cơ quan về 
biến đổi khí hậu và lồng ghép giới cấp quốc gia, ngành 
và tiểu ngành trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 
thực hiện. Mô hình này đang được nhân rộng ở các khu 
vực khác.54

Đầu tư vào dữ liệu và bằng chứng
Đầu tư vào việc thu thập, phân tích và sử dụng số liệu 
phân tách theo giới tính và tuổi ở cấp độ khu vực, quốc 
gia và địa phương là rất quan trọng để hiểu các rủi ro 
và tác động khác biệt về giới. Hơn nữa, việc phân tích 
xem những rủi ro và tác động này có mối liên hệ như 
thế nào với thu nhập, đặc biệt đối với các nhóm nghèo 
và cận nghèo, và địa bàn sinh sống (nông thôn hoặc 
thành thị) cũng quan trọng để xây dựng các chính sách 

quốc gia ưu tiên cho các nhóm dễ tổn thương nhất. 
Ví dụ bởi nhiều thành phố lớn trong khu vực dễ bị tổn 
thương trước biến đổi khí hậu và đang trong quá trình 
đô thị hóa nhanh chóng, do năng lực và cơ sở hạ tầng 
hiện nay không đủ để cung cấp  các dịch vụ cơ bản để 
đối phó với thiên tai liên quan đến khí hậu nên việc 
hiểu rõ hơn các vấn đề về tình trạng rủi ro và tính dễ 
bị tổn thương của phụ nữ trong khu vực thành thị và 
khu vực đang đô thị hóa trở thành ưu tiên hàng đầu, do 
năng lực và cơ sở hạ tầng hiện nay không đủ để cung 
cấp các dịch vụ cơ bản để đối phó với thiên tai liên quan 
đến khí hậu.55

Sự kết hợp giữa các phân tích thiên tai về mặt kỹ thuật, 
hệ thống thông tin địa lý và đánh giá rủi ro khí hậu và 
thiên tai với đánh giá tổn thương và phân tích giới sẽ 
đưa ra các thông tin chi tiết hơn về mối liên hệ giữa 
biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên và thiên tai, 
tình trạng dễ bị tổn thương, năng lực, vấn đề giới và 
khả năng phục hồi. Các tổ chức phụ nữ và phụ nữ cần 
phải được trao quyền để tham gia vào các đánh giá rủi 
ro thiên tai, bao gồm cả xây dựng năng lực. Vẫn còn rất 
ít dữ liệu và bằng chứng về khác biệt giới trong rủi ro. 
Những thông tin này cần phải có sẵn để hỗ trợ các nhà 
ra quyết định và hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và phân 
bổ ngân sách quốc gia.

Hỗ trợ phụ nữ như những nhân tố và 
người tham gia bình đẳng
Không có sự đóng góp của phụ nữ ở tất cả các cấp, vấn 
đề biến đổi khí hậu không thể giải quyết một cách đầy 
đủ và hiệu quả.56 Sự tham gia của phụ nữ vào hành 
động bảo vệ khí hậu là rất quan trọng nhìn từ quan 
điểm về quyền, và cũng là một hành động chiến lược 
để giải quyết biến đổi khí hậu. Ví dụ, sự tham gia của 
phụ nữ vào cơ cấu quản trị của một tổ chức bảo vệ tài 
nguyên cộng đồng như rừng, giúp cho việc bảo tồn và 
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tái tạo nguồn tài nguyên tốt hơn và sự hiện diện của 
phụ nữ trong các ban điều hành các nhóm quản lý 
rừng cộng đồng giúp cải thiện chất lượng rừng do áp 
dụng các quy tắc khai thác và bảo vệ được chấp nhận 
nhiều hơn.57

Tuy nhiên, sự hiện diện của phụ nữ ở vị trí ra quyết định 
không đủ để ứng phó các yếu tố văn hóa hoặc thể chế 
gây bất bình đẳng, ví dụ như quan niệm rằng phụ nữ 
sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ. Cần phải chuyển từ việc 
có đại diện sang gây ảnh hưởng và tham gia hiệu quả, 
nhờ đó các cấu trúc và quy trình sẽ giúp các vấn đề về 
bình đẳng giới được ưu tiên và đưa vào trong quá trình 
ra quyết định. Ví dụ, Kế hoạch Hành động về Giới và 
Biến đổi Khí hậu của Campuchia 2014 - 2018 thể hiện 
tầm nhìn và cam kết của Bộ Phụ nữ và Bộ Môi trường 
để thúc đẩy lồng ghép giới và can thiệp thí điểm chiến 
lược. Mục tiêu rõ ràng là thúc đẩy phụ nữ trong việc ra 
quyết định về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu 
và quản lý thiên tai ở tất cả các cấp và lĩnh vực, đồng 
thời nâng cao nhận thức về giới, biến đổi khí hậu và 
thiên tai giữa các bên liên quan.58

ADB và UN Women đã hỗ trợ phát triển và ban hành 
các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động về 
biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới ở cấp độ khu vực, 
quốc gia và địa phương. Ví dụ, với sự hỗ trợ của ADB, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, một tổ chức phụ nữ có số 
lượng nữ hội viên lớn nhất toàn quốc, hiện là thành 
viên thường trực của Nhóm Công tác Kỹ thuật Quốc 
gia liên Bộ về Biến đổi Khí hậu, chịu trách nhiệm xem 
xét các kế hoạch hành động khí hậu, sàng lọc và phê 
duyệt các đề xuất của Quỹ Khí hậu Xanh. Kết quả là Kế 
hoạch Hành động Biến đổi Khí hậu Quốc gia Lào 2013-
2020 đã đưa quan điểm về giới trong tất cả các lĩnh 
vực then chốt của nó, đảm bảo phân bố ngân sách tài 
chính về khí hậu ở Lào là công bằng hơn.59 Ở Việt Nam, 
ở cấp địa phương, Kế hoạch hành động của thành phố 
Đồng Hới về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu 
(2016-2020) do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, 
đã giải quyết các vấn đề về giới vì Hội Phụ nữ đã được 
tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện.

Tăng cường năng lực của phụ nữ trong 
việc phòng ngừa, chuẩn bị và phục hồi 
sau thiên tai trong biến đổi khí hậu  
Tăng cường năng lực của phụ nữ để đối phó với tác 
động của biến đổi khí hậu thông qua hành động thích 
ứng và giảm thiểu là rất quan trọng để quản lý rủi ro và 
xây dựng khả năng thích ứng với khí hậu. Báo cáo Đánh 
giá lần thứ năm của IPCC nêu ra các can thiệp và ứng 
phó về mặt chính sách nhằm tăng cường các hệ thống 
năng lực thích ứng, bao gồm các biện pháp mang lại 
lợi ích lớn với chi phí thấp và giải quyết các mục tiêu 
phát triển khác nhằm tăng các lựa chọn về sinh kế, 
phúc lợi và đa dạng sinh học, và giảm thiểu phạm vi 
của các hoạt động có thể làm gia tăng ảnh hưởng bất 
lợi tới biến đổi khí hậu. Các biện pháp này bao gồm: hệ 
thống cảnh báo sớm; truyền thông về rủi ro giữa người 
ra quyết định và người dân địa phương; quản lý hệ 
sinh thái và đất đai bền vững; và tăng cường giám sát 

sức khỏe, nước và vệ sinh. Các công cụ mới có thể hỗ 
trợ những nỗ lực này và công nghệ "xanh" có thể giúp 
giảm đáng kể các chi phí.60

Phụ nữ cần có khả năng tham gia và dẫn dắt quá trình 
xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và hành động sớm, 
bao gồm các cơ chế bảo vệ, để chuẩn bị tốt hơn khi 
thiên tai xảy ra. Ví dụ, ở huyện Lệ Thủy trong vùng lũ 
nguy hiểm của miền Trung Việt Nam, Cơ quan Liên hợp 
quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN 
Women) đã hỗ trợ phụ nữ địa phương hướng dẫn cộng 
đồng của họ chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, bao 
gồm hệ thống cảnh báo sớm, lập kế hoạch dài hạn cho 
vụ thu hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn trước 
thiên tai. Điều này đã giúp người dân giảm thiểu các 
thiệt hại và bảo vệ được tính mạng trong lũ lụt.61

Hơn nữa, tiếp cận với các dịch vụ và sản phẩm giúp phục 
hồi như bảo hiểm vi mô, bồi thường thiên tai và an sinh 
xã hội, là rất quan trọng để tăng cường khả năng thích 
ứng của phụ nữ. Việc tăng cường tiếp cận của phụ nữ tới 
sinh kế bền vững và sinh kế thay thế có thể đối phó được 
thiên tai, bằng cách huy động sự tham gia của các đối 
tác cung cấp dịch vụ nông nghiệp, sinh kế và kinh doanh, 
đào tạo nghề, đồng thời thúc đẩy các cơ sở hạ tầng và 
công nghệ tạo thuận lợi tại địa phương.

Đảm bảo phụ nữ được hưởng lợi từ việc 
mở rộng các cơ hội 'việc làm xanh'
Sự chuyển đổi của ngành năng lượng sang năng lượng 
bền vững có thể thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, đặc 
biệt thông qua sự tăng trưởng của 'công việc xanh', 
'cơ hội việc làm xanh' và 'kinh doanh bền vững'.62 Tuy 
nhiên, tiềm năng này chỉ có thể trở thành hiện thực 
nếu những công việc này giúp tăng khả năng tiếp cận 
của phụ nữ đến việc làm tốt và an sinh xã hội, và các 
điều kiện làm việc có xem xét đến sự tham gia của họ. 
Việc sản xuất lò gạch "xanh" ở Bangladesh là một trong 
nhiều ví dụ phản ánh tiềm năng này (xem Hộp 6.3).

Các giải pháp năng lượng bền vững có thể được sử 
dụng để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và, ngoài tác 
động giảm biến đổi khí hậu, nó cũng có thể mang lại lợi 
ích trực tiếp cho phụ nữ. Ở Indonesia, nơi nhiều hộ gia 
đình thiếu tiếp cận với năng lượng hiện đại, Sáng kiến 
Phát triển Nusantara đã trao quyền cho phụ nữ nông 
thôn thông qua đào tạo và hỗ trợ để thành lập doanh 
nghiệp nhỏ bán đèn năng lượng mặt trời. Ngoài việc 
đảm bảo sinh kế của phụ nữ, lợi ích của các loại đèn này 
bao gồm cải thiện sức khỏe do giảm ô nhiễm không khí 
xung quanh, có điện chiếu sáng giúp có thêm thời gian 
để học tập và tạo thu nhập, và tăng tiết kiệm hộ gia 
đình do giảm chi tiêu cho dầu hỏa để chiếu sáng. Tại 
Việt Nam, các doanh nghiệp xây dựng hầm biogas do 
phụ nữ làm chủ đầu tiên đã được thành lập với các thợ 
xây hầm biogas là phụ nữ được đào tạo và được công 
nhận trong Chương trình Biogas Quốc gia.63   Điều này 
thể hiện sự đóng góp trực tiếp của phụ nữ vào giảm 
thải khí nhà kính và đa dạng hóa nguồn sinh kế, đồng 
thời tăng cường sự hiện diện và tự chủ về chuyên môn 
kỹ thuật của phụ nữ trong một ngành mà vốn được coi 
là truyền thống của nam giới. 

Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu 
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Các bếp lò và bếp đun cải tiến, chẳng hạn như bếp 
điện và năng lượng mặt trời, là một giải pháp năng 
lượng bền vững khác đã mang lại nhiều lợi ích. Chúng 
giúp việc sử dụng thời gian hiệu quả hơn, giúp phụ 
nữ và trẻ em gái có thêm thời gian để giải trí, học tập 
và tham gia các hoạt động khác. Sử dụng bếp lò cũng 
tăng các cơ hội việc làm cho phụ nữ, như sản xuất và 
bán hàng. Có thể thấy rằng điều quan trọng nhất là 
bếp lò và bếp đun cải tiến làm giảm bệnh tật và tử 
vong do ô nhiễm không khí độc hại trong nhà - một 
vấn đề ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ trong khu vực. 
Trong dự án năng lượng nông thôn ở Campuchia, ADB 
đã hỗ trợ việc thúc đẩy bếp đun cải tiến (với doanh số 
bán ra dự kiến là 90.000 chiếc, mang lại lợi ích cho ít 
nhất 63.000 phụ nữ).64

Lồng ghép bình đẳng giới vào cơ chế tài 
chính cho công tác biến đối khí hậu 
Các quy định về giới vẫn còn thiếu trong hầu hết các cơ 
chế tài chính về vấn đề bảo vệ khí hậu. Một rà soát về 
các công cụ chính sách về tài chính cho hoạt động bảo 
vệ khí hậu nhận thấy rằng sự kết nối giữa Phát triển 
Bền vững và kết quả bình đẳng giới là rất ít.65

Đáng chú ý là phương pháp tiếp cận về giảm thiểu 
liên quan đến tài chính cacbon do thị trường điều tiết 
đã thất bại trong việc  đạt mục tiêu Phát triển Bền 
vững, chỉ có 5 trong số 3.864 dự án liệt kê các vấn đề 

giới trong văn kiện dự án.66 Những thách thức cơ bản 
khi tính số lượng các biện pháp can thiệp toàn diện và 
giám sát các dòng tài chính thực tế là do thiếu hiểu 
biết chung về những cấu phần tạo nên một hành động 
bảo vệ khí hậu có trách nhiệm giới và thiếu sự kết nối 
về mặt thể chế giữa cơ quan làm việc về giới và cơ quan 
biến đổi khí hậu. Điều này xảy ra cả trong các chính 
phủ và các ngân hàng phát triển đa phương, cũng như 
các cơ quan quản lý các quỹ khí hậu đa phương.
Ở những dự án mà giới được đưa vào, các vấn đề giới 
thường được đưa vào sau và mặc dù gần đây có một số 
tiến bộ những hoạt động này vẫn chưa được thực hiện 
đầy đủ.67 Ví dụ, Quỹ Môi trường Toàn cầu là một cơ 
quan thực hiện của các cơ chế tài chính UNFCCC. Báo 
cáo tiến độ năm 2015 về việc thực hiện Kế hoạch Hành 
động Bình đẳng giới kết luận rằng chỉ có 56% trong số 
102 dự án được xem xét có các thông tin cụ thể về giới. 
Tuy nhiên, đây được coi là một cải thiện so với những 
năm trước, và báo cáo thông tin về giới đã tăng liên 
tục trong những năm gần đây.68 Một đánh giá toàn 
diện về giới của Quỹ đầu tư khí hậu (CIF), do các ngân 
hàng phát triển đa phương quản lý, kết luận rằng các 
chương trình được tài trợ bởi Quỹ Công nghệ sạch (hỗ 
trợ các hoạt động giảm thiểu quy mô lớn và chiếm 70% 
danh mục tài trợ cam kết của Quỹ) đã không giải quyết 
vấn đề giới một cách có hệ thống.69 Chỉ có 25% dự án 
của Quỹ Công nghệ Sạch xem xét vấn đề giới. 70 Mặc 
dù việc đưa giới vào có thể vẫn còn hạn chế, Ban Thư 
ký/Hành chính CIF đã tuyển dụng một chuyên gia về 
giới và Kế hoạch Hành động Giới CIF cho năm tài chính 

Hộp 6.3 Vai trò của phụ nữ trong ngành công nghiệp sản xuất gạch "xanh" ở Bangladesh

Việc sản xuất gạch ở Bangladesh từng không được 
kiểm soát và là một trong số các ngành công nghiệp 
gây ô nhiễm cao nhất của đất nước. Trong khi từ 
trước đến nay nam giới thường thống trị ngành sản 
xuất này, vai trò giới đang thay đổi. Sự chuyển đổi 
gần đây theo hướng sản xuất tiết kiệm hiệu quả sử 
dụng lò gạch 'xanh' đã mang đến nhiều lợi ích, ví dụ 
như việc sản xuất ở Savar, cách thủ đô Dhaka 35 km.

Nhà máy áp dụng công nghệ Lò nung Kết hợp 
Hoffman bán tự động, làm giảm đáng kể lượng 
phát thải và giảm nhu cầu lao động thủ công nặng 
nhọc. Điều này có nghĩa là nhiều phụ nữ có thể 
được thuê để làm việc. Nhiều phụ nữ ở các làng lân 
cận đã bỏ công việc nông nghiệp trả lương thấp 
để trở thành những người thợ làm gạch có tay 
nghề cao. Salma Begum nói: "Tôi đã từng làm chín 
giờ mỗi ngày trong một trang trại khoai tây chỉ để 
kiếm được khoảng 1.400 taka Bangladesh (17 đô la 
Mỹ) một tháng. Bây giờ, làm việc sáu giờ mỗi ngày 
với tư cách là người giám sát tại khu vực lên hàng 

của nhà máy gạch hiện đại này, tôi kiếm được (64 
đô la Mỹ) hàng tháng". 

Giờ làm việc linh hoạt và giờ nghỉ trưa giúp phụ nữ 
có nhiều cơ hội hơn để làm các công việc chăm sóc và 
nội trợ mà họ phải làm bên cạnh công việc được trả 
lương. Các tiện nghi hiện đại, bao gồm nhà vệ sinh và 
phòng thay đồ, và các điều khoản về việc cho con bú, 
đóng góp thêm vào việc tạo ra môi trường làm việc 
thân thiện về giới.

Sự đóng góp quý báu của phụ nữ được ban quản lý 
nhà máy ghi nhận. Giám đốc marketing Md Murtoja 
Ali nói "Phụ nữ được cho là phù hợp hơn ở những 
công đoạn nhất định không liên quan đến công việc 
nặng nhọc và họ làm tốt hơn nam giới vì họ kiên 
nhẫn hơn". Đại diện Chính phủ Bangladesh, Monwar 
Islam bổ sung: "Chúng tôi muốn nhìn thấy nhiều phụ 
nữ hơn làm việc trong ngành công nghiệp này. Trên 
thực tế, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng 
chính sách khuyến khích phụ nữ tìm việc làm trong 
ngành sản xuất gạch."

Nguồn: UNDP. 2014. Giới trong tiêu điểm: Thí điểm hỗ trợ lồng ghép giới trong sản xuất gạch bằng lò tiết kiệm năng lượng. 
Báo cáo hoàn thành: UNDP; và Haq, N. 2012. Sản xuất gạch xanh mở ra tương lai cho lao động nữ. Inter Press Service. Truy 
cập tháng 12 năm 2017. http: // www. ipsnews.net/2012/07/green-bricks-pave-future-for-female-workers/
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2015-2016 đã được xây dựng để thực hiện những phát 
hiện từ đánh giá này. Một số tin tức tốt hơn từ Danh 
mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Khí hậu của ADB đó là 68% 
các danh mục đầu tư có lồng ghép giới.71 ADB đã tiến 
hành rà soát các dự án do CIF tài trợ mà có lồng ghép 
giới và chia sẻ các thực hành tốt về việc lồng ghép các 
yếu tố giới trong giai đoạn thiết kế dự án.72

Cơ chế tài chính của Quỹ Khí hậu Xanh được thành 
lập trong khuôn khổ của UNFCCC và đã hoạt động từ 
năm 2015. Quỹ này được tài trợ tốt và là một mốc quan 
trọng trong việc lồng ghép giới vào tài chính cho các 
hoạt động về khí hậu. Do các sáng kiến vận động chính 
sách và nâng cao nhận thức chung của các tổ chức 
Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và những 
nhà hoạt động về giới khác, Quỹ Khí hậu Xanh là quỹ 
khí hậu đầu tiên xem xét giới từ khi bắt đầu, bao gồm 
cả trong công cụ quản trị của tổ chức. Quỹ có chính 
sách và kế hoạch hành động về giới riêng, và kêu gọi 
sự bình đẳng giới giữa các thành viên Hội đồng quản 
trị và thành viên Ban Thư ký.73 Mặc dù vậy, sự cân bằng 
về giới vẫn chưa đạt được. Hầu hết các dự án được phê 
duyệt cho đến nay đều thiếu các cấu phần về giới, và 
vẫn còn nhiều thách thức trong việc vận hành đầy đủ 
các cam kết về giới của Quỹ. ADB tìm cách khắc phục 
lỗ hổng trong hướng dẫn hoạt động này cho các nhà 
hoạch định chính sách và những người xây dựng đề 
xuất bằng cách tăng số lượng các đề xuất về khí hậu 
đáp có ứng giới được đưa ra xét duyệt.74

Nhiều nước có thu nhập trung bình không còn cần sự 
đóng góp từ viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho 
các nỗ lực biến đổi khí hậu của họ nữa. Thay vào đó, 
trọng tâm là dựa vào những đóng góp do quốc gia tự 
quyết định (INDCs). INDC thông báo cho quốc tế các 
mục tiêu và các bước mà một quốc gia sẽ thực hiện 
nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong bối cảnh 
cụ thể của mỗi quốc gia sau năm 2020. Trong khi các 

nước được khuyến khích đưa vào cấu phần về thích 
ứng với biến đổi khí hậu, phần lớn các kế hoạch vẫn tập 
trung vào hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu. Một 
phân tích nhiều bước gần đây, nhằm xem xét việc liệu 
chính phủ tạo ra sự liên kết giữa giới và biến đổi khí 
hậu trong INDC của họ như thế nào, cho thấy: các tài 
liệu đưa ra rất ít lời cam kết về giới để giải quyết hiệu 
quả biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ. Chỉ có 64 trong số 190 INDC được rà 
soát có đề cập đến phụ nữ hoặc giới, và chỉ có một số 
đề cập tới vấn đề giới trong  chiến lược Phát triển Bền 
vững rộng lớn.

Hơn nữa, phụ nữ thường được nhắc tới là một nhóm 
chịu nhiều tổn thương trong bối cảnh thích ứng   với sự 
biến đổi khí hậu. Chỉ có 15 INDC nhấn mạnh đến vai trò 
hoạch định chính sách của phụ nữ, và chỉ có 6 INDC coi 
phụ nữ như là động lực hoặc nhân tố của sự thay đổi. 
Ngân sách đáp ứng giới vắng mặt trong hầu như tất cả 
các INDCs được rà soát.75

Huy động sự tham gia về mặt tài chính ở cả khu vực 
công và tư trong cho công cuộc thích ứng với khí hậu, 
đặc biệt là các hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu, 
là một chiến lược quan trọng. Khu vực tư nhân mang 
đến các cơ hội nổi bật về kinh doanh và đổi mới liên 
quan đến khí hậu, và mục tiêu về khí hậu không thể đạt 
được nếu chỉ dựa vào tài chính công.76 Ví dụ, Báo cáo 
Xu thế Toàn cầu cho Đầu tư Năng lượng Tái tạo năm 
2016 cho thấy khu vực công và tư ở châu Á đầu tư 160 
tỷ đô la Mỹ chỉ trong năm 2015. Tuy nhiên, các đầu tư 
vào lĩnh vực năng lượng và giảm thiểu phần lớn là mù 
giới.77 Đảm bảo rằng các đầu tư này mang lại lợi ích cho 
phụ nữ, như tạo ra việc làm trong các doanh nghiệp và 
các ngành công nghiệp mới, có thể giúp tạo ra sự thay 
đổi mang tính chuyển đổi, trong khi các chi phí về môi 
trường, kinh tế và xã hội của việc không đáp ứng về giới 
có thể sẽ cao.

Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu 
và giảm thiểu rủi ro thiên tai hướng tới Phát triển Bền vững130
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Tuy nhiên, việc đạt được Chương trình nghị sự 2030 và 
MTPTBV đòi hỏi phải có hành động phối hợp, sự làm 
chủ và năng lực mạnh mẽ để đạt được các kết quả, và 
cam kết chính trị mới ở cấp quốc gia, khu vực và toàn 
cầu nhằm đảm bảo rằng Chương trình Nghị sự này sẽ 
mang đến những tiến bộ thực sự trên thực tế. Báo cáo 
này tập trung vào việc cung cấp số liệu cơ sở về bình 
đẳng giới và xác định bốn lĩnh vực chính sách mang 
tính chuyển biến có thể là chất xúc tác đẩy nhanh tiến 
độ đạt được các MTPTBV và tạo ra sự khác biệt cho phụ 
nữ và trẻ em gái ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. 
Phân tích số liệu cho thấy vẫn còn những lỗ hổng lớn 
về số liệu có sẵn cho Mục tiêu 5 và các chỉ tiêu, chỉ số 
khác liên quan đến giới. Phân tích chính sách của bốn 
lĩnh vực có tính chuyển biến cho thấy luật pháp, chính 
sách và các can thiệp phát triển vẫn chưa nhận ra hoặc 
chưa ưu tiên các quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em 
gái một cách có hệ thống. Điều này thường làm trầm 
trọng thêm thái độ thủ cựu, chuẩn mực xã hội và tập 
tục duy trì sự bất bình đẳng giới.

Tuy nhiên, như các chương trong Báo cáo này cũng đã 
chứng minh, đã có một số tiến bộ và đổi mới ở nhiều 
lĩnh vực, và các bài học kinh nghiệm có thể định hướng 
cho việc thực hiện trong tương lai. Chương kết thúc này 
nêu bật các điểm chính và các hành động ưu tiên để 
tăng cường các cam kết bình đẳng giới theo Chương 
trình Nghị sự 2030.

Những bài học và hành động ưu tiên 
trong quá trình thực hiện và giám 
sát có trách nhiệm giới các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững tại châu Á và 
Thái Bình Dương
Việc thực hiện và giám sát có đáp ứng giới của Chương 
trình Nghị sự năm 2030 và MTPTBV đòi hỏi một cách 
tiếp cận tích hợp và toàn diện. Điều này đòi hỏi đưa 
bình đẳng giới như là một ưu tiên xuyên suốt trong các 
kế hoạch phát triển quốc gia và các chính sách, pháp 
luật và khuôn khổ có liên quan, bao gồm cả việc cung 
cấp và sử dụng số liệu thống kê giới. Dưới đây là một 
số bài học và các hành động được khuyến nghị để thực 
hiện và giám sát MTPTBV ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, được rút ra từ các đánh giá về tình trạng bình 
đẳng giới trong các MTPTBV và phân tích các lĩnh vực 
chính sách mang tính chuyển biến ở các chương trước.

Bình đẳng giới được giải quyết theo cách 
riêng của nó và là một chất xúc tác để 
đạt được các MTPTBV
Mức độ phổ biến của bất bình đẳng giới trên tất cả các 
lĩnh vực Phát triển Bền vững - kinh tế, xã hội và môi 
trường - cho thấy tình trạng này cần phải được ưu tiên 
giải quyết, giống như vấn đề về quyền của con người 
và là chất xúc tác cho phát triển bền vững. Nói cách 
khác, việc đảm bảo quyền của phụ nữ có thể dẫn đến 
hiệu ứng lan tỏa với tác động tích cực lên các MTPTBV 
khác và các lĩnh vực phát triển. Tuy nhiên, điều này lại 
không đồng thời diễn ra theo 2 chiều, ví dụ như ở khu 
vực châu Á và Thái Bình Dương cho thấy, trình độ học 
vấn cao hơn hoặc tăng trưởng kinh tế không tự động 
dẫn đến bình đẳng giới hơn trong thị trường lao động 
hay với các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 
(STEM).

Cách tiếp cận tích hợp của MTPTBV củng cố nguyên 
lý không có bất cứ một can thiệp đơn lẻ hay "viên đạn 
phép thuật" nào có thể giúp đạt được được bình đẳng 
giới. Các kết quả tốt hơn trong thúc đẩy bình đẳng giới 
và các MTPTBV chỉ có thể đạt được khi bản chất đa 
chiều của bất bình đẳng cùng được giải quyết. Bản chất 
tích hợp của MTPTBV là một đòn bẩy quan trọng cho 
sự thay đổi vì nó giải quyết tất cả các nguyên nhân và 
cách thức gây ra bất bình đẳng giới được duy trì trong 
gia đình, nền kinh tế và ở nơi công cộng và riêng tư, 
đồng thời thừa nhận sự phân biệt đối xử đa chiều và 
đan xen lẫn nhau sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng 
bất bình đẳng. Hiểu biết thực tiễn về cách thức mà các 
phương pháp và hành động tích hợp này có thể thúc 
đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững bao gồm: 

• Quyền và sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, 
cũng như những kết quả về sức khỏe và hạnh phúc 
của con người: Đảm bảo rằng  quyền tự quyết về 
sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của phụ nữ 
có mối liên hệ chặt chẽ tới kết quả phát triển và là 
việc cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc và hưởng 
thụ các quyền của chính họ. Tuy nhiên, một thách 
thức ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đó là nhu 
cầu sử dụng các biện pháp tránh thai vẫn chưa 
được đáp ứng và phụ nữ ở nhiều nước cho biết thực 
tế họ có nhiều con hơn mong muốn (xem Chương 
3). Mở rộng việc tiếp cận của phụ nữ tới các biện 
pháp tránh thai giá cả hợp lý không chỉ giúp phụ 
nữ quyết định liệu họ có muốn có con và khi nào có 

Báo cáo này đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về việc khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương đang đứng ở đâu với các cam kết bình đẳng giới trong Chương trình Nghị sự 
năm 2030 về Phát triển Bền vững. Trong khi khu vực đã có những bước tiến đáng kể 
trong việc giảm bất bình đẳng giới, vẫn còn những thách thức phía trước để đảm bảo 
phát triển toàn diện và không bỏ ai lại phía sau. Bình đẳng giới là cốt lõi của Chương 
trình Nghị sự 2030 - là một Mục tiêu Phát triển Bền vững độc lập và được lồng ghép 
trong 16 Mục tiêu khác. Khung phát triển chưa từng có này đem đến những tiềm năng 
mang tính chuyển biến. 
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con, mà còn mở ra cơ hội theo đuổi hoặc tiếp tục 
việc học tập và tiếp cận đến các công việc tốt, và 
điều này cũng có mối tương quan tích cực với sức 
khỏe của trẻ.

» Trong năm 2013, Myanmar cam kết tăng cường 
khả năng tiếp cận của phụ nữ đến cách biện 
pháp tránh thai thúc đẩy bình đẳng giới trong 
lĩnh vực y tế. Trong giai đoạn 2016-2017, chính 
phủ đã tăng gấp đôi ngân sách hàng năm (lên 
2,7 triệu đô la Mỹ) và đã khởi xướng một chiến 
dịch toàn quốc hướng tới nhóm thanh niên 
nhằm cải thiện cơ sở y tế và thông tin về sức 
khỏe và quyền sức khỏe sinh sản. Chiến dịch 
cũng đang hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự 
để cải thiện việc cung cấp dịch vụ cho nhóm dân 
cư khó tiếp cận.1

Công việc chăm sóc và nội trợ không lương và trao 
quyền kinh tế: Tình trạng việc làm dễ bị tổn thương 
và thấp kém của phụ nữ trong nhiều nền kinh tế của 
khu vực châu Á và Thái Bình Dương cho thấy những 
nỗ lực hiện tại nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận với 
thị trường lao động việc làm của phụ nữ đem lại ít tác 
động đến việc trao quyền kinh tế của họ. Các định kiến 
xã hội về công việc chăm sóc không được trả lương là 
một yếu tố quan trọng góp phần dẫn tới tình trạng 
này. Ví dụ ở Pakistan, phụ nữ được cho rằng phải có 
trách nhiệm thực hiện các hoạt động chăm sóc và thực 
tế cho thấy họ phải làm các công việc chăm sóc không 
lương cao gấp 10 lần so với nam giới. Thừa nhận, giảm 
thiểu và tái phân phối công việc chăm sóc và nội trợ 
không được trả lương có thể mở rộng cơ hội của phụ nữ 
tham gia vào công việc bền vững và giáo dục, và để tận 
hưởng mức độ cao hơn của một cuộc sống hạnh phúc.

» Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, các chính sách về cung 
cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi 
của Chính phủ đã góp phần làm thay đổi kỳ vọng 
về vai trò truyền thống của các gia đình trong 
việc chăm sóc người cao tuổi. Nó đã giúp hỗ trợ 
các gia đình và dẫn đến việc chấp nhận rộng rãi 
hơn việc thuê người ngoài hoặc giảm một phần 
trách nhiệm "chăm sóc" của họ cho các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc bên ngoài.2

» Ở Việt Nam, có ba luật nhằm mục đích thúc đẩy 
việc chia sẻ nhiều hơn công việc chăm sóc không 
được trả lương: Luật Bình đẳng giới (2006) cho 
rằng công việc nội trợ và chăm sóc là trách nhiệm 
chung của cả phụ nữ và nam giới; Luật Hôn nhân 
và Gia đình (2014) công nhận công việc nội trợ 
của phụ nữ là lao động có thu nhập đóng góp 
kinh tế cho hộ gia đình; và có một mục tiêu trong 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 
nhằm "giảm thời gian tham gia phụ nữ làm công 
việc nội trợ xuống một nửa vào năm 2015 và 1,5 
lần vào năm 2020 so với nam giới".3

» Ở Campuchia, các doanh nghiệp và đồn điền nông 
nghiệp sử dụng hơn 100 lao động nữ phải xây dựng 
các cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc thanh toán chi phí 
gửi trẻ để giúp giảm và phân phối lại trách nhiệm 
chăm sóc không được trả lương của phụ nữ.4

• Biến đổi khí hậu và bình đẳng giới: Chương về biến 
đổi khí hậu (xem Chương 6) nhấn mạnh rằng mặc 
dù thực tế phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến 
đổi khí hậu nhưng bình đẳng giới không phải là 
một ưu tiên trong các chính sách giảm thiểu rủi ro 
thiên tai và biến đổi khí hậu, và phụ nữ không được 
tham gia bình đẳng trong việc ra quyết định liên 
quan đến biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, kinh nghiệm 
của dự án cho đến nay cho thấy áp dụng một lăng 
kính giới cho các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ có thể cải thiện kết quả cho cả 
phụ nữ và cộng đồng của họ.

» Ở Nepal, Dự án cải thiện sinh kế và Nông nghiệp 
thương mại ở khu vực miền núi cao (HIMALI) 
được ADB hỗ trợ nhằm tăng thu nhập và việc 
làm cho người dân miền núi thông qua việc phát 
triển chuỗi giá trị chăn nuôi nông nghiệp, cây 
dược liệu và cây hương liệu. Phụ nữ thường ít 
khi sở hữu các doanh nghiệp nông sản và có ít 
cơ hội hơn so với nam giới trong tạo thu nhập và 
đào tạo trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự 
án hỗ trợ phụ nữ sở hữu và quản lý các doanh 
nghiệp nhỏ và hợp tác xã, đặc biệt là cây bạch 
đậu khấu và trái cây. Dự án này làm tăng cơ hội 
việc làm trong đó có tới 40% việc làm mang lại 
lợi ích cho phụ nữ.5 Đào tạo và giới thiệu các biện 
pháp thích ứng biến đổi khí hậu, chẳng hạn như 
tưới nhỏ giọt hoặc sản xuất củi đốt sinh học, 
cũng giúp phụ nữ giảm thời gian dành cho thu 
gom nước và củi, và để cải thiện hoạt động sản 
xuất rau trồng.

Chấm dứt phân biệt đối xử trong các 
khung pháp lý và thúc đẩy sự thay đổi 
những khuôn mẫu xã hội là điều cần thiết 
cho bình đẳng giới

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ không thể 
đảm bảo lộ trình đạt được MTPTBV nếu không lập 
tức chú ý đến các luật, chuẩn mực và tập tục phân 
biệt đối xử, điều này chính là những nguyên nhân 
của bất bình đẳng giới. Như Báo cáo đã nhấn mạnh, 
phân biệt đối xử về mặt pháp lý đối với phụ nữ vẫn 
tồn tại trên toàn khu vực, hạn chế quyền của phụ nữ 
trong các lĩnh vực từ thừa kế và sở hữu tài sản đến 
tảo hôn và kết hôn sớm, bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái. Phân biệt đối xử về mặt luật pháp sau đó 
tạo các chuẩn mực và thực hành phân biệt đối xử. 
Ví dụ, các luật cho phép trẻ em gái kết hôn củng cố 
nhận thức phân biệt đối xử với bé gái, và dẫn tới sự 
đối xử khác biệt của gia đình dành cho trẻ em gái. 
Chỉ số MTPTBV 5.1.1 thừa nhận rằng việc loại bỏ tất 
cả các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và 
trẻ em gái ở cấp độ pháp lý là một tiêu chí cơ bản để 
đạt được sự bình đẳng chính thức và là điểm đầu vào 
ảnh hưởng đến sự thay đổi các chuẩn mực xã hội. Để 
đạt được mục tiêu cụ thể này và các chỉ số khác liên 
quan đến giới của MTPTBV đòi hỏi các nhà hoạch 
định chính sách xem xét và sửa đổi các luật và chính 
sách hiện hành, tăng cường các cơ chế thực hiện (ví 

Từ cam kết đến kết quả: Tiến trình của  bình đẳng giới và phát triển bền vững134



dụ, xây dựng năng lực của hệ thống tư pháp và các 
cơ quan chính phủ), và huy động sự tham gia khối 
tư nhân và cộng đồng (ví dụ, các tổ chức xã hội dân 
sự, hội phụ nữ) để thúc đẩy sự thay đổi lâu dài về các 
chuẩn mực và thực hành. 

Để thay đổi các chuẩn mực xã hội theo hướng ủng 
hộ bình đẳng giới, sẽ cần có một cách tiếp cận toàn 
diện bao gồm cả cải cách pháp lý và làm việc với 
cộng đồng, cũng như các bên liên quan, bao gồm cả 
nam giới và trẻ em trai. Các lĩnh vực cần can thiệp 
bao gồm:

• Thúc đẩy luật pháp có trách nhiệm giới và mang 
tính chuyển biến: Luật trung lập về giới thường 
không đủ để đảm bảo bình đẳng do chưa đánh giá 
đầy đủ các chuẩn mực xã hội phân biệt đối xử và 
rào cản mang tính cấu trúc mà phụ nữ phải đối 
mặt, mà những rào cản này hạn chế sự đại diện của 
họ trong việc thực hiện hoặc tiếp cận các quyền 
nếu không có một bên trung gian là nam giới làm 
chủ hộ. Những Luật có trách nhiệm giới và các biện 
pháp triển khai chủ động có thể tăng cường quyền 
của phụ nữ và hỗ trợ khả năng đòi quyền của họ (ví 
dụ: chiến dịch phổ biến luật pháp).6

» Ở Philippines, Chính phủ đã có thể tăng cường 
quyền sử dụng đất của phụ nữ thông qua các 
hướng dẫn hành chính do Bộ Cải cách Nông 
nghiệp ban hành để thực thi Luật Nông nghiệp 
Toàn diện năm 1988, luật này đã quy định cả phụ 
nữ và nam giới có quyền đứng tên sở hữu đất, và 
đòi hỏi sự đồng thuận của cả hai vợ chống trong 
việc bán đất và bất kỳ giao dịch nào khác.7 Điều 
này giúp đảm bảo rằng phụ nữ có tiếng nói trong 
giao dịch hành chính và quản lý tài sản trong gia 
đình, và củng cố quyền lợi hợp pháp của họ.

• Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và hài hòa hóa 
pháp luật quốc gia: Nhiều quốc gia trong khu vực 
có hệ thống pháp luật đa kênh thường xuyên làm 
tăng tính dễ bị tổn thương về mặt pháp lý của phụ 
nữ. Ví dụ, luật địa vị cá nhân có thể làm suy yếu 
hoặc mâu thuẫn với các quy định hiến pháp hoặc 
dân sự về bình đẳng giới, đặc biệt là ở các lĩnh vực 
đất đai, hôn nhân, tài sản và thừa kế. Hơn nữa, 
chất lượng của các bộ luật này rất quan trọng: các 
hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế cung cấp các 
tiêu chuẩn hữu ích và thực hành tốt để các quốc gia 
áp dụng.

» Khuyến nghị 183 của ILO khuyến nghị 14 tuần 
nghỉ thai sản có lương.8 Hầu hết các nước trong 
khu vực chưa đáp ứng các điều khoản này, mặc 
dù có một số xu hướng tích cực. Vào năm 2012, 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ban hành 
"Quy định về Bảo hộ Lao động nữ trong các 
trường hợp đặc biệt (Nghị định số 619) của Hội 
đồng Nhà nước", đã gia hạn thời gian nghỉ thai 
sản 14 tuần (98 ngày) so với 90 ngày trước đó. 

• Đảm bảo chất lượng và việc thực hiện pháp luật: 
Luật chỉ có hiệu quả khi có chất lượng tốt và có các 
nguồn lực để thực hiện. Ở nhiều quốc gia trong khu 

vực châu Á và Thái Bình Dương, pháp luật về phòng 
chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không 
bao gồm hiếp dâm trong hôn nhân, hoặc đưa ra các 
định nghĩa hẹp hoặc chỉ phạt dân sự cho hành vi 
quấy rối tình dục (xem Chương 5). Kế hoạch hành 
động, ngân sách thích hợp và các cơ chế khác (ví 
dụ, đào tạo về hiểu biết pháp luật, trung tâm trợ 
giúp pháp lý) là rất quan trọng để đảm bảo rằng 
luật pháp có thể đem lại cho phụ nữ và trẻ em 
gái những tác động như trong dự kiến và tạo môi 
trường thuận lợi để phụ nữ và trẻ em gái thực hiện 
quyền cua mình.

» Tại Pakistan, ADB đã hỗ trợ Tòa án Tối cao Lahore 
thách thức các chuẩn mực về bạo lực giới và tăng 
cường tiếp cận công bằng cho phụ nữ sống sót 
sau bạo lực. Tập huấn tư pháp về nhạy cảm giới 
đã được tổ chức cho 225 thẩm phán, với các mô-
đun tập trung vào bạo lực giới. Ngoài ra, tòa án 
bạo lực giới chuyên biệt đầu tiên được thành lập 
để giải quyết các trường hợp theo cách nhạy cảm 
về giới.9 

» Tại Úc, Đạo luật phân biệt đối xử về giới năm 
1984 đã được củng cố vào năm 2011 với các điều 
khoản bổ sung nhằm ngăn chặn quấy rối tình 
dục ở trường học cũng như thông qua công nghệ 
mới, chẳng hạn như Internet (ví dụ: hành vi đe 
doạ trực tuyến).

 
Đẩy mạnh thu thập, phân tích và sử dụng 
các dữ liệu về giới là ưu tiên hàng đầu 

Điều này bao gồm việc hiểu rõ hơn các vấn đề liên 
quan đến bất bình đẳng giới (như độ tuổi, dân tộc, 
bản dạng tình dục, vị trí địa lý), để đảm bảo rằng 
"không bỏ ai lại phía sau". Báo cáo này đã phải đối 
mặt với sự thiếu hụt về số liệu giới của châu Á và 
Thái Bình Dương. Chỉ có ba trong số các chỉ số theo 
dõi Mục tiêu 5 có các tiêu chuẩn quốc tế trong xác 
định khái niệm và phương pháp thống kê và có số 
liệu ở nhiều quốc gia để theo dõi tiến bộ ở cấp khu 
vực. Hơn nữa, để có số liệu chi tiết hơn để nắm bắt 
chính xác các hình thức phân biệt đối xử đa chiều và 
đan xen, chẳng hạn như theo độ tuổi, địa điểm, thu 
nhập hoặc khuynh hướng tình dục, thực sự là một 
thách thức. Ví dụ, Báo cáo này đã chỉ ra rằng dữ liệu 
về phụ nữ thường tập trung vào tuổi sinh sản của 
họ, và "bỏ qua" phụ nữ trong nhóm ít tuổi hơn hoặc 
già hơn. Sự thiếu hụt của một số liệu thống kê giới 
một phần là hậu quả của các hệ thống thống kê yếu 
kém, năng lực kỹ thuật và nguồn lực để thu thập dữ 
liệu phân tách theo giới và các yếu tố khác còn hạn 
chế. Tuy nhiên, những lỗ hổng trong thống kê giới 
- diễn ra phổ biến ở cảû các nước phát triển và đang 
phát triển trong khu vực - cũng phát sinh từ việc 
không ưu tiên thu thập các dữ liệu này. Vì dữ liệu là 
nền tảng của giám sát và theo dõi tiến độ các mục 
tiêu MTPTBV, cần có sự đầu tư và đổi mới lớn hơn.
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• Ưu tiên số liệu thống kê giới: Luật pháp đặt ra 
nhiệm vụ cho các cơ quan thống kê quốc gia để thu 
thập số liệu thống kê giới và phân tách dữ liệu theo 
giới.10

» Ở Campuchia và Philippines, các đánh giá giới để 
rà soát và xác định khoảng trống số liệu và giám 
sát tiến độ được tiến hành 5 năm một lần.

• Cầu nối giữa các nhà sản xuất và người sử dụng dữ 
liệu: các cơ quan chính sách quốc gia, bao gồm các 
cơ quan quốc gia về phụ nữ, xã hội dân sự bao gồm 
tổ chức phụ nữ và nhà sản xuất số liệu thống kê có 
liên quan, nên sử dụng và tăng cường cơ chế hiện 
có để thường xuyên trao đổi và thảo luận về nhu 
cầu của họ nhằm xây dựng một hiểu biết chung 
về các ưu tiên chính sách và sau đó được chuyển 
thành các yêu cầu về dữ liệu cho MTPTBV và cho 
việc thực hiện chính sách ở cấp quốc gia.

» Ở Vanuatu, một cấu trúc điều phối mạnh mẽ cho 
thống kê giới do cơ quan về phụ nữ quốc gia chủ 
trì đã làm việc chặt chẽ với Cơ quan Thống kê 
Quốc gia, cung cấp đào tạo thống kê cơ bản cho 
tất cả các bên liên quan.

» Ở Timor-Leste, một Ban thư ký MTPTBV được 
thành lập dưới văn phòng của Thủ tướng với 
nhiệm vụ điều phối hoạt động của nhà hoạch 
định chính sách và cơ quan thống kê.

Indonesia có chính sách "một dữ liệu", theo đó các 
bộ và các bên liên quan có sự đồng thuận về dữ liệu, 
tiêu chí, tiêu chuẩn và cơ chế phối hợp. Bản đồ dữ 
liệu MTPTBV, xác định các bên chịu trách nhiệm và 
việc sử dụng dữ liệu "lớn" đang được tiến hành.11 

• Suy nghĩ sáng tạo: Nguồn dữ liệu mới, bao gồm 
"dữ liệu lớn", mang đến tiềm năng đầy hứa hẹn 

để giảm bớt khoảng trống dữ liệu và thu thập 
thông tin cụ thể mới về các lĩnh vực không thể đo 
lường khác. Ví dụ, các công nghệ mới có thể hỗ trợ 
thu thập dữ liệu ở những khu vực khó khăn như 
đăng ký khai sinh (35% trẻ sinh ra trên toàn thế 
giới không được đăng ký khai sinh; trong đó 60% 
trường hợp ở các nước đang phát triển).12 Việc hòa 
trộn "dữ liệu lớn" với số liệu thống kê chính thức sẽ 
đòi hỏi có các biện pháp bảo vệ. 

 Sự hợp tác giữa các hệ thống thống kê quốc gia, các 
tổ chức quyền của phụ nữ và nhà hoạch định chính 
sách sẽ rất quan trọng để đảm bảo rằng chất lượng 
và tính toàn vẹn của dữ liệu được duy trì và quyền 
riêng tư được bảo mật.

» Sáng kiến Quỹ Dữ liệu 2x của Quỹ LHQ đã thực 
hiện một số sáng kiến về "dữ liệu lớn" cho bình 
đẳng giới.13 Ví dụ, ở Bangladesh, dữ liệu 2x và Quỹ 
Flowminder sử dụng dữ liệu vệ tinh để bổ sung 
cho các cuộc điều tra của DHS nhằm thu thập 
thêm dữ liệu địa phương về các vấn đề như tỷ lệ 
tử vong của phụ nữ, bệnh tật, suy dinh dưỡng, 
khả năng tiếp cận tới các biện pháp tránh thai và 
tự do di chuyển. 

Thực hiện hiệu quả các MTPTBV đòi 
hỏi các thể chế có đáp ứng giới và địa 
phương hóa các Mục tiêu, trong đó lồng 
ghép và ưu tiên bình đẳng giới trên tất cả 
các lĩnh vực chính sách
Việc thực hiện cam kết bình đẳng giới sẽ phụ thuộc 
vào những sắp xếp về thể chế mạnh mẽ và hiệu quả 
để thực hiện và giám sát, bao gồm các hệ thống lồng 
ghép giới và thống kê giới vững mạnh để theo dõi 

 Ảnh: ADB/Ariel D. Javellana
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tiến độ. Một số quốc gia có "cơ quan phụ nữ quốc gia" 
hoặc một đơn vị điều phối chính sách trong chính 
phủ, tập trung vào xây dựng và thực hiện các chính 
sách bình đẳng giới và đóng vai trò xúc tác trong việc 
điều phối và đảm bảo lồng ghép giới trong các chính 
sách và kế hoạch của chính phủ. Tuy nhiên, các cơ 
quan bình đẳng giới quốc gia thường thiếu nguồn lực 
và thiếu chức năng, sức mạnh, vị trí thể chế và năng 
lực để đòi hỏi trách nhiệm của cơ quan chính phủ 
khác về các cam kết bình đẳng giới.

• Thể chế hóa bình đẳng giới trong các bộ máy riêng 
về MTPTBV: Nhiều quốc gia đã thiết lập các bộ 
máy cấu trúc cho MTPTBV như các văn phòng điều 
phối liên bộ, các ủy ban để điều phối việc thực hiện 
MTPTBV giữa các cơ quan chính phủ. Tất cả các cơ 
quan chính phủ cần phải đánh giá tác động giới 
của các chính sách và chương trình, như một phần 
nỗ lực của họ để thực hiện MTPTBV. Trách nhiệm và 
nguồn lực để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu bình 
đẳng giới cần được xác định rõ ràng và chấp nhận 
sự giám sát của công chúng, bao gồm các nghị 
viện, các tổ chức nhân quyền quốc gia và xã hội dân 
sự, các tổ chức của phụ nữ.

» Thái Lan đã thành lập Ủy ban Quốc gia về Phát 
triển Bền vững, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, 
tập hợp các khu vực công và tư nhân, các học 
viện và xã hội dân sự, để thiết kế và thực hiện 
các chính sách về MTPTBV. Điều này đã giúp xây 
dựng lộ trình cho tất cả MTPTBV (bao gồm Mục 
tiêu 5) và lập bản đồ dữ liệu các nhu cầu thống 
kê quốc gia. Ngoài ra, Chiến lược Phát triển Phụ 
nữ 2017-2021 sẽ đưa vào một số chỉ tiêu của mục 
tiêu 5.16

• Nội địa hoá MTPTBV thành các khung pháp lý quốc 
gia: Việc thực hiện MTPTBV ở cấp quốc gia sẽ đòi 
hỏi phải địa phương hoá chương trình nghị sự bằng 
cách thông qua các mục tiêu và chỉ số cụ thể của 
quốc gia mà sẽ được theo dõi và đánh giá. Sự điều 
chỉnh và đưa các MTPTBV vào các mục tiêu quốc 
gia đảm bảo tính sở hữu và sự tương quan ở cấp độ 
quốc gia.

» Philippines đã nâng cao nhận thức thông qua 
các cuộc họp chia sẻ về MTPTBV cho nhiều cơ 
quan chính phủ, các trường đại học và các tổ 
chức phi chính phủ quốc gia, kết hợp với các 
hội thảo chuyên đề. Khoảng trống về số liệu đã 
được đánh giá thông qua một quá trình có sự 
tham gia. Các MTPTBV đã được lồng ghép vào Kế 
hoạch Phát triển Philippines (2017-2022) và được 
đưa vào Bản cập nhật Chương trình Phát triển 
Thống kê Philippines (2011-2017). Một cơ chế phối 
hợp và giám sát đa ngành cũng đã được thiết 
lập, với lộ trình thực hiện MTPTBV đưa ra các 
hành động, nguồn lực, trách nhiệm và quan hệ 
đối tác. Các nỗ lực xây dựng năng lực cũng đang 
được triển khai dành cho lãnh đạo và cộng đồng 
địa phương, và tăng cường năng lực cơ quan 
thống kê.17

• Đảm bảo sự tham gia tích cực và bình đẳng của 
phụ nữ trong việc đưa ra quyết định liên quan đến 
xác định các ưu tiên, thực hiện và quy trình giám 
sát MTPTBV quốc gia, (đặc biệt là phụ nữ từ các 
nhóm bị thiệt thòi): Các tổ chức của phụ nữ cũng 
sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 
rằng các cam kết toàn cầu được chuyển thành các 
ưu tiên quốc gia. Nghiên cứu so sánh trên 70 quốc 
gia trong bốn thập kỷ đã công nhận vai trò của các 
tổ chức nữ quyền trong việc thúc đẩy quyền của 
phụ nữ là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện các 
chính sách bình đẳng giới.

» Azerbaijan đã thành lập một Hội đồng Điều phối 
Quốc gia về Phát triển Bền vững để hỗ trợ thực 
hiện MTPTBV ở cấp quốc gia. Ngoài các Nhóm 
Làm việc Chuyên môn, Hội đồng có trách nhiệm 
soạn thảo các kế hoạch hành động của chính 
phủ, Hội đồng cũng đã tổ chức tham vấn với một 
loạt các bên liên quan, bao gồm cả tổ chức xã hội 
dân sự của phụ nữ.18 

Để đạt được chương trình nghị sự 
MTPTBV về giới sẽ cần tăng cường cơ 
chế tài chính và đầu tư
Tầm nhìn MTPTBV đầy tham vọng sẽ đi kèm với một 
chi phí lớn. Năm 2017, Bangladesh ước tính sẽ cần 928 
tỷ đô la Mỹ để đạt được các MTPTBV - tương đương 
với 18,5 đến 20% GDP hàng năm của nước này.19 Các 
hành động mang tính chuyển biến trong nhiều lĩnh 
vực để đạt được bình đẳng giới sẽ đòi hỏi những 
khoản đầu tư lớn, như xây dựng cơ sở hạ tầng có chất 
lượng và tiết kiệm thời gian, cung cấp phổ cập các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình 
dục và các dịch vụ hỗ trợ cho những người là nạn 
nhân của bạo lực đối với phụ nữ. Tuy nhiên, đến nay 
ngân sách quốc gia phân bổ cho bình đẳng giới sẽ 
không thể đáp ứng được tham vọng này. Một rà soát 
của Cơ quan Phụ nữ LHQ về ngân sách đáp ứng giới 
trong khu vực cho thấy cơ quan phụ nữ quốc gia ở 15 
quốc gia được phân bổ dưới 1% ngân sách quốc gia, 
với sự phân bổ dao động từ 0,5% đến 21,9%. Khoảng 
cách tài chính để thực hiện các kế hoạch hành động 
quốc gia về bình đẳng giới là tới 90%. Dựa trên dữ 
liệu của các nhà tài trợ OECD-DAC cho giai đoạn 
2014-2015, 35% hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
trên toàn cầu xác định bình đẳng giới như là mục tiêu 
cơ bản (chính) hoặc mục tiêu cần thiết (thứ yếu). Tuy 
nhiên, chỉ có 5% ODA xác định bình đẳng giới là mục 
tiêu chính.21 Các giải pháp và chiến lược phụ thuộc 
rất nhiều vào ý chí chính trị ở cấp quốc gia và quốc 
tế để đảm bảo rằng các cam kết bình đẳng giới được 
chuyển thành tài chính và trách nhiệm giải trình tốt 
hơn cho phụ nữ và trẻ em gái.
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Thực hành tốt bao gồm:

• Coi bình đẳng giới là ưu tiên trong việc huy động 
nguồn lực trong nước: chính sách kinh tế vĩ mô, bao 
gồm chính sách thuế, chi tiêu chính phủ và quản 
lý nợ, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực sẵn có để 
đạt được bình đẳng giới. Các nguồn lực bổ sung 
trong nước có thể được huy động bằng cách nâng 
cao hiệu quả thu ngân sách, mở rộng phạm vi sử 
dụng thuế để tạo doanh thu (bao gồm cả việc yêu 
cầu các công ty phải đóng góp công bằng cho phần 
của họ) và vay để tài trợ những khoản đầu tư đem 
lại lợi nhuận kinh tế và xã hội lớn.22

» Ví dụ, Chính phủ Sri Lanka đã giảm chi tiêu quốc 
phòng và an ninh để tăng chi tiêu xã hội. Tương 
tự như vậy, Thái Lan đã có thể giảm chi phí phát 
sinh từ các khoản nợ, một phần bằng cách giảm 
sự phụ thuộc vào nợ nước ngoài và dành một 
phần ba các nguồn lực tiết kiệm được vào các 
chương trình xã hội. Quốc gia cũng mở rộng 
nguồn lực cho bảo hiểm y tế toàn dân thông qua 
phân bổ lại các ưu tiên ngân sách.23

• Giới thiệu ngân sách có đáp ứng giới: lập ngân sách 
có sự tham gia và có trách nhiệm giới, kiểm toán xã 
hội và điều trần công khai là những công cụ quan 
trọng để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm 
giải trình các quyết định chi tiêu và đánh giá tác 
động giới của các hoạt động này.24

» Ở Nepal, tất cả các bộ có trách nhiệm thực hiện 
cũng như giám sát và đánh giá, làm việc với các 
Bộ Tài chính và Bộ Phụ nữ. Trong khi hầu hết các 
đơn vị địa phương đã tiến hành đánh giá ngân 
sách đáp ứng giới, điều này chưa được thực hiện 
ở cấp thôn bản. Ngân sách có đáp ứng giới đang 
thúc đẩy thực hành lập ngân sách ở các bộ ngành 
(đặc biệt là Giáo dục và Y tế). Nepal có nhiều cơ 
chế để nâng cao quyền năng cho phụ nữ, bao 
gồm Kế hoạch Hành động về Giới. Tuy nhiên, 
không có cơ chế ngân sách cho kế hoạch này.

• Lồng ghép và mở rộng vấn đề bình đẳng giới trong 
các lĩnh vực ưu tiên ODA khác: Mặc dù có các cam 
kết chính trị nhưng viện trợ phát triển dành cho 
bình đẳng giới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng 
ODA. Do bình đẳng giới đang bị cắt giảm trên tất 
cả các lĩnh vực Phát triển Bền vững, lồng ghép một 
cách chiến lược và tập trung vào giới trong các can 
thiệp phát triển khác hiện thu hút mức tài trợ cao 
hơn có thể giúp tăng đáng kể số tiền viện trợ hướng 
đến mục tiêu giới.

» 8 tỷ USD của các quỹ khí hậu đã dành để hướng 
tới bình đẳng giới trong năm 2014, chiếm 31% 
vốn ODA song phương về biến đổi khí hậu. Tuy 
nhiên, chỉ có 3% được nhắm đến các mục tiêu 
bình đẳng giới cụ thể trong khi 28% còn lại coi 
bình đẳng giới như mục tiêu thứ cấp.25 

» Hỗ trợ tài chính nâng cao quyền năng kinh 
tế cho phụ nữõ vẫn là một "giọt nước giữa đại 
dương". Chỉ có 2% ODA song phương cho các lĩnh 
vực kinh tế và sản xuất xác định bình đẳng giới 
là mục tiêu chính (861 triệu USD) trong giai đoạn 
2013-2014, với tỷ lệ rất thấp trong số này dành 
cho hỗ trợ bình đẳng giới trong các tiểu ngành 
năng lượng và cơ sở hạ tầng.26
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Phụ lục 1: Ghi chú cho các bảng thống kê

Tóm tắt Số liệu và Nguồn 

1. Ấn phẩm "Bình đẳng Giới và các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững  tại châu Á - Thái Bình Dương: Số 
liệu ban đầu và lộ trình  cho sự thay đổi vào năm 
2030" cung cấp các số liệu đầu vào cho các chỉ số 
liên quan đến giới của các MTPTBV nhằm hỗ trợ 
57 nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương (bao 
gồm 47 nền kinh tế thành viên ADB và 10 nền 
kinh tế khác),1 các tổ chức cấp khu vực và các bên 
liên quan khác để xác định các vấn đề chính và 
theo dõi tiến độ đạt được bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ theo Chương trình Nghị sự 
2030 về sự Phát triển Bền vững. 

Bản ghi chú này mô tả quá trình thu thập dữ liệu cho 
các chỉ tiêu và chỉ số liên quan đến giới trong khuôn 
khổ MTPTBV, bao gồm thông tin về tính sẵn có của các 
chỉ số (với các chi tiết trong Chương 2) và các nguồn dữ 
liệu trong các bảng được trình bày trong báo cáo này.

2. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn và tài liệu 
tham khảo sau:

(a) Phòng Thống kê Liên Hợp Quốc "Phân loại cho các 
chỉ số MTPTBV toàn cầu, 15/12/2017" sau cuộc họp 
lần thứ 6 của Nhóm liên cơ quan và chuyên gia 
về các Chỉ số của Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(IAEG-MTPTBV) vào tháng 11/2017.2

(b) Báo cáo của Nhóm Liên Cơ quan và chuyên gia về 
các Chỉ số của Mục tiêu Phát triển Bền vững. Lưu 
ý của Tổng thư ký (E/CN.3/2017/2), Phụ lục III của 
Nhóm Liên Cơ quan và Chuyên gia về các Chỉ số 
của Mục tiêu Phát triển Bền vững.3

(c) Bản tổng hợp Siêu dữ liệu cho các Chỉ số Toàn 
cầu được đề xuất nhằm Rà soát cho Chương trình 
2030 về sự Phát triển Bền vững, một kết quảcủa 
Nhóm Liên Cơ quan và Chuyên gia về Dữ liệu 
Tổng hợp, nhận được vào tháng 7 năm 2017 từ 
các cơ quan Liên Hợp Quốc, các Quỹ và chương 
trình, các văn phòng LHQ khác, các Ủy ban cấp 
khu vực, các tổ chức khu vực và quốc tế khác, liên 
quan đến các chỉ số sau đó được đề xuất cho Ủy 
ban thống kê Liên Hợp Quốc.4

3. Trong ấn phẩm này, một danh sách các chỉ số và 
chỉ tiêu liên quan đến giới ở châu Á và Thái Bình 
Dương đã được đưa ra và thừa nhận mối liên hệ 
giữa các MTPTBV, sự cần thiết phải giải quyết các 
nguyên nhân mang tính cấu trúc của bất bình 

đẳng giới và tầm quan trọng của các hành động 
mạnh mẽ để vượt qua những phân biệt đối xử 
đã tồn tại trong thời gian dài. Danh sách này bao 
gồm 62 chỉ tiêu và 88 chỉ số. Trong danh sách này 
có 54 chỉ số MTPTBV toàn cầu đề cập cụ thể đến 
giới tính, giới, phụ nữ và trẻ em gái, và/hoặc cụ 
thể hoặc chủ yếu hướng đến nhóm đối tượng là 
phụ nữ và trẻ em gái (những chỉ số cốt lõi cụ thể 
về giới). Ngoài ra, 34 chỉ số MTPTBV toàn cầu liên 
quan đến việc đánh giá tình trạng bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ tại khu vực châu Á Thái 
Bình Dương đã được xác định để đánh giá số liệu 
đầu kỳ trong báo cáo này. Trong danh sách tổng 
hợp 88 chỉ số liên quan đến giới này, có 85 chỉ số 
độc lập (vì chỉ số 1.5.1 giống chỉ số 11.5.1 và 13.1.1; và 
chỉ số 10.3.1 cũng giống chỉ số 16.b.1). 

Trong số 85 chỉ số độc lập đó, 59% có thể được đưa 
vào trong các phân tích và Bảng Thống kê của báo 
cáo này (với dữ liệu sẵn có "ở một mức độ trung bình" 
đến "mức độ cao"). Dựa trên phân loại cập nhật của 
ba cấp chỉ số được IAEG-MTPTBV đưa ra tại Hội nghị 
lần thứ 6 vào tháng 11 năm 2017, 85 chỉ số liên quan 
đến giới được phân loại như sau:

•  Cấp I: Chỉ số rõ ràng về mặt khái niệm, có phương 
pháp và tiêu chuẩn quốc tế, dữ liệu được các quốc 
gia thu thập thường xuyên cho ít nhất 50% quốc 
gia và dân số ở mọi khu vực mà liên quan đến chỉ 
số này.

•  Cấp II: Chỉ số rõ ràng về mặt khái niệm, có phương 
pháp và tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, 
nhưng dữ liệu không được các quốc gia thường 
xuyên thu thập.

• Cấp III: Không có phương pháp hoặc các tiêu chuẩn 
được quốc tế xây dựng, nhưng phương pháp / tiêu 
chuẩn đang được (hoặc sẽ được) xây dựng hoặc 
thử nghiệm

Phân loại 85 chỉ số MTPTBV liên quan đến giới theo cấp độ:

Phân loại cấp đô Số lượng các chỉ số 
MTPTBV liên quan 

giới  

Tỉ lệ các chỉ s 
MTPTBV liên quan 

đến giới (%)

Cấp I 25 29

Cấp II 37 44

Cấp III 20 24

Cấp I/II 1 1

Cấp II/III 1 1

Tier I/II/III 1 1
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4. Việc thu thập dữ liệu tập trung vào 85 chỉ số này, 
dựa trên các nguồn dữ liệu chính thức có sẵn, 
được công bố rộng rãi. Nguồn dữ liệu chính là Cơ 
sở dữ liệu chỉ số MTPTBV toàn cầu, được Phòng 
Thống kê Liên Hợp Quốc cập nhật vào ngày 30 
tháng 11 năm 2017 như là cơ sở để quảng bá "Chỉ 
số MTPTBV toàn cầu".5 Cơ sở này cung cấp quyền 
truy cập vào dữ liệu được tổng hợp thông qua 
hệ thống của Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị cho 
Báo cáo hàng năm của Tổng Thư ký về "Tiến bộ 
Hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững".6 
Các trang web và báo cáo công khai của các cơ 
quan giám sát dữ liệu các chỉ số của MTPTBV 
và các cơ quan liên quan khác (bao gồm ADB, 
UNESCAP và Ngân hàng Thế giới) duy trì các cơ 
sở dữ liệu lớn về các thông tin có liên quan cũng 
được khai thác nhằm cung cấp dữ liệu quốc tế 
có thể so sánh. Làm việc trực tiếp với các cơ quan 
giám sát cũng được thực hiện để làm rõ thêm các 
vấn đề, trong khi các chỉ số MTPTBV liên tục được 
phát triển như một hệ thống giám sát khung 
phát triển toàn cầu (ví dụ, để làm rõ sự không 
thống nhất với các nguồn thông tin quốc gia). 

5. Dữ liệu từ các nguồn quốc tế cũng được bổ sung 
thêm bằng các thông tin thu thập được từ các 
cuộc điều tra hộ gia đình công khai (bao gồm 
Khảo sát về Nhân khẩu học và Y tế, và Khảo sát 
đánh giá các Mục tiêu về Trẻ em và Phụ nữ). Kết 
quả của các cuộc điều tra tiếp tục được đánh giá 
để có được sự phân tách của các chỉ số (ví dụ, 
phân tách dựa trên giới tính, giới tính của chủ 
hộ, địa bàn thành thị - nông thôn, mức sống, 
nhóm tuổi, dân tộc, hoặc các đặc điểm nhân khẩu 
học khác), hoặc gộp những chỉ số này thành các 
nhóm nhỏ. Các chỉ số bổ sung cũng được tìm 
kiếm và tổng hợp để giải quyết việc thiếu dữ liệu 
cho các chỉ số được phân loại là "Cấp 2" hoặc "Cấp 
3". Một vài chỉ số bổ sung cung cấp thêm thông 
tin cho một số chỉ số MTPTBV cũng được đưa vào 
Bảng thống kê.

6. Một hệ thống thống nhất để thu thập thêm 
thông tin từ các quốc gia và các nền kinh tế cũng 
được thiết lập thông qua bảng câu hỏi quốc gia 
nhằm bổ sung các thông tin mà đã thu thập 
từ Cơ sở dữ liệu chỉ số MTPTBV toàn cầu và các 
nguồn quốc tế khác. Bảng câu hỏi cũng cho phép 
giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu, cho phép theo dõi 
tình hình của phụ nữ và trẻ em gái, và tiếp tục 
phân tách số liệu hơn nữa, nếu có thể. Bản câu 
hỏi đã yêu cầu các quốc gia và nền kinh tế cung 
cấp thông tin về một số chỉ số MTPTBV liên quan 
đến giới: (a) không có dữ liệu sẵn có (đặc biệt là 
dữ liệu có phân tách) từ các cơ quan giám sát 
LHQ, các trang web hoặc báo cáo thống kê quốc 
gia hoặc cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa từ các cuộc 
khảo sát về nhân khẩu học và khảo sát Đánh giá 
các Mục tiêu về Trẻ em và Phụ nữ; và (b) đối với 
các chỉ số mà có thể được thay thế bằng dữ liệu 
mới từ người trả lời hoặc có thông tin về nỗ lực 

thu thập và ước tính số liệu. 18 nước và vùng lãnh 
thổ đã trả lời khảo sát này, cung cấp thông tin 
liên quan đến tình trạng thu thập số liệu về giới 
và phát triển thống kê.

7. Các MTPTBV cho phép các quốc gia và vùng lãnh 
thổ giải quyết một loạt vấn đề Phát triển Bền 
vững có liên quan đến nhau nhưng rất phức tạp. 
Tuy nhiên, các khu vực và nền kinh tế cần phải ưu 
tiên hành động để ứng phó với những thách thức 
trong việc theo dõi tiến độ đạt được các MTPTBV. 
Các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng được yêu 
cầu cung cấp thông tin cơ bản về kế hoạch và 
các nghiên cứu đặc biệt đã được tiến hành về 
phát triển thống kê giới, ví dụ, khảo sát sử dụng 
thời gian và nghiên cứu về bạo lực đối với phụ 
nữ và quyền sở hữu tài sản. Theo quan điểm của 
chương trình nghị sự Về sự Phát triển Bền vững 
2030 không bỏ ai lại phía sau, các quốc gia và nền 
kinh tế cũng được yêu cầu cung cấp thông tin 
về bất kỳ một nghiên cứu hay điều tra nào để có 
được thông tin về người khuyết tật, các phúc lợi 
của người di cư và các nhóm thiểu số về chủng 
tộc và sắc tộc. Các quốc gia và nền kinh tế cũng 
được yêu cầu cung cấp thông tin về các dự án và 
hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ gần đây, đang 
diễn ra hoặc đang được đề xuất cho việc phát 
triển và cải thiện thống kê giới và các lĩnh vực mà 
Cục Thống kê Quốc gia có ý định tìm kiếm sự hỗ 
trợ của nhà tài trợ hoặc hỗ trợ kỹ thuật để xây 
dựng năng lực hướng tới việc tạo ra và cải thiện 
các chỉ số MTPTBV liên quan đến giới.

8. Các bảng thống kê trong Phụ lục 2 trình bày 50 
trong số 85 chỉ số MTPTBV liên quan đến giới 
tính, bao gồm 17 mục tiêu MTPTBV (ngoại trừ 
Mục tiêu 12, 14 và 15). Một bộ chín chỉ số liên quan 
đến giới nhằm làm phong phú thêm bức tranh 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở châu 
Á và Thái Bình Dương được trình bày theo hiện 
trạng của số liệu đầu vào được cung cấp trong 
Chương 2 của báo cáo này.

Nguồn dữ liệu cho các chỉ số. Trừ khi có lưu ý khác, 
dữ liệu được sử dụng để lập Bảng Phụ lục Thống kê 
là từ các cơ quan quốc tế có nhiệm vụ, nguồn lực và 
chuyên môn để thu thập, xử lý và tổng hợp dữ liệu 
quốc gia để so sánh giữa các nước. Các nguồn chính 
được trình bày ở cuối mỗi bảng. Báo cáo này phản 
ánh hiện trạng của các chỉ số MTPTBV chính thức ở 
châu Á và Thái Bình Dương tính đến tháng 12 năm 
2017, đối với các chỉ số có sẵn tại thời này trong Cơ sở 
dữ liệu MTPTBV toàn cầu và tháng 7 năm 2017 đối với 
các chỉ số khác. 

Sự khác biệt giữa các nguồn dữ liệu quốc gia và quốc 
tế. Trong một số trường hợp, ước tính quốc gia cho 
một chỉ số khác với các chỉ số của các cơ quan quốc 
tế và được trình bày trong các bảng. Những khác biệt 
này phát sinh từ ba yếu tố chính: quá trình cân chỉnh 
để dữ liệu có thể so sánh giữa các quốc gia; cập nhật 
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và điều chỉnh giai đoạn báo cáo của các cơ quan quốc 
tế không trùng với thời điểm phát hành dữ liệu của 
các hệ thống thống kê quốc gia; và các cơ quan quốc 
tế đưa ra ước tính về dữ liệu bị thiếu. Những nỗ lực 
của các cơ quan quốc tế và các đối tác quốc gia của họ 
nhằm tăng cường sự phối hợp trong thu thập dữ liệu 
với mục tiêu cuối cùng là loại bỏ những khác biệt này.

Nhóm các tiểu vùng và tổng hợp cho châu Á và Thái 
Bình Dương. Việc nhóm cácnhóm tiểu vùng dựa trên 
sự phân loại 57 nền kinh tế này trong các ấn phẩm 
chung của ADB và LHQ (như đánh giá giới trong Mục 
tiêu Thiên niên Kỉ của ADB/UN năm 2006 và các báo 
cáo thường niên về Mục tiêu Thiên niên Kỉ của UNDP/
UNESCAP/ADB). Trong trường hợp có thể, con số 
trung bình có các tiểu vùng dựa trên trọng số dân số 
ở các chỉ số được trình bày trong các bảng. Nói chung, 
con số trung bình được trình bày khi dữ liệu có sẵn 
cho ít nhất 50 % các quốc gia trong một tiểu vùng 
và đại diện cho khoảng hai phần ba dân số của tiểu 
vùng.

Biểu tượng. Các ký hiệu sau được sử dụng trong các 
bảng:

... cho biết dữ liệu không có sẵn.

- cho biết con số tổng hợp khu vực không thể áp dụng 
hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được con số 
tổng hợp khu vực.

0 hoặc 0.0 cho biết "không" hoặc "không đáng kể".

biểu thị các chỉ số trong danh sách 54 chỉ 
số MTPTBV toàn cầu về giới cụ thể có liên quan rõ 
ràng đến giới tính, giới, phụ nữ và trẻ em gái và/hoặc 
hướng đến mục tiêu cụ thể hoặc chủ yếu là về phụ nữ 
và trẻ em gái. (Xem Chương 2 và Phụ lục của Chương 
2 để biết thêm thông tin.)

biểu thị các chỉ số MTPTBV toàn cầu được xác 
định là có liên quan đến giới trong khu vực châu Á và 
Thái Bình Dương, ngoài danh sách 54 chỉ số Cốt Lõi.

  
Danh sách các Tiểu vùng

Các nền kinh tế Phát triển (3)
Úc
Nhật 
New Zealand

Đông và Đông Bắc Á (6) 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
Hồng Kông, Trung Quốc
Macau, Trung Quốc
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Mông Cổ
Hàn Quốc

Thái Bình Dương (19) 
Quần đảo Samoa thuộc Mỹ
Fiji
Polynésie thuộc Pháp
Guam
Quần đảo Marshall Kiribati
Liên bang Micronesia 
Nauru
New Caledonia
Niue
Quần đảo Bắc Mariana Palau
Samoa 
Papua New Guinea
Quần đảo Solomon Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Bắc và Trung Á (9)
Armenia    Azerbaijan   Georgia   Kazakhstan   Kyrgyz 
Republic
Russian    Federation    Tajikistan    Turkmenistan 
Uzbekistan

Nam Á và Tây Nam Á (10)
Afghanistan Bangladesh Bhutan
Iran (Cộng hòa Hồi giáo)
Maldives
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
Thổ Nhĩ Kỳ

Đông Nam Á (11) 
Brunei 
Cambodia 
Indonesia
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
Cộng hòa Malaysia
Myanmar 
Philippines 
Singapore 
Thái Lan 
Timor-Leste 
Việt Nam

CỐT LÕI

SD
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Phụ lục 2: Các bảng thống kê

• Bảng 1.1 Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế

•  Bảng 1.2a Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số có việc làm dưới chuẩn nghèo quốc tế (1,90 USD/ ngày

•  Bảng 1.2b Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 1: Dân số có việc làm dưới chuẩn nghèo quốc tế 
        (3,10 USD /ngày)

•  Bảng 1.3 Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số và hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia

•  Bảng 1.4 Các chỉ số bổ sung MTPTBV 1: Dân số theo chuẩn nghèo đa chiều

• Bảng 1.5a Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số được hưởng an sinh xã hội (về thị trường lao động và các chương 
trình trợ giúp xã hội)

• Bảng 1.5b Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số được hưởng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, 
chăm sóc tiền sản và trợ cấp thai sản)

• Bảng 1.5c Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV 1.5c: Chỉ số An sinh Xã hội theo giới tính và chương trình (Chỉ số An 
sinh Xã hội)

• Bảng 2.1 Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực

• Bảng 2.2 Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em

• Bảng 2.3 Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em

• Bảng 2.4 Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ thừa cân ở trẻ em

• Bảng 3.1 Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỉ lệ tử vong mẹ

• Bảng 3.2a Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi

• Bảng 3.2b Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 3: Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh

• Bảng 3.3 Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỉ suất tử vong chu sinh (28 ngày đầu sau khi sinh)

• Bảng 3.4 Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỉ lệ nhiễm HIV mới

• Bảng 3.5 Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm và tử vong do tự tử

• Bảng 3.6a Một số chỉ số MTPTBV 3: Dịch vụ sức khỏe sinh sản và tử vong do điều kiện nước sạch vệ sinh không 
an toàn

• Bảng 3.6b Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ suất sinh theo độ tuổi

• Bảng 4.1 Một số chỉ số MTPTBV 4: Thành thạo trong kỹ năng đọc và toán

• Bảng 4.2 Một số chỉ số MTPTBV 4: Tỉ lệ trẻ được đến trường mần non có tổ chức 

• Bảng 4.3a Một số chỉ số MTPTBV 4: Sự cân bằng về giới trong tỉ lệ đi học và thành tích học tập

• Bảng 4.3b Một số chỉ số MTPTBV 4: Cân bằng giới trong số lượng giáo viên được đào tạo

• Bảng 4.4 Một số chỉ số MTPTBV 4: Các giáo viên được đào tạo chính thức

• Bảng 5.1 Các chỉ số MTPTBV 5 bổ sung: Phân biệt đối xử về giới và khuôn khổ pháp lý

• Bảng 5.2a Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Ra quyết định và quan điểm về bạo hành vợ phân tách 
theo tuổi, nơi cư trú và mức sống
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• Bảng 5.2b Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: : Ra quyết định và quan điểm về bạo hành vợ phân 
tách theo trình độ giáo dục và nghề nghiệp

• Bảng 5.3 Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Phụ nữ bị bạo lực gia đình

• Bảng 5.4a Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Phụ nữ đã lập gia đình từ 15-49 tuổi thích sinh con 
gái hơn

• Bảng 5.4b Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Phụ nữ đã lập gia đình từ 15-49 tuổi thích sinh con 
trai hơn

•  Bảng 5.4c Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Phụ nữ đã lập gia đình ở độ tuổi 15-49 thấy thích sinh 
con trai hoặc gái đều như nhau

• Bảng 5.5a Một số chỉ số MTPTBV 5: Phụ nữ bị bạo lực từ bạn tình hiện tại hoặc trước đây

•  Bảng 5.5b Một số chỉ số MTPTBV 5: Phụ nữ bị bạo lực từ một người không phải là bạn tình

•  Bảng 5.6 Một số chỉ số MTPTBV 5: Kết hôn sớm và thời gian dành cho công việc chăm sóc không được trả lương

•  Bảng 5.7a Một số chỉ số MTPTBV 5: Phụ nữ trong quốc hội và vị trí quản lý, và tỷ lệ phụ nữ tự quyết định về sức 
khỏe sinh sản và tình dục

• Bảng 5.7b Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Các luật và quy định về sức khỏe sinh sản

• Bảng 5.8 Các chỉ số MTPTBV 5 được chọn: Tỉ lệ sở hữu đất nông nghiệp và sở hữu điện thoại di động

• Bảng 5.9 Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 5: Phụ nữ tiếp cận tín dụng, sở hữu đất đai và tài sản, và 
pháp luật về bạo lực đối với phụ nữ

• Bảng 6.1a Một số chỉ tiêu MTPTBV 6: Dân số sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh được cải thiện

• Bảng 6.1b Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 6: Tỉ lệ hộ gia đình phân chia theo người chịu trách 
nhiệm đi lấy nước

• Bảng 7.1a Một số chỉ số MTPTBV 7: Tiếp cận nguồn điện và nhiên liệu sạch và công nghệ

• Bảng 7.1b Một số chỉ số MTPTBV 7: Tiếp cận điện theo giới tính, nơi cư trú và mức sống

• Bảng 8.1 Một số chỉ số MTPTBV 8: Việc làm phi chính thức và lao động trẻ em

• Bảng 8.2 Một số chỉ số MTPTBV 8: Khoảng cách giới về tiền lương

• Bảng 8.3 Một số chỉ số MTPTBV 8: Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ người lớn có tài khoản tại một tổ chức tài chính

• Bảng 8.4a Các chỉ số MTPTBV 8 bổ sung: Phân bố việc làm theo ngành

• Bảng 8.4b Các chỉ số MTPTBV 8 bổ sung: Việc làm tự tạo phân theo tình trạng việc làm

• Bảng 8.4c Chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 8: Tỷ số giới tính trong việc làm

• Bảng 9.1 Một số chỉ số MTPTBV 9: Tiếp cận đường nông thôn, truy cập internet và công nghệ di động

• Bảng 10.1 Các chỉ số MTPTBV 10 và MTPTBV 11: Tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình hoặc thu nhập bình quân đầu 
người trong nhóm 40% dân số nghèo nhất và tỷ lệ dân số đô thị sống trong các khu ổ chuột

• Bảng 10.2 Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV 10: Dân số đô thị sống trong các khu ổ chuột theo giới 
tính và độ tuổi

• Bảng 11 Một số chỉ số MTPTBV 13: Tỉ lệ người tử vong, người bị ảnh hưởng và mất tích do thiên tai

• Bảng 12.1 Một số chỉ số MTPTBV 16: tỉ lệ tử vong do bạo lực, giết người có chủ ý và tử vong do xung đột

• Bảng 12.2 Một số chỉ số MTPTBV 16: Trẻ em bị sự trừng phạt về thể chất và / hoặc gây áp lực tiêu cực về tâm lý 
xã hội từ người chăm sóc

• Bảng 12.3 Một số chỉ số MTPTBV 16: Nạn nhân buôn người

• Bảng 12.4 Một số chỉ số MTPTBV 16 và 17: Các thiết chế toàn diện cho tất cả mọi người
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Bảng 1.1: Một số chỉ số SDG 1: Dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc tế 

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở mọi hình 
thức và ở mọi nơi 

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực đối 
với tất cả mọi người ở mọi nơi, hiện được xác định là những người 
sống dưới mức 1,25 Đô la Mỹ một ngày 

Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, theo 
giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí địa lý (thành 
thị/nông thôn) 

 Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc tế là 1,90 Đô la 
Mỹ mỗi ngày theo sức mua tương đương năm 2011 (%) 

Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc tế là 3,10 Đô la Mỹ 
mỗi ngày theo sức mua tương đương năm 2011 (%) 

 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 
Các nền kinh tế phát triển                  
Úc 0,7 ⬤ (2001) 0,7 ⬤ (2010) 1,0 ⬤ (2001) 0,7 ⬤ (2010) 
Nhật …   0,4 ⬤ (2008) …   0,7 ⬤ (2008) 
New Zealand …   …   …   …   
Đông và Đông Bắc Á             
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 32,0 ⬤∎ (2002) 1,9 ⬤∎ (2013) 56,4 ⬤∎ (2002) 11,1 ⬤∎ (2013) 
Hồng Kông, Trung Quốc …   …   …   …   
Macau, Trung Quốc …   …   …   …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …   …   …   …   
Mông Cổ 10,6  (2002) 0,2  (2014) 33,6  (2002) 2,7  (2014) 
Hàn Quốc 0,3  (2006) 0,3  (2012) 0,7  (2006) 0,7  (2012) 
Bắc và Trung Á             
Armenia 19,3  (2001) 1,9  (2015) 53,1  (2001) 12,3  (2015) 
Azerbaijan …   0,5  (2008) 16,3   2,5  (2008) 
Georgia 21,0  (2000) 8,3  (2015) 45,1  (2000) 23,7  (2015) 
Kazakhstan 10,5  (2001) 0,0  (2015) 31,2  (2001) 0,3  (2015) 
Cộng hoà Kyrgyz 42,2  (2000) 2,5  (2015) 75,7  (2000) 21,0  (2015) 
Liên bang Nga 2,3  (2000) 0,0  (2015) 9,2  (2000) 0,2  (2015) 
Tajikistan 30,8  (2003) 4,7  (2015) 64,8  (2003) 18,6  (2015) 
Turkmenistan …   …   …   …   Uzbekistan 68,1  (2000) 66,8  (2003) 88,7  (2000) 87,8  (2003) 
Thái Bình Dương             
Samoa thuộc Mỹ …   …   …   …   
Quần đảo Cook …   …   …   …   
Fiji 4,9  (2002) 1,5  (2013) 20,3  (2002) 13,3  (2013) 
Polynésie thuộc Pháp …   …   …   …   
Guam …   …   …   …   
Kiribati 12,9  (2006) …   32,7  (2006) …   
Quần đảo Marshall …   …   …   …   
Liên bang Micronesia 10,6  (2005)5 15.2  (2013) 61,7  (2005)5 35,9  (2013) 
Nauru …   …   …   …   
New Caledonia …   …   …   …   
Niue …   …   …   …   
Quần đảo Bắc Mariana …   …   …   …   
Palau …   …   …   …   
Papua New Guinea …   38,0  (2009) …   64,0  (2009) 
Samoa …   0,6  (2008) …   8,4  (2008) 
Quần đảo Solomon 45,6  (2005) 25,1  (2013) 69,3  (2005) 56,7  (2013) 
Tonga 2,8  (2001) 1,1  (2009) 7,7  (2001) 7,9  (2009) 
Tuvalu …   3,3  (2010) …   16,8  (2010) 
Vanuatu …   13,1  (2010) …   37,3  (2010) 
Nam và Tây Nam Á             
Afghanistan …   …   …   …   
Bangladesh 33,7  (2000) 18,5  (2010) 70,1  (2000) 56,8  (2010) 
Bhutan 35,2  (2003) 2,2  (2012) 60,9  (2003) 13,3  (2012) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 0,4  (2005) 0,3  (2013) 3,0  (2005) 2,3  (2013) 
Maldives 10,0  (2002) 7,3  (2009) 36,5  (2002) 23,3  (2009) 
Nepal 46,1  (2003) 15,0  (2010) 73,8  (2003) 48,4  (2010) 
Pakistan 28,7  (2001) 6,1  (2013) 70,0  (2001) 36,9  (2013) 
Sri Lanka 8,3  (2002) 1,9  (2012) 33,9  (2002) 14,6  (2012) 
Thổ Nhĩ Kz 1,7  (2002) 0,3  (2014) 9,9  (2002) 2,0  (2014) 
Đông Nam Á             
Vương quốc Brunei …   …   …   …   
Campuchia …   …   …   …   
Indonesia 39,8 ∎ (2000) 6,8 ∎ (2016) 78,5 ∎ (2000) 29,9 ∎ (2016) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 33,8  (2002) 22,7  (2012) 70,3  (2002) 56,2  (2012) 
Malaysia 0,4 ⬤ (2004) 0,3 ⬤ (2009) 2,3 ⬤ (2004) 2,7 ⬤ (2009) 
Myanmar …   6,5  (2015) …   28,3  (2015) 
Philippines 14,5  (2000) 8,3  (2015) 41,2  (2000) 31,8  (2015) 
Singapore …   …   …   …   
Thái Lan 2,6  (2000) 0,0  (2013) 17,0  (2000) 0,9  (2013) 
Đông Timor 42,5  (2001) 43,5  (2007) 71,3  (2001) 78,9  (2007) 
Việt Nam 38,0  (2002) 2,8  (2014) 69,2  (2002) 10,7  (2014) 
Châu Á và Thái Bình Dương 25,4 (2002) 4,1 (2013) 48,9 (2002) 17,9 (2013) 
Các nền kinh tế phát triển ---  0,3 (2013) ---  0,7 (2013) 
Các nền kinh tế đang phát triển 26,9 (2002) 4,2 (2013) 51,7 (2002) 18,8 (2013) 
Đông và Đông Bắc Á 30,8 (2002) 1,8 (2013) 54,4 (2002) 10,7 (2013) 
Bắc và Trung Á 11,5 (2002) 4,3 (2013) 21,2 (2002) 11,9 (2013) 
Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á 21,9 (2002) 6,3 (2013) 50,3 (2002) 30,2 (2013) 
Đông Nam Á 25,0 (2002) 7,5 (2013) 54,0 (2002) 28,2 (2013) 
 
Nguồn: 
Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại: http: // 
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 3 & 4: Các chỉ số Phát 
triển Thế giới tại: http://www.data.worldbank.org. (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
Chú thích: 
Cả hai chỉ số đều dựa trên tiêu dùng trừ khi có ghi chú khác. 3,1 Đô la Mỹ một ngày theo sức mua 
tương đương năm 2011 là tương đương với chuẩn nghèo 2 Đô la Mỹ một ngày theo sức mua tương 
đương năm 2005, thường được sử dụng làm chuẩn nghèo cho các quốc gia có thu nhập trung bình. 

 
Ước tính tổng hợp tiểu vùng được tạo từ Cơ sở dữ liệu trực tuyến PovcalNet của Ngân hàng Thế 
giới. 
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm. Truy cập vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. 
⬤ = Dựa trên thu nhập. ∎ = Bình quân ước tính của thành thị và nông thôn. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 

CỐT 
LÕI 

Bảng 1.1: Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc tế

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở 
mọi hình thức và ở mọi nơi

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng 
cực đối với tất cả mọi người ở mọi nơi, hiện được xác định là 
những người sống dưới mức 1,25 Đô la Mỹ một ngày

Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, 
theo giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí địa 
lý (thành thị/nông thôn)

Nguồn:
Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. 
Có sẵn tại: http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 3 & 4: 
Các chỉ số Phát triển Thế giới tại: http://www.data.worldbank.org. (Truy cập tháng 12 năm 2017).

Chú thích:
Cả hai chỉ số đều dựa trên tiêu dùng trừ khi có ghi chú khác. 3,1 Đô la Mỹ một ngày theo sức mua 
tương đương năm 2011 là tương đương với chuẩn nghèo 2 Đô la Mỹ một ngày trong năm 2005, thường 
được sử dụng làm chuẩn nghèo cho các quốc gia có thu nhập trung bình.
Ước tính tổng hợp tiểu vùng được tạo từ Cơ sở dữ liệu trực tuyến PovcalNet của Ngân hàng Thế giới.
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm. Truy cập vào ngày 1 tháng 1 năm 2018.
l = Dựa trên thu nhập.   n = Bình quân ước tính của thành thị và nông thôn
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.

COÁT LOÕI
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Nguồn:
Tất cả các cột: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: 
http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017).

Chú thích: 
Ước tính tổng hợp tiểu vùng được cung cấp bởi Cán bộ của Đơn vị Phân tích và Sản xuất Dữ liệu, Cục 
Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế.

Bảng 1.2a: Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế (US$1.90 trên ngày)

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo 
ở mọi hình thức và ở mọi nơi

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng 
cực đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, hiện được xác 
định là những người sống dưới mức 1,25 Đô la Mỹ một ngày

Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, theo giới 
tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí địa lý (thành thị/
nông thôn)

… = không có dữ liệu

— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.

COÁT LOÕI
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Bảng 1.2a: Một số chỉ số SDG 1: Dân số có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế (US$1.90 trên ngày) 

 
Nguồn: Tất cả các cột: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn 

 
… = không có dữ liệu 

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo ở mọi 
hình thức và ở mọi nơi 

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực đối 
với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, hiện được xác định là những 
người sống dưới mức 1,25 Đô la Mỹ một ngày 

Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, theo 
giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí địa lý (thành 
thị/nông thôn) 

 Tỷ lệ dân số có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế là 1,90 Đô la Mỹ mỗi ngày theo sức mua tương đương năm 
2011 (%) 

 Tất cả các độ tuổi Thanh niên từ 15 đến 24 tuổi Người từ 25 tuổi trở lên 
 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

 Năm đầu tiên 
(2000) 

Năm gần đây 
nhất (2016) 

Năm đầu tiên 
(2000) 

Năm gần đây 
nhất (2016) 

Năm đầu tiên 
(2000) 

Năm gần đây 
nhất (2016) 

Các nền kinh tế phát triển                  
Úc … … … … … … … … … … … … 
Nhật … … … … … … … … … … … … 
New Zealand … … … … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á             
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 34,3 34,6 4,3 4,6 40,0 40,7 6,1 5,9 33,2 33,1 4,1 4,5 
Hồng Kông, Trung Quốc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Macau, Trung Quốc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 70,5 72,1 23,7 23,8 73,2 74,1 29,7 30,1 69,9 71,6 22,6 22,6 
Mông Cổ 10,5            
Hàn Quốc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bắc và Trung Á             
Armenia 5,3 7,5 2,1 2,0 7,6 6,6 3,4 1,3 5,0 7,6 2,0 2,0 
Azerbaijan 2,8 2,1 0,8 0,5 2,5 2,8 0,4 0,7 2,8 2,0 0,8 0,5 
Georgia 7,1 5,7 4,5 3,1 7,3 6,4 4,2 3,1 7,1 5,7 4,5 3,1 
Kazakhstan 2,6 2,7 1,7 0,7 4,8 4,5 1,5 1,2 2,1 2,4 1,7 0,7 
Cộng hoà Kyrgyz 28,1 18,2 4,4 1,7 26,3 21,8 4,2 2,0 28,6 17,3 4,5 1,6 
Liên bang Nga 1,1 1,9 1,3 1,3 2,8 2,9 1,8 1,8 0,9 1,8 1,2 1,3 
Tajikistan 49,4 53,0 3,2 2,7 53,6 57,2 2,1 3,1 48,1 51,8 3,4 2,6 
Turkmenistan 18,0 11,7 3,7 1,6 18,1 13,3 3,9 2,0 18,0 11,4 3,7 1,5 
Uzbekistan 44,9 41,9 5,8 3,2 48,6 44,5 6,6 4,0 43,9 41,3 5,6 3,1 
Thái Bình Dương             
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook ... … … … … … … … … … … … 
Fiji 5,6 6,3 3,9 4,8 7,5 6,1 5,1 4,4 5,1 6,3 3,6 4,8 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … … … 
Nauru … … … … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … … … … … 
Papua New Guinea 62,0 63,0 15,4 13,8 66,1 67,0 19,0 17,7 60,5 61,4 14,3 12,7 
Samoa … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon 16,1 16,0 7,0 6,5 20,1 17,5 8,9 6,9 15,0 15,5 6,6 6,4 
Tonga … … … … … … … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á             
Afghanistan 81,8 87,2 82,0 87,2 83,7 87,5 84,1 87,6 81,0 87,1 81,2 87,0 
Bangladesh 80,0 81,9 62,7 66,2 81,4 82,5 63,7 67,9 79,5 81,6 62,4 65,8 
Bhutan 50,3 55,5 3,8 4,3 59,4 62,7 5,1 6,4 47,6 52,7 3,6 4,0 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 4,7 1,6 1,4 1,0 3,1 1,2 1,4 0,6 5,2 1,8 1,4 1,1 
Maldives 12,3 16,8 5,4 6,5 17,4 18,3 7,5 7,3 11,0 16,2 5,1 6,3 
Nepal 46,7 45,7 7,6 7,8 45,8 46,5 6,6 8,5 47,0 45,3 8,0 7,5 
Pakistan 16,3 18,7 7,3 8,7 16,5 18,8 7,8 8,4 16,3 18,7 7,2 8,8 
Sri Lanka 6,2 5,6 4,1 3,9 7,1 4,8 5,4 3,0 6,0 5,8 4,0 4,0 
Thổ Nhĩ Kz 1,6 0,8 0,6 0,6 1,6 0,6 0,8 0,3 1,6 0,8 0,5 0,6 
Đông Nam Á             
Vương quốc Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Campuchia 67,7 68,4 20,5 20,2 71,3 69,1 24,3 21,9 66,2 68,1 19,1 19,6 
Indonesia 46,6 49,4 10,4 10,6 50,8 49,1 11,9 9,4 45,4 49,5 10,2 10,8 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 75,4 76,2 46,4 45,6 77,1 77,5 51,5 51,8 74,7 75,6 44,9 43,2 
Malaysia 3,8 4,5 2,8 3,1 5,5 4,5 3,7 3,1 3,5 4,5 2,7 3,1 
Myanmar 81,1 82,7 10,4 9,0 83,3 84,3 13,1 12,2 80,5 82,3 9,8 8,3 
Philippines 16,5 13,0 9,8 6,6 20,8 13,4 13,3 6,5 15,3 12,9 9,0 6,6 
Singapore 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Thái Lan 1,1 1,1 0,1 0,1 1,6 1,9 0,2 0,2 1,0 0,9 0,1 0,1 
Đông Timor 49,6 46,3 10,1 9,0 50,8 47,9 13,3 10,3 49,3 45,6 9,7 8,8 
Việt Nam 35,8 37,0 3,7 4,0 41,8 43,8 6,37,6 33,8 34,8 3,2 3,3  
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển 33,0 34,2 8,9 7,8 38,8 41,2 13,2 11,2 31,7 32,5 8,3 7,3 
Đông và Đông Bắc Á 33,6 34,2 4,4 4,8 39,8 40,4 6,6 6,5 32,5 32,8 4,2 4,6 
Bắc và Trung Á 8,0 6,8 2,1 1,5 12,9 10,9 3,1 2,2 7,1 6,2 2,0 1,4 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á 36,6 50,4 25,4 30,9 39,1 54,5 27,4 31,7 35,7 48,9 24,9 30,7 
Đông Nam Á 36,6 38,8 8,2 7,5 42,4 43,4 11,0 9,7 35,0 37,6 7,6 7,2 

CỐT 
LÕI 
COÁT LOÕI
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Bảng 1.2b: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV 1: Dân số có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế 
(US$3.10 một ngày)

Nguồn:
Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui lòng xem 
ghi chú.

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo 
ở mọi hình thức và ở mọi nơi

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực 
đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, hiện được xác định là 
những người sống dưới mức 1,25 Đô la Mỹ một ngày

Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, 
theo giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí 
địa lý (thành thị/nông thôn)

Chú thích: 
Ước tính tổng hợp tiểu vùng được cung cấp bởi Cán bộ của Đơn vị Phân tích và Sản xuất Dữ liệu, Cục 
Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn
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tại: http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
Chú thích: Ước tính tổng hợp tiểu vùng được cung cấp bởi Cán bộ của Đơn vị Phân tích và Sản xuất 
Dữ liệu, Cục Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế. 

--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 

Bảng 1.2b: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV 1: Dân số có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế (US$3.10 một 
ngày) 

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo ở mọi 
hình thức và ở mọi nơi 

Mục tiêu 1.1: Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực 
đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, hiện được xác định là 
những người sống dưới mức 1,25 Đô la Mỹ một ngày 

Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số dưới chuẩn nghèo quốc tế, theo 
giới tính, tuổi, tình trạng việc làm và vị trí địa lý (thành 
thị/nông thôn) 

 Tỷ lệ người có việc làm sống dưới chuẩn nghèo quốc tế là 3,10 Đô la Mỹ mỗi ngày theo sức mua tương đương năm 2011 
(%) 

 Tất cả các độ tuổi Thanh niên từ 15 đến 24 tuổi Người từ 25 tuổi trở lên 
   Nam Nữ      Nam Nữ  Nam Nữ   Nam Nữ    Nam Nữ       Nam Nữ  
 Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Các nền kinh tế phát triển                        
Úc … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Nhật … …  … …  … …  … …  … …  … …  
New Zealand … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Đông và Đông Bắc Á                   
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 54,0 53,7 (2002) 10,3 9,7 (2016) 61,6 60,8 (2002) 12,6 12,2 (2016) 52,6 52,1 (2002) 10,0 9,3

… 
(2016) 

Hồng Kông, Trung Quốc … …  0,8 0,5 (2016) … …  0,7 0,6 (2016) … 

… 

 

…  0,8 0,5 (2016) 
Macau, Trung Quốc … …  0,7 0,5 (2016) … …  0,7 0,6 (2016) … …  0,7 0,5 (2016) 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 80,7 822, (2005)) 47,0 46,5 (2016) 85,7 86,3 (2005)) 55,4 54,9 (2016) 79,6 81,1 (2005)) 45,3 44,8 (2016) 
Mông Cổ 27,4 26,8 (2002) 6,3 5,6 (2016) 29,3 29,8 (2002) 6,2 7,5 (2016) 26,9 26,0 (2002) 6,3 5,4 (2016) 
Hàn Quốc … …  0,8 0,5 (2016) … …  0,7 0,6 (2016) … …  0,8 0,5 (2016) 
Bắc và Trung Á                   
Armenia 41,5 45,4 (2001) 12,4 12,1 (2016) 47,4 40,3 (2001) 13,3 10,5 (2016) 40,7 46,1 (2001) 12,3 12,2 (2016) 
Azerbaijan 11,5 10,2 (2001) 1,8 1,4 (2016) 9,4 13,8 (2001) 1,0 1,9 (2016) 11,8 9,5 (2001) 1,9 1,3 (2016) 
Georgia 21,7 21,4 (2002) 14,4 11,6 (2016) 17,7 23,2 (2002) 13,4 13,0 (2016) 22,1 21,2 (2002) 14,5 11,6 (2016) 
Kazakhstan 23,1 17,3 (2002) 4,5 2,0 (2016) 28,2 26,9 (2002) 4,4 3,6 (2016) 22,0 15,5 (2002) 4,5 1,8 (2016) 
Cộng hoà Kyrgyz 70,2 65,5 (2000) 15,0 9,0 (2016) 73,0 71,9 (2000) 17,3 11,4 (2016) 69,4 63,9 (2000) 14,5 8,5 (2016) 
Liên bang Nga 4,9 5,8 (2000) 3,8 3,4 (2016) 7,6 9,9 (2000) 4,3 5,2 (2016) 4,5 5,3 (2000) 3,8 3,3 (2016) 
Tajikistan 62,0 59,6 (2003) 13,0 12,7 (2016) 64,4 63,4 (2003) 10,6 15,3 (2016) 61,3 58,5 (2003) 13,6 12,1 (2016) 
Turkmenistan … …  8,5 4,5 (2016) … …  10,1 6,6 (2016) … …  8,1 4,1 (2016) 
Uzbekistan 71,3 69,3 (2000) 15,2 10,1 (2016) 76,5 75,1 (2000) 18,3 14,1 (2016) 69,9 68,0

,4 
(2000) 14,5 9,5 (2016) 

Thái Bình Dương                   
Samoa thuộc Mỹ … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Quần đảo Cook ... …  … …  … …  … …  … …  … …  
Fiji 15,9 13,7 (2002) 11,3

3 
10,1 (2016) 18,1 14,7 (2002) 12,2 10,7 (2016) 15,3 13,4 (2002) 11,1 10,0 (2016) 

Polynésie thuộc Pháp … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Guam … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Kiribati … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Quần đảo Marshall … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Liên bang Micronesia … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Nauru … …  … …  … …  … …  … …  … …  
New Caledonia … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Niue … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Quần đảo Bắc Mariana … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Palau … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Papua New Guinea … …  38,6 35,5 (2016) … …  42,5 40,0 (2016) … …  37,5 34,1 (2016) 
Samoa … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Quần đảo Solomon 55,7 48,8 (2005) 27,5 20,7 (2016) 54,5 50,2 (2005) 25,9 22,0 (2016) 55,9 48,5 (2005) 27,9 20,4 (2016) 
Tonga … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Tuvalu … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Vanuatu … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Nam và Tây Nam Á                   
Afghanistan 89,3 92,8 (2005) 86,4 90,4 (2016) 91,9 93,8 (2005) 89,1 91,6 (2016) 88,3 92,3 (2005) 85,4 89,8 (2016) 
Bangladesh 88,3 90,0 (2000) 83,1 85,9 (2016) 90,6 91,5 (2000) 86,5 88,1 (2016) 87,4 89,3 (2000) 82,3 85,4 (2016) 
Bhutan 29,5 33,2 (2003) 8,3 9,5 (2016) 39,2 41,2 (2003) 9,9 12,9 (2016) 26,5 29,9 (2003) 8,1 8,9 (2016) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 9,0 4,4 (2005) 3,6 2,2 (2016) 8,4 4,7 (2005) 3,4 2,0 (2016) 9,1 4,2 (2005) 3,6 2,2 (2016) 
Maldives 12,3 13,7 (2004) 11,1 11,9 (2016) 15,6 15,5 (2004) 14,6 13,7 (2016) 11,3 12,9 (2004) 10,5 11,4 (2016) 
Nepal 70,5 70,4 (2003) 34,2 32,6 (2016) 72,0 73,3 (2003) 34,0 33,2 (2016) 69,9 69,2 (2003) 34,3 32,3 (2016) 
Pakistan 65,9 73,1 (2002) 33,5 38,2 (2016) 70,1 73,5 (2002) 37,3 39,4 (2016) 64,4 72,9 (2002) 32,4 37,9 (2016) 
Sri Lanka 31,0 29,5 (2002) 11,8 9,9 (2016) 37,4 28,5 (2002) 15,2 9,2 (2016) 29,9 29,7 (2002) 11,3 9,9 (2016) 
Thổ Nhĩ Kz 7,2 7,1 (2002) 3,5 3,8 (2016) 10,1 8,4 (2002) 5,5 3,9 (2016) 6,5 6,7 (2002) 3,1 3,7 (2016) 
Đông Nam Á                   
Vương quốc Brunei … …  0,7 0,5 (2016) … …  0,7 0,6 (2016) … …  0,8 0,5 (2016) 
Campuchia 84,1 84,7 (2004) 55,7 55,2 (2016) 87,6 85,8 (2004) 63,1 57,8 (2016) 82,0 84,0 (2004) 53,0 54,4 (2016) 
Indonesia 79,0 80,5 (2000) 35,5 34,6 (2016) 84,3 78,8 (2000) 38,6 31,1 (2016) 77,6 81,0 (2000) 34,9 35,2 (2016) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 89,5 90,8 (2002) 72,3 73,8 (2016) 92,5 93,1 (2002) 78,4 79,1 (2016) 88,3 89,7 (2002) 70,5 71,7 (2016) 
Malaysia 7,4 7,0 (2007) 5,8 5,4 (2016) 8,7 7,1 (2007) 6,7 5,6 (2016) 7,1 6,9 (2007) 5,7 5,3 (2016) 
Myanmar 82,0 83,2 (2005) 35,8 35,0 (2016) 86,4 86,8 (2005) 40,1 38,2 (2016) 81,0 82,3 (2005) 34,9 34,3 (2016) 
Philippines 43,5 34,8 (2000) 26,8 17,9 (2016) 51,9 33,8 (2000) 33,9 16,8 (2016) 41,3 35,1 (2000) 25,2 18,1 (2016) 
Singapore … …  0,7 0,5 (2016) 17,1 …  0,7 0,6 (2016) … …  0,8 0,5 (2016) 
Thái Lan 13,9 13,3 (2000) 1,4 1,3 (2016) 70,3 15,0 (2000) 2,0 2,1 (2016) 13,3 13,0 (2000) 1,4 1,2 (2016) 
Đông Timor 69,0 66,2 (2001) 43,9 39,6 (2016) 79,4 65,1 (2001) 48,6 39,5 (2016) 68,6 66,6 (2001) 43,3 39,6 (2016) 
Việt Nam 71,8 73,8 (2002) 11,1 11,2 (2016) … 82,0 (2002) 17,3 18,7 (2016) 69,4 71,2 (2002) 9,9 9,9 (2016) 
Châu Á và Thái Bình Dương --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  
Các nền kinh tế phát triển --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  
Các nền kinh tế đang phát triển 57,1 57,8 (2000) 19,3 16,5 (2016) 65,0 65,7 (2000) 27,2 22,7 (2016) 55,3 55,9 (2000) 18,1 15,5 (2016) 
Đông và Đông Bắc Á 59,7 60,5 (2000) 10,6 10,1 (2016) 67,7 67,5 (2000) 13,5 13,2 (2016) 58,2 58,8 (2000) 10,2 9,7 (2016) 
Bắc và Trung Á 18,1 16,1 (2000) 6,2 4,5 (2016) 26,7 25,7 (2000) 8,8 7,6 (2016) 16,6 14,7 (2000) 5,9 4,2 (2016) 
Thái Bình Dương --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  
Nam và Tây Nam Á 57,8 66,9 (2000) 42,3 49,1 (2016) 62,9 70,1 (2000) 48,2 52,1 (2016) 56,0 65,7 (2000) 40,9 48,3 (2016) 

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương147 
 

 
Nguồn: Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui 
lòng xem ghi chú. 
Chú thích: Ước tính tổng hợp tiểu vùng được cung cấp bởi Cán bộ của Đơn vị Phân tích và Sản xuất 
Dữ liệu, Cục Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế. 

 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

Bảng 1.3: Một số chỉ số SDG 1: Dân số và hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia 

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở mọi hình thức và ở 
mọi nơi 

Mục tiêu 1.2: Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa 
tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống 
trong nghèo đói ở tất cả các phạm vi theo các định 
nghĩa quốc gia 

Chỉ số 1.2.1: Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo 
quốc gia, theo giới tính và độ tuổi 

   

Đông Nam Á 62,2 62,8 (2000) 25,5 23,1 (2016) 70,3 67,9 (2000) 31,5 26,8 (2016) 60,1 61,4 (2000) 24,4 22,4 (2016) 

 Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo giới tính (%) Tỷ lệ hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo 
giới tính của chủ hộ (%) 

 Tất cả các độ tuổi Tất cả các độ tuổi 
 Nam Nữ Cả nam và nữ Chủ hộ là nam Chủ hộ là nữ 
 Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Các nền kinh 
tế phát triển 

                              

Úc …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Nhật …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

New Zealand …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Đông và Đông 
Bắc Á 

                              

Cộng hòa 
nhân dân 
Trung Hoa 

13,2 a, 
b 

(2008) …   13,5 a, b (2008) …   …   5,7 b, c (2015) …   …   …   …   

Hồng Kông, 
Trung Quốc 

…   13,8 d (2014) …   14,6 d (2014) …   …   …   …   …   …   

Macau, Trung 
Quốc 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân 
Triều Tiên 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Mông Cổ …   …   …   …   31,6 c (2002) 21,6 c (2014) …   …   …   …   

Hàn Quốc …   …   …   …   …   16,0 c, e (2015) …   …   …   …   

Bắc và Trung Á                               

Armenia 27,8 f (2008) 29,9 f (2014) 27,3 f (2008) 30,0 d, g (2014) 53.5 c (2004) 29,8 c (2015) 26,6 f (2008) 29,4 f (2014) 30,4 f (2008) 31,5 f (2014) 

Azerbaijan …   …   …   …   49.0 c (2001) 4,9 c (2015) …   …   …   …   

Georgia …   …   …   …   24.6 c, h (2004) 20,6 c (2016) …   …   …   …   

Kazakhstan …   …   …   …   46.7 c (2001) 2,6 c (2016) …   …   …   …   

Cộng hoà 
Kyrgyz 

…   …   …   …   62.6 c (2000) 25,4 c (2016) 33,0 a (2009) …   28,0 a (2009) …   

Liên bang Nga …   …   …   …   24.6 i (2002) 13,3 i (2015) …   …   …   …   

Tajikistan …   …   …   …   72.4 c (2003) 31,0 c (2015) …   …   …   …   

Turkmenistan …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Uzbekistan …   …   …   …   …   12,8 c (2015) 28.0 d (2000) …   25,0 d (2000) …   

Thái Bình 
Dương 

                              

Samoa thuộc 
Mỹ 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Quần đảo 
Cook 

…   …   …   …   28,4 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Fiji …   …   …   …   35,0 c, k (2002) 28,1 c, k (2013) …   …   …   …   

Polynésie 
thuộc Pháp 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Guam …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Kiribati …   …   …   …   21,8 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Quần đảo 
Marshall 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Liên bang 
Micronesia 

…   …   …   …   27,9 j, k (1998) 31,4 j, k (2005) …   …   …   …   

Nauru …   …   …   …   25,1 j, k (2006) …   …   …   …   …   

New 
Caledonia 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Niue …   …   …   …   13,0 j, k (2002) …   …   …   …   …   

Quần đảo Bắc 
Mariana 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Palau …   …   …   …   24,9 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Papua New 
Guinea 

…   …   …   …   39,9 c, g (2009) …   …   …   …   …   

Samoa …   …   …   …   22,9 c, k (2002) 26,9 j, k (2008) …   …   …   …   

Quần đảo 
Solomon 

…   …   …   …   22,7 c, k (2005) 12,7 j, k (2013) …   …   …   …   

Tonga …   …   …   …   16,2 c, g (2001) 22,5 j, k (2009) …   …   …   …   

Tuvalu …   …   …   …   21,2 c, k (2004) 26,3 j, k (2010) …   …   …   …   

Vanuatu …   …   …   …   13,0 c, k (2006) 12,7 j, k (2010) …   …   …   …   

Nam và Tây 
Nam Á 

                              

Afghanistan …   …   …   …   36,3 c (2007) 39,1 c (2014) 33,0 a (2007) …   38,0 a (2007) …   

Bangladesh …   …   …   …   48,9 c (2000) 31,5 c (2010) 49,0  (2000) 32,1 a (2010) 47,2  (2000) 26.6 a (2010) 

CỐT 
LÕI 
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Nguồn: Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui 
lòng xem ghi chú. 
Chú thích: Ước tính tổng hợp tiểu vùng được cung cấp bởi Cán bộ của Đơn vị Phân tích và Sản xuất 
Dữ liệu, Cục Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế. 

 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

Bảng 1.3: Một số chỉ số SDG 1: Dân số và hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia 

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở mọi hình thức và ở 
mọi nơi 

Mục tiêu 1.2: Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa 
tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống 
trong nghèo đói ở tất cả các phạm vi theo các định 
nghĩa quốc gia 

Chỉ số 1.2.1: Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo 
quốc gia, theo giới tính và độ tuổi 

   

Đông Nam Á 62,2 62,8 (2000) 25,5 23,1 (2016) 70,3 67,9 (2000) 31,5 26,8 (2016) 60,1 61,4 (2000) 24,4 22,4 (2016) 

 Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo giới tính (%) Tỷ lệ hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo 
giới tính của chủ hộ (%) 

 Tất cả các độ tuổi Tất cả các độ tuổi 
 Nam Nữ Cả nam và nữ Chủ hộ là nam Chủ hộ là nữ 
 Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Các nền kinh 
tế phát triển 

                              

Úc …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Nhật …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

New Zealand …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Đông và Đông 
Bắc Á 

                              

Cộng hòa 
nhân dân 
Trung Hoa 

13,2 a, 
b 

(2008) …   13,5 a, b (2008) …   …   5,7 b, c (2015) …   …   …   …   

Hồng Kông, 
Trung Quốc 

…   13,8 d (2014) …   14,6 d (2014) …   …   …   …   …   …   

Macau, Trung 
Quốc 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân 
Triều Tiên 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Mông Cổ …   …   …   …   31,6 c (2002) 21,6 c (2014) …   …   …   …   

Hàn Quốc …   …   …   …   …   16,0 c, e (2015) …   …   …   …   

Bắc và Trung Á                               

Armenia 27,8 f (2008) 29,9 f (2014) 27,3 f (2008) 30,0 d, g (2014) 53.5 c (2004) 29,8 c (2015) 26,6 f (2008) 29,4 f (2014) 30,4 f (2008) 31,5 f (2014) 

Azerbaijan …   …   …   …   49.0 c (2001) 4,9 c (2015) …   …   …   …   

Georgia …   …   …   …   24.6 c, h (2004) 20,6 c (2016) …   …   …   …   

Kazakhstan …   …   …   …   46.7 c (2001) 2,6 c (2016) …   …   …   …   

Cộng hoà 
Kyrgyz 

…   …   …   …   62.6 c (2000) 25,4 c (2016) 33,0 a (2009) …   28,0 a (2009) …   

Liên bang Nga …   …   …   …   24.6 i (2002) 13,3 i (2015) …   …   …   …   

Tajikistan …   …   …   …   72.4 c (2003) 31,0 c (2015) …   …   …   …   

Turkmenistan …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Uzbekistan …   …   …   …   …   12,8 c (2015) 28.0 d (2000) …   25,0 d (2000) …   

Thái Bình 
Dương 

                              

Samoa thuộc 
Mỹ 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Quần đảo 
Cook 

…   …   …   …   28,4 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Fiji …   …   …   …   35,0 c, k (2002) 28,1 c, k (2013) …   …   …   …   

Polynésie 
thuộc Pháp 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Guam …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Kiribati …   …   …   …   21,8 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Quần đảo 
Marshall 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Liên bang 
Micronesia 

…   …   …   …   27,9 j, k (1998) 31,4 j, k (2005) …   …   …   …   

Nauru …   …   …   …   25,1 j, k (2006) …   …   …   …   …   

New 
Caledonia 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Niue …   …   …   …   13,0 j, k (2002) …   …   …   …   …   

Quần đảo Bắc 
Mariana 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Palau …   …   …   …   24,9 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Papua New 
Guinea 

…   …   …   …   39,9 c, g (2009) …   …   …   …   …   

Samoa …   …   …   …   22,9 c, k (2002) 26,9 j, k (2008) …   …   …   …   

Quần đảo 
Solomon 

…   …   …   …   22,7 c, k (2005) 12,7 j, k (2013) …   …   …   …   

Tonga …   …   …   …   16,2 c, g (2001) 22,5 j, k (2009) …   …   …   …   

Tuvalu …   …   …   …   21,2 c, k (2004) 26,3 j, k (2010) …   …   …   …   

Vanuatu …   …   …   …   13,0 c, k (2006) 12,7 j, k (2010) …   …   …   …   

Nam và Tây 
Nam Á 

                              

Afghanistan …   …   …   …   36,3 c (2007) 39,1 c (2014) 33,0 a (2007) …   38,0 a (2007) …   

Bangladesh …   …   …   …   48,9 c (2000) 31,5 c (2010) 49,0  (2000) 32,1 a (2010) 47,2  (2000) 26.6 a (2010) 

CỐT 
LÕI 

Bảng 1.3: Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số và hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở mọi 
hình thức và ở mọi nơi

Mục tiêu 1.2: Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nam 
giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống trong nghèo đói ở 
tất cả các phạm vi theo các định nghĩa quốc gia

Chỉ số 1.2.1: Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn 
nghèo quốc gia, theo giới tính và độ tuổi
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Nguồn:  
Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui lòng 
xem ghi chú. 
Chú thích: 
a Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc. Báo cáo Phụ nữ Thế giới năm 2015. Có sẵn tại: 
https://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html. Truy cập tháng 7 năm 2017. 
b Chỉ đề cập đến khu vực nông thôn.  
c Các chỉ số chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Châu Á và Thái Bình Dương năm 2017. 
Có tại: https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2017. Truy cập tháng 
12 năm 2017. 
d Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) dựa trên một cuộc khảo sát được 
tiến hành cho báo cáo này. 
e Ước tính bằng cách sử dụng thu nhập sau thuế tương đương dựa trên 50% thu nhập trung 
bình. 
f Hồ sơ nghèo đói của Armenia 2008-2014. Có tại: 
http://www.armstat.am/file/article/5._poverty_2015e_2.pdf. Đã truy cập tháng 7 năm 2017. 
g Đề cập đến tỷ lệ nghèo đói bằng cách sử dụng chuẩn nghèo cao của Papua New Guinea. 

h Đề cập đến tình trạng nghèo đã đăng k{. Đối với nghèo tương đối hoặc tỷ trọng dân số dưới 
60% mức tiêu thụ trung bình, dữ liệu là 24,6% cho năm 2004 và 20,1% cho năm 2015. 
i Các chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới. 
j Ban thư k{ của Cộng đồng Thái Bình Dương. 
k Đề cập đến tỷ lệ phần trăm dân số dưới mức nghèo nhu cầu cơ bản. 
l Các cuộc điều tra thu nhập và chi tiêu hộ gia đình cho các nền kinh tế này được thực hiện trong 
những năm chồng chéo nhau. Bảng này thông qua phương pháp chỉ số phát triển thế giới của 
Ngân hàng Thế giới về việc sử dụng năm đầu tiên của cuộc khảo sát làm giai đoạn tham khảo cho 
các ước tính đói nghèo. 
m Bình quân ước tính của đô thị và nông thôn. 
n Uớc tính đói nghèo cho năm 2009/10. 
o Thời gian tham chiếu là tháng 2 năm 2000. 
p Thời gian tham chiếu là tháng 3 năm 2016. 
q Được ước tính bằng cách sử dụng vi dữ liệu đã hợp nhất của Khảo sát về Thu nhập và Chi tiêu 
hộ gia đình và Khảo sát về lực lượng lao động của Philippines. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
 

 

  

Bhutan …   …   …   …   23,2 c (2007) 12,0 c (2012) 23,9  (2003) 8,5  (2012) 26,3  (2003) 9.0  (2013) 

Iran (Cộng hòa 
Hồi giáo) 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Maldives …   …   …   …   21,0 c, m (2002) 15.0 c, m (2009) …   …   …   …   

Nepal …   …   …   …   …   25.2 c (2010) …   26,0 a (2010) …   24,0 a (2010) 

Pakistan …   …   …   …   64,3 i (2001) 29.5 i (2013) …   …   …   …   

Sri Lanka …   6,8  (2012) …   6,6  (2012) 22,7 c (2002) 6.7 c (2012) …   …   …   …   

Thổ Nhĩ Kz …   22,0 a (2012) …   23,0 a (2012) 30,3 i (2002) 1.6 i (2014) …   …   …   …   

Đông Nam Á                               

 Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo giới tính (%) Tỷ lệ hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo 
giới tính của chủ hộ (%) 

 Tất cả các độ tuổi Tất cả các độ tuổi 
 Nam Nữ Cả nam và nữ Chủ hộ là nam Chủ hộ là nữ 
 Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Vương quốc 
Brunei 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Campuchia …   …   …   …   47,8 c (2007) 14,0 c, o (2014) …   …   …   …   

Indonesia …   …   …   …   19,1 c, o (2000) 10,9 c, p (2016) …   …   …   …   

Cộng hòa Dân 
chủ nhân dân 
Lào 

…   …   …   …   33,5 c (2002) 23,2 c (2013) 34,0 d (2003) 24,0 d (2003) 31,0 d (2003) 17,0 d (2003) 

Malaysia …   …   …   …   6,0 c (2002) 0,6 c (2014) 3 7 d (2009) 0,6 d (2009) 4,1 d (2009) 0,8 d (2009) 

Myanmar …   …   …   …   32,1 c (2005) 25,6 c (2010) …   …   …   …   

Philippines …   26,6 p, q (2012) …   25,6 p, q (2012) 26,6 c (2006) 21,6 c (2015) …   …   …   …   

Singapore …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Thái Lan …   …   …   …   42,3 c (2000) 7,2 c (2015) …   …   …   …   

Đông Timor …   …   …   …   50,4 c (2007) 41,8 c (2014) …   …   …   …   

Việt Nam …   …   …   …   28,9 c (2002) 7,0 c (2015) …   …   …   …   

Châu Á và Thái 
Bình Dương 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Các nền kinh 
tế phát triển 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Các nền kinh 
tế đang phát 
triển 

 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Đông và Đông 
Bắc Á 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Thái Bình 
Dương 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Nam và Tây 
Nam Á 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CỐT 
LÕI 

COÁT LOÕI
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Nguồn:  
Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui lòng 
xem ghi chú. 
Chú thích: 
a Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc. Báo cáo Phụ nữ Thế giới năm 2015. Có sẵn tại: 
https://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html. Truy cập tháng 7 năm 2017. 
b Chỉ đề cập đến khu vực nông thôn.  
c Các chỉ số chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Châu Á và Thái Bình Dương năm 2017. 
Có tại: https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2017. Truy cập tháng 
12 năm 2017. 
d Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) dựa trên một cuộc khảo sát được 
tiến hành cho báo cáo này. 
e Ước tính bằng cách sử dụng thu nhập sau thuế tương đương dựa trên 50% thu nhập trung 
bình. 
f Hồ sơ nghèo đói của Armenia 2008-2014. Có tại: 
http://www.armstat.am/file/article/5._poverty_2015e_2.pdf. Đã truy cập tháng 7 năm 2017. 
g Đề cập đến tỷ lệ nghèo đói bằng cách sử dụng chuẩn nghèo cao của Papua New Guinea. 

h Đề cập đến tình trạng nghèo đã đăng k{. Đối với nghèo tương đối hoặc tỷ trọng dân số dưới 
60% mức tiêu thụ trung bình, dữ liệu là 24,6% cho năm 2004 và 20,1% cho năm 2015. 
i Các chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới. 
j Ban thư k{ của Cộng đồng Thái Bình Dương. 
k Đề cập đến tỷ lệ phần trăm dân số dưới mức nghèo nhu cầu cơ bản. 
l Các cuộc điều tra thu nhập và chi tiêu hộ gia đình cho các nền kinh tế này được thực hiện trong 
những năm chồng chéo nhau. Bảng này thông qua phương pháp chỉ số phát triển thế giới của 
Ngân hàng Thế giới về việc sử dụng năm đầu tiên của cuộc khảo sát làm giai đoạn tham khảo cho 
các ước tính đói nghèo. 
m Bình quân ước tính của đô thị và nông thôn. 
n Uớc tính đói nghèo cho năm 2009/10. 
o Thời gian tham chiếu là tháng 2 năm 2000. 
p Thời gian tham chiếu là tháng 3 năm 2016. 
q Được ước tính bằng cách sử dụng vi dữ liệu đã hợp nhất của Khảo sát về Thu nhập và Chi tiêu 
hộ gia đình và Khảo sát về lực lượng lao động của Philippines. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
 

 

  

Bhutan …   …   …   …   23,2 c (2007) 12,0 c (2012) 23,9  (2003) 8,5  (2012) 26,3  (2003) 9.0  (2013) 

Iran (Cộng hòa 
Hồi giáo) 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Maldives …   …   …   …   21,0 c, m (2002) 15.0 c, m (2009) …   …   …   …   

Nepal …   …   …   …   …   25.2 c (2010) …   26,0 a (2010) …   24,0 a (2010) 

Pakistan …   …   …   …   64,3 i (2001) 29.5 i (2013) …   …   …   …   

Sri Lanka …   6,8  (2012) …   6,6  (2012) 22,7 c (2002) 6.7 c (2012) …   …   …   …   

Thổ Nhĩ Kz …   22,0 a (2012) …   23,0 a (2012) 30,3 i (2002) 1.6 i (2014) …   …   …   …   

Đông Nam Á                               

 Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo giới tính (%) Tỷ lệ hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo 
giới tính của chủ hộ (%) 

 Tất cả các độ tuổi Tất cả các độ tuổi 
 Nam Nữ Cả nam và nữ Chủ hộ là nam Chủ hộ là nữ 
 Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Vương quốc 
Brunei 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Campuchia …   …   …   …   47,8 c (2007) 14,0 c, o (2014) …   …   …   …   

Indonesia …   …   …   …   19,1 c, o (2000) 10,9 c, p (2016) …   …   …   …   

Cộng hòa Dân 
chủ nhân dân 
Lào 

…   …   …   …   33,5 c (2002) 23,2 c (2013) 34,0 d (2003) 24,0 d (2003) 31,0 d (2003) 17,0 d (2003) 

Malaysia …   …   …   …   6,0 c (2002) 0,6 c (2014) 3 7 d (2009) 0,6 d (2009) 4,1 d (2009) 0,8 d (2009) 

Myanmar …   …   …   …   32,1 c (2005) 25,6 c (2010) …   …   …   …   

Philippines …   26,6 p, q (2012) …   25,6 p, q (2012) 26,6 c (2006) 21,6 c (2015) …   …   …   …   

Singapore …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Thái Lan …   …   …   …   42,3 c (2000) 7,2 c (2015) …   …   …   …   

Đông Timor …   …   …   …   50,4 c (2007) 41,8 c (2014) …   …   …   …   

Việt Nam …   …   …   …   28,9 c (2002) 7,0 c (2015) …   …   …   …   

Châu Á và Thái 
Bình Dương 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Các nền kinh 
tế phát triển 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Các nền kinh 
tế đang phát 
triển 

 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Đông và Đông 
Bắc Á 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Thái Bình 
Dương 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Nam và Tây 
Nam Á 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CỐT 
LÕI 
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Nguồn: Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui 
lòng xem ghi chú. 
Chú thích: Ước tính tổng hợp tiểu vùng được cung cấp bởi Cán bộ của Đơn vị Phân tích và Sản xuất 
Dữ liệu, Cục Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế. 

 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

Bảng 1.3: Một số chỉ số SDG 1: Dân số và hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia 

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở mọi hình thức và ở 
mọi nơi 

Mục tiêu 1.2: Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa 
tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống 
trong nghèo đói ở tất cả các phạm vi theo các định 
nghĩa quốc gia 

Chỉ số 1.2.1: Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo 
quốc gia, theo giới tính và độ tuổi 

   

Đông Nam Á 62,2 62,8 (2000) 25,5 23,1 (2016) 70,3 67,9 (2000) 31,5 26,8 (2016) 60,1 61,4 (2000) 24,4 22,4 (2016) 

 Tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo giới tính (%) Tỷ lệ hộ gia đình sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, theo 
giới tính của chủ hộ (%) 

 Tất cả các độ tuổi Tất cả các độ tuổi 
 Nam Nữ Cả nam và nữ Chủ hộ là nam Chủ hộ là nữ 
 Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Các nền kinh 
tế phát triển 

                              

Úc …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Nhật …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

New Zealand …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Đông và Đông 
Bắc Á 

                              

Cộng hòa 
nhân dân 
Trung Hoa 

13,2 a, 
b 

(2008) …   13,5 a, b (2008) …   …   5,7 b, c (2015) …   …   …   …   

Hồng Kông, 
Trung Quốc 

…   13,8 d (2014) …   14,6 d (2014) …   …   …   …   …   …   

Macau, Trung 
Quốc 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân 
Triều Tiên 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Mông Cổ …   …   …   …   31,6 c (2002) 21,6 c (2014) …   …   …   …   

Hàn Quốc …   …   …   …   …   16,0 c, e (2015) …   …   …   …   

Bắc và Trung Á                               

Armenia 27,8 f (2008) 29,9 f (2014) 27,3 f (2008) 30,0 d, g (2014) 53.5 c (2004) 29,8 c (2015) 26,6 f (2008) 29,4 f (2014) 30,4 f (2008) 31,5 f (2014) 

Azerbaijan …   …   …   …   49.0 c (2001) 4,9 c (2015) …   …   …   …   

Georgia …   …   …   …   24.6 c, h (2004) 20,6 c (2016) …   …   …   …   

Kazakhstan …   …   …   …   46.7 c (2001) 2,6 c (2016) …   …   …   …   

Cộng hoà 
Kyrgyz 

…   …   …   …   62.6 c (2000) 25,4 c (2016) 33,0 a (2009) …   28,0 a (2009) …   

Liên bang Nga …   …   …   …   24.6 i (2002) 13,3 i (2015) …   …   …   …   

Tajikistan …   …   …   …   72.4 c (2003) 31,0 c (2015) …   …   …   …   

Turkmenistan …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Uzbekistan …   …   …   …   …   12,8 c (2015) 28.0 d (2000) …   25,0 d (2000) …   

Thái Bình 
Dương 

                              

Samoa thuộc 
Mỹ 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Quần đảo 
Cook 

…   …   …   …   28,4 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Fiji …   …   …   …   35,0 c, k (2002) 28,1 c, k (2013) …   …   …   …   

Polynésie 
thuộc Pháp 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Guam …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Kiribati …   …   …   …   21,8 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Quần đảo 
Marshall 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Liên bang 
Micronesia 

…   …   …   …   27,9 j, k (1998) 31,4 j, k (2005) …   …   …   …   

Nauru …   …   …   …   25,1 j, k (2006) …   …   …   …   …   

New 
Caledonia 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Niue …   …   …   …   13,0 j, k (2002) …   …   …   …   …   

Quần đảo Bắc 
Mariana 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   

Palau …   …   …   …   24,9 j, k (2006) …   …   …   …   …   

Papua New 
Guinea 

…   …   …   …   39,9 c, g (2009) …   …   …   …   …   

Samoa …   …   …   …   22,9 c, k (2002) 26,9 j, k (2008) …   …   …   …   

Quần đảo 
Solomon 

…   …   …   …   22,7 c, k (2005) 12,7 j, k (2013) …   …   …   …   

Tonga …   …   …   …   16,2 c, g (2001) 22,5 j, k (2009) …   …   …   …   

Tuvalu …   …   …   …   21,2 c, k (2004) 26,3 j, k (2010) …   …   …   …   

Vanuatu …   …   …   …   13,0 c, k (2006) 12,7 j, k (2010) …   …   …   …   

Nam và Tây 
Nam Á 

                              

Afghanistan …   …   …   …   36,3 c (2007) 39,1 c (2014) 33,0 a (2007) …   38,0 a (2007) …   

Bangladesh …   …   …   …   48,9 c (2000) 31,5 c (2010) 49,0  (2000) 32,1 a (2010) 47,2  (2000) 26.6 a (2010) 

CỐT 
LÕI 

Nguồn: 
Dữ liệu cho các chỉ số này được tổng hợp từ các nguồn quốc tế và quốc gia khác nhau. Vui lòng xem 
ghi chú.

Chú thích:
a Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc. Báo cáo Phụ nữ Thế giới năm 2015. Có sẵn tại: https://unstats.
un.org/unsd/gender/worldswomen.html. Truy cập tháng 7 năm 2017.
b Chỉ đề cập đến khu vực nông thôn. 
c Các chỉ số chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Châu Á và Thái Bình Dương năm 2017. Có tại: 
https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2017. Truy cập tháng 12 năm 2017.
d Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) dựa trên một cuộc khảo sát được tiến 
hành cho báo cáo này.
e Ước tính bằng cách sử dụng thu nhập sau thuế tương đương dựa trên 50% thu nhập trung bình.
f Hồ sơ nghèo đói của Armenia 2008-2014. Có tại: http://www.armstat.am/file/article/5._
poverty_2015e_2.pdf. Đã truy cập tháng 7 năm 2017.
g Đề cập đến tỷ lệ nghèo đói bằng cách sử dụng chuẩn nghèo cao của Papua New Guinea. 
h Đề cập đến tình trạng nghèo đã đăng ký. Đối với nghèo tương đối hoặc tỷ trọng dân số dưới 60% 
mức tiêu thụ trung bình, dữ liệu là 24,6% cho năm 2004 và 20,1% cho năm 2015.

i Các chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới.
j Ban thư ký của Cộng đồng Thái Bình Dương.
k Đề cập đến tỷ lệ phần trăm dân số dưới mức nghèo nhu cầu cơ bản.
l Các cuộc điều tra thu nhập và chi tiêu hộ gia đình cho các nền kinh tế này được thực hiện trong 
những năm chồng chéo nhau. Bảng này thông qua phương pháp chỉ số phát triển thế giới của Ngân 
hàng Thế giới về việc sử dụng năm đầu tiên của cuộc khảo sát làm giai đoạn tham khảo cho các ước 
tính đói nghèo.
m Bình quân ước tính của đô thị và nông thôn.
n Uớc tính đói nghèo cho năm 2009/10.
o Thời gian tham chiếu là tháng 2 năm 2000.
p Thời gian tham chiếu là tháng 3 năm 2016.
q Được ước tính bằng cách sử dụng vi dữ liệu đã hợp nhất của Khảo sát về Thu nhập và Chi tiêu hộ gia 
đình và Khảo sát về lực lượng lao động của Philippines.

… = không có dữ liệu

— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn

COÁT LOÕI
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Bảng 1.4: Các chỉ số bổ sung MTPTBV 1: Dân số theo chuẩn nghèo đa chiều
Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở 
mọi hình thức và ở mọi nơi

Mục tiêu 1.2: Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nam 
giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống trong nghèo đói ở 
tất cả các phạm vi theo định nghĩa quốc gia

Chỉ số 1.2.2: Tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi 
lứa tuổi sống trong nghèo đói ở tất cả các phạm vi 
theo các định nghĩa quốc gia

Nguồn: Tất cả các cột: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). 2016. Báo cáo phát triển con 
người. Có tại: http://hdr.undp.org/en/data (Truy cập tháng 7 năm 2017).

Chú thích: a Một số quốc gia đã phát triển các công cụ đánh giá nghèo đa chiều sử dụng định nghĩa 
quốc gia. Ngoài ra còn có một số đo lường nghèo đa chiều quốc tế, bao gồm MPI của UNDP (chỉ số tiêu 
đề tóm tắt tỷ lệ người nghèo đa chiều), theo dõi sự thiếu thốn trên ba khía cạnh và 10 chỉ số: sức khỏe 
(tử vong trẻ em, dinh dưỡng), giáo dục (số năm học, ghi danh) và mức sống (nước, vệ sinh, điện, nhiên 
liệu nấu ăn, sàn nhà, tài sản). Chi tiết về phương pháp luận chung của MPI có thể tìm trong sách của 
Alkire và Santos (2010) tại http://www.ophi.org.uk/wpcontent/uploads/OPHI-MPI-Brief.pdf. 

b Thiếu chỉ số về loại sàn nhà.
c Chỉ đề cập đến một phần của quốc gia (chín tỉnh).
d Thiếu các chỉ số về dinh dưỡng.
e Thiếu chỉ số về tử vong trẻ em.
f Thiếu chỉ số về việc đi học.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn
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Bảng 1.4: Các chỉ số bổ sung SDG 1: Dân số theo chuẩn nghèo đa chiều 

Mục tiêu 1: Chấm dứt nghèo ở mọi hình thức và ở 
mọi nơi 

Mục tiêu 1.2: Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa 
tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống 
trong nghèo đói ở tất cả các phạm vi theo định 
nghĩa quốc gia 

Chỉ số 1.2.2: Tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi 
lứa tuổi sống trong nghèo đói ở tất cả các phạm vi 
theo các định nghĩa quốc gia 

   
 Tỷ lệ dân số nghèo đa chiều theo Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) (%) (Chỉ số ủy quyền) a 

 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 
Các nền kinh tế phát triển       
Úc …   …   
Nhật …   …   
New Zealand …   …   
Đông và Đông Bắc Á       
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 6,0 b, c (2009) 5,2 b (2012) 
Hồng Kông, Trung Quốc …   …   
Macau, Trung Quốc …   …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …   …   
Mông Cổ 18,3  (2005) 11,1  (2010) 
Hàn Quốc …   …   
Bắc và Trung Á       
Armenia …   0,6  (2010) 
Azerbaijan 2.4  (2006) …   
Georgia 2.2  (2005) …   
Kazakhstan 1.8  (2006) 1.1  (2011) 
Cộng hoà Kyrgyz 3.4  (2006) 2.2  (2014) 
Liên bang Nga …   …   
Tajikistan 14.7  (2005) 7.9  (2012) 
Turkmenistan …   …   
Uzbekistan 3.5  (2006) …   
Thái Bình Dương       
Samoa thuộc Mỹ …   …   
Quần đảo Cook …   …   
Fiji …   …   
Polynésie thuộc Pháp …   …   
Guam …   …   
Kiribati …   …   
Quần đảo Marshall …   …   
Liên bang Micronesia …   …   
Nauru …   …   
New Caledonia …   …   
Niue …   …   
Quần đảo Bắc Mariana …   …   
Palau …   …   
Papua New Guinea …   …   
Samoa …   …   
Quần đảo Solomon …   …   
Tonga …   …   
Tuvalu …   …   
Vanuatu 31,2  (2007) …   
Nam và Tây Nam Á       
Afghanistan …   58,8 d (2011) 
Bangladesh 59,5  (2007) 40,7  (2014) 
Bhutan …   29,4  (2010) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) …   …   
Maldives 2,0  (2009) …   
Nepal 62,1  (2006) 26,6  (2014) 
Pakistan 43,5 d (2007) 45,6  (2013) 
Sri Lanka …   …   
Thổ Nhĩ Kz …   …   
Đông Nam Á       
Vương quốc Brunei …   …   
Campuchia 58,0  (2005) 33,8  (2014) 
Indonesia 10,1 d (2007) 5,9 d (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 55,0 e (2006) 36,8  (2012) 
Malaysia …   …   
Myanmar …   …   
Philippines 7,3 d, f (2008) 6,3 d, f (2013) 
Singapore …   …   
Thái Lan 1,0  (2006) …   
Đông Timor …   64,3  (2010) 
Việt Nam …   3,9  (2014) 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  
 
Nguồn: Tất cả các cột: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). 2016. Báo cáo phát triển con 
người. Có tại: http://hdr.undp.org/en/data (Truy cập tháng 7 năm 2017). 
Chú thích: a Một số quốc gia đã phát triển các công cụ đánh giá nghèo đa chiều sử dụng định nghĩa 
quốc gia. Ngoài ra còn có một số đo lường nghèo đa chiều quốc tế, bao gồm MPI của UNDP (chỉ số tiêu 
đề tóm tắt tỷ lệ người nghèo đa chiều), theo dõi sự thiếu thốn trên ba khía cạnh và 10 chỉ số: sức khỏe 
(tử vong trẻ em, dinh dưỡng), giáo dục (số năm học, ghi danh) và mức sống (nước, vệ sinh, điện, nhiên 
liệu nấu ăn, sàn nhà, tài sản). Chi tiết về phương pháp luận chung của MPI có thể tìm trong sách của 
Alkire và Santos (2010) tại http://www.ophi.org.uk/wpcontent/uploads/OPHI-MPI-Brief.pdf.  

 
b Thiếu chỉ số về loại sàn nhà. 
c Chỉ đề cập đến một phần của quốc gia (chín tỉnh). 
d Thiếu các chỉ số về dinh dưỡng. 
e Thiếu chỉ số về tử vong trẻ em. 
f Thiếu chỉ số về việc đi học. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
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Bảng 1.5a Một số chỉ số SDG 1: Dân số được hưởng an sinh xã hội (về thị trường lao động và các chương trình trợ giúp xã 
hội) 
 

Nguồn: Tất cả các cột: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan dữ liệu Toàn cầu SDG. Có tại : 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
Báo cáo bảo vệ xã hội thế giới 2014-15 của ILO. Xây dưng phục hồi kinh tế, Phát triển hòa nhập và Công bằng xã hội. 
Có tại : http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2014/lang-- en/index.htm. 

 Chú thích: 
  ... = không có dữ liệu 
  ― cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
… = không có dữ liệu 

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo 
ở mọi hình thức và ở mọi 
nơi 

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và biện pháp an 
sinh xã hội phù hợp trên toàn quốc cho tất cả mọi người, bao 
gồm các sàn, và đến năm 2030 đạt được độ bao phủ đáng kể cho 
người nghèo và người dễ bị tổn thương 

Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các sàn 
an sinh xã hội theo giới tính, trẻ đặc biệt, người không 
có việc làm, người già, người tàn tật, phụ nữ mang 
thai, trẻ sơ sinh, người bị tai nạn lao động, người 
nghèo và người dễ bị tổn thương 

 Tỷ lệ dân số được tiếp cận tới các chương trình thị 
trường lao động  (%) 

Tỷ lệ dân số được tiếp cận tới các chương trình hỗ trợ xã 
hội (%) 

 Tổng dân số Nhóm nghèo nhất Tổng dân số Nhóm nghèo nhất   
 Năm đầu 

tiên  
Năm gần 
đây nhất 

(2016) 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Các nền kinh tế phát triển  
 

               
Úc ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nhật ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
New Zealand ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Đông và Đông Bắc Á                 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Hồng Kông, Trung Quốc ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Macau, Trung Quốc ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Mông Cổ 5,3 (2007) 6,1 (2012) 8,5 (2007) 10,2 (2012) 83,2 (2007) 99,8 (2012) 91,7 (2007) 99,8 (2012) 
Hàn Quốc ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Bắc và Trung Á                 
Armenia 2,9 (2008) 0,9 (2014) 2,7 (2008) 0,8 (2014) 22,4 (2008) 28,4 (2014) 34,1 (2008) 40,1 (2014) 
Azerbaijan 2,8 (2008) ...  4,7 (2008) ...  87,5 (2008) ... (2011) 87,0 (2008) ...  
Georgia ...  0,3 (2011) ...  0,1 (2011) ...  31,3 (2010) ...  51,6 (2011) 
Kazakhstan ...  ...  ...  ...  29,1 (2007) 30,6  42,2 (2007) 40,4 (2010) 
Cộng hoà Kyrgyz 23,9 (2011) 21,1 (2012) ...  17,4 (2012) 8,1 (2006) 7,3 (2012) 15,7 (2006) 11,4 (2012) 
Liên bang Nga 0,7 (2007) 3,3 (2014) 1,4 (2007) 8,7 (2014) 28,2 (2007) 68,0 (2014) 46,8 (2007) 76,3 (2014) 
Tajikistan ...  0,2 (2011) ...  0,0 (2011) ...  9,8 (2011) ...  13,0 (2011) 
Turkmenistan ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Uzbekistan ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Thái Bình Dương                 
Samoa thuộc Mỹ ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Quần đảo Cook ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Fiji ...  ...  ...  ...  9,6 (2008) ...  11,2 (2008) ...  
Polynésie thuộc Pháp ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Guam ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Kiribati ...  ...  ...  ...  4,6 (2006) ...  4,8 (2006) ...  
Quần đảo Marshall ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Liên bang Micronesia ...  ...  ...  ...  6,3 (2000) ...  4,6  (2000) ...  
Nauru ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
New Caledonia ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Niue ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Quần đảo Bắc Mariana ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Palau ...  ...  ...  ...  2,9 (2006) ...  8,7 (2006) ...  
Papua New Guinea ...  ...  ...  ...  3,4 (2009) ...  1,9 (2009) ...  
Samoa ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Quần đảo Solomon ...  ...  ...  ...  1,6  (2005) ...  1,1 (2005) ...  
Tonga ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Tuvalu ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Vanuatu ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Nam và Tây Nam Á                 
Afghanistan ...  ...  ...  ...     15,3 (2007) 8,8 (2011) 23,6 (2007) 

0(2005 
12,5 (2011) 

Bangladesh 4,3 (2010) ...  3,8 (2010) ...  12,4 (2005) 13,1 (2010) 22,5 (2005) 22,3 (2010) 
Bhutan ...  ...  ...  ...  1,0 (2007 

0 
2,3 (2012) 1,6 (2007) 3,9 (2012) 

Iran (Cộng hòa Hồi giáo) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Maldives ...  ...  ...  ...  3,8 (2004) ...  3,1 (2004) ...  
Nepal ...  ...  ...  ...  40,1 (2010) ...  49,0 (2010) ...  
Pakistan 0,1 (2009)   0,0 (2009) ...  2,6 (2007) 11,2 (2013) 1,1 (2007) 19,7 (2013) 

0(2012 Sri Lanka ...  ...  ...  ...  29,7 (2006) 26,2 (2012) 52,1 (2006) 46,7 (2012) 
Thổ Nhĩ Kz 0,1 (2004) 0,8 (2012) 0,2 (2004) 0,5 (2012) 32,1 (2004) 

0 
21,2 (2012) 47,8 (2004) 57,6 (2012) 

Đông Nam Á                 
Vương quốc Brunei ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Campuchia ...  1,2 (2013) ...  0,6 (2013) 0,5 (2008) ...  0,5 (2008) ...  
Indonesia 1,4 (2009) 4,2 (2014) 1,3 (2009) 0,4 (2014) 43,4 (2009) 62,4 (2014) 67,8 (2009) 88,7 (2014) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Malaysia ...  ...  ...  ...  82,8 (2008) ...  93,9 (2008) ...  
Myanmar 2,3 (2009) ...  0,8 (2009) ...  ...  ...  ...  ...  
Philippines ...  0,1 (2013) ...  0,1 (2013) ...  27,4 (2013) ...  57,3 (2013) 
Singapore ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  
Thái Lan ...  ...  ...  ...  89,6 (2006) 89,4 (2013) 99,2 (2006) 98,6 (2013) 
Đông Timor ...  ...  ...  ...  26,3 (2007) 35,2 (2011) 23,5 (2007) 41,4 (2011) 
Việt Nam 6,1 (2006) 9,0 (2014) 18,9 (2006) 24,4 (2014) 26,4 (2006) 46,2 (2014) 56,4 (2006) 74,8 (2014) 
Châu Á và Thái Bình Dương ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Các nền kinh tế phát triển ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Các nền kinh tế đang phát triển ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Đông và Đông Bắc Á ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Bắc và Trung Á ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Thái Bình Dương ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Nam và Tây Nam Á ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
Đông Nam Á ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

CỐT 
LÕI 

CỐT 
LÕI 

Bảng 1.5a Một số chỉ số MTPTBV 1: Dân số được hưởng an sinh xã hội (về thị trường lao động và các 
chương trình trợ giúp xã hội)
Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo ở 
mọi hình thức và ở mọi nơi

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và 
biện pháp an sinh xã hội phù hợp trên toàn quốc 
cho tất cả mọi người, bao gồm các sàn, và đến 
năm 2030 đạt được độ bao phủ đáng kể cho người 
nghèo và người dễ bị tổn thương

Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các sàn an sinh xã hội 
theo giới tính, trẻ đặc biệt, người không có việc làm, người già, 
người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người bị tai nạn lao 
động, người nghèo và người dễ bị tổn thương

Nguồn: Tất cả các cột: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan dữ liệu Toàn cầu MTPTBV. Có tại : http://unstats.un.org/
sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017).
Báo cáo bảo vệ xã hội thế giới 2014-15 của ILO. Xây dưng phục hồi kinh tế, Phát triển hòa nhập và Công bằng xã hội. 
Có tại : http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2014/lang-- en/index.htm.  

Chú thích:
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn

COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
 

Bảng 1.5b: Dân số được hưởng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, chăm sóc tiền sản và trợ cấp thai sản) 
Mục tiêu 1: Kết thúc tất 
cả các dạng thức nghèo 
đói ở mọi nơi 

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và biện pháp bảo vệ xã hội 
phù hợp trên toàn quốc cho tất cả mọi người, bao gồm các tầng, và đến 
năm 2030 đạt được độ bao phủ đáng kể cho người nghèo và người dễ bị 
tổn thương 

Chỉ số 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các tầng/hệ thống bảo 
vệ xã hội theo giới tính, trẻ đặc biệt, người không có việc làm, người 
già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, nạn nhân tai nạn 
nghề nghiệp, người nghèo và người dễ bị tổn thương 

 
 

Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi chương trình bảo 
hiểm xã hội (%) 

Tỷ lệ người không có 
việc làm nhận trợ cấp 

thất nghiệp (%) 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai 
nhận chăm sóc trước 

sinh  (%) 

Tỷ lệ phụ nữ nhận trợ 
cấp thai sản và trợ cấp 
cho trẻ sơ sinh (%) 

  Toàn bộ dân số Nhóm nghèo nhất Toàn bộ dân số Toàn bộ dân số 
  Năm đầu 

tiên 
Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 2016 

Các nền kinh tế phát triển                                   
Úc ...   ...   ...   ...   73,4 (2000) 52,7 (2014) 98,3 (2008) ...     
Nhật ...   ...   ...   ...   32,5 (2001) 20,0 (2014) ...   ...     
New Zealand ...   ...   ...   ...   28,0 (2002) 32,9 (2013) ...   ...     
Đông và Đông Bắc Á                                   
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ...   ...   ...   ...   9,9 (2000) 18,8 (2016) 89,4 (2000) 956 (2013)   
Hồng Kông, Trung Quốc ...   ...   ...   ...   14,1 (2000) 16,9 (2009) ...   ...     
Macau, Trung Quốc ...   ...   ...   ...   ...   26,9 (2016) ...   ...     
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên ...   ...   ...   ...   ...   ...   97,1 (2000) 100,0 (2009)   
Mông Cổ 40,5 (2007) 43,3 (2012) 41,4 (2007) 45,0 (2012) 18,0 (2003) 20,5 (2016) 96,7 (2000) 98,7 (2014)   
Hàn Quốc ...   ...   ...   ...   45,5 (2014) 45,5 (2016) ...   ...     
Bắc và Trung Á                                   
Armenia 50,0 (2008) 54,8 (2014) 55,3 (2008) 57,0 (2014) 12,0 (2000) 15,8 (2012) 92,4 (2000) 99,1 (2010) 61,0 
Azerbaijan 55,1 (2008) ...   58,5 (2008) ...   6,3 (2000) 1,6 (2016) 66,0 (2000) 91,7 (2011) 14,0 
Georgia ...   56,3 (2011) ...   62,0 (2011) 2,4 (2000) 4,0 (2005) 96,3 (2005) 97,6 (2010) 24,0 
Kazakhstan 29,2 (2007) 28,4 (2010) 28,8 (2007) 30,2 (2010) 0,5 (2000) 5,8 (2016) 99,9 (2006) 99,2 (2011) 44,6 
Cộng hoà Kyrgyz 30,5 (2006) 41,6 (2012) 32,7 (2006) 46,3 (2012) 8,2 (2000) 1,7 (2016) 96,9 (2006) 98,4 (2014) 23,8 
Liên bang Nga 41,9 (2007) 54,7 (2014) 45,5 (2007) 53,7 (2014) 11,8 (2000) 68,2 (2016) ...   ...   69,0 
Tajikistan ...   34,2 (2011) ...   39,0 (2011) 5,1 (2005) 19,4 (2016) 71,3 (2000) 78,8 (2012) 59,5 
Turkmenistan ...   ...   ...   ...   ...   ...   98,1 (2000) 99,1 (2006) ... 
Uzbekistan ...   ...   ...   ...   57,1 (2000) 39,5 (2008) 97,2 (2000) 99,0 (2006) ... 
Thái Bình Dương                                   
Samoa thuộc Mỹ ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Quần đảo Cook ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Fiji 5,3 (2008) ...   5,5 (2008) ...   ...   ...   100,0 (2008) ...   ... 
Polynésie thuộc Pháp ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Guam ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Kiribati 0,3 (2006) ...   0,7 (2006) ...   ...   ...   100,0 (2008) 88,4 (2009) ... 
Quần đảo Marshall 23,0 (1999) ...   10,3 (1999) ...   ...   ...   81,2 (2007) ...   ... 
Liên bang Micronesia 17,4 (2000) ...   7,6 (2000) ...   ...   ...   80,0 (2008) ...   ... 
Nauru ...   ...   ...   ...   ...   ...   94,5 (2007) ...   ... 
New Caledonia ...   ...   ...   ...   17.4 (2002) 28.4 (2014) ...   ...   ... 
Niue ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Quần đảo Bắc Mariana ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Palau 36,4 (2006) ...   38,9 (2006) ...   ...   ...   100,0 (2007) 90,3 (2010) ... 
Papua New Guinea 1,0 (2009) ...   0,2 (2009) ...   ...   ...   78,8 (2006) ...   ... 
Samoa 33,6 (2008) ...   31,8 (2011) ...   ...   ...   93,0 (2009) 93,3 (2014) ... 
Quần đảo Solomon 1,2 (2005) ...   1,0 (2005) ...   ...   ...   73,9 (2007) ...   ... 
Tonga 1,3 (2009) ...   ...   ...   ...   ...   99,0 (2008) 99,0 (2012) ... 
Tuvalu ...   ...   ...   ...   ...   ...   97,4 (2007) ...   ... 
Vanuatu ...   ...   ...   ...   ...   ...   84,3 (2007) 75,6 (2013) ... 
Nam và Tây Nam Á                                   
Afghanistan 0,5 (2007) ...   0,2 (2007) ...   ...   ...   36,9 (2000) 58,6 (2015) ... 
Bangladesh 1,7 (2005) 1,5 (2010) 0,1 (2005) 0,3 (2010) ...   ...   33,3 (2000) 63,9 (2014) 20,9 
Bhutan 1,4 (2007) 0,7 (2012) 1,3 (2007) 0,3 (2012) ...   ...   51,0 (2000) 97,9 (2012) ... 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) ...   ...   ...   ...   ...   ...   98,3 (2005) 96,9 (2010) ... 
Maldives 4,7 (2004) ...   1,8 (2004) ...   ...   ...   81,0 (2001) 99,1 (2009) ... 
Nepal 5,3 (2010) ...   0,6 (2010) ...   ...   ...   27,0 (2000) 68,3 (2014) ... 
Pakistan 6,8 (2007) 6,0 (2013) 3,0 (2007) 1,7 (2013) ...   ...   43,3 (2001) 73,1 (2013) ... 
Sri Lanka 6,3 (2006) 7,4 (2012) 1,2 (2006) 1,8 (2012) ...   ...   94,5 (2000) 99,4 (2007) 100,0 
Thổ Nhĩ Kz 29,4 (2004) 34,6 (2012) 10,2 (2004) 23,1 (2012) 8,7 (2004) 7,7 (2014) 80,9 (2003) 96,9 (2013) ... 
Đông Nam Á                                   
Vương quốc Brunei ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   99,0 (2009) ... 
Campuchia 2,7 (2008) 1,9 (2013) 1,3 (2008) 0,4 (2013) ...   ...   37,7 (2000) 95,3 (2014) ... 
Indonesia ...   9,3 (2014) ...   1,6 (2014) ...   ...   88,3 (2000) 95,4 (2013) ... 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 1,7 (2007) ...   0,3 (2007) ...   ...   ...   26,5 (2001) 54,2 (2012) ... 
Malaysia 6,8 (2008) ...   3,7 (2008) ...   ...   ...   73,6 (2003) 98,0 (2013) ... 
Myanmar ...   ...   ...   ...   ...   ...   75,6 (2001) 83,1 (2010) 0,7 
Philippines 7,5 (2006) 11,2 (2013) 1,1 (2006) 4,1 (2013) ...   ...   85,9 (2000) 95,4 (2013) 9,0 
Singapore ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
Thái Lan 34,8 (2006) 40,7 (2013) 8,2 (2006) 12,3 (2013) 4,2 (2005) 28,5 (2012) 91,8 (2000) 98,1 (2012) ... 
Đông Timor ... ... 1,2 (2011) ...   1,7 (2011) ...   ...   45,5 (2002) 84,8 (2010) ... 
Việt Nam 17,2 (2006) 15,3 (2014) 5,5 (2006) 3,1 (2014) 0,7 (2009) 45,0 (2016) 68,3 (2000) 95,8 (2014) 44,5 

CỐT 
LÕI 

CỐT LÕI 
CỐT LÕI 

Bảng 1.5b: Dân số được hưởng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, chăm sóc tiền sản và trợ 
cấp thai sản)

Mục tiêu 1: Kết thúc 
tất cả các dạng thức 
nghèo đói ở mọi nơi

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và biện pháp 
bảo vệ xã hội phù hợp trên toàn quốc cho tất cả mọi người, 
bao gồm các tầng, và đến năm 2030 đạt được độ bao phủ 
đáng kể cho người nghèo và người dễ bị tổn thương

Chỉ số 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các tầng/hệ thống bảo 
vệ xã hội theo giới tính, trẻ đặc biệt, người không có việc làm, 
người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, nạn nhân 
tai nạn nghề nghiệp, người nghèo và người dễ bị tổn thương

CỐT LÕICỐT LÕICỐT LÕI
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Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi chương trình bảo 
hiểm xã hội (%) 

Tỷ lệ người không có 
việc làm nhận trợ cấp 

thất nghiệp (%) 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai 
nhận chăm sóc trước 

sinh  (%) 

Tỷ lệ phụ nữ nhận trợ 
cấp thai sản và trợ cấp 
cho trẻ sơ sinh (%) 

  Toàn bộ dân số Nhóm nghèo nhất Toàn bộ dân số Toàn bộ dân số 
  Năm đầu 

tiên 
Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 2016 

       2000-2009 2006-2015  
Châu Á và Thái Bình Dương ― ― ― ― ― ― ―  ― 
Các nền kinh tế phát triển ― ― ― ― ― ― ―  ― 
Các nền kinh tế đang phát triển ― ― ― ― ― ― 72 85,5 ― 
Đông và Đông Bắc Á ― ― ― ― ― ― 89,5 95,8 ― 
Bắc và Trung Á ― ― ― ― ― ― 91,6 96,8 ― 
Thái Bình Dương ― ― ― ― ― ― 79,7 --- ― 
Nam và Tây Nam Á ― ― ― ― ― ― 57,6 74,3 ― 
Đông Nam Á ― ― ― ― ― ― 80,9 94.6 ― 

Nguồn:  
Cột 1-4 và 9: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại: http: 
//unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 5-6: Báo cáo bảo vệ 
xã hội thế giới 2014-15 của ILO. Xây dưng phục hồi kinh tế, Phát triển hòa nhập và Công bằng xã 
hội; Có tại:  http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-socialsecurity-
report/2014/lang--en/index.htm; Cột 7-8: Ngân hàng Thế giới (data.worldbank.org) (Truy cập 30 
tháng 4 năm 2016) 

Chú thích: 
a Tổng hợp tiểu vùng là mức trung bình không có trọng số 
... = không có dữ liệu 
― cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

 

  

CỐT LÕI CỐT LÕI CỐT LÕI 

Nguồn: 
Cột 1-4 và 9: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: 
http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 5-6: Báo cáo bảo 
vệ xã hội thế giới 2014-15 của ILO. Xây dưng phục hồi kinh tế, Phát triển hòa nhập và Công bằng xã 
hội; Có tại:  http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-socialsecurity-report/2014/lang--
en/index.htm; Cột 7-8: Ngân hàng Thế giới (data.worldbank.org) (Truy cập 30 tháng 4 năm 2016) 

Chú thích:
a Tổng hợp tiểu vùng là mức trung bình không có trọng số
... = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn

COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 1.5c: Các chỉ số bổ sung cho SDG 1.5c: Chỉ số An sinh Xã hội theo giới tính và chương trình (Chỉ số An sinh Xã hội) 

 

 Chỉ số An sinh Xã hội phân tách theo giới tính và chương trình, 2015 
 Chỉ số An sinhXã hội cho Nữ giới Chỉ số An sinh  Xã hội cho Nam giới 

 

Tổng thể 
Bảo hiểm 

Xã hội 
Trợ giúp 
Xã hội 

Các chương trình 
Thị trường  
Lao động 

Tổng thể 
Bảo hiểm 

Xã hội 
Trợ giúp 
Xã hội 

Các chương trình 
Thị trường 
Lao động 

Các nền kinh tế phát triển         
Úc … … … … … … … … 
Nhật 5,679 5,176 0,492 0,011 6,374 5,853 0,500 0,021 
New Zealand … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2,324 2,138 

 
0,156 0,0229 2,256 1,985 0,215 0,056 

Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … 
Mông Cổ 1,689 1,182 0,501 0,006 1,795 1,390 0,398 0,007 
Hàn Quốc 2,443 1,793 0,622 0,028 2,936 2,310 0,527 0,100 
Bắc và Trung Á         
Armenia 2,900 2,100 0,800 0,000 2,600 1,700 0,800 0,100 
Azerbaijan 3,100 2,000 1,000 0,100 5,200 4,000 1,200 0,100 
Georgia 2,839 1,739 1,100 0,000 3,084 2,086 0,998 0,000 
Kazakhstan … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 3,304 2,661 0,637 0,006 2,204 1,685 0,510 0,009 
Liên bang Nga … … … … … … … … 
Tajikistan 1,742 1,510 0,224 0,009 1,074 0,879 0,192 0,004 
Turkmenistan … … … … … … … … 
Uzbekistan 5,786 4,864 0,921 0,001 3,333 2,922 0,409 0,001 
Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … 
Quần đảo Cook 1,700 0,100 1,600 … 1,600 0,100 1,500 … 
Fiji 1,310 1,000 0,300 0,010 2,010 1,800 0,200 0,010 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … 
Kiribati 3,700 2,300 0,600 0,800 6,700 3,600 0,300 2,800 
Quần đảo Marshall 3,000 2,300 0,300 0,400 7,600 6,700 0,500 0,400 
Liên bang Micronesia 3,700 3,100 0,600 0,000 5,700 5,000 0,700 0,000 
Nauru 2,310 0,010 2,300 0,000 2,000 0,100 1,900 0,000 
New Caledonia … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … 
Palau 3,401 3,200 0,200 0,001 4,803 4,500 0,300 0,003 
Papua New Guinea 0,310 0,300 0,000 0,010 0,520 0,500 0,000 0,020 
Samoa 1,510 1,000 0,500 0,010 1,840 1,300 0,500 0,040 
Quần đảo Solomon 1,010 0,800 0,010 0,200 2,210 1,900 0,010 0,300 
Tonga 0,610 0,400 0,200 0,010 0,640 0,400 0,200 0,040 
Tuvalu … … … … … … … … 
Vanuatu 0,510 0,300 0,200 0,010 0,820 0,600 0,200 0,020 
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan … … … … … … … … 
Bangladesh 0,300 0,100 0,100 0,100 0,658 0,400 0,158 0,100 
Bhutan 0,200 0,000 0,100 0,100 0,524 0,395 0,129 0,000 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … 
Maldives 2,650 1,450 1,200 0,000 2,968 1,800 1,188 0,000 
Nepal 0,749 0,239 0,501 0,008 1,252 0,957 0,284 0,010 
Pakistan 0,111 0,006 0,100 0,005 1,561 1,375 0,176 0,010 
Sri Lanka 1,515 1,110 0,400 0,005 1,713 1,425 0,284 0,004 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … 
Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei … … … … … … … … 
Campuchia 0,308 0,036 0,261 0,012 0,280 0,057 0,200 0,023 
Indonesia 0,987 0,587 0,400 0,000 1,074 0,797 0,277 0,000 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 0,383 0,282 0,100 0,001 0,445 0,409 0,034 0,001 
Malaysia 2,016 1,935 0,080 0,000 2,359 2,300 0,059 0,000 
Myanmar 0,034 0,030 0,004 0,000 0,042 0,036 0,007 0,000 
Philippines 1,167 0,762 0,400 0,005 1,413 1,010 0,397 0,006 
Singapore 2,146 1,871 0,150 0,125 4,095 3,000 0,900 0,195 
Thái Lan 1,093 0,829 0,261 0,002 1,115 0,874 0,239 0,002 
Đông Timor 4,240 0,040 4,100 0,100 8,400 0,100 7,700 0,600 
Việt Nam 2,029 1,720 0,209 0,100 2,147 1,898 0,212 0,037 
Châu Á và Thái Bình Dương 1,969 1,341 0,569 0,060 2,562 1,793 0,640 0,133 
Các nền kinh tế phát triển 5,679 5,176 0,492 0,011 6,374 5,853 0,500 0,021 
Các nền kinh tế đang phát triển 1,868 1,238 0,571 0,061 2,459 1,684 0,643 0,136 
Đông và Đông Bắc Á 2,152 1,704 0,427 0,021 2,329 1,895 0,380 0,054 
Bắc và Trung Á 3,279 2,479 0,780 0,019 2,916 2,212 0,685 0,019 
Thái Bình Dương 1,923 1,234 0,568 0,132 3,037 2,208 0,526 0,330 
Nam và Tây Nam Á 0,921 0,484 0,400 0,036 1,449 1,059 0,370 0,021 
Đông Nam Á 1,440 0,809 0,597 0,034 2,137 1,048 1,002 0,086 
 
Nguồn: Ước tính của ADB dựa trên báo cáo quốc gia SPI năm 2015 
Chú thích: Chỉ số Bảo vệ Xã hội được tính dựa trên công thức: Tổng dân số tham chiếu chia cho tổng chi phí bảo vệ 
xã hội và được thể hiện qua % GDP bình quân đầu người. Chỉ số này còn có thể được hiểu là chi phí bảo vệ xã hội cho 

 
Tập hợp tiểu vùng là mức trung bình không có trọng số 
... = không có dữ liệu 

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo ở 
mọi hình thức và mọi nơi 

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và biện 
pháp an sinh xã hội phù hợp trên toàn quốc cho tất cả 
mọi người, bao gồm các sàn, và đến năm 2030 đạt được 
độ bao phủ đáng kể cho người nghèo và người dễ bị tổn 
thương 

Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các sànan sinh xã 
hội theo giới tính, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, người không có việc 
làm, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, 
người bị tai nạn lao động, người nghèo và người dễ bị tổn thương 

Bảng 1.5c: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV 1.5c: Chỉ số An sinh Xã hội theo giới tính và chương trình 
(Chỉ số An sinh Xã hội)
Mục tiêu 1:Chấm dứt 
nghèo ở mọi hình thức 
và mọi nơi

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và biện pháp 
an sinh xã hội phù hợp trên toàn quốc cho tất cả mọi người, 
bao gồm các sàn, và đến năm 2030 đạt được độ bao phủ 
đáng kể cho người nghèo và người dễ bị tổn thương

Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các sàn an sinh xã hội 
theo giới tính, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, người không có việc làm, 
người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người bị 
tai nạn lao động, người nghèo và người dễ bị tổn thương

Nguồn: 
Ước tính của ADB dựa trên báo cáo quốc gia SPI năm 2015

Chú thích: 
Chỉ số Bảo vệ Xã hội được tính dựa trên công thức: Tổng dân số tham chiếu chia cho tổng chi phí 
bảo vệ xã hội và được thể hiện qua % GDP bình quân đầu người. Chỉ số này còn có thể được hiểu 
là chi phí bảo vệ xã hội cho mỗi người thụ hưởng tiềm năng theo phần trăm GDP đầu người.
 
Tập hợp tiểu vùng là mức trung bình không có trọng số
... = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn
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Bảng 1.5c: Các chỉ số bổ sung cho SDG 1.5c: Chỉ số An sinh Xã hội theo giới tính và chương trình (Chỉ số An sinh Xã hội) 

 

 Chỉ số An sinh Xã hội phân tách theo giới tính và chương trình, 2015 
 Chỉ số An sinhXã hội cho Nữ giới Chỉ số An sinh  Xã hội cho Nam giới 

 

Tổng thể 
Bảo hiểm 

Xã hội 
Trợ giúp 
Xã hội 

Các chương trình 
Thị trường  
Lao động 

Tổng thể 
Bảo hiểm 

Xã hội 
Trợ giúp 
Xã hội 

Các chương trình 
Thị trường 
Lao động 

Các nền kinh tế phát triển         
Úc … … … … … … … … 
Nhật 5,679 5,176 0,492 0,011 6,374 5,853 0,500 0,021 
New Zealand … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2,324 2,138 

 
0,156 0,0229 2,256 1,985 0,215 0,056 

Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … 
Mông Cổ 1,689 1,182 0,501 0,006 1,795 1,390 0,398 0,007 
Hàn Quốc 2,443 1,793 0,622 0,028 2,936 2,310 0,527 0,100 
Bắc và Trung Á         
Armenia 2,900 2,100 0,800 0,000 2,600 1,700 0,800 0,100 
Azerbaijan 3,100 2,000 1,000 0,100 5,200 4,000 1,200 0,100 
Georgia 2,839 1,739 1,100 0,000 3,084 2,086 0,998 0,000 
Kazakhstan … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 3,304 2,661 0,637 0,006 2,204 1,685 0,510 0,009 
Liên bang Nga … … … … … … … … 
Tajikistan 1,742 1,510 0,224 0,009 1,074 0,879 0,192 0,004 
Turkmenistan … … … … … … … … 
Uzbekistan 5,786 4,864 0,921 0,001 3,333 2,922 0,409 0,001 
Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … 
Quần đảo Cook 1,700 0,100 1,600 … 1,600 0,100 1,500 … 
Fiji 1,310 1,000 0,300 0,010 2,010 1,800 0,200 0,010 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … 
Kiribati 3,700 2,300 0,600 0,800 6,700 3,600 0,300 2,800 
Quần đảo Marshall 3,000 2,300 0,300 0,400 7,600 6,700 0,500 0,400 
Liên bang Micronesia 3,700 3,100 0,600 0,000 5,700 5,000 0,700 0,000 
Nauru 2,310 0,010 2,300 0,000 2,000 0,100 1,900 0,000 
New Caledonia … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … 
Palau 3,401 3,200 0,200 0,001 4,803 4,500 0,300 0,003 
Papua New Guinea 0,310 0,300 0,000 0,010 0,520 0,500 0,000 0,020 
Samoa 1,510 1,000 0,500 0,010 1,840 1,300 0,500 0,040 
Quần đảo Solomon 1,010 0,800 0,010 0,200 2,210 1,900 0,010 0,300 
Tonga 0,610 0,400 0,200 0,010 0,640 0,400 0,200 0,040 
Tuvalu … … … … … … … … 
Vanuatu 0,510 0,300 0,200 0,010 0,820 0,600 0,200 0,020 
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan … … … … … … … … 
Bangladesh 0,300 0,100 0,100 0,100 0,658 0,400 0,158 0,100 
Bhutan 0,200 0,000 0,100 0,100 0,524 0,395 0,129 0,000 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … 
Maldives 2,650 1,450 1,200 0,000 2,968 1,800 1,188 0,000 
Nepal 0,749 0,239 0,501 0,008 1,252 0,957 0,284 0,010 
Pakistan 0,111 0,006 0,100 0,005 1,561 1,375 0,176 0,010 
Sri Lanka 1,515 1,110 0,400 0,005 1,713 1,425 0,284 0,004 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … 
Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei … … … … … … … … 
Campuchia 0,308 0,036 0,261 0,012 0,280 0,057 0,200 0,023 
Indonesia 0,987 0,587 0,400 0,000 1,074 0,797 0,277 0,000 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 0,383 0,282 0,100 0,001 0,445 0,409 0,034 0,001 
Malaysia 2,016 1,935 0,080 0,000 2,359 2,300 0,059 0,000 
Myanmar 0,034 0,030 0,004 0,000 0,042 0,036 0,007 0,000 
Philippines 1,167 0,762 0,400 0,005 1,413 1,010 0,397 0,006 
Singapore 2,146 1,871 0,150 0,125 4,095 3,000 0,900 0,195 
Thái Lan 1,093 0,829 0,261 0,002 1,115 0,874 0,239 0,002 
Đông Timor 4,240 0,040 4,100 0,100 8,400 0,100 7,700 0,600 
Việt Nam 2,029 1,720 0,209 0,100 2,147 1,898 0,212 0,037 
Châu Á và Thái Bình Dương 1,969 1,341 0,569 0,060 2,562 1,793 0,640 0,133 
Các nền kinh tế phát triển 5,679 5,176 0,492 0,011 6,374 5,853 0,500 0,021 
Các nền kinh tế đang phát triển 1,868 1,238 0,571 0,061 2,459 1,684 0,643 0,136 
Đông và Đông Bắc Á 2,152 1,704 0,427 0,021 2,329 1,895 0,380 0,054 
Bắc và Trung Á 3,279 2,479 0,780 0,019 2,916 2,212 0,685 0,019 
Thái Bình Dương 1,923 1,234 0,568 0,132 3,037 2,208 0,526 0,330 
Nam và Tây Nam Á 0,921 0,484 0,400 0,036 1,449 1,059 0,370 0,021 
Đông Nam Á 1,440 0,809 0,597 0,034 2,137 1,048 1,002 0,086 
 
Nguồn: Ước tính của ADB dựa trên báo cáo quốc gia SPI năm 2015 
Chú thích: Chỉ số Bảo vệ Xã hội được tính dựa trên công thức: Tổng dân số tham chiếu chia cho tổng chi phí bảo vệ 
xã hội và được thể hiện qua % GDP bình quân đầu người. Chỉ số này còn có thể được hiểu là chi phí bảo vệ xã hội cho 

 
Tập hợp tiểu vùng là mức trung bình không có trọng số 
... = không có dữ liệu 

Mục tiêu 1:  Chấm dứt nghèo ở 
mọi hình thức và mọi nơi 

Mục tiêu 1.3: Triển khai thực hiện các hệ thống và biện 
pháp an sinh xã hội phù hợp trên toàn quốc cho tất cả 
mọi người, bao gồm các sàn, và đến năm 2030 đạt được 
độ bao phủ đáng kể cho người nghèo và người dễ bị tổn 
thương 

Chỉ tiêu 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi các sànan sinh xã 
hội theo giới tính, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, người không có việc 
làm, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, 
người bị tai nạn lao động, người nghèo và người dễ bị tổn thương 
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mỗi người thụ hưởng tiềm năng theo phần trăm GDP đầu người.   ― cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

Bảng 2.1: Một số chỉ số SDG 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực 
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng 
thiếu đói, đảm bảo an ninh lương 
thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 
đẩy nông nghiệp bền vững 

Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, chấm dứt nạn đói và đảm bảo quyền 
tiếp cận của tất cả mọi người với an toàn, dinh dưỡng và đủ thực 
phẩm quanh năm, đặc biệt là người nghèo và người dễ bị tổn 
thương, bao gồm trẻ sơ sinh. 

Chỉ số 2.1.1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
Chỉ số 2.1.2: Tỷ lệ mất an ninh lương thực trung 
bình hoặc nghiêm trọng trong dân số, dựa trên Quy 
mô Trải nghiệm An toàn Thực phẩm (FIES) 

 
Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng (%)a 

Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ (% 
phụ nữ ở độ tuổi 15-49) 

Tỷ lệ mất an ninh lương 
thực ở mức độ vừa phải 

(2014-15) c 

Tỷ lệ mất an ninh lương 
thực ở mức độ nghiêm 

trọng (2014-15) c 

 
Năm đầu 

tiên (1991-
2001) 

Năm gần đây 
nhất (2014 – 

2016) 

Năm đầu 
tiên (2000) 

Năm gần 
đây nhất 

(2016) 
Nam Nữ Nam Nữ 

Các nền kinh tế phát triển         
Úc <5,0 <5,0 9,6 9,1 11,5 8,7 2,5 2,2 
Nhật <5,0 <5,0 20,5 21,5 2,7 1,4 0,9 0,1 
New Zealand <5,0 <5,0 8,6 11,6 8,1 5,7 2,8 1,9 
Đông và Đông Bắc Á         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 16,2 9,3 20,8 26,4 4,4 3,9 0,5 0,5 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … 9,2 8,4 1,4 0,8 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 37,9 41,6 33,1 32,5 … … … … 
Mông Cổ 38,2 20,5 19,0 19,5 16,8 18,6 0,9 1,5 
Hàn Quốc <5,0 <5,0 16,2 22,7 6,2 6,6 1,1 0,7 
Bắc và Trung Á         
Armenia 21,4 5,8 19,9 29,4 18,5 20,7 0,6 0,5 
Azerbaijan 22,5 <5,0 37,7 38,5 5,7 6,1 0,1 0,1 
Georgia 14,8 7,4 30,6 27,5 25,1 31,1 0,8 1,2 
Kazakhstan <5,0 <5,0 33,8 30,7 7,5 7,5 0,3 1,1 
Cộng hoà Kyrgyz 15,2 6,0 24,1 36,2 19,1 22,3 5,1 4,2 
Liên bang Nga <5,0 <5,0 21,1 23,3 6,9 8,2 0,6 0,6 
Tajikistan 38,8 33,2 38,6 30,5 12,8 13,1 2,7 2,6 
Turkmenistan 9,0 <5,0 35,6 32,6 … … … … 
Uzbekistan 11,5 <5,0 48,2 36,2 11,9 15,0 1,1 2,7 
Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … 
Fiji <5,0 <5,0 33,8 31,0 … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … 
Kiribati <5,0 <5,0 26,8 26,1 … … … … 
Quần đảo Marshall … … 25,7 26,6 … … … … 
Liên bang Micronesia … … 17,7 23,3 … … … … 
Nauru … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … 
Papua New Guinea … … 37,5 36,6 … … … … 
Samoa 6,6 <5,0 22,1 31,3 … … … … 
Quần đảo Solomon 15,0 11,3 41,5 38,9 … … … … 
Tonga … … 20,5 21,3 … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … 
Vanuatu 8,1 6,4 37,2 24,0 … … … … 
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan 45,2 26,8 36,6 42,0 44,1 47,6 19,5 18,6 
Bangladesh 23,1 16,4 48,1 39,9 29,1 29,8 11,2 13,2 
Bhutan … … 52,3 35,6 2,7 2,5 0,2 0,3 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 5,2 <5,0 29,5 30,5 47,1 50,4 8,2 8,9 
Maldives 11,8 5,2 51,0 42,6 … … … … 
Nepal 22,2 7,8 51,5 35,1 24,5 26,0 7,1 8,2 
Pakistan 22,4 22,0 49,0 52,1 36,6 48,1 10,6 21,2 
Sri Lanka 29,9 22,0 35,1 32,6 21,0 21,7 5,2 5,0 
Thổ Nhĩ Kz <5,0 <5,0 32,7 30,9 32,0 31,6 6,2 5,3 
Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei <5,0 <5,0 12,5 16,9 … … … … 
Campuchia 32,0 14,2 55,0 46,8 46,3 50,2 17,5 19,5 
Indonesia 17,2 7,6 32,8 28,8 16,6 17,4 4,8 5,6 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 39,2 18,5 43,0 39,7 … … … … 
Malaysia <5,0 <5,0 27,7 24,9 16,6 16,4 8,2 8,0 
Myanmar 52,4 14,2 44,4 46,3 12,9 12,7 1,3 1,6 
Philippines 21,3 13,5 36,1 15,7 45,9 42,4 11,5 10,3 
Singapore … … 18,5 22,2 2,4 3,8 0,8 1,4 
Thái Lan 19,0 7,4 22,2 31,8 5,1 8,0 1,5 2,8 
Đông Timor 43,9 26,9 34,4 41,3 … … … … 
Việt Nam 28,1 11,0 27,9 24,2 15,1 16,6 0,7 1,0 
Châu Á và Thái Bình Dương 16,4 9,1 27,1 29,6 20,8 22,8 8,1 9,3 
Các nền kinh tế phát triển <5,0 <5,0 18,6 18,9 4,1 2,6 1,2 0,5 
Các nền kinh tế đang phát triển 17,3 9,4 27,5 30,0 21,9 24,1 8,5 9,9 
Đông và Đông Bắc Á 16,2 9,6 20,8 26,4 6,0 6,3 1,0 0,7 
Bắc và Trung Á 8,4 <5,0 27,1 27,7 8,5 9,9 0,8 1,0 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á 18,5 14,9 42,4 40,7 25,0 28,6 11,0 13,4 
Đông Nam Á 22,9 9,6 32,4 28,1 19,6 20,0 4,9 5,3 
 
Nguồn: Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có 
sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 
3 & 4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có sẵn tại: 
http://www.data.worldbank.org. (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 5 & 6: Dữ liệu do 

 
Chú thích: Bảng bao gồm một chỉ số bổ sung về tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được cho Cột 1 và 2 được tính theo độ lớn được đưa ra trong Cơ sở 
dữ liệu toàn cầu của Chỉ số SDG. 
b Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được cho Cột 3 và 4 được tính theo dân số là phụ nữ trong độ tuổi 

Bảng 2.1: Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng 
thiếu đói, đảm bảo an ninh lương 
thực, cải thiện dinh dưỡng và 
thúc đẩy nông nghiệp bền vững

Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, chấm dứt nạn đói và đảm bảo 
quyền tiếp cận của tất cả mọi người với an toàn, dinh dưỡng 
và đủ thực phẩm quanh năm, đặc biệt là người nghèo và 
người dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ sơ sinh

Chỉ số 2.1.1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng

Chỉ số 2.1.2: Tỷ lệ mất an ninh lương thực trung bình 
hoặc nghiêm trọng trong dân số, dựa trên Quy mô 
Trải nghiệm An toàn Thực phẩm (FIES)

Nguồn: 
Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu 
Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/
indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); 
Cột 3 & 4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có 
sẵn tại: http://www.data.worldbank.org. (Truy cập tháng 12 
năm 2017); 
Cột 5 & 6: Dữ liệu do Phòng thống kê của FAO cung cấp, tháng 8 
năm 2016. 

Chú thích:
Bảng bao gồm một chỉ số bổ sung về tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được cho Cột 1 và 2 được tính theo độ lớn được đưa ra trong Cơ sở dữ liệu toàn cầu của Chỉ số MTPTBV.
b Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được cho Cột 3 và 4 được tính theo dân số là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (https://esa.un.org/unpd/wpp/
DataQuery/ (Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018).
c Ước tính tổng hợp tiểu vùng do cán bộ Bộ phận Thống kê của FAO (ESS) cung cấp.
... = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn
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Bảng 2.2: Các chỉ số cho MTPTBV 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng thiếu đói, 
đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh 
dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, kết thúc tất cả các dạng suy dinh dưỡng, kể cả việc đến năm 2025 đạt 
được các mục tiêu đã được quốc tế thống nhất về suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở trẻ 
em dưới 5 tuổi, và giải quyết nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và 
cho con bú, người cao tuổi.

Nguồn: 
Cột 1-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại http://data.worldbank.org (Truy cập tháng 8 năm 2016).

Cột 5-22: Ước tính từ Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và Bộ dữ liệu vi mô (MICS) của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương. Có tại: https://dhsprogram.com/ và http://
mics.unicef.org/ (Truy cập tháng 7 năm 2016).

Chỉ số 2.2.1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao so với tuổi <-2 độ lệch chuẩn từ trung bình của các tiêu chuẩn tăng trưởng trẻ em của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở trẻ em dưới 5 tuổi
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Phòng thống kê của FAO cung cấp, tháng 8 năm 2016. sinh đẻ (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ (Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018). 
c Ước tính tổng hợp tiểu vùng do cán bộ Bộ phận Thống kê của FAO (ESS) cung cấp. 
... = không có dữ liệu 
― cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

Bảng 2.2: Các chỉ số cho SDG 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em 

Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng 
thiếu đói, đảm bảo an ninh lương 
thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 
đẩy nông nghiệp bền vững 

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, kết thúc tất cả các dạng suy dinh dưỡng, kể cả việc đến năm 2025 đạt được các mục tiêu đã 
được quốc tế thống nhất về suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi, và giải quyết nhu cầu dinh 
dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và cho con bú, người cao tuổi. 

   
 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, chiều cao thấp so với tuổi (% trẻ em dưới 

5 tuổi), theo giới tínha 

 

 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Nơi cư trú 
Thành thị Nông thôn 

 Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Nam Nữ 
Các nền kinh tế phát triển                
Úc … …  … …  … … … … 
Nhật 7,6 6,5 (2010) … …  … … … … 
New Zealand … …  … …  … … … … 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 18,5 17,1 (2000-2001) 9,9 8,9 (2010) … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … …  … …  … … … … 
Macau, Trung Quốc … …  … …  … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 47,2 41,9 (2002) 29,9 25,8 (2012) … … … … 
Mông Cổ 31,4 28,1 (2000) 16,4 14,7 (2010) 8,3 7,7 14,0 13,8 
Hàn Quốc 2,4 2,5 (2003) 2,4 2,7 (2008–2011) … … … … 
Bắc và Trung Á           
Armenia 18,2 17,0 (2000-2001) 21,7 19,9 (2010) 19,7 14,6 20,9 23,3 
Azerbaijan 24,4 23,8 (2000) 18,2 17,7 (2013) 23,8 15,9 29,1 30,3 
Georgia 15,8 13,5 (2005) 12,3 10,2 (2009) 12,4 8,8 15,2 15,4 
Kazakhstan 17,9 16,9 (2006) 13,2 13,0 (2010–2011) … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 18,7 17,5 (2005-2006) 19,9 15,5 (2012) 19,6 15,7 20,0 15,3 
Liên bang Nga … …  … …  … … … … 
Tajikistan 35,4 30,7 (2005) 26,7 26,8 (2012) 20,1 22,5 27,1 28,1 
Turkmenistan … …  20,7 17,0 (2006) 15,5 11,4 16,7 14,7 
Uzbekistan 26,2 24,3 (2002) 19,5 19,7 (2006) … … … … 
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ … …  … …  … … … … 
Quần đảo Cook … …  … …  … … … … 
Fiji 8,0 6,9 (2004) … …  … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … …  … …  … … … … 
Guam … …  … …  … … … … 
Kiribati … …  … …  … … … … 
Quần đảo Marshall … …  … …  … … … … 
Liên bang Micronesia … …  … …  … … … … 
Nauru … …  … …  … … … … 
New Caledonia … …  … …  … … … … 
Niue … …  … …  … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … …  … …  … … … … 
Palau … …  … …  … … … … 
Papua New Guinea 47,4 39,6 (2005) 50,9 47,9 (2009–2011) … … … … 
Samoa … …  … …  … … … … 
Quần đảo Solomon … …  … …  … … … … 
Tonga … …  9,1 … (2012) … … … … 
Tuvalu … …  … …  … … … … 
Vanuatu 31,2 20,0 (2007) …   … … … … 
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan 60,0 58,5 (2004) … …  … … … … 
Bangladesh 58,8 55,5 (2000) 39,6 37,8 (2013) 30,3 31,2 38,8 36,9 
Bhutan 37,7 31,8 (2008) 33,6 33,7 (2010) 25,6 27,0 32,8 33,5 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … …  … …  … … … … 
Maldives 32,6 31,0 (2001) 21,6 19,0 (2009) 18,0 13,3 21,1 19,0 
Nepal 57,1 57,1 (2001) 41,3 39,5 (2011) 27,5 24,8 43,2 41,1 
Pakistan 42,2 40,8 (2001) 48,4 41,7 (2012- 2013) 39,1 35,2 51,7 44,7 
Sri Lanka 17,0 19,9 (2000) 14,8 14,6 (2012) … … … … 
Thổ Nhĩ Kz 14,7 16,6 (2004) 10,9 8,0 (2013–2014) … … … … 
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei 22,8 16,7 (2009) … …  … … … … 
Campuchia 49,6 48,9 (2000) 42,3 39,4 (2010–2011) 25,5 22,0 34,3 33,4 
Indonesia 43,7 41,0 (2000) 37,2 35,5 (2011) … … … … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 49,8 46,7 (2000) 45,5 42,1 (2011–2012) 28,2 24,6 48,1 45,7 
Malaysia 17,2 17,2 (2006) … …  … … … … 
Myanmar 42,1 39,5 (2000) 36,7 33,4 (2009–2010) 15,6 15,9 22,3 22,5 
Philippines 35,5 31,9 (2003) 31,5 29,1 (2013–2014) … … … … 
Singapore 4,9 3,9 (2000) … …  … … … … 
Thái Lan 16,5 15,0 (2005-2006) 16,4 16,3 (2012) … … … … 
Đông Timor 58,4 52,9 (2002) 53,1 47,2 (2013) 52,0 46,2 62,7 58,6 
Việt Nam 44,2 42,5 (2000) 23,4 23,2 (2010–2011) … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương 28,1 26,5 (2002) 22,8 20,6 (2011) --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- ---  --- ---  --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển 29,1 27,4 (2002) 23,5 21,2 (2011) --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á 18,7 17,2 (2002) 10,1 9,1 (2011) --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á 11,6 10,7 (2002) 8,6 8,5 (2011) --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- ---  --- ---  --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á 38,7 38,4 (2002) 36,7 33,4 (2011) --- --- --- --- 
Đông Nam Á 38,6 36,1 (2002) 32,8 31,0 (2011) --- --- --- --- 
 
Nguồn:  
Cột 1-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại http://data.worldbank.org (Truy cập tháng 8 năm 2016). 
Cột 5–22: Ước tính từ Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và Bộ dữ liệu vi mô (MICS) của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương. Có tại: https://dhsprogram.com/ và 
http://mics.unicef.org/ (Truy cập tháng 7 năm 2016). 
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Chỉ số 2.2.1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao so với tuổi <-2 độ lệch chuẩn từ trung bình 
của các tiêu chuẩn tăng trưởng trẻ em của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở trẻ em dưới 5 tuổi

Chú thích: 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia về dân số dưới 5 tuổi (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. (Truy cập 1 tháng 1 năm 2018)
b Các ước tính từ DHS có thể không phù hợp với Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO, được điều chỉnh để so sánh giữa các quốc gia.
c Thông tin về học vấn của mẹ không có sẵn cho tất cả trẻ em.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.
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Chỉ số 2.2.1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao so với tuổi <-2 độ lệch chuẩn từ trung bình của các tiêu chuẩn 
tăng trưởng trẻ em của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Chú thích:  
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia về dân số dưới 5 tuổi (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. (Truy cập 1 tháng 1 năm 2018) 
b Các ước tính từ DHS có thể không phù hợp với Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO, được điều chỉnh để so sánh giữa các quốc gia. 
c Thông tin về học vấn của mẹ không có sẵn cho tất cả trẻ em. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 
 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi theo giới tính của trẻ em, theo nơi cư trú, trình độ học vấn của mẹ và mức sốngb 

Trình độ học vấn của mẹc Mức sống 

Nguồn Năm khảo sát Từ tiểu học trở 
xuống 

Từ trung học cơ 
sở trở lên 

M1 M2 M3 M4 M5 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
                

… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

19,9 18,4 14,8 15,3 18,3 17,0 12,0 12,2 8,2 8,1 7,1 7,8 5,9 4,8 MICS (2010) 
… … … … … … … … … … … … … …   

                
22,7 21,6 18,4 15,1 22,7 30,0 19,2 11,8 20,5 17,9 17,0 15,4 21,9 15,6 DHS (2010) 
43,2 31,5 26,0 22,9 30,9 35,5 32,1 29,0 27,9 22,7 18,4 10,3 19,6 9,8 DHS (2006) 
17,0 17,1 14,1 15,2 16,6 24,4 16,7 12,2 15,9 10,4 13,5 9,5 7,9 7,4 MICS (2005) 

… … … … … … … … … … … … … …   
20,9 15,4 14,2 15,3 15,7 21,1 20,5 16,2 18,9 14,2 20,9 12,1 24,6 12,7 DHS (2012) 

… … … … … … … … … … … … … …   
31,2 25,8 25,0 27,0 31,4 32,8 29,7 29,2 22,5 24,2 22,1 27,7 21,5 2,01 DHS (2012) 
16,2 13,6 17,5 9,1 15,9 15,5 17,7 13,5 15,7 11,5 21,5 16,3 9,5 10,1 MICS (2006) 

… … … … … … … … … … … … … …   
                

… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   

44,7 43,6 29,8 28,3 52,4 45,9 42,0 42,1 34,7 37,3 31,1 30,6 19,9 18,9 DHS (2014) 
33,7 34,1 19,4 22,1 36,8 40,5 37,8 34,0 34,5 37,1 26,9 25,6 18,2 21,3 MICS (2010) 

… … … … … … … … … … … … … …   
23,0 19,9 17,3 14,5 23,3 20,1 23,4 22,6 18,8 16,0 16,5 14,8 18,7 12,6 DHS (2009) 
46,9 44,7 31,3 28,3 55,6 56,6 45,5 45,4 38,4 32,4 30,4 31,4 30,3 22,3 DHS (2011) 
56,2 49,5 25,0 22,5 69,4 54,7 59,1 52,3 44,0 37,2 38,3 37,6 23,9 22,2 DHS (2012) 

… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   

35,3 34,7 27,9 24,4 41,9 42,0 37,7 36,1 31,5 32,5 30,2 27,7 21,1 16,8 DHS (2014) 
… … … … … … … … … … … … … …   

48,9 46,7 36,1 29,8 58,1 59,0 50,7 46,0 43,6 37,4 32,1 29,6 19,6 8,4 MICS (2011) 
… … … … … … … … … … … … … …   

23,0 23,3 15,5 15,2 25,3 25,9 23,3 22,4 19,5 20,7 20,8 19,1 11,9 13,7 MICS (2009-2010) 
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

63,4 59,4 54,6 49,5 67,9 58,0 65,0 62,2 60,5 60,4 56,8 53,7 50,3 43,8 DHS (2009-2010) 
… … … … … … … … … … … … … …   

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
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Bảng 2.3: Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng thiếu đói, đảm bảo 
an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 
đẩy nông nghiệp bền vững

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, kết thúc tất cả các dạng suy dinh dưỡng, kể cả việc đến năm 2025 
đạt được các mục tiêu đã được quốc tế thống nhất về suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân 
ở trẻ em dưới 5 tuổi, và giải quyết nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang 
thai và cho con bú, người cao tuổi.

Nguồn: 
Cột 1-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại http://data.worldbank.org (Truy cập tháng 8 năm 2016).
Cột 5-22: Ước tính từ Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và Bộ dữ liệu vi mô (MICS) của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương. Có tại: https://dhsprogram.com/ và http://mics.
unicef.org/ (Truy cập tháng 7 năm 2016).
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Bảng 2.3: Một số chỉ số SDG 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em 
 
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng 
thiếu đói, đảm bảo an ninh lương 
thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 
đẩy nông nghiệp bền vững 

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, kết thúc tất cả các dạng suy dinh dưỡng, kể cả việc đến năm 2025 đạt được các mục tiêu đã 
được quốc tế thống nhất về suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi, và giải quyết nhu cầu dinh 
dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và cho con bú, người cao tuổi. 

  Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, cân nặng thấp so với tuổi (% trẻ em 
dưới 5 tuổi), theo giới tínha   

  Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Nơi cư trú 
  Thành thị  Nông thôn 

  Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Nam Nữ 
Các nền kinh tế phát triển           Úc … …  … …  … … … … 
Nhật … …  2,9 1,7 (2010) … … … … 
New Zealand … …  … …  … … … … 
Đông và Đông Bắc Á           Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2,8 2,1 (2000) 2,4 2,1 (2010) … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … …  … …  … … … … 
Macau, Trung Quốc … …  … …  … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 9,3 8,1 (2002) 4,1 3,8 (2012) … … … … 
Mông Cổ 7,3 6,9 (2000) 1,5 2,0 (2010) 1,1 0,7 1,3 0,7 
Hàn Quốc 0,9 1,0 (2003) 1,3 0,8 (2010) … … … … 
Bắc và Trung Á           Armenia 2,6 2,5 (2000-2001) 4,9 3,3 (2010) 3,6 2,8 6,2 4,0 
Azerbaijan 9,3 8,6 (2000) 4,0 2,0 (2013) 6,3 5,2 9,2 6,3 
Georgia 3,0 3,0 (2005) 1,8 1,5 (2009) 2,7 1,9 2,4 2,5 
Kazakhstan 5,3 4,5 (2006) 4,4 3,7 (2010) … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 3,5 3,2 (2005-2006) 2,9 2,7 (2012) 3,7 2,8 2,6 2,5 
Liên bang Nga … …  … …  … … … … 
Tajikistan 9,0 8,3 (2005) 9,9 9,9 (2012) 10,8 9,1 9,7 10,4 
Turkmenistan … …  … …  7,9 6,2 7,6 5,7 
Uzbekistan 8,7 9,1 (2002) 5,3 3,7 (2006) … … … … 
Thái Bình Dương           Samoa thuộc Mỹ … …  … …  … … … … 
Quần đảo Cook … …  … …  … … … … 
Fiji 4,7 8,2 (2004) … …  … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … …  … …  … … … … 
Guam … …  … …  … … … … 
Kiribati … …  … …  … … … … 
Quần đảo Marshall … …  … …  … … … … 
Liên bang Micronesia … …  … …  … … … … 
Nauru … …  … …  … … … … 
New Caledonia … …  … …  … … … … 
Niue … …  … …  … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … …  … …  … … … … 
Palau … …  … …  … … … … 
Papua New Guinea 4,8 4,0 (2005) 14,9 13,7 (2010-2011) … … … … 
Samoa … …  … …  … … … … 
Quần đảo Solomon … …  … …  … … … … 
Tonga … …  5,4 … 2009-2011 … … … … 
Tuvalu … …  … …  … … … … 
Vanuatu 6,2 5,5 (2007) … …  … … … … 
Nam và Tây Nam Á           Afghanistan 7,9 9,3 (2004) … …  … … … … 
Bangladesh 16,4 13,4 (2000) 18,2 18,0 (2013) 11,8 12,7 16,2 14,0 
Bhutan 5,1 4,4 (2008) 6,2 5,5 (2010) 5,8 6,6 5,8 4,8 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … …  … …  … … … … 
Maldives 14,3 12,2 (2001) 13,5 10,2 (2009) 6,8 7,5 12,3 11,8 
Nepal 12,4 10,3 (2001) 12,3 10,0 (2011) 11,5 5,3 12,1 10,7 
Pakistan 15,1 13,2 (2001) 11,1 9,8 (2012-2013) 13,3 6,2 11,0 11,5 
Sri Lanka 16,5 14,3 (2000) 22,3 20,5 (2012) … … … … 
Thổ Nhĩ Kz 1,5 0,6 (2003-2004) 1,4 2,1 (2013-2014) … … … … 
Đông Nam Á           Vương quốc Brunei 2,7 3,0 (2009) … …  … … … … 
Campuchia 18,0 15,8 (2000) 11,2 10,5 (2010-2011) 7,9 7,0 10,1 9,6 
Indonesia 6,4 4,6 (2000) 14,2 12,7 (2013) … … … … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 18,8 16,1 (2000) 6,9 5,8 (2011-2012) 6,0 4,6 6,4 5,3 
Malaysia … …  … …  … … … … 
Myanmar 11,5 9,9 (2000) 8,7 7,1 (2009-2010) 5,6 5,3 6,6 6,1 
Philippines 6,5 5,5 (2003) 7,5 7,1 (2011) … … … … 
Singapore 3,8 3,3 (2000) … …  … … … … 
Thái Lan 4,6 4,8 (2005-2006) 7,4 6,1 (2012) … … … … 
Đông Timor 15,9 11,4 (2002) 12,9 9,0 (2013) 16,1 13,6 21,6 17,9 
Việt Nam 7,1 5,1 (2000) 4,6 4,2 (2010) … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương 6,3 5,1 (2002) 6,5 5,8 (2011) --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- ---  --- ----  --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển 6,5 5,3 (2002) 6,8 6,0 (2011) --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á 2,9 2,2 (2002) 2,4 2,1 (2011) --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á 3,5 3,4 (2002) 2,4 2,0 (2011) --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- ---  --- ---  --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á 11,7 10,1 (2002) 10,8 10,3 (2011) --- --- --- --- 
Đông Nam Á 7,1 5,6 (2002) 9,9 7,1 (2011) --- --- --- --- 

 
Nguồn:  
Cột 1-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại http://data.worldbank.org (Truy cập tháng 8 năm 2016). 
Cột 5–22: Ước tính từ Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và Bộ dữ liệu vi mô (MICS) của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương. Có tại: https://dhsprogram.com/ và 
http://mics.unicef.org/ (Truy cập tháng 7 năm 2016). 
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Chỉ số 2.2.2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng so với chiều cao > +2 hoặc <-2 độ lệch 
chuẩn từ trung bình của các tiêu chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO) ở trẻ em 
dưới 5 tuổi, theo thể (nhẹ cân và thừa cân)

Chú thích: 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia về dân số dưới 5 tuổi (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. (Truy cập 1 tháng 1 năm 2018)
b Các ước tính từ DHS có thể không phù hợp với Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO, được điều chỉnh để so sánh giữa các quốc gia.
c Thông tin về học vấn của mẹ không có sẵn cho tất cả trẻ em.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Chỉ số 2.2.2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng so với chiều cao > +2 hoặc <-2 độ lệch chuẩn từ trung bình của các tiêu 
chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO) ở trẻ em dưới 5 tuổi, theo thể (nhẹ cân và thừa cân) 

Chú thích:  
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia về dân số dưới 5 tuổi (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. (Truy cập 1 tháng 1 năm 2018) 
b Các ước tính từ DHS có thể không phù hợp với Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO, được điều chỉnh để so sánh giữa các quốc gia. 
c Thông tin về học vấn của mẹ không có sẵn cho tất cả trẻ em. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi theo giới tính của trẻ em, theo nơi cư trú, trình độ học vấn của mẹ và  mức sốngb 

Trình độ học vấn của mẹc Mức sống 

Nguồn Năm khảo sát Từ tiểu học trở 
xuống 

Từ trung học cơ 
sở trở lên 

M1 M2 M3 M4 M5 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
                

… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

1,7 0,5 1,0 1,1 1,3 0,9 1,4 1,0 0,8 0,5 1,5 0,3 0,8 0,8 MICS (2010) 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   

                              
7,5 5,5 2,6 1,2 8,0 7,5 5,4 1,9 2,3 4,8 5,3 1,8 2,1 0,3 DHS (2010) 
3,3 9,8 7,8 5,6 13,9 6,0 7,8 8,2 4,7 6,1 6,8 3,7 4,0 3,4 DHS (2006) 
3,2 2,9 3,4 0,6 3,7 2,3 2,7 2,9 0,8 2,4 5,2 0,8 0,8 2,4 MICS (2005) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
3,1 2,9 1,9 0,9 3,3 2,2 3,1 0,9 2,8 3,9 1,0 2,9 4,8 3,2 DHS (2012) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
12,7 14,3 9,6 9,7 8,9 10,4 11,9 10,2 7,5 11,9 11,1 9,8 9,8 8,3 DHS (2012) 

8,4 6,3 3,7 3,5 4,8 6,4 7,8 6,1 10,9 6,2 7,4 6,5 7,7 4,1 MICS (2006) 
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   

16,4 13,9 13,9 13,6 16,5 17,7 20,5 12,8 13,7 12,3 11,7 14,7 13,0 10,2 DHS (2014) 
5,8 5,4 6,1 4,7 4,3 5,3 6,6 5,6 7,7 4,9 5,1 6,0 5,6 4,6 MICS (2010) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
13,1 11,8 8,4 9,1 12,5 13,2 11,0 11,6 13,9 11,6 6,7 8,0 9,4 7,9 DHS (2009) 
13,1 13,0 9,8 4,2 13,2 11,6 11,7 10,4 12,9 13,9 11,4 7,2 10,3 3,5 DHS (2011) 
12,7 11,9 9,1 4,9 18,1 16,6 10,8 10,5 8,6 10,4 9,6 6,1 11,5 4,7 DHS (2012) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
                                

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
9,9 9,3 9,6 9,3 10,2 11,7 13,8 9,1 8,2 8,6 10,4 8,1 6,5 8,1 DHS (2014) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
7,0 5,7 7,1 5,6 7,0 5,5 5,1 6,4 5,4 4,9 6,5 3,6 19,6 8,4 MICS (2011) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
6,3 6,0 6,5 5,7 6,9 6,5 7,2 6,4 6,6 5,4 6,1 4,9 11,9 13,7 MIICS 2010 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
22,0 17,9 17,4 15,4 22,8 19,1 21,2 16,5 22,8 6,5 18,0 17,1 16,7 15,7 DHS (2009) 

… … … … … … … … … … … … … …   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
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Bảng 2.4: Một số chỉ số MTPTBV 2: Tỷ lệ thể thừa cân ở trẻ em
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng thiếu 
đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải 
thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông 
nghiệp bền vững 

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, kết thúc tất cả các dạng suy dinh dưỡng, kể cả việc đến năm 2025 đạt được các mục 
tiêu đã được quốc tế thống nhất về suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi, và giải quyết 
nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và cho con bú, người cao tuổi.

Nguồn: 
Cột 1-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại http://data.worldbank.org (Truy cập tháng 8 năm 2016).
Cột 5-22: Ước tính từ Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và Bộ dữ liệu vi mô (MICS) của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương. 
Có tại: https://dhsprogram.com/ và http://mics.unicef.org/ (Truy cập tháng 7 năm 2016).
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Bảng 2.4: Một số chỉ số SDG 2: Tỷ lệ thể thừa cân ở trẻ em 

Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng 
thiếu đói, đảm bảo an ninh lương 
thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 
đẩy nông nghiệp bền vững 

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, kết thúc tất cả các dạng suy dinh dưỡng, kể cả việc đến năm 2025 đạt được các mục tiêu đã 
được quốc tế thống nhất về suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi, và giải quyết nhu cầu dinh 
dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và cho con bú, người cao tuổi. 

  Tỷ lệ béo phì, cân nặng cao so với chiều cao (% trẻ em dưới 5 tuổi), theo 
giới tínha   

  Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Nơi cư trú 
  Thành thị  Nông thôn 

  Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Nam Nữ 
Các nền kinh tế phát triển           Úc … …   … …   … … … … 
Nhật … …   1,9 1,1 (2010) … … … … 
New Zealand … …   … …   … … … … 
Đông và Đông Bắc Á                     
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 3,9 2,8 (2000) 7,5 5,6 (2010) … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … …   … …   … … … … 
Macau, Trung Quốc … …   … …   … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0,7 1,1 (2002) ... ...   … … … … 
Mông Cổ 13,2 12,2 (2000) 8,2 5,1 (2010) 12,8 13,6 10,4 10,0 
Hàn Quốc 8,1 4,2 (2003) 8,2 5,1 (2011) … … … … 
Bắc và Trung Á                     
Armenia 19,8 10,9 (2001) 18,8 14,6 (2010) 17,5 12,1 15,8 15,9 
Azerbaijan 6,7 5,7 (2000) 14,9 12,7 (2006) 15,3 12,6 12,1 11,5 
Georgia 21,2 20,7 (2005) 21,3 18,3 (2009) 22,5 24,0 24,0 25,4 
Kazakhstan 17,5 16,4 (2006) 14,8 11,8 (2011) … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 12,7 8,6 (2006) 9,8 8,2 (2012) 8,5 7,6 9,5 7,9 
Liên bang Nga … …   … …   … … … … 
Tajikistan 7,2 6,2 (2005) 6,9 6,3 (2012) 5,7 5,4 6,2 5,7 
Turkmenistan … ...   … …   5,2 7,1 2,7 4,9 
Uzbekistan 11,5 10,7 (2002) 13,1 12,5 (2006) … … … … 
Thái Bình Dương                     
Samoa thuộc Mỹ … …   … …   … … … … 
Quần đảo Cook … …   … …   … … … … 
Fiji 5,4 4,8 (2004) … …   … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … …   … …   … … … … 
Guam … …   … …   … … … … 
Kiribati … …   … …   … … … … 
Quần đảo Marshall … …   … …   … … … … 
Liên bang Micronesia … …   … …   … … … … 
Nauru … …   … …   … … … … 
New Caledonia … …   … …   … … … … 
Niue … …   … …   … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … …   … …   … … … … 
Palau … …   … …   … … … … 
Papua New Guinea 4,2 2,5 (2005) 14,4 13,0 (2011) … … … … 
Samoa … …   … …   … … … … 
Quần đảo Solomon … …   … …   … … … … 
Tonga … …     …   … … … … 
Tuvalu … …   … …   … … … … 
Vanuatu 5,4 4,0 (2007) … …   … … … … 
Nam và Tây Nam Á                     
Afghanistan 6,3 2,6 (2004) … …   … … … … 
Bangladesh 1,0 0,8 (2000) 1,6 1,5 (2014) 1,6 2,1 1,4 1,1 
Bhutan 4,8 4,0 (2008) 7,5 7,6 (2010) 14,5 12,2 12,3 11,3 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … ...   … …   … … … … 
Maldives 3,6 4,2 (2001) 7,9 6,4 (2009) 5,5 9,4 6,1 4,6 
Nepal 0,6 0,7 (2001) 1,5 1,6 (2011) 1,2 2,3 1,3 1,4 
Pakistan 4,8 4,8 (2001) 4,7 4,8 (2012) 2,9 4,8 3,2 2,8 
Sri Lanka 0,8 1,2 (2000) 0,7 0,4 (2012) ... … … … 
Thổ Nhĩ Kz 10,6 7,5 (2004) 11,7 9,9 (2014) … … … … 
Đông Nam Á                     
Vương quốc Brunei ... ...   8,9 7,8 (2009) … … … … 
Campuchia 4,1 3,9 (2000) 2,7 1,8 (2014) 3,2 2,9 2,1 1,3 
Indonesia 1,7 1,3 (2000) 11,8 11,3 (2013) … … … ... 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 2,4 2,9 (2000) 1,9 2,1 (2011) 7,1 5,8 4,6 5,9 
Malaysia … …   … …   … … … … 
Myanmar 2,2 2,6 (2000) 2,7 2,6 (2010) ... ... ... ... 
Philippines 2,7 2,2 (2003) 5,4 4,6 (2014) … … … … 
Singapore 3,1 2,0 (2000) … …   … … … … 
Thái Lan 8,8 7,2 (2006) 10,1 11,6 (2012) … … … … 
Đông Timor 5,0 6,5 (2002) 1,5 1,4 (2013) 4,4 4,1 5,1 5,1 
Việt Nam 2,5 2,6 (2000) 5,5 3,8 (2011) … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương 3,5 2,8 (2002) 6,3 5,3 (2011) --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- ---  --- ---- (2011) --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển 3,7 2,9 (2002) 6,5 5,4 (2011) --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á 4,0 2,8 (2002) 7,4 5,5 (2011) --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á 5,8 5,2 (2002) 6,0 5,3 (2011) --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- ---  --- --- (2011) --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á 3,6 3,0 (2002) 4,0 3,5 (2011) --- --- --- --- 
Đông Nam Á 2,6 2,3 (2002) 7,8 7,3 (2011) --- --- --- --- 

 
Nguồn:  
Cột 1-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại http://data.worldbank.org (Truy cập tháng 8 năm 2016). 
Cột 5–22: Ước tính từ Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và Bộ dữ liệu vi mô (MICS) của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở châu Á và Thái Bình Dương. Có tại: https://dhsprogram.com/ và 
http://mics.unicef.org/ (Truy cập tháng 7 năm 2016). 
 

 

160



Chỉ số 2.2.2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng so với chiều cao >+2 hoặc <-2 độ lệch chuẩn từ trung bình 
của các tiêu chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO) ở trẻ em dưới 5 tuổi, theo thể (nhẹ cân và thừa cân)

Chú thích: 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia về dân số dưới 5 tuổi (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. (Truy cập 1 tháng 1 năm 2018)
b Các ước tính từ DHS có thể không phù hợp với Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO, được điều chỉnh để so sánh giữa các quốc gia.
c Thông tin về học vấn của mẹ không có sẵn cho tất cả trẻ em.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Chỉ số 2.2.2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng so với chiều cao > +2 hoặc <-2 độ lệch chuẩn từ trung bình của các tiêu 
chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO) ở trẻ em dưới 5 tuổi, theo thể (nhẹ cân và thừa cân) 

Chú thích:  
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia về dân số dưới 5 tuổi (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. (Truy cập 1 tháng 1 năm 2018) 
b Các ước tính từ DHS có thể không phù hợp với Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO, được điều chỉnh để so sánh giữa các quốc gia. 
c Thông tin về học vấn của mẹ không có sẵn cho tất cả trẻ em. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi theo giới tính của trẻ em, theo nơi cư trú, trình độ học vấn của mẹ và mức sốngb 

Trình độ học vấn của mẹc Mức sống 

Nguồn Năm khảo sát Từ tiểu học trở 
xuống 

Từ trung học cơ 
sở trở lên 

M1 M2 M3 M4 M5 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
                

… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

                
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … … … …   

10,2 12,0 9.4 10,2 9,6 11,5 12,6 10,3 10,4 10,6 13,5 13,9 14,7 0,8 MICS (2010) 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

                                
15,5 12,8 17,6 14,6 16,7 15,8 19,4 12,4 17,7 15,2 13,0 11,1 17,3 13,6 DHS (2010) 
11,7 24,3 13,8 11,7 11,8 10,8 11,0 15,6 13,4 9,2 11,7 11,0 23,2 12,5 DHS (2006) 
22,1 25,5 24,4 27,4 23,8 25,9 24,0 21,4 28,8 24,1 19,1 27,8 21,2 24,9 MICS (2005) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
15,1 13,6 11,2 9,8 9,3 9,5 11,9 6,8 6,1 8,0 7,4 7,6 11,8 6,8 DHS (2012) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
3,5 3,7 6,4 5,8 4,7 3,7 3,6 2,9 8,0 6,6 7,1 9,0 7,4 5,5     
3,2 5,7 8,3 5,3 2,1 4,5 3,4 5,2 3,6 3,1 5,0 7,4 3,8 8,8 MICS (2006) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
                                

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
                                

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       
0,5 0,9 2,3 1,7 0,7 0,3 0,9 1,0 3,0 1,2 0,5 0,9 2,3 3,7 DHS (2014) 

12,1 10,4 15,9 16,0 11,8 10,2 14,4 13,4 13,9 11,6 9,6 8,5 15,6 14,9 MICS (2010) 
... ... ... ... ... ... ... … … ... ... ... ... ...     

3,3 2,6 4,9 5,8 5,1 3,2 6,2 7,4 5,5 4,0 7,2 6,6 5,9 9,1 DHS (2009) 
0,8 0,7 2,4 3,0 2,1 1,0 0,3 0,4 0,7 2,3 1,6 1,2 1,9 2,5 DHS (2011) 
2,9 3,2 3,8 4,2 3,0 2,8 3,3 3,2 2,9 2,3 2,7 3,3 3,8 5,9 DHS (2012) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
                                

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
2,5 1,3 2,1 2,6 1,2 1,0 2,5 1,7 1,7 0,7 3,1 1,5 3,4 3,1 DHS (2014) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
4,5 5,7 6,2 6,4 4,0 4,3 4,9 6,5 3,9 6,6 6,1 5,9 7,9 7,1 MICS (2011) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     
4,4 5,0 4,5 5,0 5,6 3,9 5,5 7,8 3,3 4,6 3,0 3,5 5,1 4,4 DHS (2009) 

… … … … … … … … … … … … … …   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
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Bảng 3.1: Một số chỉ số SDG 3: Tỷ lệ tử vong mẹ 

Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống 
khỏe mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho 
tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ lệ tử vong mẹ trên toàn cầu 
xuống dưới 70 người trên 100.000 ca sinh con còn sống 

Chỉ số 3.1.1: Tỷ lệ tử vong mẹ 
Chỉ số 2.1.2: Tỷ lệ ca sinh được thưc hiện bởi nhân 
viên y tế lành nghề 

 

 Tỷ lệ tử vong mẹ trên 100.000 
ca sinh con còn sống (giới hạn 

từ thấp đến cao)a,b 

   Tỷ lệ sinh được thực hiện bởi 
nhân viên y tế lành nghềb Ước tính khảo sát trực tiếp tỷ lệ trẻ sinh ra được thực hiện bởi cán bộ y tế lành nghềb 

 

Năm đầu tiên 
(2000) 

Năm gần đây 
nhất (2015) Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Nơi cư trú Học vấn Mức sống 
Khảo sát  

(năm) 

Số phụ 
nữ được 

phỏng 
vấn 

 
Thành 

thị 
Nông 
thôn 

THCS 
hoặc 

cao hơn 

Không đi 
học hoặc 
học tiểu 

học 

M1 M2 M3 M4 M5 

Các nền kinh tế 
phát triển 

                          

Úc 9 [8-10] 6 [5-7] 99,3 d (2000) 99,3 d (2013) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Nhật 10 [9-11] 5 [4-7] 99,8 d (2000) 99,8 d (2014) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
New Zealand 12 [10-14] 11 [9-14] 97,3 d (2000) 96,6 d (2014) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Đông và Đông Bắc Á                                   
Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa 58 [52-65] 27 [22-32] 96,6 d (2000) 99,9 

d 
(2014) 

... ... ... ... 
... ... ... ... ...   

Hồng Kông, Trung 
Quốc ...  ...  100,0 c (2005) … 

 
 

… ... ... ... 
... ... ... ... ...   

Macau, Trung Quốc …  ...  100,0 c (2004) …   … ... ... ... ... ... ... ... ...   
Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều 
Tiên 

128 [63-262] 82 [37-190] 96,7 d (2000) 100,0 d (2009) … ... ... ... ... ... ... ... ...   
Mông Cổ 

161 [140-186] 44 [35-55] 96,6 d (2000) 98,9 c (2014) 99,5 98,9 ... ... 98,1 99,4 99,6 99,2 100,0 
MICS3 
(2005) 7,459 

Hàn Quốc 16 [14-18] 11 [9-13] 99,9 d (2000) 100,0 d (2015) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Bắc và Trung Á                                   
Armenia 

40 [35-46] 25 [21-31] 96,8 d (2000) 99,8 
d 

(2016) 99,8 99,0 99,4 100,0 99,1 98,8 100,0 99,4 100,0 
DHS 

(2010) 5,922 
Azerbaijan 

48 [42-55] 25 [17-35] 80,7 d (2000) 99,9 
d 

(2014) 96,5 79,5 88,1 86,0 76,2 83,7 89,5 97,3 99,6 
DHS 

(2006) 8,444 
Georgia 

37 [30-44] 36 [28-47] 95,5 d (2000) 99,9 
d 

(2014) 98,9 97,6 ... ... 95,1 99,0 98,8 99,4 98,5 
MICS3 
(2005) 9,847 

Kazakhstan 
65 [57-75] 12 [10-15] 98,3 d (2000) 100,0 

d 
(2014) 99,8 99,9 ... ... 100,0 100,0 100,0 99,2 99,8 

MICS3 
(2006) 14,570 

Cộng hoà Kyrgyz 
74 [64-84] 76 [59-96] 98,6 d (2000) 98,4 

d 
(2014) 99,5 99,0 99,2 ... 99,2 99,6 98,8 98,6 99,7 

DHS 
(2012) 8,208 

Liên bang Nga 57 [50-64] 25 [18-33] 99,2 d (2000) 99,7 d (2014) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Tajikistan 

68 [58-80] 32 [19-51] 70,7 d (2000) 90,3 
d 

(2014) 92,9 84,7 87,3 77,4 73,1 84,4 88,6 92,2 95,3 
DHS 

(2012) 9,656 
Turkmenistan 

59 [41-80] 42 [20-73] 97,2 d (2000) 99,5 
d 

(2006) 98,2 96,6 97,3 93,9 96,8 97,7 96,2 97,3 98,3 
DHS 

(2000) 7,919 
Uzbekistan 

34 [30-39] 36 [20-65] 94,9 d (2000) 100,0 d (2014) 100,0 99,9 ... ... 100,0 99,9 99,7 100,0 100 
MICS3 
(2006) 13,919 

Thái Bình Dương                                   
Samoa thuộc Mỹ ...  ...  100,0 c (2002) ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Quần đảo Cook ...  ...  98,0 d (2000) 100,0 d (2009) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Fiji 42 [33-53] 30 [23-41] 96,9 d (2000) 99,7 d (2013) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Polynésie thuộc 
Pháp 

…  ...  99,0 c (2000) ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Guam …  ...  99,4 c (2001) ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Kiribati 166 [113-241] 90 [51-152] 85,0 d (2000) 98,3 d (2010) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Quần đảo Marshall …  ...  86,2 d (2007) 90,1 d (2011) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Liên bang 
Micronesia 

153 [77-298] 100 [46-211] 82,8 d (2000) 100,0 d (2009) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Nauru …  ...  97,4 d (2007) ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
New Caledonia …  ...  ...   ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Niue …  ...  100,0 d (2000) 100,0 d (2011) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Quần đảo Bắc 
Mariana 

…  ...  99,6 c (2000) ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Palau …  ...  100,0 d (2000) 100,0 d (2015) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Papua New Guinea 342 [177-682] 215 [98-457] 39,0 d (2004) 53,0 d (2006) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Samoa 93 [48-181] 51 [24-115] 80,0 d (2000) 82,5 d (2014) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Quần đảo Solomon 214 [146-321] 114 [75-175] 85,5 d (2007) ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Tonga 97 [50-190] 124 [57-270] 95,0 d (2000) 95,5 d v ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Tuvalu ...  ...  100,0 d (2000) 93,1 d (2007) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Vanuatu 144 [73-276] 78 [36-169] 88,0 d (2000) 89,4 d (2013) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Nam và Tây Nam Á              ...                     
Afghanistan 1.100 [745-1570] 396 [253-620] 14,3 d (2003) 50,5 d (2015) ... … ... ... ... ... ... ... ...   
Bangladesh 

399 [322-496] 176 [125-280] 12,1 d (2000) 
42,1 d 

(2014) 50,0 21,4 41,8 14,3 9,4 15,3 23,7 37,4 61,1 
DHS 

(2011) 17,842 
Bhutan 423 [328-538] 148 [101-241] 23,7 d (2000) 81,0 d (2012) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Iran (Cộng hòa Hồi 
giáo) 

51 [43-60] 25 [21-31] 89,6 d (2000) 96,4 d (2010) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Maldives 163 [120-221] 68 [45-108] 70,3 c (2001) 95,5 c (2012) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Nepal 

548 [412-713] 258 [176-425] 11,9 d (2000) 55,6 
d 

(2014) 72,7 32,3 62,6 23,1 10,7 23,7 35,9 53,0 81,5 
DHS 

(2011) 12,647 
Pakistan 

306 [208-446] 178 [111-283] 23,0 d (2002) 52,1 
d 

(2013) 71,0 44,4 80,9 42,1 29,8 38,1 51,2 68,9 85,2 

DHS 
(2012-
2013) 13,558 

Sri Lanka 57 [52-63] 30 [26-38] 96,0 d (2000) 98,6 d (2007) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Thổ Nhĩ Kz 

79 [59-108] 16 [12-21] 83,0 d (2003) 97,4 
d 

(2014) 90,3 68,9 97,4 78,3 58,4 80,6 91,8 96,0 99,2 
DHS 

(2003) 8,075 
Đông Nam Á              ...                     
Vương quốc Brunei 31 [25-39] 23 [15-30] 99,5 d (2009) 100,0 d (2015) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   

Bảng 3.1: Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ lệ tử vong mẹ
Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe 
mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho tất cả 
mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ lệ tử vong mẹ trên 
toàn cầu xuống dưới 70 người trên 100.000 ca sinh con 
còn sống

Chỉ số 3.1.1: Tỷ lệ tử vong mẹ
Chỉ số 2.1.2: Tỷ lệ ca sinh được thưc hiện bởi nhân viên y 
tế lành nghề

CỐT LÕI CỐT LÕI
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Nguồn: 
Cột 1–4: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại: 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
Cột 5–13: Ước tính lấy từ kết quả của Khảo sát nhân khẩu học và sức khỏe thông qua STATCOMPILER 
http://statcompiler.com/en/ và nhiều khảo sát cụm chỉ thị thông qua trình biên dịch 
http://www.micscompiler.org/. 

Chú thích: 
a Ước tính thấp và cao trong ngoặc tạo thành khoảng tin cậy 95% cho ước tính điểm. 
b Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia được tính theo số ca sinh trung bình 
(https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018). 
c Ngân hàng Thế giới. 
d Cơ sở dữ liệu toàn cầu của UNSD SDG Indicators. Có sẵn tại 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/. 

 

 

  

 
 

 Tỷ lệ tử vong mẹ trên 100.000 
ca sinh con còn sống (giới hạn 

từ thấp đến cao)a,b 

   Tỷ lệ sinh được được thực hiện 
bởi nhân viên y tế lành nghềb Ước tính khảo sát trực tiếp tỷ lệ trẻ sinh được thực hiện bởi cán bộ y tế lành nghềb 

 

Năm đầu tiên 
(2000) 

Năm gần đây 
nhất (2015) Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất 

Nơi cư trú Học vấn Mức sống 
Khảo sát  

(năm) 

Số phụ 
nữ được 

phỏng 
vấn 

 
  Thành 

thị 
Nông 
thôn 

THCS 
hoặc 

cao hơn 

Không đi 
học hoặc 
học tiểu 

học 

M1 M2 M3 M4 M5 

Campuchia 

484 [396-596] 161 [117-213] 31,8 d (2000) 89,0 d (2014) 97,8 87,6 97,0 85,0 75,2 87,0 92,7 96,5 98,4 
DHS 

(2014) 17,578 
Indonesia 

265 [213-324] 126 [93-179] 66,3 d (2003) 87,4 d (2013) 91,8 74,6 91,4 67,3 57,5 81,8 89,7 93,2 96,6 
DHS 

(2012) 45,607 
Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào 

546 [417-720] 197 [136-307] 16,7 d (2000) 40,1 d (2012) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Malaysia 58 [50-66] 40 [32-53] 96,6  (2000) 99,0 d (2014) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Myanmar 308 [234-408] 178 [121-284] 57,0 d (2001) 60,2 d (2016) ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Philippines 

124 [110-138] 114 [87-175] 57,0 d (2003) 72,8 d (2013) 83,2 63,6 80,7 46,3 42,2 71,0 83,8 92,4 96,2 
DHS 

(2013) 16,155 
Singapore 18 [15-22] 10 [6-17] 99,7 d (2000) 99,6 d (2015) ... … ... ... ... ... ... ... ...   
Thái Lan 

25 [22-28] 20 [14-32] 99,3 d (2000) 99,6 d (2012) 99,4 96,5 ... ... 92,7 97,8 97,5 99,0 99,8 

MICS3 
(2005-
2006 36,960 

Đông Timor 
694 [517-925] 215 [150-300] 24,0 d (2002) 29,3 d (2010) 59,1 20,7 49,6 17,7 10,6 14,2 21,5 37,5 69 

DHS 
(2010) 13,137 

Việt Nam 

81 [61-102] 54 [41-74] 58,8 d (2000) 93,8 d (2014) 98,3 84,5 ... ... 52,8 86,9 94,9 100,0 99,4 
MICS3 
(2006) 9,473 

Châu Á và Thái Bình 
Dương 

178 [136-228] 86 [60-129] 71,0  (2000) 84,9  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế 
phát triển 

183 [140-236] 89 [62-133] 70,1  (2000) 84,5  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế 
đang phát triển 

10 [9-11] 6 [4-7] 99,6  (2000) 99,6  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
Đông và Đông Bắc Á 59 [51-69] 27 [22-35] 96,7  (2000) 99,9  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
Bắc và Trung Á 54 [46-62] 28 [19-42] 95,3  (2000) 99,1  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
Thái Bình Dương 292 [154-564] 187 [88-391] 51,6  (2000) 61,5  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
Nam và Tây Nam Á 352 [258-476] 163 [107-259] 33,4  (2000) 59,6  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
Đông Nam Á 203 [161-241] 110 [81-160] 64,8  (2000) 84,4  (2015) --- --- --- --- --- --- --- --- ---    

Nguồn:

Cột 1-4: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: http://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017).

Cột 5-13: Ước tính lấy từ kết quả của Khảo sát nhân khẩu học và sức khỏe thông qua STATCOMPILER 
http://statcompiler.com/en/ và nhiều khảo sát cụm chỉ thị thông qua trình biên dịch http://www.
micscompiler.org/. 

Chú thích:
a Ước tính thấp và cao trong ngoặc tạo thành khoảng tin cậy 95% cho ước tính điểm.
b Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia được tính theo số ca sinh trung bình 
(https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018).
c Ngân hàng Thế giới.
d Cơ sở dữ liệu toàn cầu của UNSD MTPTBV Indicators. Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/
database/.

COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 3.2a: Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi

Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe 
mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho tất cả 
mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt tử vong có thể ngăn ngừa của 
trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, với tất cả các nước nhằm giảm tỷ lệ tử 
vong sơ sinh xuống còn ít nhất là 12 trẻ trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống 
và tử vong dưới 5 tuổi ít nhất là 25 trẻ trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống

Chỉ số 3.2.1: Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi 
và tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 
theo khảo sát

Nguồn: 
Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có tại http://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 7 năm 2017).
Cột 3-11: Ước tính từ kết quả của Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) thông qua StatCompiler. Có 
tại: http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016).

Chú thích: 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia và số người chết dưới 5 tuổi trong Cơ sở dữ 
liệu toàn cầu của MTPTBV Indicators. 
b Những ước tính này có thể không phù hợp với ước tính của UNIGME, được điều chỉnh để so sánh 
giữa các quốc gia.
c Nghèo nhất 60%.
d giàu nhất 40%.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 3.2a: Một số chỉ số SDG 3: Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi 

Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống 
khỏe mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho 
tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt tử vong có thể ngăn ngừa 
của trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, với tất cả các nước nhằm giảm 
tỷ lệ tử vong sơ sinh xuống còn ít nhất là 12 trẻ trên 1.000 trẻ sinh ra 
còn sống và tử vong dưới 5 tuổi ít nhất là 25 trẻ trên 1.000 trẻ sinh ra 
còn sống 

Chỉ số 3.2.1: Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi và tỷ lệ tử 
vong trẻ em dưới 5 tuổi theo khảo sát 

  Tỉ lệ tử vong dưới 5 
tuổia 

  Ước tính trực tiếp dựa trên khảo sát tỷ lệ tử vong dưới năm tuổib 

  Năm đầu 
tiên (2000) 

Năm gần đây 
nhất (2015) 

Giới tính Nơi cư trú Mức sống Khảo sát (năm) 
  Nam Nữ Thành thị Nông thôn M1 M2 M3  M4 M5  
Các nền kinh tế phát triển                               
Úc 6,2 3,8 … … … … … … …  … …    
Nhật 4,5 2,7 … … … … … … …  … …    
New Zealand 7,4 5,7 … … … … … … …  … …    
Đông và Đông Bắc Á                         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 36,9 10,7 … … … … … … …  … …    
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … …  … …    
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … …  … …    
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên 

60,0 24,9 … … … … … … …  … …    
Mông Cổ 32,7 22,4 55 46 31 69 … … 60 c … 30 c MICS3 (2005) 
Hàn Quốc 6,1 3,4 … … … … … … …  … …   Bắc và Trung Á                        Armenia 30,1 14,1 21 22 18 26 25 29 17  14 21  DHS (2010) 
Azerbaijan 74,0 31,7 65 50 52 64 63 72 60  49 41  DHS (2006) 
Georgia 35,7 11,9 39 32 24 45 … … 44 c … 22 d MICS3 (2005) 
Kazakhstan 43,6 14,1 42 30 30 43 … … 43 c … 24 d MICS3 (2006) 
Cộng hoà Kyrgyz 48,7 21,3 32 34 33 33 36 34 40  27 28  DHS (2012) 
Liên bang Nga 23,2 9,6 9,6 … … … … … …  … …   Tajikistan 93,0 44,8 51 46 42 50 58 56 50  36 38  DHS (2012) 
Turkmenistan 81,6 51,4 100 76 73 100 10

6 
99 86  80 70  DHS (2000) 

Uzbekistan 63,2 39,1 66 47 51 59 … … 63 c … 46 d MICS3 (2006) 
Thái Bình Dương                        Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … …  … …   Quần đảo Cook 16,8 8,1 … … … … … … …  … …   Fiji 24,5 22,4 … … … … … … …  … …   Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … …  … …   Guam … … … … … … … … …  … …   Kiribati 70,6 55,9 … … … … … … …  … …   Quần đảo Marshall 41,4 36,0 … … … … … … …  … …   Liên bang Micronesia 53,9 34,7 … … … … … … …  … …   Nauru 41,2 35,4 … … … … … … …  … …   New Caledonia … … … … … … … … …  … …   Niue 23,2 23,0 … … … … … … …  … …   Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … …  … …   Palau 26,8 16,4 … … … … … … …  … …   Papua New Guinea 78,5 57,3 … … … … … … …  … …   Samoa 21,7 17,5 … … … … … … …  … …   Quần đảo Solomon 33,1 28,1 … … … … … … …  … …   Tonga 17,6 16,7 … … … … … … …  … …   Tuvalu 42,6 27,1 … … … … … … …  … …   Vanuatu 28,5 27,5 … … … … … … …  … …   Nam và Tây Nam Á                        Afghanistan 137,0 91,1 … … … … … … …  … …   Bangladesh 88,0 37,6 52 56 46 56 62 60 56  51 37  DHS (2014) 
Bhutan 79,6 32,9 … … … … … … …  … …   Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 34,7 15,5 … … … … … … …  … …   Maldives 44,4 8,6 … … … … … … …  … …   
Nepal 80,6 35,8 63 62 45 64 75 66 64  59 36  DHS (2011) 
Pakistan 112,3 81,1 98 96 74 106 11

9 
11

5 
98  84 48  DHS (2011) 

Sri Lanka 16,3 9,8 … … … … … … … … … …   Thổ Nhĩ Kz 39,6 13,5 … … … … … … … … … …   
Đông Nam Á                        Vương quốc Brunei 9,4 10,2 … … … … … … …  … …   Campuchia 108,3 38,7 54 41 18 52 76 56 41  33 19  DHS (2014) 
Indonesia 52,3 27,2 48 37 34 52 70 43 39  34 23  DHS (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 117,7 66,7 … … … … … … …  … …   
Malaysia 10,2 7,0 … … … … … … …  … …   
Myanmar 82,3 50,0 … … … … … … …  … …   
Philippines 39,7 38,0 34 31 25 38 52 33 22  23 17  DHS (2013) 
Singapore 4,0 2,7 … … … … … … …  … …   
Thái Lan 22,5 12,3 9 13 12 14 … … 16 c … 5 d MICS3 (2005-2006) 
Đông Timor 110,2 52,6 85 76 61 87 87 94 89  81 52  DHS (2009-2010) 
Việt Nam 33,8 21,7 28 25 16 30 … … 31 c … 21 d MICS3 (2006) 
Châu Á và Thái Bình Dương 54,4 27,8 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---   Các nền kinh tế phát triển 7,1 4,9 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---   Các nền kinh tế đang phát triển 55,2 28,1 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---   Đông và Đông Bắc Á 36,6 10,8 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---    
Bắc và Trung Á 42,9 20,4 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---    
Thái Bình Dương 74,3 54,8 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---    
Nam và Tây Nam Á 87,3 53,8 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---    
Đông Nam Á 48,9 27,3 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---    

 
Nguồn: Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có tại 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 7 năm 2017). 
Cột 3-11: Ước tính từ kết quả của Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) thông qua StatCompiler. Có tại: 
http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016). 
Chú thích:  
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia và số người chết dưới 5 tuổi trong Cơ sở dữ 
liệu toàn cầu của SDG Indicators. 

 
b Những ước tính này có thể không phù hợp với ước tính của UNIGME, được điều chỉnh để so 
sánh giữa các quốc gia. 
c Nghèo nhất 60%. 
d giàu nhất 40%. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
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Bảng 3.2a: Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành 
mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất 
cả mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa của 
trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi ở tất cả các nước nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh 
xuống còn ít nhất là 12 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống và tử vong dưới 5 tuổi ít nhất 
là 25 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống

Chỉ số 3.2.1: Tỷ lệ tử vong 
dưới 5 tuổi  

Nguồn: 
Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có tại http://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 7 năm 2017).
Cột 3-11: Ước tính từ kết quả của Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) thông qua StatCompiler. Có 
tại: http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016).

Chú thích: 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia và số người chết dưới 5 tuổi trong Cơ sở dữ 
liệu toàn cầu của MTPTBV Indicators. 
b Những ước tính này có thể không phù hợp với ước tính của UNIGME, được điều chỉnh để so sánh 
giữa các quốc gia.
c Nghèo nhất 60%.
d giàu nhất 40%.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 3.2a: Một số chỉ số SDG 3: Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh 

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh và tăng cường sức khỏe 
cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các trường hợp tử vong có thể ngăn 
ngừa của trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi ở tất cả các nước nhằm giảm tỷ lệ 
tử vong sơ sinh xuống còn ít nhất là 12 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống và 
tử vong dưới 5 tuổi ít nhất là 25 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống 

 

Chỉ số 3.2.1: Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi  

  Tỉ lệ tử vong trẻ sơ 
sinha 

 Ước tính trực tiếp dựa trên khảo sát tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinhb 

  Năm đầu 
tiên (2000) 

Năm gần đây 
nhất (2015) 

Giới tính Nơi cư trú Mức sống 
Khảo sát (năm) 

  Nam Nữ Thành thị Nông thôn M1  M2 M3 M4 M5  
Các nền kinh tế phát triển                               
Úc 5,1 3,0 … … … ... …  … … … …   Nhật               

3,0 
2,0 … … … … …  … … … …   New Zealand 6,1 4,7 … … … … …  … … … …   Đông và Đông Bắc Á               Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 30,2 9,2 … … … … …  … … … …   Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … …  … … … …   Macau, Trung Quốc … … … … … … …  … … … …   Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 

Tiên 
44,5 19,7 … … … … …  … … … …   Mông Cổ 48,2 19,0 45 36 25 52 46 c … … … 25 d MICS3 (2005) 

Hàn Quốc 5,2 2,9 … … … … …  … … … …   Bắc và Trung Á               Armenia 26,6 12,6 17 20 16 22 21  21 17 12 20  DHS (2010) 
Azerbaijan 60,6 27,9 55 43 46 52 52  60 52 40 37  DHS (2006) 
Georgia 31,2 10,6 34 28 21 39 38 c … … … 20 d MICS3 (2005) 
Kazakhstan 37,5 12,6 37 27 27 37 37 c … … … 21

2 
d MICS3 (2006) 

Cộng hoà Kyrgyz 41,6 19,0 28 27 23 29 33  31 35 22 16  DHS (2012) 
Liên bang Nga 19,8 8,2 … … … … …  … … … …   Tajikistan 74,3 38,5 41 36 35 39 45  43 40 30 30  DHS (2012) 
Turkmenistan 66,1 43,7 83 60 60 80 89  79 68 62 58  DHS (2000) 
Uzbekistan 52,7 33,9 56 40 44 50 53 c … … … 40 d MICS3 (2006) 
Thái Bình Dương               Samoa thuộc Mỹ … … … … … … …  … … … …   Quần đảo Cook 14,4 6,9 … … … … …  … … … …   Fiji 20,8 19,1 … … … … …  … … … …   Polynésie thuộc Pháp … … … … … … …  … … … …   Guam … … … … … … …  … … … …   Kiribati 53,2 43,6 … … … … …  … … … …   Quần đảo Marshall 33,5 29,6 

 
… … … … …  … … … …   Liên bang Micronesia 42,2 28,6 … … … … …  … … … …   Nauru 33,3 29,1 … … … … …  … … … …   New Caledonia … … … … … … …  … … … …   Niue 19,7 19,6 … … … … …  … … … …   Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … …  … … … …   Palau 22,9 14,2 … … … … …  … … … …   Papua New Guinea 58,3 44,5 … … … … …  … … … …   Samoa 18,5 

 
15,0 … … … … …  … … … …   Quần đảo Solomon 27,4 23,6 … … … … …  … … … …   Tonga 15,1 14,4 … … … … …  … … … …   Tuvalu 34,3 22,8 … … … … …  … … … …   Vanuatu 23,8 23,1 … … … … …  … … … …   Nam và Tây Nam Á               Afghanistan 95,4 66,3 … … … … …  … … … …   Bangladesh 64,4 30,7 43 44 41 45 52  50 43 43 29  DHS (2014) 

Bhutan 59,0 27,2 … … … … …  … … … …   Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 28,6 13,4 … … … … …  … … … …   Maldives 35,6 7,4 … … … … …  … … … …   
Nepal 59,6 29,4 54 52 38 55 61  56 55 53 32  DHS (2011) 
Pakistan 87,7 65,8 82 79 63 88 90  97 85 75 44  DHS (2012-2013) 
Sri Lanka 14,0 8,4 40 25 34 32 …  … … … …   Thổ Nhĩ Kz 32,1 11,6 39 36 31 52 63  44 31 25 17  DHS (2003) 
Đông Nam Á               Vương quốc Brunei 7,6 8,6 … … … … …  … … … …   Campuchia 80,4 24,6 44 33 13 42 62  44 33 27 16  DHS (2014) 
Indonesia 41,1 22,8 39 28 26 40 52  35 33 28 17  DHS (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 83,2 50,7 … … … … …  … … … …   
Malaysia 8,7 6,0 … … … … …  … … … …   
Myanmar 60,7 39,5 … … … … …  … … … …   
Philippines 29,9 22,2 25 22 19 28 36  22 17 21 13  DHS (2013) 
Singapore 3,1 2,1 … … … … …  … … … …   
Thái Lan 19,1 10,5 8 12 10 12 14 c … … … 4 d MICS3 (2005-2006) 
Đông Timor 86,3 44,7 59 53 42 61 62  68 59 56 38  DHS (2009-2010) 
Việt Nam 26,1 17,3 23 21 14 24 24 c … … … 17 d MICS3 (2006) 
Châu Á và Thái Bình Dương 42,0 22,6 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Các nền kinh tế phát triển 5,7 4,1 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Các nền kinh tế đang phát triển 42,8 23,0 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Đông và Đông Bắc Á 29,7 9,3 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Bắc và Trung Á 35,6 17,8 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Thái Bình Dương 55,0 42,5 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Nam và Tây Nam Á 65,9 43,3 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---   Đông Nam Á 37,6 22,3 --- --- --- --- ---  --- --- --- ---    

Nguồn: Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có tại 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 7 năm 2017). 
Cột 3-11: Ước tính từ kết quả của Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) thông qua StatCompiler. Có tại: 
http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016). 
Chú thích:  
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia và số người chết dưới 5 tuổi trong Cơ sở dữ 
liệu toàn cầu của SDG Indicators. 

 
b Những ước tính này có thể không phù hợp với ước tính của UNIGME, được điều chỉnh để so 
sánh giữa các quốc gia. 
c Nghèo nhất 60%. 
d giàu nhất 40%. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
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Bảng 3.3: Một số chỉ số SDG 3:  Tỷ suất tử vong chu sinh (28 ngày sau khi sinh)  

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh và tăng cường sức khỏe 
cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các ca tử vong có thể ngăn ngừa của 
trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, với tất cả các nước nhằm giảm tỷ lệ tử 
vong sơ sinh xuống còn ít nhất là 12 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống và tử 
vong dưới 5 tuổi ít nhất là 25 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống 

 

Chỉ số 3.2.2: Tỷ lệ tử vong sơ sinh và ước 
tính dựa trên khảo sát tỷ suất tử vong sơ 
sinh 

  Tỉ lệ tử vong sơ sinha   Ước tính trực tiếp dựa trên khảo sát tỷ lệ tử vong sơ sinhb 

  Năm đầu 
tiên (2000) 

Năm gần đây 
nhất (2015) 

Giới tính Nơi cư trú Mức sống 
Khảo sát (năm) 

  Nam Nữ Thành thị Nông thôn M1 M2 M3 M4 M5 
Các nền kinh tế phát triển                             
Úc 3,5 2,2 … … … … … … … … …   
Nhật 1,8 0,9 … … … … … … … … …   
New Zealand 3,5 3,1 … … … … … … … … …   
Đông và Đông Bắc Á                         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 21,2 5,5 … … … … … … … … …   
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … …   
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên 

27,3 13,5 … … … … … … … … …   
Mông Cổ 25,7 11,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Hàn Quốc 2,4 1,6 … … … … … … … … …   
Bắc và Trung Á                         
Armenia 15,9 7,4 9 10 9 10 9 14 7 10 7 DHS (2010) 
Azerbaijan 33,4 18,2 37 19 34 23 19 35 30 32 29 DHS (2006) 
Georgia 21,0 7,2 … 28 21 39 38 … … … …  
Kazakhstan 20,1 7,0 33 24 25 31 37 21 35 18 32 DHS (1999) 
Cộng hoà Kyrgyz 21,8 11,5 19 18 16 20 22 16 25 18 11 DHS (2012) 
Liên bang Nga 12,5 5,0 … … … … … … … … …  Tajikistan 30,1 20,5 21 18 18 20 18 25 22 18 15 DHS (2012) 
Turkmenistan 30,6 22,6 37 29 32 33 45 26 39 20 36 DHS (2000) 
Uzbekistan 29,0 20,4 24 19 23 21 27 16 16 22 29 DHS (1996) 
Thái Bình Dương                        Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … …  Quần đảo Cook 9,1 4,4 … … … … … … … … …  Fiji 13,9 9,6 … … … … … … … … …  Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … …  Guam … … … … … … … … … … …  Kiribati 28,9 23,7 … … … … … … … … …  Quần đảo Marshall 18,5 16,7 … … … … … … … … …  Liên bang Micronesia 25,7 18,8 … … … … … … … … …  Nauru 24,8 22,7 … … … … … … … … …  New Caledonia … … … … … … … … … … …  Niue 12,5 12,5 … … … … … … … … …  Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … …  Palau 14,6 9,0 … … … … … … … … …  Papua New Guinea 30,1 24,5 … … … … … … … … …  Samoa 11,7 9,5 … … … … … … … … …  Quần đảo Solomon 14,4 12,2 … … … … … … … … …  Tonga 7,3 6,9 … … … … … … … … …  Tuvalu 25,3 17,6 … … … … … … … … …  Vanuatu 12,2 11,6 … … … … … … … … …  Nam và Tây Nam Á                        Afghanistan 45,2 35,5 … … … … … … … … …  Bangladesh 42,6 23,3 33 34 29 33 42 32 34 30 20 DHS (2014) 
Bhutan 32,7 18,3 … … … … … … … … …  Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 19,2 9,5 … … … … … … … … …  Maldives 25,7 4,9 18 15 20 15 12 20 21 10 18 DHS (2009) 
Nepal 39,3 22,2 37 33 25 36 37 40 39 37 19 DHS (2011) 
Pakistan 60,4 45,5 61 54 47 62 62 67 63 55 34 DHS (2012-2013) 
Sri Lanka 10,1 5,4 … … … … ,, ,, ,, ,, ,,  Thổ Nhĩ Kz 20,1 7,1 22 20 18 27 28 24 20 19 10 DHS (2003) 
Đông Nam Á                        Vương quốc Brunei 4,9 4,3 … … … … … … … … …  Campuchia 36,1 14,8 22 20 10 23 27 23 24 18 12 DHS (2014) 
Indonesia 22,3 13,5 24 15 15 24 28 21 23 15 9 DHS (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 43,3 30,1 … … … … … … … … …  
Malaysia 5,3 3,9 … … … … … … … … …  
Myanmar 37,3 26,4 34 29 18 36 35 46 29 22 17 DHS (2015-2016) 
Philippines 16,8 12,6 13 14 9 18 19 13 8 15 9 DHS (2013) 
Singapore 1,6 1,0 … … … … … … … … …  
Thái Lan 12,7 6,7 … … … … … … … … …  
Đông Timor 37,4 22,3 28 24 21 28 24 30 29 25 22 DHS (2009-2010) 
Việt Nam 15,7 11,4 18 17 9 19 26 20 14 12 11 DHS (2012) 
Châu Á và Thái Bình Dương 26,7 14,3 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế phát triển 2,1 1,3 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế đang phát triển 27,5 14,8 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông và Đông Bắc Á 20,9 5,6 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Bắc và Trung Á 19,6 10,6 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Thái Bình Dương 24,8 20,1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Nam và Tây Nam Á 43,2 29,6 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông Nam Á 21,1 13,5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

 
Nguồn: Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có tại 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 7 năm 2017). 
Cột 3-11: Ước tính từ kết quả của Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) thông qua StatCompiler. Có tại: 
http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016). 
 

 
Chú thích:  
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia và số người chết dưới 5 tuổi trong Cơ 
sở dữ liệu toàn cầu của SDG Indicators. 
b Những ước tính này có thể không phù hợp với ước tính của UNIGME, được điều chỉnh để so 
sánh giữa các quốc gia. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 

Bảng 3.3: Một số chỉ số MTPTBV 3:  Tỷ suất tử vong chu sinh (28 ngày sau khi sinh) 
Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành 
mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất 
cả mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các ca tử vong có thể ngăn ngừa 
của trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, với tất cả các nước nhằm giảm tỷ lệ 
tử vong sơ sinh xuống còn ít nhất là 12 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống 
và tử vong dưới 5 tuổi ít nhất là 25 ca trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống

Chỉ số 3.2.2: Tỷ lệ tử vong sơ sinh và 
ước tính dựa trên khảo sát tỷ suất tử 
vong sơ sinh

Nguồn: 
Cột 1 & 2: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có tại http://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 7 năm 2017).
Cột 3-11: Ước tính từ kết quả của Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) thông qua StatCompiler. Có 
tại: http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016).

Chú thích: 
a Ước tính tổng hợp tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia và số người chết dưới 5 tuổi trong Cơ sở dữ 
liệu toàn cầu của MTPTBV Indicators.
b Những ước tính này có thể không phù hợp với ước tính của UNIGME, được điều chỉnh để so sánh 
giữa các quốc gia.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 3.4: Một số chỉ số SDG 3: Số ca nhiễm HIV mới 
Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh và tăng cường sức khỏe 
cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, kết thúc dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh 
nhiệt đới bị bỏ qua và chống lại bệnh viêm gan, các bệnh truyền qua đường 
nước và các bệnh truyền nhiễm khác 

Chỉ số 3.3.1: Số ca nhiễm HIV mới trên 1.000 
dân số không nhiễm, theo giới tính, tuổi và 
dân số chính 

 

 Số ca nhiễm HIV mới trên 
1.000 dân số không nhiễm, 

theo giới tính 
Tỷ lệ nhiễm HIV trong độ tuổi 15 đến 49 (trên 1000) [Giới hạn từ thấp đến cao] a, b 

 Năm đầu 
tiên ( 2000) 

Năm gần đây 
nhất (2015) Năm đầu tiên (2000) Năm gần đây nhất (2015) 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
Các nền kinh tế phát triển                 
Úc 0,10 0,01 0,09 0,01 0,18  [0,18-0,18] 0,02  [0,02-0,02] 0,18  [0,18-0,18] 0,02  [0,02-0,02] 
Nhật … … … … …  … …  … …  … …  … 
New Zealand … … … … …  … …  … …  … …  … 
Đông và Đông Bắc Á                 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … …  … …  … …  … …  … 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … …  … …  … …  … …  … 
Macau, Trung Quốc … … … … …  … …  … …  … …  … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … …  … …  … …  … …  … 
Mông Cổ 0,00 0,00 0,03 0,01 <0,01 c [<0,01-<0,01] <0,01 c [<0,01-<0,01] <0,06 c [<0,01-<0,01] <0,01 c [<0,01-<0,01] 
Hàn Quốc … … … … …  … …  … …  … …  … 
Bắc và Trung Á                 
Armenia 0,21 0,05 0,23 0,05 0,39 c [0,13-1,22] 0,09 c [0.03-0.27] 0,40 c [0,26-0,84] 0,09 c [0,06-0,19] 
Azerbaijan 0,07 0,03 0,17 0,07 0,12 c [0,05-0,21] 0,05 c [0,02-0.09] 0,28 c [0,16-0,45] 0,12 c [0,07-0,19] 
Georgia 0,10 0,05 0,52 0,06 0,18 c [0,14-0,23] 0,09 c [0,07-0,12] 0,88 c [0,61-1,24] 0,12 c [0,09-0,17] 
Kazakhstan 0,10 0,02 0,29 0,13 0,18 c [0,15-0,22] 0,04 c [0,03-0,04] 0,49 c [0,37-0,66] 0,23 c [0,17-0,31] 
Cộng hoà Kyrgyz 0,07 0,03 0,24 0,08 0,12 c [0,09-0,15] 0,05 c [0,04-0,07] 0,41 c [0,27-0,65] 0,15 c [0,1-0,24] 
Liên bang Nga … … … … …  … …  … …  … …  … 
Tajikistan 0,21 0,12 0,24 014 0,42 c [0,29-0,58] 0,24 c [0,16-0,33] 0,42 c [0,3-0,64] 0,24 c [0,17-0,36] 
Turkmenistan … … … … …  … …  … …  … …  … 
Uzbekistan 0,50 0,15 0,02 0,01 0,92 c [0,76-1,06] 0,27 c [0,22-0,31] 0,03 c [0,02-0,05] 0,01 c [<0,01-0,02] 
Thái Bình Dương                 
Samoa thuộc Mỹ … … … … …  … …  … …  … …  … 
Quần đảo Cook … … … … …  … …  … …  … …  … 
Fiji … … … … …  … …  … …  … …  … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … …  … …  … …  … …  … 
Guam … … … … …  … …  … …  … …  … 
Kiribati … … … … …  … …  … …  … …  … 
Quần đảo Marshall … … … … …  … …  … …  … …  … 
Liên bang Micronesia … … … … …  … …  … …  … …  … 
Nauru … … … … …  … …  … …  … …  … 
New Caledonia … … … … …  … …  … …  … …  … 
Niue … … … … …  … …  … …  … …  … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … …  … …  … …  … …  … 
Palau … … … … …  … …  … …  … …  … 
Papua New Guinea 0,77 0,98 0,32 0,40 1,22 c [1,03-1,39] 1,64 c [1,39-1,87] 0,46 c [0,38-0,55] 0,63 c [0,53-0,76] 
Samoa … … … … …  … …  … …  … …  … 
Quần đảo Solomon … … … … …  … …  … …  … …  … 
Tonga … … … … …  … …  … …  … …  … 
Tuvalu … … … … …  … …  … …  … …  … 
Vanuatu … … … … …  … …  … …  … …  … 
Nam và Tây Nam Á                 
Afghanistan 0,02 0,01 0,04 0,02 0,0

4 
 [0,03-0,07] 0,0

2 
c [0,01-0,03] 0,0

8 
 [0,04-0,24] 0,0

3 
 [0,02-0,1] 

Bangladesh 0,00 0,00 0,01 0,00 <0,01 c [<0,01-<0,01] <0,0
1 

 [<0,01-<0,01] 0,01 c [<0,01-<0,01] <0,0
1 

c [<0,01-<0,01] 
Bhutan … … … … …  … …  … …  … …  … 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 0,11 0,06 0,12 0,06 019 c [0,13-0,28] 0,0

9 
 [0,06-0,14} 0,1

9 
c [0,12-0,44] 0,0

9 
c [0,06-0,22] 

Maldives … … … … …  … …  … …  … …  … 
Nepal 0,45 0,2

0 
0,07 0,03 087 c [0,76-0,99] 0,3

7 
 [0,32-0,42] 0,1

1 
c [0,1-013] 0,0

5 
c [0,04-0,06] 

Pakistan 0,02 0,01 0,13 0,06 0,03 c [0,02-0,05] 0,01  [<0,01-0,02] 0,22 c [<0,01-0,4] 0,09 c [<0,01-0,17] 
Sri Lanka 0,01 0,0

0 
0,04 0,02 0,0

2 
c [0,01-0,06] <0,

01 
 [<0,01-0,03] 0,0

7 
c [<001-0,14] 0,0

3 
c [<0,01-0,06] 

Thổ Nhĩ Kz … … … … …  … …  … …  … …  … 
Đông Nam Á                 
Vương quốc Brunei … … … … …  … …  … …  … …  … 
Campuchia 0,71 0,92 0,05 0,05 1,19 c [1,06-1,32] 1,62 c [1,44-1,8] 0,08 c [0,07-0,09] 0,08 c [0,07-0,09] 
Indonesia 0,11 0,03 0,36 0,22 0,19 c [0,16-0,21] 0,06 c [0,05-0,07] 0,63 c [0,54-0,72] 0,36 c [0,31-0,41] 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … …  … …  … …  … …  … 
Malaysia 1,03 0,06 0,31 0,04 1,77 c [1,6-1,95] 0,11 c [0,09-0,12] 0,48 c [0,43-0,53] 0,07 c [0,06-0,07] 
Myanmar 1,28 0,44 0,33 0,15 2,28 c [1,99-2,58] 0,74 c [0,65-0,83] 0,57 c [0,49-0,65] 0,25   c [0,22-0,29] 
Philippines 0,01 0,01 0,12 0,01 0,02 c [0,01-0,04] <0,0

1 
c [<0,01-0,02] 0,22 c [<0,01-1,18] 0,02 c [<0,01-0,1] 

Singapore … … … … …  … …  … …  … …  … 
Thái Lan 0,51 0,52 0,16 0,06 0,82 c [0,72-0,92] 0,84 c [0,74-0,95] 0,29 c [0,25-0,35] 0,12 c [0,1-0,14] 
Đông Timor … … … … …  … …  … …  … …  … 
Việt Nam 0,55 ,013 0,22 0,09 0,99 c [0,86-1,12] 0,23 c [0,2-0,26] 0,39 c [0,33-0,45] 0,16 c [0,14-0,19 
Châu Á và Thái Bình Dương … … … … 0,23 [0,21-0,25] 0,10 [0,09-0,11] 0,29 [0,23-0,37] 0,13 [0,10-0,17] 
Các nền kinh tế phát triển … … … … ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển … … … … 0,24 [0,22-0,26] 0,11 [0,10-0,12] 0,30 [0,24-0,38] 0,14 [0,11-0,18] 
Đông và Đông Bắc Á … … … … ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á … … … … 0,52 [0,48-0,56] 0,20 [0,19-0,22] 1,85 [1,77-1,94] 0,78 [0,74-0,81] 
Thái Bình Dương … … … … ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á … … … … 0,09 [0,07-0,09] 0,04 [0,03-0,22] 0,12 [0,10-0,13] 0,05 [0,04-0,06] 
Đông Nam Á … … … … 0,63 [0,58-0,69] 0,28 [0,25-0,30] 0,46 [0,37-0,59] 0,22 [0,17-0,28] 
Nguồn:  Tất cả các cột: Dữ liệu do UNAIDS cung cấp, tháng 9 năm 2016. 
Chú thích:  
a Ước tính thấp và cao trong ngoặc tạo thành khoảng tin cậy 95% cho ước tính điểm. 

     b Các ước tính do cán bộ UNAIDS chuẩn bị. 
c Các quốc gia có ước tính về HIV nhưng không nhất thiết phải được công bố. 

 

d Tổng hợp cho Thái Bình Dương không được báo cáo mặc dù nó đáp ứng các tiêu chí tổng 
hợp vì chỉ có dữ liệu của Papua New Guinea mới được báo cáo cho khu vực Thái Bình 
Dương. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
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Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh và tăng cường sức 
khỏe cho tất cả mọi người ở mọi 
lứa tuổi

Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, kết thúc dịch AIDS, lao, sốt 
rét và các bệnh nhiệt đới bị bỏ qua và chống lại bệnh 
viêm gan, các bệnh truyền qua đường nước và các bệnh 
truyền nhiễm khác

Chỉ số 3.3.1: Số ca nhiễm HIV mới trên 1.000 dân 
số không nhiễm, theo giới tính, tuổi và dân số 
chính

Nguồn:  
Tất cả các cột: Dữ liệu do UNAIDS cung cấp, tháng 9 năm 2016.

Chú thích: 
a Ước tính thấp và cao trong ngoặc tạo thành khoảng tin cậy 95% cho ước tính điểm.
b Các ước tính do cán bộ UNAIDS chuẩn bị.

c Các quốc gia có ước tính về HIV nhưng không nhất thiết phải được công bố.
d Tổng hợp cho Thái Bình Dương không được báo cáo mặc dù nó đáp ứng các tiêu chí tổng hợp vì chỉ có dữ liệu của 
Papua New Guinea mới được báo cáo cho khu vực Thái Bình Dương.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 3.5: Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm và do tự tử

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh và tăng cường sức 
khỏe cho tất cả mọi người ở mọi 
lứa tuổi

Mục tiêu 3.4: Đến năm 2030, giảm 1/3 số ca tử vong sớm 
do các bệnh không lây nhiễm thông qua phòng ngừa và 
điều trị cũng như thúc đẩy tình trạng sức khỏe tâm thần 
và sự khỏe mạnh

Chỉ số 3.4.1: Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, tiểu 
đường hoặc bệnh hô hấp mãn tính

Chỉ số 3.4.2: Tỷ lệ tử vong do tự tử

Nguồn: 
Tất cả các Cột: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: http://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)

Chú thích:
a Ước tính tiểu vùng đạt được là tỷ lệ tử vong trung bình theo tỷ lệ tử vong sử dụng dữ liệu quốc gia và 
số tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường hoặc bệnh hô hấp
mãn tính (có sẵn trong Cơ sở dữ liệu chỉ số toàn cầu của MTPTBV). 
b Các ước tính tiểu vùng thu được dưới dạng mức trung bình có trọng số của tỷ lệ tử vong sử dụng dữ 
liệu quốc gia và số vụ tự tử (có sẵn trong Cơ sở dữ liệu chỉ số toàn cầu của MTPTBV).
… = Dữ liệu không có sẵn
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 3.5: Một số chỉ số SDG 3: Tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm và do tự tử 
Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng 
cường sức khỏe cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.4: Đến năm 2030, giảm 1/3 số ca 
tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm 
thông qua phòng ngừa và điều trị cũng như 
thúc đẩy tình trạng sức khỏe tâm thần và sự 
khỏe mạnh 

Chỉ số 3.4.1: Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, tiểu 
đường hoặc bệnh hô hấp mãn tính 
Chỉ số 3.4.2: Tỷ lệ tử vong do tự tử 

   
 Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư,  

tiểu đường và bệnh hô hấp mãn tínha Tỷ lệ tử vong do tự tử, theo giới tínhb 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

 Năm đầu tiên  
(2000) 

Năm gần đây nhất 
(2015) 

Năm đầu tiên 
(2000) 

Năm gần đây nhất 
(2015) 

Các nền kinh tế phát triển         
Úc 16,0 9,9 10,8 7,1 21,0 5,8 17,2 6,3 
Nhật 15,5 7,5 11,7 5,9 35,5 13,8 27,3 12,4 
New Zealand 18,8 13,0 12,0 8,9 20,6 4,7 18,9 6,6 
Đông và Đông Bắc Á         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 25,5 19,3 20,9 15,2 9,6 12,5 8,7 11,5 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 38,0 20,7 34,8 19,0 21,4 16,8 16,3 15,4 
Mông Cổ 42,6 33,9 38,1 22,1 43,2 11,0 47,8 9,1 
Hàn Quốc 22,6 10,7 11,8 4,9 20,3 9,3 46,0 18,1 
Bắc và Trung Á         
Armenia 34,2 20,7 29,8 17,6 6,4 1,8 8,8 2,4 
Azerbaijan 37,4 22,7 30,6 17,3 4,2 0,9 5,3 1,2 
Georgia 32,6 17,0 30,5 14,9 10,3 2,2 11,5 2,3 
Kazakhstan 53,5 29,4 38,8 19,8 65,6 12,5 45,8 9,6 
Cộng hoà Kyrgyz 39,3 23,8 31,9 17,0 20,4 4,3 11,7 3,2 
Liên bang Nga 50,9 25,0 41,7 18,5 68,6 12,4 35,8 6,5 
Tajikistan 35,8 24,9 31,6 19,8 6,4 1,9 5,8 2,2 
Turkmenistan 41,9 27,6 44,1 25,5 13,9 3,4 15,2 5,1 
Uzbekistan 35,7 24,2 32,9 21,4 11,5 4,0 13,3 5,5 
Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … 
Fiji 41,6 29,9 37,6 24,9 12,2 5,3 12,8 4,1 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … 
Kiribati 35,8 25,6 33,5 23,4 22,5 7,1 22,5 6,3 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia 29,6 25,2 28,7 23,1 13,5 7,7 15,3 7,0 
Nauru … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … 
Papua New Guinea 41,9 35,3 39,8 32,6 15,8 5,8 15,1 5,3 
Samoa 36,5 21,2 28,5 15,2 13,7 4,1 8,9 2,4 
Quần đảo Solomon 29,8 27,4 28,5 24,2 15,6 7,6 11,3 4,4 
Tonga 31,4 22,9 30,4 18,4 3,9 3,5 4,1 2,9 
Tuvalu … … … … … … … … 
Vanuatu 28,9 23,6 25,8 18,6 12,5 4,9 8,7 2,8 
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan 35,1 33,2 31,7 30,4 7,8 1,7 8,3 2,6 
Bangladesh 22,2 23,6 22,6 20,4 5,9 8,2 4,6 6,5 
Bhutan 28,3 32,6 21,5 25,1 15,2 10,8 13,7 9,4 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 22,3 23,1 15,1 14,5 9,7 8,1 4,3 2,8 
Maldives 22,3 19,9 15,5 9,3 16,2 12,8 10,7 6,6 
Nepal 30,0 24,6 24,1 19,7 9,4 8,1 6,5 5,5 
Pakistan 25,3 24,2 25,9 23,5 3,1 2,1 2,2 2,0 
Sri Lanka 26,4 17,3 22,4 13,4 55,4 17,5 58,7 13,6 
Thổ Nhĩ Kz 29,8 16,0 22,5 11,6 18,7 8,2 12,9 4,7 
Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei 23,2 19,0 14,2 10,9 1,5 0,6 1,6 0,9 
Campuchia 27,7 25,2 25,9 21,3 13,8 9,4 16,0 8,1 
Indonesia 29,3 24,9 30,2 22,9 4,4 1,8 4,2 1,5 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 32,8 28,2 28,3 23,5 17,9 10,5 15,4 9,2 
Malaysia 22,6 17,4 20,7 13,6 8,3 3,4 8,6 2,9 
Myanmar 24,9 23,0 27,0 22,3 4,2 2,8 5,4 3,2 
Philippines 32,8 23,2 34,7 22,4 3,7 1,5 5,0 1,7 
Singapore 20,9 12,6 12,8 7,5 15,4 8,4 13,6 6,4 
Thái Lan 23,4 15,8 20,6 12,0 13,6 7,8 22,6 9,5 
Đông Timor 26,5 26,1 21,8 19,5 14,1 7,2 9,5 4,6 
Việt Nam 24,7 13,5 23,6 11,7 10,2 3,4 11,2 3,7 
Châu Á và Thái Bình Dương 30,1 20,8 25,3 17,2 30,3 11,5 20,2 10,4 
Các nền kinh tế phát triển 15,6 8,0 11,6 6,2 34,0 13,2 26,0 11,9 
Các nền kinh tế đang phát triển 30,9 21,3 25,8 17,5 29,8 11,4 19,4 10,3 
Đông và Đông Bắc Á 25,8 19,2 21,1 15,1 11,0 12,5 14,9 11,9 
Bắc và Trung Á 49,4 25,0 40,2 18,9 64,7 11,4 35,0 6,6 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á 25,9 23,0 23,5 20,1 20,4 8,6 22,0 5,9 
Đông Nam Á 27,8 22,1 28,3 20,2 9,0 4,9 12,4 5,4 

Nguồn: Tất cả các Cột: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn 
tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017) 
Chú thích: 
a Ước tính tiểu vùng đạt được là tỷ lệ tử vong trung bình theo tỷ lệ tử vong sử dụng dữ liệu quốc gia 
và số tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường hoặc bệnh hô hấp 

b Các ước tính tiểu vùng thu được dưới dạng mức trung bình có trọng số của tỷ lệ tử vong sử dụng dữ liệu 
quốc gia và số vụ tự tử (có sẵn trong Cơ sở dữ liệu chỉ số toàn cầu của SDG). 
… = Dữ liệu không có sẵn 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
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Bảng 3.6a: Một số chỉ số MTPTBV 3: Dịch vụ sức khỏe sinh sản và tử vong do thiếu an toàn vệ sinh

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh và tăng cường sức 
khỏe cho tất cả mọi người ở mọi 
lứa tuổi i

Mục tiêu 3.7: Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp cận trên 
toàn cầu tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và  
tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, thông tin và 
giáo dục cũng như sự hội nhập sức khỏe sinh sản vào 
các chiến lược và chương trình quốc gia.

Mục tiêu 3.9: Đến năm 2030, giảm đáng kể số lượng 
tử vong và số bệnh tật do hóa chất độc hại, sự truyền 
nhiễm của không khí, nước và đất bị ô nhiễm.

Chỉ số 3.7.1: Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) có 
nhu cầu lập kế hoạch hóa gia đình hài lòng với các phương 
pháp hiện đại
Chỉ số 3.7.2: Tỷ lệ sinh con vị thành niên (tuổi từ 10-14 tuổi; tuổi 
từ 15-19) mỗi 1.000 phụ nữ trong nhóm tuổi đó
Chỉ số 3.9.2: Tỷ lệ tử vong do nước và vệ sinh không an toàn 
cùng sự thiếu vệ sinh cá nhân (tiếp xúc với các dịch vụ Nước, Vệ 
sinh và Vệ sinh chung (WASH) không đảm bảo)
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mãn tính (có sẵn trong Cơ sở dữ liệu chỉ số toàn cầu của SDG). 

Bảng 3.6a: Một số chỉ số SDG 3: Dịch vụ sức khỏe sinh sản và tử vong do thiếu an toàn vệ sinh 

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành 
mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả 
mọi người ở mọi lứa tuổi i 

Mục tiêu 3.7: Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp cận trên 
toàn cầu tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và  
tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, thông tin và giáo 
dục cũng như sự hội nhập sức khỏe sinh sản vào các chiến 
lược và chương trình quốc gia. 
 
Mục tiêu 3.9: Đến năm 2030, giảm đáng kể số lượng tử 
vong và số bệnh tật do hóa chất độc hại, sự truyền nhiễm 
của không khí, nước và đất bị ô nhiễm. 
 

Chỉ số 3.7.1: Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15–49 tuổi) có 
nhu cầu lập kế hoạch hóa gia đình hài lòng với các phương 
pháp hiện đại 
 
Chỉ số 3.7.2: Tỷ lệ sinh con vị thành niên (tuổi từ 10–14 tuổi; 
tuổi từ 15–19) mỗi 1.000 phụ nữ trong nhóm tuổi đó 
 
Chỉ số 3.9.2: Tỷ lệ tử vong do nước và vệ sinh không an toàn 
cùng sự thiếu vệ sinh cá nhân (tiếp xúc với các dịch vụ Nước, 
Vệ sinh và Vệ sinh chung (WASH) không đảm bảo) 

   
  

Tỷ lệ phụ nữ kết hôn hoặc ở độ tuổi sinh đẻ (15–49 
tuổi) có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình hài lòng với các 

phương pháp hiện đạia,b 

 
Tỷ lệ sinh con vị thành niên mỗi 1.000 phụ 

nữ tuổi từ 15–19b 

Tỷ lệ tử vong do nước 
và vệ sinh không an 

toàn cùng sự thiếu vệ 
sinh cá nhân 

 
Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 

Năm gần đây nhất 
(2012) 

Các nền kinh tế phát triển            
Úc …   …   17,8 (2000) 12,6 (2014) <0,1 
Nhật …   …   5,1  (2005) 4,4     (2014)   0,1 
New Zealand …   …   27,9 (2000) 19,0 (2015) 0,6 
Đông và Đông Bắc Á            
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 96,6  (2001) …   8,0 (2000) 5,9 (2010) 0,4 
Hồng Kông, Trung Quốc …   …   5,0 (2000) 3,0 (2014) … 
Macau, Trung Quốc …   …   5,3 (2000) 2,9 (2011) … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …   89,8  (2014) …  0,7 (2008) 1,4 
Mông Cổ 79,4  (2003) 68,3  (2013) 27,6 (2000) 26,7 (2014) 3,1 
Hàn Quốc …   …   2,6 (2000) 1,6 (2014) 0,2 
Bắc và Trung Á            
Armenia 28,4  (2000) 40,2  (2016) 30,0 (2004) 22,7 (2013) 1,1 
Azerbaijan 17,8 c (2001) 21,5  (2006) 38,0 (2000) 54,3 (2015) 2,1 
Georgia 30,8 c (2000) 52,8 c (2010) 48,0 (2004) 46,5 (2014) 0,2 
Kazakhstan …   79,6  (2011) 33,0 (2000) 31,0 (2015) 1,2 
Cộng hoà Kyrgyz …   62,1  (2012) 34,7 (2000) 65,0 (2013) 1,8 
Liên bang Nga …   72,4 c (2011) 27,4 (2000) 24,0 (2015) 0,2 
Tajikistan …   50,8  (2012) 37,3 (2000) 54,0 (2011) 7,5 
Turkmenistan 70,9  (2000) 75,6  (2016) 26,1 (2000) 21,0 (2006) 5,8 
Uzbekistan …   …   25,5 (2006) 29,5 (2010) 2,4 
Thái Bình Dương            
Samoa thuộc Mỹ …   …   55,7 (2000) 44,8 (2001) … 
Quần đảo Cook …   …   47,0 (2001) 56,0 (2011) 0,0 
Fiji …   …   35,8 (2002) 27,5 (2008) 3,0 
Polynésie thuộc Pháp …   …   51,1 (2000) 39,6 (2013) … 
Guam …   …   57,1 (2001) 54,1 (2013) … 
Kiribati …   35,9  (2009) 42,0 (2000) 49,0 (2010) 15,9 
Quần đảo Marshall 80,5  (2007) …   71,9 (2002) 82,2 (2011) 7,6 
Liên bang Micronesia 57,3  (2000) 59,6  (2017) 57,9 (2000) 32,6 (2010) 9,7 
Nauru 42,5  (2007) …   113,8 (2000) 105,3 (2011) 0,0 
New Caledonia …   …   28,7 (2000) 23,0 (2012) … 
Niue …   …   34,9 (2001) 14,3 (2009) 0,0 
Quần đảo Bắc Mariana …   …   59,5 (2000) 53,4 (2010) … 
Palau …   …   25,9 (2000) 27,0 (2010) 4,8 
Papua New Guinea 40,6  (2007) …   70,0 (2000) 65,0 (2004) 12,4 
Samoa 34,9  (2009) 39,4  (2014) 33,6 (2001) 39,2 (2011) 3,7 
Quần đảo Solomon 60,0  (2007) …   82,0 (2000) 62,0 (2008) 10,4 
Tonga …   47,9  (2012) 18,7 (2000) 30,0 (2011) 4,8 
Tuvalu 41,0  (2007) …   48,9 (2000) 42,0 (2007) 0,0 
Vanuatu …   50,7  (2013) 65,6 (2009) 78,0 (2011) 7,3 
Nam và Tây Nam Á            
Afghanistan …   42,1  (2016) 146,0 (2003) 51,9 (2011) 34,6 
Bangladesh 60,7  (2000) 72,5  (2014) 134,0 (2000) 113,0 (2013) 6,0 
Bhutan …   84,6  (2010) 61,7 (2000) 28,4 (2012) 7,1 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) …   68,6  (2011) 34,7 (2000) 37,7 (2013) 0,9 
Maldives …   42,7  (2009) 28,9 (2000) 13,7 (2012) 0,6 
Nepal 52,8  (2001) 56,0  (2011) 106,0 (2003) 71,0 (2013) 12,9 
Pakistan 33,3  (2001) 47,0  (2013) 55,0 (2004) 44,0 (2011) 20,7 
Sri Lanka 56,2  (2000) 69,4  (2007) 30,8 (2000) 20,3 (2008) 3,4 
Thổ Nhĩ Kz 53,5  (2004) 59,7  (2013) 51,0 (2001) 29,0 (2012) 0,8 
Đông Nam Á            
Vương quốc Brunei …   …   31,8 (2000) 11,4 (2014) 0,0 
Campuchia 33,1  (2000) 56,4  (2014) 47,0 (2004) 57,0 (2013) 5,6 
Indonesia 77,1  (2003) 78,8  (2015) 54,0 (2000) 48,0 (2010) 3,6 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 40,3  (2000) 61,3  (2012) 96,0 (2000) 94,0 (2010) 13,9 
Malaysia …   …   15,3 (2001) 12,7 (2012) 0,4 
Myanmar 58,5  (2001) 75,0  (2016) 22,7 (2000) 22,0 (2013) 10,4 
Philippines 46,6  (2003) 51,5  (2013) 55,0 (2001) 57,0 (2012) 5,1 
 

  

COÁT LOÕI COÁT LOÕI

169Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Nguồn : 

Cột 1-4: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại //
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 5: Ước tính Y tế Toàn cầu 
2013: Các ca chết theo Nguyên nhân, Tuổi và Giới tính, theo Quốc gia, 2000-2012.

Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2014. Có tại: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_
disease/ ước tính / vi / index1.html (Đã truy cập vào ngày 30 tháng 6 năm 2016)

Chú thích :
a Độ che phủ dân số là phụ nữ trong độ tuổi từ 20-49; Ước tính tiểu vùng thu được từ số liệu quốc gia 
về số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (https://esa.un.org/unpd/wpp / DataQuery /. Đã truy cập về 
số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (https://esa.un.org/unpd/wpp / DataQuery /. Đã truy cập

b Các ước tính tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia được tính theo dân số được bao phủ (https://esa.
un.org/unpd/wpp/DataQuery/. Truy cập 1 http: tháng 1 năm 2018).
c Tỷ lệ phụ nữ được bảo hiểm chỉ ở độ tuổi từ 15-44; các ước tính tiểu vùng thu được từ số liệu quốc 
gia về số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (https://esa.un.org/unpd/ wpp / DataQuery /. Đã truy cập 
vào ngày 1 tháng 1 năm 2018)

… = Dữ liệu không có sẵn.

— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ -- cho biết mức trung 
bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ.

 

170 | 
 

  
Tỷ lệ phụ nữ kết hôn hoặc ở độ tuổi sinh đẻ (15–49 

tuổi) có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình hài lòng với các 
phương pháp hiện đạia,b 

 
Tỷ lệ sinh con vị thành niên mỗi 1.000 phụ 

nữ tuổi từ 15–19 b 

Tỷ lệ tử vong do nước 
và vệ sinh không an 

toàn cùng sự thiếu vệ 
sinh cá nhân 

 
Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 

Năm gần đây nhất 
(2012) 

Singapore …   …   8,0 (2002) 2,7 (2015) 0,1 
Thái Lan 94,8  (2006) 89,2  (2012) 33,1 (2000) 60,0 (2012) 1,9 
Đông Timor 62,3      (2003) 38,3         (2010)      78,3  (2001)     50,0 (2010)                                       10,3 
Việt Nam 66,6  (2002) 69,7  (2014) 25,0 (2000) 36,0 (2013) 2,0 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  11,8 (2002) 8,6 (2012) 3,2 
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  7,9 (2002) 11,3 (2012) 0,1 
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  12,3 (2002) 8,9 (2012) 3,3 
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  7,5 (2002) 4,7 (2012) 0,4 
Bắc và Trung Á ---  69,1 (2012) 28,5 (2002) 28,0 (2012) 1,1 
Thái Bình Dương ---  ---  58,3 (2002) 54,2 (2012) 10,6 
Nam và Tây Nam Á 60,7 (2002) 71,1 (2012) 59,9 (2002) 

(2002) 
48,3 (2012) 11,0 

Đông Nam Á 70,0 (2002) 71,4 (2012) 30,5 (2002) 32,1 (2012) 4,0 
 
Nguồn : b Các ước tính tiểu vùng thu được từ dữ liệu quốc gia được tính theo dân số  
Cột 1–4: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại  được bao phủ (https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/. Truy cập 1 http: 
//unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017); Cột 5: Ước  tháng 1 năm 2018). 
tính Y tế Toàn cầu 2013: Các ca chết theo Nguyên nhân, Tuổi và Giới tính, theo Quốc gia, 2000–2012.  c Tỷ lệ phụ nữ được bảo hiểm chỉ ở độ tuổi từ 15–44; các ước tính tiểu vùng 
Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2014. Có tại: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/ thu được từ số liệu quốc gia về số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 
ước tính / vi / index1.html (Đã truy cập vào ngày 30 tháng 6 năm 2016) (https://esa.un.org/unpd/ wpp / DataQuery /. Đã truy cập vào ngày 1 tháng 1  
Chú thích : năm 2018) 
a Độ che phủ dân số là phụ nữ trong độ tuổi từ 20–49; Ước tính tiểu vùng thu được từ số liệu quốc gia  … = Dữ liệu không có sẵn. 
về số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (https://esa.un.org/unpd/wpp / DataQuery /. Đã truy cập -- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ  
vào ngày 1 tháng 1 năm 2018). để lấy được. 0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể 

  

COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành 
mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất 
cả mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 3.7: Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp cận trên toàn cầu tới 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế 
hoạch hóa gia đình, thông tin và giáo dục cũng như sự hội nhập sức 
khỏe sinh sản vào các chiến lược và chương trình quốc gia.

Chỉ số 3.7.2: Tỷ lệ sinh con vị thành niên 
(tuổi từ 10-14 tuổi; tuổi từ 15-19) mỗi 
1.000 phụ nữ trong nhóm tuổi đó

Nguồn :
Tất cả các cột: StatCompiler Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS). Có sẵn tại: http://www.
statcompiler.com/en/ (Truy cập tháng 8 năm 2016).

Chú thích :
… = Dữ liệu không có sẵn
__cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 0 là ít hoặc không đáng kể.

Bảng 3.6b: Một số chỉ số MTPTBV 3: Tỷ suất sinh theo độ tuổi
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Bảng 3.6b: Một số chỉ số SDG 3: Tỷ suất sinh theo độ tuổi 

Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng 
cường sức khỏe cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 3.7: Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp cận 
trên toàn cầu tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, thông 
tin và giáo dục cũng như sự hội nhập sức khỏe sinh 
sản vào các chiến lược và chương trình quốc gia. 

Chỉ số 3.7.2: Tỷ lệ sinh con vị thành niên (tuổi từ 10–14 tuổi; tuổi từ 15–
19) mỗi 1.000 phụ nữ trong nhóm tuổi đó 

   
 Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi trong ba năm trước cuộc khảo sát đối với nhóm tuổi 15–19, mỗi 1.000 phụ nữ 

 Nơi cư trú Giáo dục Mức sống 
Tỷ lệ từ 

nông 
thôn đến 
thành thị 

Tỷ lệ có trình 
độ tiểu học 

hoặc không có 
trình độ học 
vấn từ trung 
học trở lên 

Tỷ lệ nhóm 
nghèo nhất 
với nhóm 
giàu nhất 

Khảo sát 

 
Đô 
thị 

Nông 
thôn 

Không 
có hoặc 
tiểu học 

Trung 
học 

hoặc 
cao hơn 

M1 M2 M3 M4 M5 

Các nền kinh tế phát triển              
Úc … … … … … … … … … … … …  
Nhật … … … … … … … … … … … …  
New Zealand … … … … … … … … … … … …  
Đông và Đông Bắc Á              
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … … …  
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … …  
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … … …  
Mông Cổ … … … … … … … … … … … …  
Hàn Quốc … … … … … … … … … … … …  
Bắc và Trung Á              
Armenia 18 42 40 27 50 31 23 20 12 2,3 1,5 4,2 2010 DHS 
Azerbaijan 20 49 63 32 35 58 36 28 9 2,5 2,0 3,9 2006 DHS 
Georgia … … … … … … … … … … … …  
Kazakhstan 36 44 0 40 46 35 46 50 21 1,2 0,0 2,2 1999 DHS 
Cộng hoà Kyrgyz 23 59 0 45 59 58 62 44 18 2,6 0,0 3,3 2012 DHS 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … … …  
Tajikistan 52

36 
54 95 51 42 49 63 52 61 1,0 1,9 0,7 2012 DHS 

Turkmenistan 36 26 0 30 28 26 30 35 33 0,7 0,0 0,8 2000 DHS 
Uzbekistan 60 62 0 62 56 54 77 70 45 1,0 0,0 1,2 1996 DHS 
Thái Bình Dương              
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … … …  
Fiji … … … … … … … … … … … …  
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … …  
Guam … … … … … … … … … … … …  
Kiribati … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … … …  
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … … …  
Nauru … … … … … … … … … … … …  
New Caledonia … … … … … … … … … … … …  
Niue … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … …  
Palau … … … … … … … … … … … …  
Papua New Guinea … … … … … … … … … … … …  
Samoa … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … … …  
Tonga … … … … … … … … … … … …  
Tuvalu … … … … … … … … … … … …  
Vanuatu … … … … … … … … … … … …  
Nam và Tây Nam Á              
Afghanistan … … … … … … … … … … … …  
Bangladesh 98 120 145 102 146 119 117 102 96 1,2 1,4 1,5 2014 DHS 
Bhutan … … … … … … … … … … … …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … … …  
Maldives 6 12 32 9 11 12 13 6 8 2,0 3,6 1,4 2009 DHS 
Nepal 42 87 152 49 103 105 95 72 32 2,1 3,1 3,2 2011 DHS 
Pakistan 27 53 67 19 67 65 43 30 18 2,0 3,5 3,7      2012-13 DHS 
Sri Lanka 34 32 … … … … … … … 0,9 … … 1987 DHS 
Thổ Nhĩ Kz 44 47 76 13 67 32 50 34 49 1,1 5,8 1,4 2003 DHS 
Đông Nam Á              
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … … …  
Campuchia 21 66 92 39 90 67 64 48 33 3,1 2,4 2,7 2014 DHS 
Indonesia 32 70 97 34 93 72 45 35 13 2,2 2,9 7,2 2012 DHS 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … … … … … … …  
Malaysia … … … … … … … … … … … …  
Myanmar … … … … … … … … … … … …  
Philippines 52 63 139 49 89 73 68 48 24 1,2 2,8 3,7 2013 DHS 
Singapore … … … … … … … … … … … …  
Thái Lan 25 61 68 16 … … … … … 2,4 4,6 … 1987 DHS 
Đông Timor 35 57 89 34 60 51 74 48 30 1,6 2,6 2,0 2009-10 DHS 
Việt Nam 11 24 57 11 … … … … … 2,2 5,2 … 2002 DHS 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

Nguồn : Chú thích :  
Tất cả các cột: StatCompiler Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS). Có sẵn tại: … = Dữ liệu không có sẵn 
http://www.statcompiler.com/en/ (Truy cập tháng 8 năm 2016). __cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
 0 hoặc 0,0 0 là ít hoặc không đáng kể. 
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Bảng 4.1: Một số chỉ số SDG 4: Thành thạo trong kỹ năng đọc và toán  

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất lượng toàn 
diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả 
các bé gái và bé trai hoàn toàn được tự do, công 
bằng và chất lượng giáo dục tiểu học và trung học 
dẫn đến kết quả học tập phù hợp và hiệu quả 

Chỉ số 4.1.1: Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên: (a) 
trong lớp 2/3, (b) cuối cấp tiểu học và (c) cuối cấp 
trung học cơ sở đạt được mức độ thành thạo tối 
thiểu trong (i) đọc hiểu và (ii) toán học, phân tách 
theo giới tính 

   

 

 

   

 

Tỉ lệ trẻ em ở cuối cấp trung học cơ sở đạt được mức độ 
thành thạo tối thiểu trong toán học 

Tỉ lệ trẻ em ở cuối cấp trung 
học cơ sở đạt được mức độ 
thành thạo tối thiểu trong 

đọc hiểu 

 

Tỉ lệ trẻ em ở cuối cấp tiểu học đạt 
được mức độ thành thạo tối thiểu 

trong toán học 

 

Tỉ lệ trẻ em ở 
cuối cấp tiểu 
học đạt được 
mức độ thành 
thạo tối thiểu 
trong đọc hiểu 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
  2011 2012 2015 2012 2015 2011 2015 2011 

Các nền kinh tế phát triển                           
Úc 89,4 c,h 88,8 c,h 81,7 d,g 78,9 d,g 77,9 78,1 81,0 d,g 90,9 d,g 77,2 86,7 91,0 e,a 90,6 e,a … … 91,1     e,a 94,7     e,a 
Nhật 96,5 c,h 97,5 c,h 89,1 d,j 88,8 d,j 90,2 88,4 86,9 d,j 93,9 d,j 85,1 89,2 98,7 e,c 99,2 e,c … … …  …  
New Zealand 85,6 c,h 82,4 c,h 78,2 d,i 76,4 d,i 78,3 78,4 79,0 d,i 88,7 d,i 77,8 87,6 84,7 e,a 85,6 e,a   90,1 e,a 93,4 e,a 
Đông và Đông Bắc Á                           
Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa 

…             …  …  …  … … …  …   … …  …  … … …  …  

Hồng Kông, Trung Quốc 96,7 c,h 97,5 c,h 91,5 d,f 91,5 d,f 90,3 91,8 90,9 d,f 96,0 d,f 87,4 94,1 99,0 e,a 99,4 e … … 98,9 e,a 99,6 e,a 

Macau, Trung Quốc   …    …  88,4 d,f 90,1 d 92,0 94,8 83,5 d,f 93,9 d,f 83,5 93,2 …  …  … … …  …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Triều Tiên 

…             …  …  …   … …  …  … … …  …  … … …  …  

Mông Cổ …            …  …  …  … … …  …  … … …    … … …  …  
Hàn Quốc 98,2 c,h 98,9 c,h 90,8  90,9 d,f 82,3 87,0 89,6 d,f 95,5 d,f 80,8 92,4 99,6 e,c 99,7 e,c … … …  …  
Bắc và Trung Á                           
Armenia 73,8 c,h 79,1 c,h …  …  … … …  …  … … 70,4 e,c 72,8 e,c … … …  …  
Azerbaijan …            …  …  …  … … 33,2 d,f 52,6 d,f … … 70,4 e,a 72,6 e,a … … 79,9 e,a 89,9 e,a 
Georgia 61,8 c,h 62,3 c,h …  …  40,1 46,0 …  …  37,1 60,9 70,9 e,a 74,9 e,a … … 83,4 e,a 89,9 e,a 
Kazakhstan 84,9 c,h 85,9 c,h 54,5 d,f 55,0 d,f 89,7 91,9 33,2 d,f 52,6 d,f … … 87,2 e,c 88,9 e,c 96,4 96,5 …  …  
Cộng hoà Kyrgyz …         

… 
 …  …  … … …  …  … … …  …  …  …  …  

Liên bang Nga 94,3 c,h 95,5 c,h 75,4 d,f 76,7 d,f 81,6 80,6 70,4 d,f 85,0 d,f 79,4 88,0 96,6 e,a 97,1 e,a 98,2 98,3 98,7 e,a 99,5 e,a 
Tajikistan …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Turkmenistan …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Uzbekistan …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Thái Bình Dương                           

Samoa thuộc Mỹ …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  

Quần đảo Cook …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Fiji …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Polynésie thuộc Pháp …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  

Guam …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Kiribati …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Quần đảo Marshall …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  

Liên bang Micronesia …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Nauru …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
New Caledonia …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Niue …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Palau …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Papua New Guinea …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Samoa …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Quần đảo Solomon …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  

Tonga …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Tuvalu …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Vanuatu …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Nam và Tây Nam Á                           

Afghanistan …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Bangladesh …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Bhutan …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 55,4 c,h 54,0 c,h …  …  61,9 64,9 …  …  … … 63,8 e,a 65,0 e,a … … 71,9 e,a 79,7 e,a 

Maldives …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Nepal …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …  …  
Pakistan …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Sri Lanka …  …  …  …  … … …  …    …  …    …       …  
Thổ Nhĩ Kz 65,5 c,h 67,7 c,h 59,2 d,k 56,8 d 69,0 71,0 69,1 d,k 87,8 d … … 76,5 e,c 78,2 e,c 80,9 82,0 …  …  

Bảng 4.1: Một số chỉ số MTPTBV 4: Thành thạo trong kỹ năng đọc và toán 

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có 
chất lượng toàn diện và công bằng, 
đồng thời thúc đẩy các cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi người

Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả 
các bé gái và bé trai hoàn toàn được tự do, công 
bằng và chất lượng giáo dục tiểu học và trung học 
dẫn đến kết quả học tập phù hợp và hiệu quả

Chỉ số 4.1.1: Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên: (a) trong lớp 2/3, 
(b) cuối cấp tiểu học và (c) cuối cấp trung học cơ sở đạt được 
mức độ thành thạo tối thiểu trong (i) đọc hiểu và (ii) toán học, 
phân tách theo giới tính

CỐT LÕI CỐT LÕI CỐT LÕI CỐT LÕI
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Nguồn:  
Tất cả các Cột: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại: 
http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
Chú thích: 
a Các xu hướng trong nghiên cứu Toán học và Khoa học Quốc tế (TIMSS) / Tiến bộ quốc tế 
Đọc Viết học (PIRLS). 
b PIRLS.  
c TIMSS. 
d Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế (PISA) 
e Lớp 4 
f Lớp 9  
g Lớp 11 

h Lớp 8 
i Lớp 10 
j Lớp chưa biết 
k Lớp 7. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Tỉ lệ trẻ em ở cuối cấp trung học cơ sở đạt được mức độ 
thành thạo tối thiểu trong toán học 

Tỉ lệ trẻ em ở cuối cấp trung 
học cơ sở đạt được mức độ 
thành thạo tối thiểu trong 

đọc hiểu 

 

Tỉ lệ trẻ em ở cuối cấp tiểu học đạt 
được mức độ thành thạo tối thiểu 

trong toán học 

 

Tỉ lệ trẻ em ở 
cuối cấp tiểu 
học đạt được 
mức độ thành 
thạo tối thiểu 
trong đọc hiểu 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
  2011 2012 2015 2012 2015 2011 2015 2011 

Đông Nam Á                           
Vương quốc Brunei …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Campuchia …  …  …  …  … … …  …    …  …  … … …       …  
Indonesia 40,3 c,h 46,5 c,h 25,4 d,f 23,1 d 30,4 32,3 37,4 d,f 52,3 d 38,0 51,2 …  …  … … 61,4 e,b 70,9 e,b 
Cộng hòa Dân chủ nhân 
dân Lào 

…  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  

Malaysia 59,7 c,h 71,0 c,h 45,9 d,f 50,4 d 73,5 78,1 37,1 d,f 56,8 d … … …  …  … … …       …  

Myanmar …  …  …  …  … … …  …    …  …  … … …       …  
Philippines …  …  …  …  … … …  …  … … …  …  … … …       …  
Singapore 98,3    

c,
h 

99,5 c,h 90,3 d,h 93,3 d 98,6 99,3 86,6 d,h 93,8 d … … 98,7 e,a 99,0 e,a … … 95,7 e,a 97,8 e,a 
Thái Lan 55,6    c,h 66,8 c,h 45,9 d,f 53,7 d 45,3 46,9 51,4    d,f 79,3 d 40,9 57,0 73,4 e,c 81,4 e,c … … …       …  

Đông Timor …  …  …  …  … … …  …    …  …  … … …       …  

Việt Nam …  …  85.8 d,f 85,7 d 79,2 82,5 86,0 d,f 94,6     d 80,9 91,2 …  …  … … …       …  
Châu Á và Thái Bình Dương __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Các nền kinh tế phát triển __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Các nền kinh tế đang phát 
triển 

 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Đông và Đông Bắc Á __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Bắc và Trung Á __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Thái Bình Dương __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nam và Tây Nam Á __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Đông Nam Á __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nguồn: 
Tất cả các Cột: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: 
http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017).

Chú thích:
a Các xu hướng trong nghiên cứu Toán học và Khoa học Quốc tế (TIMSS) / Tiến bộ quốc tế
Đọc Viết học (PIRLS).
b PIRLS. 
c TIMSS.
d Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế (PISA)

e Lớp 4
f Lớp 9 
g Lớp 11 
h Lớp 8
i Lớp 10
j Lớp chưa biết
k Lớp 7.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn

COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 4.2 Một số chỉ số MTPTBV 4: Tỉ lệ trẻ được đến trường mầm non có tổ chức

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất 
lượng toàn diện và công bằng, đồng thời 
thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho 
tất cả mọi người

Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả các bé trai 
và bé gái đều được hưởng sự chăm sóc, phát triển thời thơ ấu 
và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng cho việc học 
tiểu học.

Chỉ số 4.2.2: Tỉ lệ tham gia học tập (một năm 
trước khi đủ tuổi chính thức nhập học tiểu 
học), theo giới tính

Nguồn: 
Tất cả các cột: Các chỉ số MTPTBV của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD. Có sẵn tại http://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)  

Chú thích : 
a Các ước tính tổng hợp tiểu vùng không cung cấp được do không có các trọng số dân số

…= không có dữ liệu
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Bảng 4.2 Một số chỉ số SDG 4: Tỉ lệ trẻ được đến trường mầm non có tổ chức 

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất lượng toàn 
diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả 
các bé trai và bé gái đều được hưởng sự chăm sóc, 
phát triển thời thơ ấu và giáo dục mầm non có chất 
lượng để sẵn sàng cho việc học tiểu học. 

Chỉ số 4.2.2: Tỉ lệ tham gia học tập (một năm trước khi 
đủ tuổi chính thức nhập học tiểu học), theo giới tính 

   
 

Tỉ lệ tham gia học tập  
(một năm trước khi chính thức đủ tuổi nhập học tiểu học) a 

 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 

 Nam Năm Nữ Năm Nam Năm Nữ Năm 

Các nền kinh tế phát triển         
Úc 51,9 (2001) 53,2 (2001) 86,7 (2015) 86,9 (2015) 
Nhật …  …  …  …  
New Zealand 90,1 (2000) 89,1 (2000) 98,4 (2015) 94,9 (2015) 
Đông và Đông Bắc Á         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …  …  …  …  
Hồng Kông, Trung Quốc 91,7 (2002) 93,5 (2002) 100 (2011) 98,3 (2011) 
Macau, Trung Quốc 89,4 (2000) 86,7 (2000) 93,2 (2015) 93,6 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 94,0 (2009) 94,5 (2009) …  …  
Mông Cổ 89,4 (2012) 51,9 (2000) 89,4 (2012) 89,3 (2012) 
Hàn Quốc 49,8 (2015) …  90,5 (2015) 90,1 (2015) 
Bắc và Trung Á         
Armenia …  …  …  …  
Azerbaijan 15,6 (2000) 16,1 (2000) 27,3 (2015) 28,0 (2015) 
Georgia 47,0 (2004) 53,3 (2004) 49,7 (2007) 57,1 (2007) 
Kazakhstan 74,8 (2001) 76,5 (2001) 87,1 (2016) 94,6 (2016) 
Cộng hoà Kyrgyz 41,3 (2000) 42,9 (2000) 68,0 (2015) 70,5 (2015) 
Liên bang Nga 87,6 (2008) 87,7 (2008) 85,4 (2015) 95,1 (2015) 
Tajikistan 8,7 (2003) 7,9 (2003) 15,7 (2016) 14,0 (2016) 
Turkmenistan …  …  …  …  
Uzbekistan 36,1 (2008) 37,1 (2008) 31,2 (2016) 14,0 (2016) 
Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ …  …  …  …  
Quần đảo Cook 96,8 (2013) 100,0 (2013) 87,2 (2015) 100,0 (2015) 
Fiji 47,1 (2004) 50,2 (2004) 48,8 (2006) 50,6 (2006) 
Polynésie thuộc Pháp …  …  …  …  
Guam …  …  …  …  
Kiribati …  …  …  …  
Quần đảo Marshall 61,9 (2002) 62,4 (2002) 62,3 (2015) 70,3 (2015) 
Liên bang Micronesia …  …  79,7 (2015) 72,9 (2015) 
Nauru 100,0 (2007) 78,5 (2007) 61,6 (2014) 82,3 (2014) 
New Caledonia …  …  …  …  
Niue …  …  23,2 (2015) 100,0 (2015) 
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  …  
Palau …  …  100,0 (2014) 81,1 (2014) 
Papua New Guinea …  …  …  …  
Samoa 34,9 (2000) 43,5 (2000) 30,1 (2015) 31,0 (2015) 
Quần đảo Solomon …  …  65,8 (2015) 66,3 (2015) 
Tonga …  …  …  …  
Tuvalu …  …  94,0 (2015) 100,0 (2015) 
Vanuatu …  …  ...  …  
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan …  …  ...  …  
Bangladesh 29,6 (2009) 30,6 (2009) 60,3 (2011) 59,6 (2011) 
Bhutan 4,7 (2000) 4,5 (2000) …  …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 27,3 (2003) 30,4 (2003) 47,6 (2015) 46,6 (2015) 
Maldives 69,1 (2000) 70,0 (2000) 99,3 (2016) 100,0 (2016) 
Nepal 73,9 (2011) 82,2 (2011) 84,8 (2016) 82,5 (2016) 
Pakistan 59,0 (2004) 56,1 (2004) 100,0 (2015) 87,2 (2015) 
Sri Lanka …  …  …  …  
Thổ Nhĩ Kz 28,8 (2004) 28,0 (2004) 69,1 (2015) 66,9 (2015) 
Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei 100,0 (2006) 97,5 (2006) 100,0 (2015) 99,1 (2015) 
Campuchia 12,7 (2000) 13,1 (2000) 41,6 (2015) 43,9 (2015) 
Indonesia 80,0 (2005) 78,5 (2005) 100,0 (2014) 98,6 (2014) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 9,1 (2000) 9,8 (2000) 51,5 (2015) 53,0 (2015) 
Malaysia 74,7 (2002) 79,3 (2002) 97,7 (2015) 99,3 (2015) 
Myanmar 5,1 (2006) 5,0 (2006) 22,5 (2014) 23,4 (2014) 
Philippines 24,1 (2001) 23,8 (2001) 41,4 (2009) 43,0 (2009) 
Singapore …  …  …  …  
Thái Lan 98,2 (2006) 100,0 (2006) 100,0 (2015) 90,7 (2015) 
Đông Timor 55,3 (2013) 61,9 (2013) 69,2 (2015) 77,4 (2015) 
Việt Nam …  …  100,0 (2015) 97,4 (2015) 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  ---  ---  
 
Nguồn:  
Tất cả các cột: Các chỉ số SDG của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD. Có sẵn tại 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)  

Chú thích :  
a Các ước tính tổng hợp tiểu vùng không cung cấp được do không có các trọng số dân số 
…= không có dữ liệu 

COÁT LOÕI

174



Bảng 4.3a: Một số chỉ số MTPTBV 4: Sự cân bằng về giới trong tỉ lệ đi học và thành tích học tập

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất 
lượng toàn diện và công bằng, đồng thời 
thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho 
tất cả mọi người

Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, loại bỏ sự khác biệt về giới 
trong giáo dục và đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng với tất 
cả các cấp giáo dục và đào tạo nghề cho những người dễ 
bị tổn thương, bao gồm cả người khuyết tật, người bản 
địa và trẻ em trong các tình huống dễ bị tổn thương

Chỉ số 4.5.1: Các chỉ số khác biệt (nữ/nam, nông thôn/
thành thị, nhóm giàu/nghèo và những yếu tố khác như 
tình trạng khuyết tật, người dân bản địa bị ảnh hưởng 
bởi xung đột, do dữ liệu có sẵn) cho tất cả các chỉ số giáo 
dục trong danh sách này đều có thể bị phân tách

Nguồn : 
Tất cả các cột: Các chỉ số MTPTBV của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD.  
Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)

Chú thích : 
a  Chỉ số khác biệt giới là tỷ số giữa giá trị chỉ số của nữ giới với giá trị chỉ số của nam giới

b  Xu hướng trong Toán học và Khoa học Quốc tế (TIMSS)
c  Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế (PISA)
…= dữ liệu không sẵn có
__ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được
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Bảng 4.3a: Một số chỉ số SDG 4: Sự cân bằng về giới trong tỉ lệ đi học và thành tích học tập 

 
Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất lượng toàn 
diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, loại bỏ sự khác biệt về 
giới trong giáo dục và đảm bảo sự tiếp cận bình 
đẳng với tất cả các cấp giáo dục và đào tạo nghề cho 
những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người 
khuyết tật, người bản địa và trẻ em trong các tình 
huống dễ bị tổn thương 

Chỉ số 4.5.1: Các chỉ số khác biệt (nữ/nam, nông 
thôn/thành thị, nhóm giàu/nghèo và những yếu tố khác 
như tình trạng khuyết tật, người dân bản địa bị ảnh 
hưởng bởi xung đột, do dữ liệu có sẵn) cho tất cả các chỉ 
số giáo dục trong danh sách này đều có thể bị phân tách 

   
 Chỉ số khác biệt giới a trong 

tham gia học tập  
(một năm trước khi chính 
thức đủ tuổi nhập học tiểu 

học)  

Chỉ số khác biệt 
giới a trong việc 

đọc hiểu vào 
cuối cấp tiểu học 

Chỉ số khác biệt 
giới a trong 

việchọc toán học 
vào cuối cấp tiêu 

học 

Chỉ số khác biệt giới a trong học 
toán học vào cuối cấp trung học 

cơ sở 

Chỉ số khác biệt 
giớia trong việc 

đọc hiểu vào 
cuối cấp trung 

học cơ sở 
 Năm đầu 

tiên 
Năm gần đây 

nhất 
Năm gần đây 

nhất 
Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu 

tiênb 
Năm gần đây 

nhất 
Năm gần đây 

nhấtc 
Các nền kinh tế phát triển               
Úc 1,02 (2001) 1,00 (2015) 1,04 (2011) 1,00 (2011) 0,09 (2011) 1,00 (2015) 1,12 (2015) 
Nhật …  …  …  1,01 (2011) 1,01 (2011) 1,00 (2015) 1,05 (2015) 
New Zealand 0.99 (2000)  1,00 (2015) 1,04 (2011) 1,01 (2011) 0,96 (2011) 1,00 (2015) 1,13 (2015) 
Đông và Đông Bắc Á               
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …  …  …  …  …  …  …  
Hồng Kông, Trung Quốc 1,02 (2002) 0,98 (2011) 1,01 (2011) 1,00 (2011) 1,01 (2011) 1,01 (2015) 1,08 (2015) 
Macau, Trung Quốc 0,97 (2000) 1,00 (2015) …  …  1,02 (2012) 1,03 (2015) 1,12 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 1,01 (2009) …  …  …  …  …  …  
Mông Cổ 1,06 (2000) 1,00 (2012) …  …  …  …  …  
Hàn Quốc 1,02 (2005) 0,99 (2015) …  1,01 (2011) 1,01 (2011) 1,01 (2015) 1,14 (2015) 
Bắc và Trung Á               
Armenia …  …  …  1,03 (2011) …  1,07 (2011) …  
Azerbaijan 1,03 (2000) 1,02 (2015) 1,05 (2011) 1,03 (2011) …  …  …  
Georgia 1,13 (2004) 1,00 (2006) 1,08 (2011) 1,06 (2011) 1,01 (2011) 1,04 (2015) 1,64 (2015) 
Kazakhstan 1,02 (2001) 1,09 (2016) …  1,00 (2015) 1,01 (2011) 1,02 (2015) 1,58 (2012) 
Cộng hoà Kyrgyz 1,04 (2000) 1,04 (2015) …  … … …  …  …  
Liên bang Nga 1,00 (2008) 1,00 (2015) 1,01 (2011) 1,00 (2015) 1,01 (2011) 0,98 (2015) 1,11 (2015) 
Tajikistan 0,91 (2003) 0,89 (2016) …  …  …  0,98 (2015) …  
Turkmenistan …  …  …  …  …  …  …  
Uzbekistan 1,03 (2016) 1,00 (2016) …  …  …  …  …  
Thái Bình Dương               
Samoa thuộc Mỹ …  …  …    …  …  …  
Quần đảo Cook 1,03 (2015) 1,15 (2015) …  …  …  …  …  
Fiji 1,07 (2004) 1,04 (2016) …  …  …  …  …  
Polynésie thuộc Pháp …  …  …  …  …  …  …  
Guam …  …  …  …  …  …  …  
Kiribati …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Marshall 1,01 (2002) 1,13 (2015) …  …  …  …  …  
Liên bang Micronesia …  0,91 (2015) …  …  …  …  …  
Nauru 0,78 (2007) 1,34 (2014) …  …  …  …  …  
New Caledonia …  …  …  …  …  …  …  
Niue …  4,32 (2015) …  …  …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  …  …  …  …  
Palau …  0,81 (2014) …  …  …  …  …  
Papua New Guinea …  …  …  …  …  …  …  
Samoa 1,24 (2000) 1,03 (2015) …  …  …  …  …  
Quần đảo Solomon …  1,01 (2015) …  …  …  …  …  
Tonga …  …  …  …  …  …  …  
Tuvalu …  1,06 (2015) …  …  …  …  …  
Vanuatu …  …  …  …  …  …  …  
Nam và Tây Nam Á               
Afghanistan …  …  …  …  …  …  …  
Bangladesh 1,03 (2009) 0,99 (2011) …  …  …  …  …  
Bhutan 0,95 (2000) …  …  …  …  …  …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 1,12 (2003) 0,98 (2015) 1,11 (2011) 1,02 (2011) …  1,05 (2015) …  
Maldives 1,01 (2000) 1,01 (2016) …  …  …  …  …  
Nepal 1,11 (2011) 0,97 (2016) …  …  …  …  …  
Pakistan 0,95 (2004) 0,87 (2015) …  …  …  …  …  
Sri Lanka …  …  …  …  …  …  …  
Thổ Nhĩ Kz 0,97 (2004) 0,97 (2015) …  1,01 (2015) 1,03 (2011) 1,03 (2015) 1,27 (2012) 
Đông Nam Á               
Vương quốc Brunei 0,97 (2006) 0,99 (2015) …  …  …  …  …  
Campuchia 1,03 (2000) 1,06 (2015) …  …  …  …  …  
Indonesia 0,98 (2015) 0,99 (2014) 1,15 (2011) …  1,15 (2011) 1,06 (2015) 1,35 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 1,07 (2000) 1,03 (2015) …  …  …  …  …  
Malaysia 1,06 (2002) 1,02 (2015) …  …  1,19 (2011) 1,06 (2015) 1,53 (2012) 
Myanmar 0,99 (2016) 1,04 (2014) …  …  …  …  …  
Philippines 0,99 (2001) 1,04 (2009) …  …  …  …  …  
Singapore …  …  1,02 (2011) 1,00 (2011) 1,01 (2011) 1,01 (2015) 1,08 (2012) 
Thái Lan 1,02 (2006) 0,99 (2011) …  1,11 (2011) 1,20 (2011) 1,19 (2015) 1,39 (2015) 
Đông Timor 1,12 (2013) 1,12 (2015) …  …  …  …  …  
Việt Nam 0,94 (2014) 0,97 (2015) …  …  1,00 (2012) 1,04 (2015) 1,13 (2015) 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Nguồn : Tất cả các cột: Các chỉ số SDG của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD.  c  Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế (PISA) 

COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 4.3b: Các chỉ số cho SGD số 4: Cân bằng giới trong số lượng giáo viên được đào tạo

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất 
lượng toàn diện và công bằng, đồng 
thời thúc đẩy các cơ hội học tập suốt 
đời cho tất cả mọi người

Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, loại bỏ sự khác biệt về giới 
trong giáo dục và đảm bảo tiếp cận bình đẳng với tất cả 
các cấp giáo dục và đào tạo nghề cho những người dễ bị 
tổn thương, bao gồm cả người khuyết tật, người bản địa 
và trẻ em trong các tình huống dễ bị tổn thương

Chỉ số 4.5.1: Các chỉ số khác biệt (nữ/nam, nông thôn/
thành thị, nhóm giàu/nghèo và những yếu tố khác 
như tình trạng khuyết tật, người dân bản địa bị ảnh 
hưởng bởi xung đột, do dữ liệu có sẵn) cho tất cả các 
chỉ số giáo dục trong danh sách này đều có thể bị 
phân tách
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Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017) …= dữ liệu không sẵn có 
Chú thích : a  Chỉ số khác biệt giới là tỷ số giữa giá trị chỉ số của nữ giới với giá trị chỉ số của nam giới __ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có 
                     b  Xu hướng trong Toán học và Khoa học Quốc tế (TIMSS) sẵn không đủ để lấy được 

Bảng 4.3b: Các chỉ số cho SGD số 4: Cân bằng giới trong số lượng giáo viên được đào tạo 

 

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất lượng 
toàn diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các 
cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, loại bỏ sự khác biệt về giới 
trong giáo dục và đảm bảo tiếp cận bình đẳng với tất cả 
các cấp giáo dục và đào tạo nghề cho những người dễ bị 
tổn thương, bao gồm cả người khuyết tật, người bản địa 
và trẻ em trong các tình huống dễ bị tổn thương 

Chỉ số 4.5.1: Các chỉ số khác biệt (nữ/nam, nông 
thôn/thành thị, nhóm giàu/nghèo và những yếu tố khác 
như tình trạng khuyết tật, người dân bản địa bị ảnh 
hưởng bởi xung đột, do dữ liệu có sẵn) cho tất cả các chỉ 
số giáo dục trong danh sách này đều có thể bị phân tách 

   
 Chỉ số khác biệt giới của các giáo 

viên được đào tạo  
trong giáo dục trung học cơ sở 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục mầm non 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục tiểu học 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục trung học phổ thông 

 
Năm đầu tiêna Năm gần đây 

nhấta 
Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên 
Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Các nền kinh tế phát 
triển 

                

Úc …  …  …  …  …  …  …  …  
Nhật …  …  …  …  …  …  …  …  
New Zealand …  …  …  …  …  …  …  …  
Đông và Đông Bắc Á                 
Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa 

…  …  …  …  …  …  …  …  

Hồng Kông, Trung 
Quốc 

…  …  …  …  0,99 (2000) 1,02 (2015) …  …  

Macau, Trung Quốc 1,30 (2000) 1,04 (2015) 0,94 (2000) 0,98 (2015) 1,36 (2000) 1,03 (2015) 1,26 (2000) 1,03 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên 

…  …  …  …  …  …  …  …  

Mông Cổ 1,00 (2000) 1,00 (2007) 1,00 (2000) 1,10 (2012) 1,00 (2000) 1,00 (2014) 1,00 (2000) 1,00 (2006) 
Hàn Quốc …  …  …  …  …  …  …  …  
Bắc và Trung Á                 
Armenia …  …  1,96 (2009) 0,80 (2015) 0,79 (2014) 3,47 (2005) …  …  
Azerbaijan …  …  1,58 (2000) 0,91 (2015) 1,00 (2000) 1,00 (2014) …  …  
Georgia 3,45 (2000) 1,03 (2009) …  …  1,00 (2000) 1,03 (2009) 0,98 (2000) 1,03 (2009) 
Kazakhstan …  …  1,00 (2014) 1,00 (2016) 1,00 (2014) 1,00 (2016) …  …  
Cộng hoà Kyrgyz …  …  1,09 (2003) 0,96 (2011) 1,01 (2000) 0,99 (2012) …  …  
Liên bang Nga …  …  …  …  …  …  …  …  
Tajikistan …  …  …  1,00 (2016) 0,97 (2010) 1,00 (2016) …  …  
Turkmenistan …  …  …  1,00 (2016) …  …  …  …  
Uzbekistan …  …  1,00 (2006) 1,00 (2011) 1,00 (2006) 1,00 (2011) …  …  
Thái Bình Dương                 
Samoa thuộc Mỹ …  …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Cook …  …  …  0,69 (2011) 1,00 (2007) 0,95 (2014) …  …  
Fiji …  1,00 (2012) …  …  1,00 (2008) 1,00 (2012) 1,04 (2008) 1,00 (2012) 
Polynésie thuộc 
Pháp 

…  …  …  …  …  …  …  …  

Guam …  …  …  …  …  …  …  …  
Kiribati 0,96 (2005) 0,98 (2014) …  …  1,05 (2005) 1,03 (2008) 1,05 (2005) 1,05 (2008) 
Quần đảo Marshall …  …  1,00 (2002) …  …  …  …  …  
Liên bang 
Micronesia 

…  …  …  …  …  …  …  …  
Nauru …  …  …  …  1,54 (2007) …  …  …  
New Caledonia …  …  …  …  …  …  …  …  
Niue …  1,00 (2015) …  …  …  …  …  1,00 (2015) 
Quần đảo Bắc 
Mariana 

…  …  …  …  …  …  …  …  
Palau …  1,52 (2016) …  …  …  1,76 (2016) …  …  
Papua New Guinea …  1,00 (2012) …  …  …  1,00 (2012) …  1,00 (2012) 
Samoa …  …  1,00 (2014) 1,00 (2015) …  …  …  1,00 (2014) 
Quần đảo Solomon 0,99 (2010) 1,02 (2015) 0,84 (2011) 1,01   (2014) 0,96 (2010) 0,93 (2012) 1,03 (2010) 1,12 (2015) 
Tonga …  …  …  …  1,00 (2013) 0,99 (2014) …  …  
Tuvalu …  …  …  …  …  …  …  …  
Vanuatu 1,04 (2013) 1,04 (2015) …  0,99 (2015) …  1,13 (2015) …  0,66 (2015) 
Nam và Tây Nam Á                 
Afghanistan …  …  …  …  …  …  …  …  
Bangladesh 1,59 (2000) 1,44 (2013) …  …  1,03 (2005) 1,03 (2015) 1,43 (2000) 0,95 (2013) 
Bhutan 1,02 (2005) 1,00 (2016) 0,88 (2000) 1,00 (2016) 1,00 (2000) 1,00 (2006) …  …  
Iran (Cộng hòa Hồi 
giáo) 

1,00 (2004) 1,00 (2015) …  …  0,99 (2001) 1,00 (2015) 1,00 (2013) 1,00 (2015) 

Maldives 1,08 (2000) 1,01 (2014) 2,03 (2000) 42,50 (2013) 0,97 (2000) 0,97 (2014) 0,80 (2002) …  
Nepal 1,03 (2000) 1,01 (2016) 0,97 (2008) 1,79 (2016) 0,85 (2001) 1,00 (2016) 0,52 (2002) 0,98 (2015) 
Pakistan …  0,71 (2015) …  …  0,70 (2004) 0,79 (2015) …  …  
Sri Lanka …  0,98 (2015) …  …  …  0,95 (2015) …  …  
Thổ Nhĩ Kz …  …  …  …  …  …  …  …  
Đông Nam Á                 
Vương quốc Brunei 1,01 (2014) 1,03 (2015) 0,66 (2005) 0,66 (2015) 0,91 (2005) 1,07 (2015) 1,02 (2014) 1,02 (2015) 
Campuchia 1,00 (2012) 1,00 (2015) 1,00 (2012) 1,00 (2015) 1,00 (2012) 1,00 (2015) 1,00 (2007) …  
Indonesia …  …  …  …  …  …  …  …  
Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào 

1,00 (2000) 1,00 (2015) 1,00 (2000) 0,93 (2015) 1,24 (2000) 0,99 (2015) 1,02 (2000) 1,02 (2006) 

Malaysia …  …  0,99 (2011) 1,00 (2015) 0,98 (2001) 1,00 (2015) …  …  
Myanmar 0,96 (2000) 1,00 (2010) 1,72 (2006) 1,04 (2010) 1,00 (2000) 1,00 (2010) 1,00 (2000) 0,97 (2014) 
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Philippines …  …  …  …  …  1,00 (2013) …  …  
Singapore 1,02 (2007) 1,03 (2009) …  …  1,03 (2007) 1,02 (2009) 1,01 (2007) 1,04 (2009) 
Thái Lan …  1,00 (2015) …  …  …  1,00 (2015) …  1,00 (2015) 
Đông Timor …  …  …  …  …  …  …  …  
Việt Nam 1,06 (2000) 1,00 (2015) 1,15 (2014) 1,02 (2015) 1,10 (2000) 1,10 (2015) …  …  
 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục trung học cơ sở 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục mầm non 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục tiểu học 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục trung học phổ thông 

 
Năm đầu tiêna Năm gần đây 

nhấta 
Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên 
Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Châu Á và Thái Bình 
Dương 

---  
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 

Các nền kinh tế phát 
triển 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Các nền kinh tế 
đang phát triển 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Đông và Đông Bắc Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Bắc và Trung Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Thái Bình Dương --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Nam và Tây Nam Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Đông Nam Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
Nguốn:  … = dữ liệu không sẵn có 
Tất cả các cột: Các chỉ số SDG của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD. __ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu   
Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017) có sẵn không đủ để lấy được  
Chú thích :  
Chỉ số khác biệt giới là tỷ lệ giữa giá trị chỉ số của nữ giới với giá trị chỉ số của nam giới 
a  Viện Thống kê của UNESCO (UIS) và Khảo sát của UNESCO-OECD-Eurostat (UOE) về Giáo dục chính thức 
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Philippines …  …  …  …  …  1,00 (2013) …  …  
Singapore 1,02 (2007) 1,03 (2009) …  …  1,03 (2007) 1,02 (2009) 1,01 (2007) 1,04 (2009) 
Thái Lan …  1,00 (2015) …  …  …  1,00 (2015) …  1,00 (2015) 
Đông Timor …  …  …  …  …  …  …  …  
Việt Nam 1,06 (2000) 1,00 (2015) 1,15 (2014) 1,02 (2015) 1,10 (2000) 1,10 (2015) …  …  
 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục trung học cơ sở 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục mầm non 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục tiểu học 

Chỉ số khác biệt giới của các giáo 
viên được đào tạo  

trong giáo dục trung học phổ thông 

 
Năm đầu tiêna Năm gần đây 

nhấta 
Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên 
Năm gần đây 

nhất 
Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Châu Á và Thái Bình 
Dương 

---  
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 

Các nền kinh tế phát 
triển 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Các nền kinh tế 
đang phát triển 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Đông và Đông Bắc Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Bắc và Trung Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Thái Bình Dương --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Nam và Tây Nam Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Đông Nam Á --- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
Nguốn:  … = dữ liệu không sẵn có 
Tất cả các cột: Các chỉ số SDG của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD. __ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu   
Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017) có sẵn không đủ để lấy được  
Chú thích :  
Chỉ số khác biệt giới là tỷ lệ giữa giá trị chỉ số của nữ giới với giá trị chỉ số của nam giới 
a  Viện Thống kê của UNESCO (UIS) và Khảo sát của UNESCO-OECD-Eurostat (UOE) về Giáo dục chính thức 

  

 

  

Nguốn:  
Tất cả các cột: Các chỉ số MTPTBV của cơ sỏ dữ liệu toàn cầu của UNSD.
Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)

Chú thích: 
Chỉ số khác biệt giới là tỷ lệ giữa giá trị chỉ số của nữ giới với giá trị chỉ số của nam giới
a  Viện Thống kê của UNESCO (UIS) và Khảo sát của UNESCO-OECD-Eurostat (UOE) về Giáo dục chính 
thức
… = dữ liệu không sẵn có
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được

COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 4.4: Một số chỉ số MTPTBV 4:  Các giáo viên được đào tạo chính thức

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục 
có chất lượng toàn diện và công 
bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ 
hội học tập suốt đời cho tất cả 
mọi người

Mục tiêu 4.c: Đến năm 2030, tăng đáng kể việc đào tạo 
giáo viên có trình độ, bao gồm thông qua hợp tác quốc 
tế đào tạo giáo viên ở các nước đang phát triển, đặc biệt 
là các nước kém phát triển nhất và các quốc gia đảo nhỏ 
đang phát triển

Chỉ số 4.c.1: Tỷ lệ các giáo viên trong giáo dục :(a) mầm non; 
(b) tiểu học; (c) trung học cơ sở; và (d) trung học phổ thông đã 
tối thiểu được đào tạo (ví dụ như đào tạo sư phạm) trước hoặc 
trong phục vụ- cần thiết cho việc giảng dạy ở cấp độ liên quan 
tại một quốc gia cụ thể
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Bảng 4.4: Một số chỉ số SDG 4:  Các giáo viên được đào tạo chính thức 

Mục tiêu 4: Bảo đảm giáo dục có chất lượng toàn 
diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội 
học tập suốt đời cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 4.c: Đến năm 2030, tăng đáng kể việc đào 
tạo giáo viên có trình độ, bao gồm thông qua hợp tác 
quốc tế đào tạo giáo viên ở các nước đang phát triển, 
đặc biệt là các nước kém phát triển nhất và các quốc 
gia đảo nhỏ đang phát triển 

 

Chỉ số 4.c.1: Tỷ lệ các giáo viên trong giáo dục :(a) 
mầm non; (b) tiểu học; (c) trung học cơ sở; và (d) 
trung học phổ thông đã tối thiểu được đào tạo (ví 
dụ như đào tạo sư phạm) trước hoặc trong phục vụ- 
cần thiết cho việc giảng dạy ở cấp độ liên quan tại 
một quốc gia cụ thể 

   

 

 

 Tỉ lệ các giáo viên đã được đào tạo tối thiểu (ví dụ như đào tạo sư phạm) trước hoặc trong dịch vụ đào tạo 
cần thiết cho việc giảng dạy ở cấp độ liên quan tại một quốc gia cụ thể 

 Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

 Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

 Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm 

Các nền kinh tế 
phát triển 

                        

Úc … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Nhật … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

New Zealand … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Đông và Đông Bắc Á                         

Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa 

… …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Hồng Kông, Trung 
Quốc 

… …  … …  88,2 87,4 (2000) 94,8 96,6 (2015) … …  … …  … …  … …  

Macau, Trung Quốc 100,0 93,6 (2000) 100,0 98,0 (2015) 63,5 86,3 (2000)  93,6 96,6 (2015) 51,1 66,3 (2000) 85,1 88,6 (2015) 53,7 67,7 (2000) 86,2 88,4 (2015) 

Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều 
Tiên 

… …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Mông Cổ 100,0 100,0 (2000) 85,1 93,8 (2012) 100,0 100,0 (2000) 100,0 100,0 (2014) 100,0 100,0 (2000) 100,0 100,0 (2007) 100,0 100,0 (2000) 100,0 100,0 (2006) 

Hàn Quốc … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Bắc và Trung Á                         

Armenia 0,0 97,4 (2002) 100,0 80,0 (2015) 84,5 66,5 (2004) 22,5 77,9 (2005) … …  … …  … …  … …  

Azerbaijan 50,0 79,2 (2000) 100,0 91,1 (2015) 100,0 99,9 (2000) 99,6 99,6 (2014) … …  … …  … …  … …  

Georgia … 99,1 (2000) … 96,6 (2003) 94,9 94,7 (2000) 91,9 95,0 (2009) 26,7 92,1 (2000) 91,9 95,0 (2009) 94,3 92,6 (2000) 92,7 95,2 (2009) 

Kazakhstan 100,0 100,0 (2014) 100,0 100,0 (2016) 100,0 100,0 (2014) 100,0 100,0 (2016) … …  … …  … …  … …  

Cộng hoà Kyrgyz … 32,1 (2000) 48,0 46,2 (2011) 46,1 46,4 (2000) 72,8 72,0 (2012) … …  … …  … …  … …  

Liên bang Nga … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Tajikistan … 91,3 (2001) 100,0 100,0 (2016) 95,0 91,8 (2010) 100,0 100,0 (2016) … …  … …  … …  … …  

Turkmenistan … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Uzbekistan 100,0 100,0 (2006) 100,0 100,0 (2011) 100,0 100,0 (2006) 100,0 100,0 (2011) … …  … …  … …  … …  

Thái Bình Dương                         

Samoa thuộc Mỹ … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  
Quần đảo Cook 0,0 66,7 (2005) 100,0 83,9 (2015) 79,3 79,2 (2007) 92,9 88,7 (2014) … …  … …  … …  … …  
Fiji … …  … …  97,9 97,8 (2008) 100,0 100,0 (2012) … …  100,0 100,0 (2012) 92,6 96,2 (2008) 100,0 100,0 (2012) 

Polynésie thuộc 
Pháp 

… …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Guam … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Kiribati … …  … …  90,5 95,1 (2005) 83,2 85,9 (2008) 85,6 81,8 (2005) 87,7 86,0 (2014) 42,3 44,3 (2015) 32,9 34,6 (2008) 

Quần đảo Marshall 100,0 100,0 (2002) … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Liên bang 
Micronesia 

… …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Nauru … 77,5 (2006) 0,0 84,2 (2007) 50,0 76,8 (2007) … …  … …  … …  … …  … …  

New Caledonia … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Niue … …  … 100,0 (2015) … …  … 100,0 (2015) … …  100,0 100,0 (2015) … …  100,0 100,0 (2015) 

Quần đảo Bắc 
Mariana 

… …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Palau … …  … …  … …  … …  … …  42,9 65,0 (2016) … …  … …  

Papua New Guinea … …  … …  … …  100,0 100,0 (2012) … …  100,0 100,0 (2012) … …  100,0 100,0 (2012) 

Samoa 100,0 100,0 (2014) 100,0 100,0 (2015) … …  … …  … …  … …  … …  100,0 100,0 (2014) 

Quần đảo Solomon 71,1 59,9 (2011) 58,9 59,6 (2014) 59,2 56,5 (2010) 60,9 56,7 (2015) 70,9 70,5 (2010) 79,8 81,3 (2015) 70,4 72,1 (2010) 60,8 68,0 (2015) 

Tonga … …  … 100,0 (2012) 99,5 99,6 (2013) 97,7 96,8 (2014) … …  … …  … …  … …  

Tuvalu … …  … 74,6 (2014) … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Vanuatu … …  46,3 46,0 (2015) … …  26,0 29,4 (2015) 65,6 68,4 (2013) 21,0 22,0 (2015) … …  23,8 15,7 (2015) 

Nam và Tây Nam Á                         

Afghanistan … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Bangladesh … …  … …  52,8 54,4 (2005) 46,9 48,1 (2015) 34,1 54,3 (2000) 54,8 78,9 (2013) 21,2 30,3 (2000) 56,8 54,1 (2013) 

Bhutan 100,0 87,5 (2000) 100,0 100,0 (2016) 94,8 94,8 (2000) 100,0 100,0 (2016) 92,8 94,9 (2005) 100,0 100,0 (2016) … …  … …  

Iran (Cộng hòa Hồi 
giáo) 

… …  … …  99,1 97,8 (2001) 100,0 100,0 (2015) 100,0 100,0 (2004) 100,0 100,0 (2015) 100,0 100,0 (2013) 100,0 100,0 (2015) 

Maldives 24,0 48,7 (2000) 0,0 73,25 (2014) 67,7 65,7 (2000) 87,8 85,5 (2014) 74,6 80,7 (2000) 92,3 93,5 (2014) 58,9 47,2 (2002) … …  

Nepal 74,8 72,5 (2008) 51,7 92,5 (2016) 16,0 13,6 (2001) 96,9 97,2 (2016) 32,5 33,4 (2000) 89,0 89,7 (2016) 30,5 15,9 (2002) 83,4 81,4 (2015) 

Pakistan … …  … …  90,2 63,3 (2014) 92,4 72,7 (2015) … …  75,7 54,1 (2015) … …  … …  

Sri Lanka … …  … …  … …  74,3 70,8 (2015) … …  58,1 56,9 (2015) … …  … …  

Thổ Nhĩ Kz … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  
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Nguồn:        Chú thích : … = dữ liệu không sẵn có 
Tất cả các cột: Các chỉ số SDG của UNSD Global Database.     __ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ 
Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)  để lấy được 
        0 hay 0,0 là ít hoặc không đáng kể 

 

  

 Tỉ lệ các giáo viên đã được đào tạo tối thiểu (ví dụ như đào tạo sư phạm) trước hoặc trong dịch vụ đào tạo 
cần thiết cho việc giảng dạy ở cấp độ liên quan tại một quốc gia cụ thể 

 Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

 Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

 Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm Nam Nữ Năm 

Đông Nam Á                         

Vương quốc Brunei 95,8 63,1 (2005) 87,5 57,7 (2015) 90,2 82,1 (2005) 78,4 83,5 (2015) 93,1 94,3 (2014) 90,0 93,1 (2015) 81,1 91,1 (2014) 88,7 90,8 (2015) 

Campuchia 100,0 100,0 (2012) 100,0 100,0 (2015) 100,0 100,0 (2012) 100,0 100,0 (2015) 100,0 100,0 (2012) 100,0 100,0 (2015) 99,7 100,0 (2007) … …  

Indonesia … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào 

83,3 83,1 (2000) 95,1 88,8 (2015) 69,6 86,0 (2000) 98,7 98,1 (2015) 98,3 98,8 (2000) 99,4 99,6 (2015) 95,0 96,5 (2000) 90,4 92,3 (2006) 

Malaysia 99,7 98,5 (2011) 100,0 99,6 (2015) 99,0 96,7 (2001) 99,9 99,9 (2015) … …  … …  … …  … …  

Myanmar 29,5 50,6 (2006) 56,3 58,6 (2010) 62,7 62,7 (2000)     99,9       99,9 (2010) 64,3 61,5 (2000) 98,4 98,4 (2010) 97,2 97,1 (2000) 97,2 94,7 (2014) 

Philippines … …  … …  … …  100,0 100,0 (2013)  … …  … …  … …  … …  

Singapore … …  … …  93,9 96,6 (2007) 93,2 94,6 (2009) 93,3 95,0 (2007) 89,6 92,6 (2009) 94,1 95,5 (2007) 89,5 92,8 (2009) 

Thái Lan … …  … …  … …  100,0 100,0 (2015) … …  100,0 100,0 (2015) … …  100,0 100,0 (2015) 

Đông Timor … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  … …  

Việt Nam … 50,5 (2000) 96,6 98,7 (2015) 74,5 81,6 (2000) 99,6 99,6 (2015) 82,6 87,9 (2000) 99,3 99,6 (2015) … …  … …  

Châu Á và Thái Bình 
Dương 

 --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Các nền kinh tế 
phát triển 

--- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Các nền kinh tế 
đang phát triển 

 

 

--- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Đông và Đông Bắc Á --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Bắc và Trung Á --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Thái Bình Dương --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Nam và Tây Nam Á --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Đông Nam Á --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  

Nguồn:  
Tất cả các cột: Các chỉ số MTPTBV của UNSD Global Database.
Có sẵn tại http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017) 

Chú thích:
… = dữ liệu không sẵn có
__ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được
0 hay 0,0 là ít hoặc không đáng kể
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Bảng 5.1: Một số chỉ số MTPTBV 5: Phân biệt đối xử về giới và khuôn khổ pháp lý

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ 
em gái 

Mục tiêu 5.1: Chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em 
gái ở mọi nơi

Nguồn: 
Cột 1-7: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, các tổ chức xã hội và cơ sở dữ liệu chỉ mục giới tính. Có 
sẵn tại: http://genderindex.org. (Đã truy cập tháng 5 năm 2017).
Cột 8-16: Ngân hàng Thế giới, Phụ nữ, Kinh doanh và Cơ sở dữ liệu Luật. Có sẵn tại: https: //data.
worldbank.org/ (Đã truy cập tháng 5 năm 2017)

Chú thích:
Chỉ số 5.1.1 đo lường có hay không: 1) luật quốc gia tồn tại để thúc đẩy bình đẳng giới và không 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái và 2) có cơ chế để thực thi và giám sát việc thực hiện 
khung pháp lý cho từng lĩnh vực của pháp luật. Tại thời điểm phát hành Ấn phẩm Tiêu chuẩn, hai chỉ 
số đại diện được đưa ra trong quá trình xây dựng chỉ số Cấp 3 bao gồm: Chỉ số Giới và chỉ số Các thể 

chế xã hội của OECD. Những chỉ số này tập hợp các biện pháp đo lường định tính và định 
lượng của các thể chế liên quan tới sự phân biệt đối xử trong văn bản luật chính thức và 
không chính thức, những thái độ và thực hành làm hạn chế quyền tiếp cận, công bằng 
và các cơ hội nâng cao quyền năng của phụ nữ. SIGI là một chỉ số tổng hợp bao gồm 
5 thành phần như đã liệt kê trong bảng này và có trọng số như nhau trong việc đưa ra 
giá trị chỉ số trên thang điểm từ 0-1; số càng cao thì phụ nữ và trẻ em gái càng hạn chế 
trong việc tiếp cận quyền. Các biện pháp đo lường chỉ số khác được thiết lập từ bộ dữ 
liệu về phụ nữ của Ngân hàng Thế giới, và bộ dữ liệu Luật và Kinh doanh. Những thông 
tin này đánh giá luật và các quy định làm cản trở cuộc sống hạnh phúc của phụ nữ và gia 
đình họ. Việc lựa chọn các biện pháp đo lường từ bộ chỉ số này chỉ phản ánh được một 
vài chỉ số có sẵn.
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Bảng 5.1: Một số chỉ số SDG 5: Phân biệt đối xử về giới và khuôn khổ pháp lý 
Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái  Mục tiêu 5.1: Chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái ở mọi nơi 

 Các tổ chức xã hổi và chỉ số giới tính của OECD (Chỉ số Proxy) 
 

 
 

Danh mục 
SIGI 2014 

Giá trị 
SIGI 2014 

Sự phân 
biệt đối xử 
trong gia 

đình 

Mức độ an 
toàn về 
thể chất 

Mức độ 
thiên vị cho 

con trai 

Bị hạn chế trong 
việc tiếp cận 

nguồn lực 

Tự do 
công dân 

bị hạn chế 

Hiến pháp có một 
quy định không 
phân biệt đối xử 

không? 

  Một người phụ nữ đã lập 
gia đình có thể để cho 
con mangquốc tịch của 

mình giống như một 
người đàn ông đã kết 

hôn? 
Các nền kinh tế phát triển          
Úc --- … 0,0121 … … 0,0000 0,1951 Không Có 
Nhật --- … 0,2053 … … 0,0000 0,5399 Có Có 
New Zealand --- … 0,0527 … … 0,0000 0,1951 Có Có 
Đông và Đông Bắc Á          
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Bình thường 0,1310 0,2885 0,1246 0,5578 0,4076 0,2812 Không Có 
Hồng Kông, Trung Quốc --- … 0,0805 … … 0,0476 0,1951 Không Có 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên --- … 0,2417 … … 0,0000 0,0693 … … 
Mông Cổ Rất thấp 0,0345 0,0226 0,2584 0,1582 0,2048 0,1951 Có Có 
Hàn Quốc --- … 0,0025 … … 0,4076 0,1951 Có Có 
Bắc và Trung Á          
Armenia      Cao 0,2360      0,0497      0,1852      0,9880      0,2048      0,3539 Có               Có 
Azerbaijan      Cao 0,2403      0,1301      0,2057      0,8587      0,1837      0,6093 Không               Có 
Georgia    Bình thường 0,2035 0,3552 0,2112 0,6326 0,4076 0,5339 Không               Có 
Kazakhstan Thấp 0,1196 0,0282 0,2176 0,1126 0,4076 0,6093 Có               Có 
Cộng hoà Kyrgyz    Bình thường 0,1598      0,1879      0,3771      0,2624      0,5913      0,4505 Có  Có 
Liên bang Nga       --- … 0,0496 0,2891 … 0,0000 0,5399 Không               Có 
Tajikistan    Bình thường 0,1393      0,3182      0,4138      0,5075      0,2028      0,3539 Không               Có 
Turkmenistan  --- … 0,1703 0,3271 … 0,2048 0,6093 … … 
Uzbekistan    Bình thường 0,1475 0,2477 0,2966 0,1884 0,5913 0,4505 Có  Có 
Thái Bình Dương          
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … … 
Fiji --- … 0,1998 … … 0,5913 0,5399 Có Có 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … Có Không 
Quần đảo Marshall … … … … … … … Có Có 
Liên bang Micronesia … … … … … … … Không Có 
Nauru … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … Có Có 
Papua New Guinea --- … 0,4773 … … 0,8044 0,5399 Không Có 
Samoa … … … … … … … Có Có 
Quần đảo Solomon … … … … … … … Có Có 
Tonga … … … … … … … Không Có 
Tuvalu … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … Có Có 
Nam và Tây Nam Á          
Afghanistan Cao 0,3224 0,7316 0,5500 0,4644 0,5913 0,4601 Có Có 
Bangladesh Rất cao 0,3900     0,9730     0,3323     0,5831     0,5913     0,4505                  Có              Có 
Bhutan Thấp 0,1142 0,3238 0,2946 0,2964 0,0000 0,5399 Có              Có 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) ---     … 0,7573 … … 0,5913 1,0000 Không            Không 
Maldives     …     …     …     …     …     …     … Có              Có 
Nepal     Cao 0,3222     0,1813     0,4083     1,0000     0,5913     0,2554 Có            Không 
Pakistan     Cao 0,3013     0,6098     0,4127     0,6998     0,4076     0,4505 Có                   Có 
Sri Lanka    Bình thường 0,1894 0,4203 0,2681 0,1483 0,6207 0,5399 Có Có 
Thổ Nhĩ Kz Thấp 0,1032 0,1585 0,1913 0,4036 0,0000 0,0539 Có Có 
Đông Nam Á          
Vương quốc Brunei … … … … … … … Không Không 
Campuchia     Thấp 0,0477     0,0684     0,2601     0,0000     0,2028     0,3539 Có               Có 
Indonesia    Bình thường 0,1532     0,5612     0,2511     0,3891     0,1837     0,4505 Có               Có 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào    Bình thường 0,1445 0,2606 0,5321 0,0506 0,0476 0,4505 Không               Có 
Malaysia ---     … 0,5267 0,2682 … 0,0476 0,7953 Có            Không 
Myanmar Cao 0,2935 0,4963 0,4891 0,0000 0,5913 0,7953 Có               Có 
Philippines   Bình thường 0,1765     0,4929     0,2597     0,1392     0,5913     0,4505 Không               Có 
Singapore ---     … 0,1396 … … 0,2048 0,3539 Có               Có 
Thái Lan Thấp 0,1056 0,3770 0,2935 0,1533 0,3885 0,3539 Không               Có 
Đông Timor      Cao 0,2550     0,3882     0,5421     0,2271     0,5913     0,6552 Có Có 
Việt Nam   Bình thường 0,1865 0,3374 0,1857 0,4967 0,0476 0,6092  Có  Có 
         Có  Có 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- ---  30  40 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- 2 3 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- ---  28  37 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- 2 4 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- 4 8 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- 7 9 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- 8 7 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- 7 9 
 

Nguồn:  
Cột 1–7: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, các tổ chức xã hội 
và cơ sở dữ liệu chỉ mục giới tính. Có sẵn tại: http://genderindex.org. (Đã truy cập tháng 5 năm 
2017). 
Cột 8–16: Ngân hàng Thế giới, Phụ nữ, Kinh doanh và Cơ sở dữ liệu Luật. Có sẵn tại: https: 
//data.worldbank.org/ (Đã truy cập tháng 5 năm 2017) 
Chú thích: 
Chỉ số 5.1.1 đo lường có hay không: 1) luật quốc gia tồn tại để thúc đẩy bình đẳng giới và không 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái và 2) có cơ chế để thực thi và giám sát việc thực hiện 
khung pháp lý cho từng lĩnh vực của pháp luật. Là chỉ số Cấp 3 đang được phát triển tại thời điểm  

phát hành Ấn phẩm Điểm chuẩn, hai chỉ số proxy được cung cấp: các tổ chức xã hội và chỉ số giới 
tính của OECD, tập hợp các biện pháp định lượng và định tính của các thể chế về phân biệt đối xử 
theo các hình thức luật, thái độ và thực hành chính thức và không chính thức. cơ hội. SIGI là chỉ số 
tổng hợp của năm thành phần được liệt kê trong bảng này, có trọng số như nhau để tạo ra một giá 
trị chỉ số trên thang điểm từ 0 đến 1; con số càng cao thì cơ quan càng hạn chế quyền của phụ nữ 
và trẻ em gái. Các biện pháp ủy quyền khác được rút ra từ Phụ nữ, Kinh doanh và Luật dữ liệu của 
Ngân hàng Thế giới, kiểm tra luật và quy định ngăn chặn phụ nữ cải thiện hạnh phúc của chính họ 
và của gia đình họ. Việc lựa chọn các biện pháp từ tập dữ liệu này chỉ phản ánh một vài chỉ số có 
sẵn. 

 

 

Bị hạn chế 
trong việc
tiếp cận 

nguồn lực

Một người phụ nữ đã 
lập gia đình có thể để 
cho con mang quốc 

tịch của mình giống như 
một người nam giới đã 

kết hôn?
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Chỉ số 5.1.1: Có hay không các khung pháp lý được ban hành để thúc đẩy, thực thi và giám sát sự bình đẳng, không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới tính 

Ngân hàng Thế giới, Phụ nữ, Kinh doanh và Các cơ sở dữ liệu Luật 

 Con trai và con 
gái có bình đẳng 
trong thừa kế tài 
sản từ cha mẹ? 

Hiến pháp có  
điều khoản về 

bình đẳng không? 

Có luật về bạo 
lực gia đình 

không? 

Có hình sự hóa 
đối với bạo lực 
gia đình không? 

Luật pháp có 
hình sự hóa 

hành vi cưỡng 
ép tình dục 

trong hôn nhân 
không ? 

   Có luật cụ thể nào p 
để giải quyết  

quấy rối 
 tình dục không? 

 
Có điều luật nào 
về quấy rối tình 
dục nơi công sở 

không? 

Có hình sự hóa  
cho tội quấy rối 
tình dục không? 

Có hình  sự hóa cho 
tội quấy rối tình dục 
nơi công sở không? 

Thời gian nghỉ 
thai sản có 

lương 
(ngày/năm)  
là bao nhiêu 

ngày? 
          

Có Không Có Có Có Có Có Có          Không … 
Có Có Có Không  Không Không Không Không Không 98 
Có Không Có Không Có Có Có Có Không 112 

          
Có Có Có Có Không Có Có Không Không 128 
Có Có Có Có Có Có Có Có Có 70 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … …          … 
Có Có Có Không Không Có Có Không Không 120 
Có Có Có Có Có Có Có Có Có 90 

          
Có Có Không Không Không Có Có Không Không      140 
Có Có Có Không Không Có Có Không Không 126 
Có Có Có Có Có Có Có Không Không 183 
Có Có Có Không Không Không Không Không Không 126 
Có Có Có Không Không Có Có Không Không 126 
Có Có Không Không Không Không Không Không Không 140 
Có Có Có Không Không Không Không Không Không 140 
… … … … … … … … …          … 
Có Có Không Không Có Không Không Không Không 126 

          
… … … … … … … … …          … 
… … … … … … … … …          … 
Có Có Có Không Không Có Có Không Không 84 
… … … … … … … … …          … 
… … … … … … … … …          … 

Không Không Có Có Không Có Không Có Không 84 
… Có Có Có Không Không Không Không Không … 
Có Có Không Không Không Không Không Không Không … 
… … … … … … … … …          … 
… … … … … … … … …          … 
… … … … … … … … …          … 
… … … … … … … … …          … 
… Có Có Có Không Có Không Có Không … 
Có Có Có Có Không Không Không Không Không 0 
Có Có Có Không Có Không Không Không Không 28 
Có Không Có Không Không Có Không Có Không 84 

Không Có Có Có Có Không Không Không Không … 
… … … … … … … … …          … 

Không Có Có Có Không Không Không Không Không 84 
          

Không Có Không Không Không Không Không Không Không 90 
Không Có Có Có Không Có Có Có Không 112 

Có Có Có Có Có Không Có Không Có 56 
Không Có Không Không Không Không Không Không Không 270 

Có Có Có Có Có Có Không Có Không 60 
Không Có Có Có Có Có Không Có Không 52 
Không Có Có Có Không Có Có Có Có 84 

Có Có Có Có Không Có Có Có Có 84 
Có Có Có Có Có Có Có Có Có 112 

          
Không Không Có Không Không Có Không Có Không 91 

Có Có Có Có Không Có Có Có Có 90 
Không Có Có Có Có Không Không Không Không 90 

Có Có Có Có Không Có Không Có Không 105 
Không Có Có Có Không Có Có Có Không 60 

Có Có Không Không Không Có Không Có Không 98 
Có Có Có Có Có Có Có Có Có 60 
Có Có Có Không Không Có Có Có Có 105 
Có Có Có Có Có Có Có Có Có 90 
Có Có Có Có Có Có Có Không Không 84 
Có Có Có Không Có Có Có Không Không 180 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có 
            Các ngày  

trung bình 
32 40 38 25 17 30 23 18 9 102 
3 1 3 1 2 2 2 0 0 105 

29 39 35 24 15 28 21 18 9 101 
4 4 4 3 2 4 4 1 1 102 
8 8 5 1 2 4 4 0 0 138 
5 8 9 6 2 4 1 3 0 61 
4 9 7 7 4 6 5 6 4 102 
8 10 10 7 5 10 7 8 4 96 

Tổng hợp trong bảng này là tổng số các quốc gia trong tiểu vùng hoặc vùng phân loại trả lời “Có” 
cho câu hỏi trong chỉ số. Có tổng cộng 46 quốc gia hoặc lãnh thổ có thông tin mà tổng hợp được 
tính toán 
b  Chỉ số SDG bổ sung 5.5.1b từ Ngân hàng Thế giới về Phụ nữ, Kinh doanh và các Chỉ số Luật dựa  

trên Khảo sát / Báo cáo năm 2016 

c  Tổng hợp là trung bình theo vùng phụ của số ngày trong năm 
… = Dữ liệu không có sẵn 
--- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được 

Chỉ số 5.1.1: Có hay không các khung pháp lý được ban hành để thúc đẩy, thực thi 
và giám sát sự bình đẳng, không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới tính

Tổng hợp trong bảng này là tổng số các quốc gia trong tiểu vùng hoặc vùng phân loại trả lời "Có" cho 
câu hỏi trong chỉ số. Có tổng cộng 46 quốc gia hoặc lãnh thổ có thông tin mà tổng hợp được tính toán
b  Chỉ số MTPTBV bổ sung 5.5.1b từ Ngân hàng Thế giới về Phụ nữ, Kinh doanh và các Chỉ số Luật dựa  
trên Khảo sát / Báo cáo năm 2016
c  Tổng hợp là trung bình theo vùng phụ của số ngày trong năm

… = Dữ liệu không có sẵn

— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được

Có luật cụ thể nào 
để giải quyết quấy 
rối tình dục không?

Hiến pháp có 
điều khoản 

về bình đẳng 
không?

181Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Bảng 5.2a: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Ra quyết định và quan điểm về bạo hành vợ phân 
tách theo tuổi, nơi cư trú và mức sống

Nguồn :
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016)

Chú thích:
… = Dữ liệu không có sẵn
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
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Bảng 5.2a: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Ra quyết định và quan điểm về bạo hành vợ phân tách theo tuổi, 
nơi cư trú và mức sống 

  
Tỷ lệ phụ nữ đã lập gia đình tham gia vào cả ba quyết định (chăm sóc sức khỏe bản thân, mua sắm quan trọng 

trong gia đình và về việc khi nào đến thăm gia đình hoặc họ hàng), cho rằng sử dụng những quyết định vừa nêu để 
làm lí do đánh đập vợ là không hợp lý 

 Tuổi Nơi cư trú Mức sống 
Khảo sát Năm  

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 Tổng Đô thị 
 Nông 
 thôn 

M1 M2 M3 M4 M5 

Các nền kinh tế phát triển                  
Úc … … … … … … … … … … … … … … …   
Nhật … … … … … … … … … … … … … … …   
New Zealand … … … … … … … … … … … … … … …   
Đông và Đông Bắc Á                  
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … … … … … …   
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … …   
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … … … … … …   
Mông Cổ … … … … … … … … … … … … … … …   
Hàn Quốc … … … … … … … … … … … … … … …   
Bắc và Trung Á                  
Armenia 48,6 65,3 75,8 83,8 90,4 93,0 91,4 83,6 85,9 79,9 78,6 82,9 86,2 83,5 86,0 DHS (2010) 
Azerbaijan 33,9 38,3 47,0 49,9 59,0 62,3 63,1 53,3 58,7 44,8 49,2 41,6 49,8 55,6 63,2 DHS (2006) 
Georgia … … … … … … … … … … … … … … …   
Kazakhstan … … … … … … … … … … … … … … …   
Cộng hoà Kyrgyz 57,6 71,2 79,1 89,8 90,1 91,8 95,5 85,0 87,2 83,5 80,8 83,6 80,2 88,2 88,9 DHS (2012) 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … … … … … …   
Tajikistan 24,3 37,7 40,8 53,2 63,4 65,5 65,8 52,3 59,4 48,9 47,3 41,6 55,0 52,3 58,3 DHS (2012) 
Turkmenistan … … … … … … … … … … … … … … …   
Uzbekistan … … … … … … … … … … … … … … …   
Thái Bình Dương                  
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … … … … … …   
Fiji … … … … … … … … … … … … … … …   
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … … … … …   
Guam … … … … … … … … … … … … … … …   
Kiribati … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … … … … … …   
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … … … … … …   
Nauru … … … … … … … … … … … … … … …   
New Caledonia … … … … … … … … … … … … … … …   
Niue … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … … … … …   
Palau … … … … … … … … … … … … … … …   
Papua New Guinea … … … … … … … … … … … … … … …   
Samoa … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … … … … … …   
Tonga … … … … … … … … … … … … … … …   
Tuvalu … … … … … … … … … … … … … … …   
Vanuatu … … … … … … … … … … … … … … …   
Nam và Tây Nam Á                  
Afghanistan … … … … … … … … … … … … … … …   
Bangladesh 30,4 44,1 52,0 56,7 59,3 54,2 52,2 50,0 54,6 48,1 48,7 47,9 49,0 48,9 54,2 DHS (2014) 
Bhutan … … … … … … … … … … … … … … …   
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … … … … … …   
Maldives 34,6 44,4 53,8 54,6 54,1 54,5 51,5 51,9 56,6 48,9 48,4 48.0 50,3 53,0 56,9 DHS (2009) 
Nepal 13,0 26,9 46,4 54,5 59,9 56,9 54,7 45,6 52,5 44,5 40,2 41.4 43,2 45,2 56,5 DHS (2011) 
Pakistan 16,5 24,7 36,5 45,7 55,4 65,0 64,1 45,7 50,8 42,0 41,1 46,9 46,7 45,3 47,2 DHS (2012-2013) 
Sri Lanka … … … … … … … … … … … … … … …   
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … … … … … …   
Đông Nam Á                  
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … … … … … …   
Campuchia 80,3 84,5 88,5 86,2 89,8 88,2 89,2 87,3 81,5 88,7 89,6 88,0 89,4 87,0 83,9 DHS (2014) 
Indonesia 71,4 71,6 73,5 73,1 75,6 72,1 71,3 73,1 74,7 71,2 67,3 71,2 73,6 74,0 77,0 DHS (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … … … … … … … … … …   
Malaysia … … … … … … … … … … … … … … …   
Myanmar … … … … … … … … … … … … … … …   
Philippines 63,9 75,7 80,7 80,7 82,2 83,0 85,8 81,0 80,8 81,2 78,8 79,9 80,1 83,2 83,1 DHS (2013) 
Singapore … … … … … … … … … … … … … … …   
Thái Lan … … … … … … … … … … … … … … …   
Đông Timor 90,3 66,4 71,9 86,3 76,8 84,1 81,6 78,5 64,8 81,7 88,2 78,7 82,8 71,8 70,1 DHS (2009-2010) 
Việt Nam … … … … … … … … … … … … … … …   
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
 

Nguồn : Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS). Chú thích : … = Dữ liệu không có sẵn 
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016                ---cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
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Bảng 5.2b: Chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 5: Ra quyết định và quan điểm về bạo hành vợ 
phân tách theo trình độ học vấn và nghề nghiệp

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016 

Chú thích: 
… = Dữ liệu không có sẵn
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể
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Bảng 5.2b: Chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 5: Ra quyết định và quan điểm về bạo hành vợ phân tách theo 
trình độ học vấn và nghề nghiệp 

  
Tỷ lệ phụ nữ đã lập gia đình tham gia vào cả ba quyết định (chăm sóc sức khỏe bản thân, mua sắm quan trọng trong gia 
đình và về việc khi nào đến thăm gia đình hoặc họ hàng), cho rằng sử dụng những quyết định vừa nêu để làm lí do đánh 

đập vợ là không hợp lý 
 Trình độ học vấn Nghề nghiệp 

Khảo sát Năm  Tiểu học hoặc 
 không 

Cấp 2 hoặc  
cao hơn 

Hiện tại đang 
thất nghiệp 

Việc làm 
 không lương 

Việc làm có  
lương (Chỉ trả  

tiền mặt) 

Việc làm có lương  
 (Trả bằng tiền  

  mặt & hiện vật) 

Việc làm có  
lương (Chỉ trả bằng 

 hiện vật) 

Các nền kinh tế phát triển          
Úc … … … … … … …   
Nhật … … … … … … …   
New Zealand … … … … … … …   
Đông và Đông Bắc Á          
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … …   
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … …   
Macau, Trung Quốc … … … … … … …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … …   
Mông Cổ … … … … … … …   
Hàn Quốc … … … … … … …   
Bắc và Trung Á          
Armenia 81,9 83,6 79,8 86,7 92,0 91,0 92,6 DHS (2010) 
Azerbaijan 26,8 54,4 50,9 38,2 67,0 48,6 50,3 DHS (2006) 
Georgia … … … … … … …   
Kazakhstan … … … … … … …   
Cộng hoà Kyrgyz 54,4 85,1 81,9 90,0 91,6 85,6 100,0 DHS (2012) 
Liên bang Nga … … … … … … …   
Tajikistan 35,5 52,7 47,2 56,8 66,7 64,2 47,9 DHS (2012) 
Turkmenistan … … … … … … …   
Uzbekistan … … … … … … …   
Thái Bình Dương          
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … …   
Quần đảo Cook … … … … … … …   
Fiji … … … … … … …   
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … …   
Guam … … … … … … …   
Kiribati … … … … … … …   
Quần đảo Marshall … … … … … … …   
Liên bang Micronesia … … … … … … …   
Nauru … … … … … … …   
New Caledonia … … … … … … …   
Niue … … … … … … …   
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … …   
Palau … … … … … … …   
Papua New Guinea … … … … … … …   
Samoa … … … … … … …   
Quần đảo Solomon … … … … … … …   
Tonga … … … … … … …   
Tuvalu … … … … … … …   
Vanuatu … … … … … … …   
Nam và Tây Nam Á          
Afghanistan … … … … … … …   
Bangladesh 51,7 48,4 47,9 44,4 55,1 55,8 60,8 DHS (2014) 
Bhutan … … … … … … …   
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … …   
Maldives 50,7 53,3 50,6 50,4 54,0 45,8 24,4 DHS (2009) 
Nepal 45,7 45,2 42,8 39,7 62,8 65,7 45,4 DHS (2011) 
Pakistan 45,7 45,7 42,5 30,4 61,2 64,3 44,6 DHS (2012-2013) 
Sri Lanka … … … … … … …   
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … …   
Đông Nam Á          
Vương quốc Brunei … … … … … … …   
Campuchia 88,0 86,0 82,2 62,4 90,3 85,0 83,6 DHS (2012) 
Indonesia 69,1 75,9 71,6 70,8 75,5 74,3 62,8 DHS (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … …   
Malaysia … … … … … … …   
Myanmar … … … … … … …   
Philippines 79,0 81,6 77,6 83,0 84,7 80,4 83,9 DHS (2013) 
Singapore … … … … … … …   
Thái Lan … … … … … … …   
Đông Timor 81,2 74,4 76,6 84,3 76,5 0,0 82,6 DHS (2009-2010) 
Việt Nam … … … … … … …   
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- ---   
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- ---   
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- ---   
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- ---   
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- ---   
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- ---   
Nguồn: Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS). Chú thích : … = Dữ liệu không có sẵn 
                Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016               --- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
                   0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể  

 

Việc làm có 
lương (Chỉ trả 
bằng hiện vật)

183Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Bảng 5.3: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực gia đình

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS). 
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016) 
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Bảng 5.3: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực gia đình 

 

  
 

 Tuổi Nơi cư trú 
 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50      Tổng thể         Đô thị    Nông thôn 
Các nền kinh tế phát triển           
Úc … … … … … … … … … … 
Nhật … … … … … … … … … … 
New Zealand … … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … 
Mông Cổ … … … … … … … … … … 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … 
Bắc và Trung Á           
Armenia 7,8 9,8 8,2 9,9 8,6 10,3 10,6 9,3 8,0 11,4 
Azerbaijan 39,1 49,1 50,3 53,9 52,0 52,8 49,1 49,0 40,0 60,7 
Georgia … … … … … … … … … … 
Kazakhstan … … … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 24,6 31,6 38,9 36,9 41,4 33,0 36,0 33,7 22,1 40,7 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … 
Tajikistan 46,5 61,7 64,2 66,4 62,8 63,2 59,5 59,6 50,8 62,5 
Turkmenistan … … … … … … … … … … 
Uzbekistan … … … … … … … … … … 
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … 
Fiji … … … … … … … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … 
Nauru … … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … … … 
Papua New Guinea … … … … … … … … … … 
Samoa … … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … 
Tonga … … … … … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan … … … … … … … … … … 
Bangladesh 28,8 27,3 28,1 27,4 29,0 29,1 29,6 28,3 24,8 29,6 
Bhutan … … … … … … … … … … 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … 
Maldives 40,7 31,3 26,3 25,8 29,4 37,7 40,5 30,9 17,7 37,4 
Nepal 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3 0,8 1,0 0,7 
Pakistan 52,7 43,1 41,8 40,7 41,6 41,4 42,6 42,3 27,3 49,8 
Sri Lanka … … … … … … … … … … 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … 
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … 
Campuchia 45,5 44,2 45,8 51,3 53,9 57,2 56,9 49,8 37,0 52,7 
Indonesia     …     …     …     …     …     …     …     …     …      … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … … … … … 
Malaysia … … … … … … …  … … … 
Myanmar … … … … … … …  … … … 
Philippines 13,8 12,6 11,7 11,8 13,2 13,9 13,6 13,0 9,5 16,8 
Singapore … … … … … … … … … … 
Thái Lan … … … … … … … … … … 
Đông Timor 81,1 87,3 89,2 87,7 87,5 87,7 86,9 86,2 89,4 85,1 
Việt Nam … … … … … … … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

Nguồn : Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).  
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016  
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Chú thích : 
… = Dữ liệu không có sẵn
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương185 
 

                     . 

Tỷ lệ phụ nữ trải qua bạo lực gia đình 

Mức sống Trình độ học vấn Nghề nghiệp 

Khảo sát Năm 
M1 M2 M3 M4 M5 

Tiểu học hoặc 
không 

Cấp 2 hoặc cao 
hơn 

Hiện tại đang 
thất nghiệp 

Việc làm 
 không lương 

Việc làm có  
lương (Chỉ trả  

tiền mặt) 

Việc làm có lương  
 (Trả bằng tiền  

  mặt & hiện vật) 

Việc làm có lương  
   (Chỉ trả bằng 

      hiện vật) 

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
13,9 10,9 9,3 6,9 5,7 18,1 8,7 9,7 8,2 7,0 18,8 15,7 DHS 2010 
65,8 62,5 52,1 38,6 29,5 68,2 48,5 50,3 62,2 39,8 79,3 65,4 DHS 2006 

… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

38,6 45,7 42,9 31,6 16,6 49,3 33,7 36,6 40,2 25,1 26,6 17,7 DHS 2012 
… … … … … … … … … … … …   

66,0 65,5 60,9 57,9 48,4 68,0 59,1 59,6 65,7 53,1 67,3 70,5 DHS 2012 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

34,3 33,1 28,0 28,2 18,9 32,3 23,5 28,4 29,5 27,7 33,2 20,9 DHS 2014 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

40,2 36,8 36,2 27,4 15,4 36,5 23,2 31,7 28,5 29,9 22,8 0,0 DHS 2009 
0,5 0,9 0,8 0,9 0,6 1,0 0,4 1,1 0,5 0,3 1,6 0,6 DHS 2011 

53,5 56,9 47,9 35,8 19,0 49,6 22,5 42,0 44,1 40,6 50,5 56,8 DHS (2012-2013) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

56,5 54,3 53,2 51,1 37,1 56,4 40,0 50,5 54,0 48,0 61,8 60,6 DHS 2012 
… … … … … 68,9 75,6 71,3 70,7 75,3 74,3 62,8 DHS 2012 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

19,8 16,3 13,2 9,8 8,5 20,0 11,5 13,3 16,4 11,7 17,1 26,1 DHS 2013 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

81,1 84,6 87,9 87,7 88,5 86,3 86,0 85,0 88,9 84,2 92,8 84,9 DHS (2009-2010) 
… … … … … … … … … … … …   

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

 

Chú thích : … = Dữ liệu không có sẵn 
                   --- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
                   0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể  

 

 

Cấp 2 hoặc 
cao hơn

Tiểu học hoặc 
không

Việc làm có lương 

(Chỉ trả bằng 

hiện vật)

Việc làm có lương 

 (Trả bằng tiền 

  mặt & hiện vật)

185Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Bảng 5.4a: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 thích sinh con gái hơn

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS). 
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016)
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Bảng 5.4a: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 thích sinh con gái hơn 

  
 

 Tuổi Nơi cư trú 
 15-19    20-24    25-29   30-34   35-39   40-44    45-50      Tổng thể        Đô thị      Nông thôn 

Các nền kinh tế phát triển           
Úc … … … … … … … … … … 
Nhật … … … … … … … … … … 
New Zealand … … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … 
Mông Cổ … … … … … … … … … … 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … 
Bắc và Trung Á           
Armenia 8,2 13,8 12,0 15,2 21,1 16,7 17,6 15,9 17,6 13,4 
Azerbaijan 0,0 4,7 7,9 6,2 14,4 9,6 10,7 9,1 10,0 7,4 
Georgia … … … … … … … … … … 
Kazakhstan … … … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 12,8 13,7 7,7 12,6 13,0 14,2 15,2 12,5 11,2 13,5 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … 
Tajikistan 4,1 4,9 6,6 6,8 5,8 4,3 4,4 5,5 4,5 5,9 
Turkmenistan … … … … … … … … … … 
Uzbekistan … … … … … … … … … … 
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … 
Fiji … … … … … … … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … 
Nauru … … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … … … 
Papua New Guinea … … … … … … … … … … 
Samoa … … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … 
Tonga … … … … … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan … … … … … … … … … … 
Bangladesh 2,4 1,9 3,2 2,8 3,7 3,2 2,1 2,8 2,6 2,8 
Bhutan … … … … … … … … … … 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … 
Maldives 7,2 4,1 5,0 4,9 5,5 4,1 5,8 4,9 4,0 5,5 
Nepal 0,9 1,4 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 1,4 1,9 1,3 
Pakistan 1,9 1,8 2,9 1,8 3,9 2,2 3,7 2,7 3,3 2,1 
Sri Lanka … … … … … … … … … … 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … 
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … 
Campuchia 14,6 28,4 31,6 28,5 28,7 31,6 30,5 29,3 27,3 29,8 
Indonesia     …     …     …     …     …     …     …     …     …      … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … … … … … 
Malaysia … … … … … … …  … … … 
Myanmar … … … … … … …  … … … 
Philippines 18,0 19,7 21,0 19,9 20,9 25,3 23,5 21,6 20,2 23,2 
Singapore … … … … … … … … … … 
Thái Lan … … … … … … … … … … 
Đông Timor 10,1 12,2 8,3 10,2 11,4 17,8 16,0 12,4 19,7 10,7 
Việt Nam … … … … … … … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
Nguồn : Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).  
Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016) 
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Chú thích: 
… = Dữ liệu không có sẵn
--- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương187 
 

                       . 

 

Mức sống Trình độ học vấn Nghề nghiệp 

   Khảo sát Năm 
M1 M2 M3 M4 M5 

Tiểu học hoặc 
không 

Cấp 2 hoặc  
cao hơn 

Hiện tại  
đang 

thất nghiệp 

Việc làm 
 không  
lương 

Việc làm  
có lương  
(Chỉ trả  
tiền mặt) 

Việc làm 
 có lương  

 (Trả bằng tiền  
  mặt & hiện vật) 

Việc làm có  
   lương 
 (Chỉ trả  

   bằng hiện vật) 
              

… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
13,7 14,7 17,1 14,8 18,8 13,8 16,0 15,9 13,2 17,2 12,5 12,8 DHS 2010 

3,1 9,3 8,0 9,6 11,5 11,6 9,1 8,9 11,2 10,1 0,5 5,3 DHS 2006 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

12,6 9,4 10,0 18,6 10,5 17,6 12,5 11,2 17,9 14,8 22,3 0,0 DHS 2012 
… … … … … … … … … … … …   

5,8 8,0 6,0 4,4 4,5 6,2 5,4 6,3 2,3 3,4 5,1 4,0 DHS 2012 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

3,4 2,3 2,5 2,2 3,4 2,8 2,7 2,9 3,7 2,3 3,4 0,0 DHS (2014) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

5,1 6,2 5,1 5,1 3,7 5,4 4,3 4,9 8,9 4,7 17,6 0,0 DHS (2009) 
1,0 0,8 1,2 1,2 2,6 1,2 1,8 1,1 1,3 2,2 1,5 1,9 DHS (2011) 

1,4 1,5 3,5 2,1 3,8 2,6 2,7 2,6 1,2 3,4 5,0 0,0 DHS (2012-
2013) 

… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

30,8 29,7 29,4 31,1 26,8 30,1 28,1 29,6 22,2 29,8 27,3 20,2 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … … DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

24,9 22,8 23,9 20,2 16,8 24,5 20,9 21,4 22,8 21,9 21,6 12,4 DHS (2013) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

9,4 10,0 10,4 11,8 20,4 11,4 14,0 12,2 14,3 9,3 0,0 0,0 DHS 
(2009-
2010) 

… … … … … … … … … … … …   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

 

Chú thích : … = Dữ liệu không có sẵn 
                  --- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
                   0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể  

Tiểu học hoặc 
không

Cấp 2 hoặc
cao hơn

Hiện tại 
đang

thất nghiệp

Việc làm có 
lương (Trả 

bằng tiền mặt 
& hiện vật)

Việc làm có 
lương (Chỉ 

trả bằng hiện 
vật)

Việc làm có 
lương (Chỉ 

trả tiền 
mặt)

Việc làm
 không 
lương

187Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Bảng 5.4b: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 thích sinh con trai hơn

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016).
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Bảng 5.4b: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 thích sinh con trai hơn 

 

  
 

 Tuổi Nơi cư trú 
 15-19    20-24    25-29   30-34   35-39   40-44    45-50      Tổng thể        Đô thị      Nông thôn 

Các nền kinh tế phát triển           
Úc … … … … … … … … … … 
Nhật … … … … … … … … … … 
New Zealand … … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … 
Mông Cổ … … … … … … … … … … 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … 
Bắc và Trung Á           
Armenia 16,9 20,6 20,7 22,1 22,6 24,0 27,2 22,9 20,6 26,4 
Azerbaijan 9,8 17,0 13,8 22,3 19,4 17,4 18,2 17,9 17,1 19,5 
Georgia … … … … … … … … … … 
Kazakhstan … … … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 20,2 16,5 15,5 17,1 11,0 15,3 13,8 15,1 13,8 16,1 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … 
Tajikistan 7,2 13,0 15,8 12,6 14,4 19,8 13,2 14,6 15,4 14,2 
Turkmenistan … … … … … … … … … … 
Uzbekistan … … … … … … … … … … 
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … 
Fiji … … … … … … … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … 
Nauru … … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … … … 
Papua New Guinea … … … … … … … … … … 
Samoa … … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … 
Tonga … … … … … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan … … … … … … … … … … 
Bangladesh 6,0 5,9 10,2 9,7 14,7 13,1 14,6 10,1 7,7 11,0 
Bhutan … … … … … … … … … … 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … 
Maldives 8,1 6,4 6,9 8,7 8,8 11,0 5,9 7,9 7,4 8,2 
Nepal 21,4 18,6 21,5 26,9 34,0 32,6 38,0 26,6 17,2 28,0 
Pakistan 24,3 24,3 26,6 29,4 27,3 29,1 26,4 27,1 23,5 29,8 
Sri Lanka … … … … … … … … … … 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … 
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … 
Campuchia 8,0 7,9 9,5 10,9 14,0 12,9 13,5 11,0 7,6 11,8 
Indonesia     …     …     …     …     …     …     …     …     …      … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … … … … … 
Malaysia … … … … … … …  … … … 
Myanmar … … … … … … …  … … … 
Philippines 16,8 15,1 15,9 15,1 15,6 17,4 15,4 15,8 14,2 17,4 
Singapore … … … … … … … … … … 
Thái Lan … … … … … … … … … … 
Đông Timor 7,3 12,7 10,7 16,3 16,3 11,7 17,9 14,2 11,2 14,9 
Việt Nam … … … … … … … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
Nguồn: Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016).                       
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Chú thích: 
… = Dữ liệu không có sẵn
__cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể
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                    . 

 

Mức sống Trình độ học vấn Nghề nghiệp 

    Khảo sát Năm 
M1 M2 M3 M4 M5 Tiểu học hoặc  

không 
Cấp 2 hoặc  

cao hơn 
Hiện tại đang 
thất nghiệp 

Việc làm 
 không được trả 
lương 

Việc làm có  
lương (Chỉ 

 trả  
tiền mặt) 

Việc làm 
 có lương  

  (Trả bằng tiền  
  mặt & hiện vật) 

Việc làm có lương  
   (Chỉ trả bằng 

      hiện vật) 

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
25,7 24,2 22,2 22,3 20,7 28,7 22,7 22,8 29,9 22,4 29,1 19,8 DHS (2010) 
20,4 17,8 18,7 18,5 15,9 18,3 17,9 18,0 24,3 16,9 24,4 29,1 DHS (2006) 

… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

15,4 13,3 16,2 16,4 14,2 54,6 15,0 15,8 5,3 14,3 12,8 100,0 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   

10,9 11,4 13,6 16,3 17,2 19,2 14,5 15,1 5,5 15,5 10.6 11,8 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

11,1 13,3 9,5 10,0 7,5 13,0 7,2 10,5 7,6 8,9 14,7 18,3 DHS (2014) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

8,2 7,5 9,6 7,0 7,6 9,6 6,1 8,0 4,5 8,0 0,0 0,0 DHS (2009) 
36,5 32,9 30,7 22,2 13,1 34,5 10,8 27,8 28,1 16,1 41,8 26,0 DHS (2011) 
36,5 30,2 26,9 26,0 21,9 29,1 23,8 27,4 26,9 23,7 29,9 52,9 DHS (2012-

2013) … … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

12,1 11,9 12,3 11,5 8,2 12,4 8,7 11,2 9,4 10,6 15,9 11,9 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … … DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

18,9 16,6 15,6 13,8 14,4 16,7 15,6 16,0 17,6 15,5 11,4 16,7 DHS (2013) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

15,0 16,9 14,3 11,2 13,2 14,7 13,3 13,9 16,2 11,0 0,0 0,0 DHS (2009-
2010) … … … … … … … … … … … …   

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

 

Chú thích : … = Dữ liệu không có sẵn 
                    __cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
                   0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể  

 

 

Việc làm có 
lương (Trả bằng 
tiền mặt & hiện 

vật)

Việc làm có 
lương (Chỉ trả 
bằng hiện vật)

Việc làm
 không lương

Việc làm có 
lương (Chỉ 

trả tiền mặt)

Hiện tại đang
thất nghiệp

Tiểu học hoặc 
không

Cấp 2 hoặc
cao hơn
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Bảng 5.4c: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ đã lập gia đình ở độ tuổi 15-49 thấy thích sinh con trai hoặc 
gái đều như nhau 

  
 

 Tuổi Nơi cư trú 
 15-19    20-24    25-29   30-34   35-39   40-44    45-50      Tổng thể        Đô thị      Nông thôn 

Các nền kinh tế phát triển           
Úc … … … … … … … … … … 
Nhật … … … … … … … … … … 
New Zealand … … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … 
Mông Cổ … … … … … … … … … … 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … 
Bắc và Trung Á           
Armenia 74,9 65,6 67,3 62,8 56,4 59,3 55,2 61,2 61,8 60,2 
Azerbaijan 90,2 78,3 78,3 71,5 66,2 73,0 71,1 73,0 73,0 73,1 
Georgia … … … … … … … … … … 
Kazakhstan … … … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 60,7 69,8 76,8 70,3 76,0 70,5 71,0 72,4 75,1 70,5 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … 
Tajikistan 88,7 82,1 77,6 80,6 79,8 75,9 82,4 79,9 80,1 79,9 
Turkmenistan … … … … … … … … … … 
Uzbekistan … … … … … … … … … … 
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … 
Fiji … … … … … … … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … 
Nauru … … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … … … 
Papua New Guinea … … … … … … … … … … 
Samoa … … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … 
Tonga … … … … … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan … … … … … … … … … … 
Bangladesh 91,6 92,2 86,7 87,5 81,6 83,8 83,3 87,2 89,7 86,1 
Bhutan … … … … … … … … … … 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … 
Maldives 84,7 89,5 88,1 86,4 85,7 84,9 88,3 87,2 88,5 86,3 
Nepal 77,8 80,0 77,3 71,9 64,7 65,7 60,2 72,0 80,9 70,7 
Pakistan 73,9 73,9 70,5 68,9 68,8 68,7 69,9 70,2 73,2 68,1 
Sri Lanka … … … … … … … … … … 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … 
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … 
Campuchia 77,4 63,7 58,9 60,6 57,3 55,5 56,0 59,7 65,0 58,4 
Indonesia     …     …     …     …     …     …     …     …     …      … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … … … … … … … … 
Malaysia … … … … … … …  … … … 
Myanmar … … … … … … …  … … … 
Philippines 65,2 65,2 63,1 65,1 63,6 57,3 61,1 62,6 65,6 59,5 
Singapore … … … … … … … … … … 
Thái Lan … … … … … … … … … … 
Đông Timor 82,6 75,1 81,0 73,5 72,3 70,6 66,1 73,4 69,1 74,5 
Việt Nam … … … … … … … … … … 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
Nguồn : Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016)                       .
                      . 

Bảng 5.4c: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ đã lập gia đình ở độ tuổi 15-49 thấy thích 
sinh con trai hoặc gái đều như nhau

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS).Có sẵn tại:https://dhsprogram.com/ (Truy cập tháng 7 năm 2016)
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Mức sống Trình độ học vấn Nghề nghiệp 

    Khảo sát Năm 
M1 M2 M3 M4 M5 Tiểu học hoặc không Cấp 2 hoặc cao hơn 

 Hiện tại đang 
  thất nghiệp 

    Việc làm 
 không lương 

    Việc làm có  
lương (Chỉ trả  
tiền mặt) 

 Việc làm có lương  
   (Trả bằng tiền  
  mặt & hiện vật) 

  Việc làm có lương  
    (Chỉ trả bằng 
      hiện vật) 

              

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

              

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

              

60,6 61,1 60,7 63,0 60,6 57,6 61,3 61,4 57,0 60,4 58,5 67,4 DHS (2010) 
76,5 72,9 73,2 72,0 72,5 70,0 73,1 73,1 64,6 73,0 75,1 65,6 DHS (2006) 

… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

72,0 77,3 73,8 65,1 75,2 27,8 72,5 73,0 76,9 70,9 64,9 0,0 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   

83,4 80,6 80,3 79,3 78,3 74,6 80,1 78,6 92,3 81,1 84,3 84,2 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

              
… … … … … … … … … … … …   

85,5 84,5 88,0 87,8 89,1 84,2 90,1 86,6 88,8 88,8 81,9 81,8 DHS (2014) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

86,8 86,3 85,3 87,9 88,8 85,0 89,6 87,1 86,6 87,3 82,4 100,0 DHS (2009) 
62,5 66,3 68,2 76,7 84,3 64,3 87,5 71,2 70,6 81,7 56,7 72,1 DHS (2011) 
62,1 68,3 69,6 71,9 74,4 68,3 73,5 70,1 71,9 73,0 65,1 47,2 DHS (2012-2013) 

… … … … … … … … … … … …   

… … … … … … … … … … … …   

              

… … … … … … … … … … … …   

57,1 58,4 58,3 57,3 65,0 57,5 63,3 59,2 68,4 59,6 56,8 67,9 DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … … DHS (2012) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

56,1 60,6 60,5 66,1 68,8 58,8 63,6 62,6 59,7 62,6 67,0 70,9 DHS (2013) 
… … … … … … … … … … … …   
… … … … … … … … … … … …   

75,6 73,1 75,3 76,9 66,4 73,9 72,7 73,9 69,5 79,7 100,0 100,0 DHS (2009-2010) 
… … … … … … … … … … … …   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

Chú thích : … = Dữ liệu không có sẵn 
                    __cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
                   0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể  

  Chú thích: 
… = Dữ liệu không có sẵn
__cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể

Hiện tại đang
thất nghiệp

Việc làm có 
lương (Chỉ trả 

tiền mặt)

Việc làm
 không lương

Việc làm có lương 
(Trả bằng tiền mặt 

& hiện vật)

Việc làm có 
lương (Chỉ trả 
bằng hiện vật)
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Bảng 5.5a: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ bị bạo lực từ bạn tình cũ hoặc bạn tình hiện 
tại hoặc trước đây
Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 5.2: Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái ở các nơi công cộng và trong 
gia đình, bao gồm nạn buôn người và các hình 
thức khai thác tình dục khác

Chỉ số 5.2.1: Tỷ lệ phụ nữ đã từng có bạn tình và trẻ em gái từ 
15 tuổi trở lên đã từng bị bạn tình (cũ hoặc hiện tại) bạo hành 
về thể chất, tình dục hoặc tâm lý trong khoảng 12 tháng gần 
đây, theo hình thức bạo hành và theo độ tuổi

Nguồn : Tất cả các cột: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, http://asiapacific.unfpa.org/en/publications/
violence-against-women-regional-snapshot-2017 (truy cập vào tháng 12/2017) trừ khi có ghi chú khác.

Chú thích : 
1 tỷ lệ phổ biến được tính trung bình cho một địa điểm thực hiện khảo sát.
2 Liên hợp quốc, 2015. Phụ nữ thế giới 2015: Xu hướng và thống kê, bảng 6.3 (chương 6_d)
https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html, Được truy cập vào tháng 11/2017.
³ Tỷ lệ phổ biến được tính trung bình cho hai địa điểm thực hiện khảo sát.
… = Dữ liệu không có sẵn
__ Cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được
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Bảng 5.5a: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ bị bạo lực từ bạn tình cũ hoặc bạn tình hiện tại hoặc 
trước đây 

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ và trẻ em gái 

Mục tiêu 5.2: Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái ở các nơi công 
cộng và trong gia đình, bao gồm nạn buôn 
người và các hình thức khai thác tình dục khác 

Chỉ số 5.2.1: Tỷ lệ phụ nữ đã từng có bạn tình và trẻ em gái từ 
15 tuổi trở lên đã từng bị bạn tình (cũ hoặc hiện tại) bạo hành 
về thể chất, tình dục hoặc tâm lý trong khoảng 12 tháng gần 
đây, theo hình thức bạo hành và theo độ tuổi 

   
 

Nhóm Tuổi 

Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực  
thể chất và / hoặc tình dục 

 bởi bạn tình,  
trong 12 tháng qua, 2000–2015  

(năm có sẵn mới nhất) 

Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực  
thể chất  

 bởi bạn tình,, trong 12 
tháng qua, 2000–2015 
 (năm có sẵn mới nhất)  

 Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực  
tình dục 

 bởi bạn tình,, trong 12 
tháng qua, 2000–2015  
(năm có sẵn mới nhất) 

Năm Khảo sát 

Các nền kinh tế phát triển      
Úc … … … … … 
Nhật 18-49 3,8 3,1 1,3 2000 
New Zealand … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á      
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa1 15-49 8,7 6,8 1,9 2012 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … 
Mông Cổ … … … … … 
Hàn Quốc … … … … … 
Bắc và Trung Á      
Armenia … … … … … 
Azerbaijan … … … … … 
Georgia … … … … … 
Kazakhstan … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz … … … … … 
Liên bang Nga … … … … … 
Tajikistan … … … … … 
Turkmenistan … … … … … 
Uzbekistan      
Thái Bình Dương      
Samoa thuộc Mỹ … … … … … 
Quần đảo Cook 15-64 9,1 6,7 4,6 2012 
Fiji 15-64 23,7 19,4 14,2 2010 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … 
Guam … … … … … 
Kiribati 15-49 36,1 32,4 33,7 2008 
Quần đảo Marshall 15-64 18,2 16,2 5,9 2012 
Liên bang Micronesia 15-64 24,1 19,4 12,9 2014 
Nauru 15-64 22,1 20,6 9,9 2013 
New Caledonia … … … … … 
Niue … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … 
Palau 15-64 8,4 6,5 3,5 2013 
Papua New Guinea 15-49 32,9 21,9 13,4 2012 
Samoa 15-49 22,4 17,9 11,5 2000 
Quần đảo Solomon 15-49 41,8 … … 2008 
Tonga 15-49 18,9 12,5 11,0 2009 
Tuvalu 15-49 25,0 23,8 5,1 2007 
Vanuatu 15-49 44,0 … 33,0 2011 
Nam và Tây Nam Á      
Afghanistan 15-49 46,1 45,8 6,1 2015 
Bangladesh 15-49 50,7 18,4 11,0 2007 
Bhutan 15-49 13,0 10,1 5,3 2012 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … 
Maldives 15-49 6,4 5,7 2,0 2006 
Nepal 15-49 14,3 … … 2011 
Pakistan … … … … … 
Sri Lanka 15-49 18,4 … … 2012 
Thổ Nhĩ Kz 15-59 11,0 … … 2014 
Đông Nam Á      
Vương quốc Brunei … … … … … 
Campuchia 15-64 7,7 4,7 4,1 2015 
Indonesia … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 15-64 6,0 4,0 3,1 2014 
Malaysia … … … … … 
Myanmar 15-49 11,0 10,2 2,2 2015 
Philippines 15-49 7,1 5,3 3,2 2013 
Singapore2 18-69 0,9 … … 2009 
Thái Lan3 15-49 22,0 10,7 16,4 2000 
Đông Timor 15-49 46,4 35,8 31,4 2015 
Việt Nam 18-60 9,0 6,4 4,2 2010 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- 

 
Nguồn : Tất cả các cột: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, http://asiapacific.unfpa.org/en/publications 3 Tỷ lệ phổ biến được tính trung bình cho hai địa điểm thực hiện khảo sát. 
/violence-against-women-regional-snapshot-2017 (truy cập vào tháng 12/2017) trừ khi có ghi chú khác. … = Dữ liệu không có sẵn 
Chú thích :1 tỷ lệ phổ biến được tính trung bình cho một địa điểm thực hiện khảo sát. __ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn  
                                 2 Liên hợp quốc, 2015. Phụ nữ thế giới 2015: Xu hướng và thống kê, bảng 6.3 (chương 6_d) không đủ để lấy được. 

COÁT LOÕI COÁT LOÕITỷ lệ phụ nữ bị bạo lực 
thể chất 

 bởi bạn tình, trong 12 
tháng qua, 2000–2015

 (năm có sẵn mới nhất) 

 Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực 
tình dục

bởi bạn tình, trong 12 
tháng qua, 2000–2015 
(năm có sẵn mới nhất
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Bảng 5.5b: Một số chỉ số MTPTBV 5: Phụ nữ bị bạo hành từ một người không phải là bạn tình 

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 5.2: Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối 
vớiphụ nữ và trẻ em gái ở các nơi công cộng và 
trong gia đình, bao gồm nạn buôn người và các 
hình thức khai thác tình dục khác

Chỉ số 5.2.2: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên bị bạo 
lực tình dục bởi những người không phải là bạn tình trong 12 
tháng về trước, theo độ tuổi và nơi xảy ra

Nguồn : 
Tất cả các cột: Quỹ Dân số Liên hợp quốc, http://asiapacific.unfpa.org/en/publications/ violence-
against-women-regional-snapshot-2017 (truy cập vào tháng 12 năm 2017) trừ khi có ghi chú khác.

Chú thích :
… = Dữ liệu không có sẵn
__cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể.

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương193 
 

                      https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html, Được truy cập vào tháng 11/2017.      

Bảng 5.5b: Một số chỉ số SDG 5: Phụ nữ bị bạo hành từ một người không phải là bạn tình   

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ và trẻ em gái 

Mục tiêu 5.2: Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực 
đối vớiphụ nữ và trẻ em gái ở các nơi công 
cộng và trong gia đình, bao gồm nạn buôn 
người và các hình thức khai thác tình dục khác 

Chỉ số 5.2.2: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi trở lên bị 
bạo lực tình dục bởi những người không phải là bạn tình trong 
12 tháng về trước, theo độ tuổi và nơi xảy ra 

   
  

Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực thể chất và/hoặc tình dục, từ người không phải bạn tình,  
trong 12 tháng qua, 2000–2015 (năm có sẵn mới nhất) 

 
 Nhóm Tuổi Tỉ lệ phụ nữ (%) Năm Khảo sát 

Các nền kinh tế phát triển    
Úc ... ... ... 
Nhật ... ... ... 
New Zealand ... ... ... 
Đông và Đông Bắc Á    
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ... ... ... 
Hồng Kông, Trung Quốc ... ... ... 
Macau, Trung Quốc ... ... ... 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ... ... ... 
Mông Cổ ... ... ... 
Hàn Quốc ... ... ... 
Bắc và Trung Á    
Armenia ... ... ... 
Azerbaijan ... ... ... 
Georgia ... ... ... 
Kazakhstan ... ... ... 
Cộng hoà Kyrgyz ... ... ... 
Liên bang Nga ... ... ... 
Tajikistan ... ... ... 
Turkmenistan ... ... ... 
Uzbekistan ... ... ... 
Thái Bình Dương    
Samoa thuộc Mỹ ... ... ... 
Quần đảo Cook 15-64 0,5 2012 
Fiji ... ... ... 
Polynésie thuộc Pháp ... ... ... 
Guam ... ... ... 
Kiribati ... ... ... 
Quần đảo Marshall 15-64 0,8 2012 
Liên bang Micronesia 15-64 2,7 2014 
Nauru 15-64 12,2 2013 
New Caledonia ... ... ... 
Niue ... ... ... 
Quần đảo Bắc Mariana ... ... ... 
Palau 15-64 3,4 2013 
Papua New Guinea ... ... ... 
Samoa ... ... ... 
Quần đảo Solomon ... ... ... 
Tonga ... ... ... 
Tuvalu ... ... ... 
Vanuatu ... ... ... 
Nam và Tây Nam Á    
Afghanistan ... ... ... 
Bangladesh ... ... ... 
Bhutan ... ... ... 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) ... ... ... 
Maldives ... ... ... 
Nepal ... ... ... 
Pakistan ... ... ... 
Sri Lanka ... ... ... 
Thổ Nhĩ Kz ... ... ... 
Đông Nam Á    
Vương quốc Brunei ... ... ... 
Campuchia 15-64 0,0 2015 
Indonesia ... ... ... 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 15-64 0,0 2014 
Malaysia ... ... ... 
Myanmar ... ... ... 
Philippines ... ... ... 
Singapore ... ... ... 
Thái Lan ... ... ... 
Đông Timor 15-49 10,0 2015 
Việt Nam ... ... ... 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- 

Nguồn :  Chú thích : 
Tất cả các cột: Quỹ Dân số Liên hợp quốc, http://asiapacific.unfpa.org/en/publications/ … = Dữ liệu không có sẵn 
violence-against-women-regional-snapshot-2017 (truy cập vào tháng 12 năm 2017) trừ khi có ghi chú khác. __cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn 
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Bảng 5.6: Một số chỉ số MTPTBV 5: Kết hôn sớm và thời gian dành cho công việc chăm sóc không được 
trả công
Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ và 
trẻ em gái

Mục tiêu 5.3: Xóa bỏ tất cả các phong tục có hại ,  như tảo hôn, hôn 
nhân cưỡng ép hay cắt bộ phận sinh dục nữ

Mục tiêu 5.4: Thừa nhận và coi trọng công việc chăm sóc làm việc 
nhà không được trả công thông qua việc cung cấp các dịch vụ xã hội 
công, cơ sở hạ tầng cùng các chính sách an sinh  xã hội cũng như 
thúc đẩy việc chia sẻ trách nhiệm chung trong gia đình và trong hộ 
gia đình một cách phù hợp 

Chỉ số 5.3.1: Tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi 20-24 đã kết 
hôn hoặc đã có mối quan hệ tình yêu trước 
tuổi 15 và trước tuổi 18

Chỉ số 5.4.1: Tỉ lệ thời gian dành cho công việc 
chăm sóc và làm việc nhà không được trả công, 
theo giới tính, tuổi tác, địa điểm

Nguồn:  
Cột 1-2: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV.       
Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)    
Cột 3-6: Bộ phận Thống kê Liên hợp quốc Thời gian sử dụng cổng dữ liệu  (unstats.un.org/unsd/
gender/timeuse / index.html)    (Truy cập tháng 5 năm 2016)

Chú thích:
ª Tổng hợp tiểu vùng được tính là trung bình có trọng số, sử dụng trọng số dân số cho năm có sẵn dữ 
liệu của quốc gia hoặc lãnh thổ
b Tổng hợp tiểu vùng không được tính toán do dữ liệu không đủ
c Không bao gồm trong khu vực trung bình do thiếu dữ liệu dân số cho nhóm tuổi
d Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tính sẵn có của dữ liệu phân nhóm theo nhóm tuổi bao gồm: 2006 Tuổi 15+:1,47 
(Nam), 6,18 (Nữ) và Tuổi 20-74: 0,85 (Nam), 5,28 (Nữ). Nguồn Bộ phận Thống kê Liên Hiệp Quốc Thời 
gian sử dụng cổng dữ liệu (unstats.un/org/ unsd/gender/timeuse/index.html)
… = Dữ liệu không có sẵn
_ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được  
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 không đủ để lấy được.0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể. 

Bảng 5.6: Một số chỉ số SDG 5: Kết hôn sớm và thời gian dành cho công việc chăm sóc không được trả công 

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ và trẻ em gái 

Mục tiêu 5.3: Xóa bỏ tất cả các phong tục có hại ,  như 
tảo hôn, hôn nhân cưỡng ép hay cắt bộ phận sinh dục 
nữ 
Mục tiêu 5.4: Thừa nhận và coi trọng công việc chăm 
sóc làm việc nhà không được trả công thông qua việc 
cung cấp các dịch vụ xã hội công, cơ sở hạ tầng cùng 
các chính sách an sinh  xã hội cũng như thúc đẩy việc 
chia sẻ trách nhiệm chung trong gia đình và trong hộ 
gia đình một cách phù hợp  
 

Chỉ số 5.3.1: Tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi 20-24 đã kết hôn hoặc đã có mối 
quan hệ tình yêu trước tuổi 15 và trước tuổi 18 
Chỉ số 5.4.1: Tỉ lệ thời gian dành cho công việc chăm sóc và làm việc nhà 
không được trả công, theo giới tính, tuổi tác, địa điểm 

 
Tỷ lệ phụ nữ ở tuổi 20-24 kết 

hôn lúc 15 tuổi (%)a 
Tỷ lệ phụ nữ ở tuổi 20-24 kết 

hôn lúc 18 tuổi (%)a 

Tỷ lệ thời gian dành cho công việc chăm sóc và làm việc nhà 
không được trả công theo giới tính (%)b 

Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 
 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Nam  Nữ Năm Nam Nữ Năm 
Các nền kinh tế phát triển               
Úc …   …   …  …  11,4   20,8 (2006) 
Nhật …   …   3,1  14,9 (2001) 2,9       14,9 (2011) 
New Zealand …   …   …  …  10,6 18,1 (2010) 
Đông và Đông Bắc Á              
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …   …   …  …  6,3 16,3  
Hồng Kông, Trung Quốc …   …   4,6  13,8 (2002) 3,3 10,8  
Macau, Trung Quốc …   …   …  …  … …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …   …   …  …  … …  
Mông Cổ 0,1 (2013)  5,2 (2013)  9,0  20,1 (2000) 9,1 19,9 (2011) 
Hàn Quốc …   …   2,7  14,4 (2004) 3,3 14,4 (2014) 
Bắc và Trung Á              
Armenia 0,0 (2010)  7,2 (2010)  4,6  24,0 (2004) 4,4 21,7 (2008) 
Azerbaijan 1,9 (2011)  11,0 (2011)  …  …  8,9 25,4 (2008) 
Georgia 1,1 (2010)  14,0 (2010)  …  …  … …  
Kazakhstan 0,2 (2015)  7,0 (2015)  13,8  27,7 (2000) 7,7 17,1 (2012) 
Cộng hoà Kyrgyz 0,9 (2014)  11,6 (2014)  13,8  27,7 (2000) 9,5 16,8 (2015) 
Liên bang Nga …   …   …  …  … …  
Tajikistan 0,1 (2012)  11,6 (2012)  …  …  … …  
Turkmenistan 0,0 (2016)  5,7 (2016)  …  …  … …  
Uzbekistan 0,3 (2016)  7,2 (2016)  …  …  … …  
Thái Bình Dương              
Samoa thuộc Mỹ …   …   …  …  … …  
Quần đảo Cook …   …   …  …  … …  
Fiji …   …   …  …  … …  
Polynésie thuộc Pháp …   …   …  …  … …  
Guam …   …   …  …  … …  
Kiribati 2,8 (2009)  20,3 (2009)  …  …  … …  
Quần đảo Marshall 5,5 (2007) c 26,3 (2007) c …  …  … …  
Liên bang Micronesia … (2007)  … (2007)  …  …  … …  
Nauru 1,9   26,8   …  …  … …  
New Caledonia …   …   …  …  … …  
Niue …   …   …  …  … …  
Quần đảo Bắc Mariana …   …   …  …  … …  
Palau …   …   …  …  … …  
Papua New Guinea 2,1 (2006)  21,3 (2006)  …  …  … …  
Samoa 0,7 (2014)  10,8 (2014)  …  …  … …  
Quần đảo Solomon 3,1 (2007) c 22,4 (2007) c …  …  … …  
Tonga 0,3 (2012)  5,6 (2012)  …  …  … …  
Tuvalu 0,0 (2007) c 9,9 (2007) c …  …  … …  
Vanuatu 2,5 (2013)  21,4 (2013)  …  …  … …  
Nam và Tây Nam Á              
Afghanistan 8,8 (2015)  34,8 (2015)  …  …  … …  
Bangladesh 22,4 (2014)  58,6 (2014)  …  …  … …  
Bhutan 6,2 (2010)  25,8 (2010)  …  …  5,1 13,3 (2007) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 2,7 (2010)  16,7 (2010)  …  …  5,2 21,0 (2009) 
Maldives 0,3 (2009)  3,9 (2009)  …  …  … …  
Nepal 10,4 (2014)  36,6 (2014)  …  …  … …  
Pakistan 2,8 

 
(2013)  21,0 (2013)  …  …  1,8 19,9 (2007) 

Sri Lanka 1,7 (2007)  11,8 (2007)  …  …  … …  
Thổ Nhĩ Kz 1,1 (2013)  14,7 (2013)  6,1 d 25,8 (2006) 3,7 19,2 (2015) 
Đông Nam Á              
Vương quốc Brunei …   …   …  …  … …  
Campuchia 1,9 (2014)  18,5 (2014)  …  …  1,3 12,5 (2004) 
Indonesia 1,1 (2013)  13,6 (2013)  …  …  … …  
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 8,9 (2012)  35,4 (2012)  2,5  10,4 (2003) 2,5 10,4 (2013) 
Malaysia …   …   …  …  6,0 19,1 (2003) 
Myanmar …   …   …  …  … …  
Philippines 2,0 (2013)  15,0 (2013)  …  …  … …  
Singapore …   …   …  …  … …  
Thái Lan 3,8 (2012)  22,1 (2012)  …  …  3,4 12,8 (2009) 
Đông Timor 3,0 (2010)  18,9 (2010)  …  …  … …  
Việt Nam 0,9 (2014)  10,6 (2014)  …  …  … …  
 (2006-2016)   (2006-2016)   ---  ---  --- ---  
Châu Á và Thái Bình Dương ---   ---   ---  ---  --- ---  
Các nền kinh tế phát triển ---   ---   ---  ---  --- ---  
Các nền kinh tế đang phát triển 5,0   23,9   ---  ---  --- ---  
Đông và Đông Bắc Á ---   ---   ---  ---  --- ---  
Bắc và Trung Á 0,5   8,7   ---  ---  --- ---  
Thái Bình Dương ---   ---   ---  ---  --- ---  
Nam và Tây Nam Á 8,5   30,9   ---  ---  --- ---  
Đông Nam Á 1,7   14,7   ---  ---  --- ---  

 
Nguồn:  b Tổng hợp tiểu vùng không được tính toán do dữ liệu không đủ 
Cột 1–2: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG.                                                        c Không bao gồm trong khu vực trung bình do thiếu dữ liệu dân số cho nhóm tuổi 

Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)          d Đối với Thổ Nhĩ Kz, tính sẵn có của dữ liệu phân nhóm theo nhóm tuổi bao gồm:                    
Cột 3–6: Bộ phận Thống kê Liên hợp quốc Thời gian sử dụng cổng dữ liệu  (unstats.un.org/unsd/gender/timeuse / index.html)  2006 Tuổi 15+:1,47 (Nam), 6,18 (Nữ) và Tuổi 20–74: 0,85 (Nam), 5,28 (Nữ). Nguồn 
(Truy cập tháng 5 năm 2016 Bộ phận Thống kê Liên Hiệp Quốc Thời gian sử dụng cổng dữ liệu (unstats.un/org/ 
Chú thích:  unsd/gender/timeuse/index.html)  
a Tổng hợp tiểu vùng được tính là trung bình có trọng số, sử dụng trọng số dân số cho năm có  … = Dữ liệu không có sẵn 
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Bảng 5.7a: Một số chỉ số MTPTBV 5: Phụ nữ trong quốc hội và vị trí quản lý, và tỷ lệ phụ nữ tự quyết 
định về sức khỏe sinh sản và tình dục

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 5.5: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ cũng như các cơ hội 
nắm giữ vị trí lãnh đạo và ra quyết định một cách bình đẳng ở tất cả các cấp, trong đời 
sống chính trị, kinh tế và công cộng

Mục tiêu 5.6: Đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập tới việc chăm sóc và quyền về sức khỏe 
tình dục và sức khỏe sinh sản như trong  thỏa thuận phù hợp với Chương trình Hành 
động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và 
các kết quả tài liệu đánh giá từ hội nghị 

Chỉ số 5.5.1: Tỷ lệ số ghế do phụ nữ nắm giữ trong (a) quốc 
hội và (b) chính quyền địa phương

Chỉ số 5.5.2: Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý

Chỉ số 5.5.3: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi tự đưa ra quyết định 
về quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai và chăm 
sóc sức khỏe sinh sản
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sẵn dữ liệu của quốc gia hoặc lãnh thổ _ cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy     
 được   

Bảng 5.7a: Một số chỉ số SDG 5: Phụ nữ trong quốc hội và vị trí quản lý, và tỷ lệ phụ nữ tự quyết định về sức khỏe sinh 
sản và tình dục 

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái 
Mục tiêu 5.5: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ cũng như các 
cơ hội nắm giữ vị trí lãnh đạo và ra quyết định một cách bình đẳng ở tất cả các cấp, 
trong đời sống chính trị, kinh tế và công cộng 
Mục tiêu 5.6: Đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập tới việc chăm sóc và quyền về sức 
khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản như trong  thỏa thuận phù hợp với Chương 
trình Hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển và Cương lĩnh Hành 
động Bắc Kinh và các kết quả tài liệu đánh giá từ hội nghị  

 
 
Chỉ số 5.5.1: Tỷ lệ số ghế do phụ nữ nắm giữ trong (a) quốc hội và (b) chính quyền 
địa phương 
Chỉ số 5.5.2: Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản l{ 
Chỉ số 5.5.3: Tỷ lệ phụ nữ từ 15–49 tuổi tự đưa ra quyết định về quan hệ tình dục, 
sử dụng biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản 

  
 

Tỷ lệ  phụ nữ trongnghị viện 
quốc gia (%)n 

Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý 
(%)* 

Tỷ lệ phụ nữ từ 15-
49 tuổi tự đưa ra 

quyết định về quan 
hệ tình dục, sử 
dụng biện pháp 

tránh thai và chăm 
sóc sức khỏe sinh 

sản 

Năm 
khảo 
sát 

Tỷ lệ tránh thai bằng 
bất kì phương pháp 

hiện đại nào, của phụ 
nữ đã kết hôn hoặc 

mối quan hệ tình yêu 
(%) 

 (Chỉ số proxy) 

Năm 
khảo 
sát  

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Các nền kinh tế phát triển                
Úc 22,5 (2000) 28,7 (2017) 30,0 (2000) b 36,2 (2014) b …  64,3 d (2012) 
Nhật 4,6 (2000) 9,3 (2017) 10,7 (2009)  12,5 (2015)  …  44,4 e (2005) 
New Zealand 29,2 (2000) 34,2 (2017) 38,2 (2000)  40,0 (2008)  …  …   
Đông và Đông Bắc Á                
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 21,8 (2000) 27,3 (2017) 16,8 (2005)  …   …  84,0  (2006) 
Hồng Kông, Trung Quốc …  …  24,2 (2000)  33,2 (2015)  …  71,9  (2012) 
Macau, Trung Quốc …  …  19,2 (2000)  32,6 (2015)  …  …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 20,1 (2000) 16,3 (2017) …   …   …  65,3 e (2010) 
Mông Cổ 7,9 (2000) 17,1 (2017) 30,2 (2000)  37,8 (2015)  …  48,2  (2013) 
Hàn Quốc 3,7 (2000) 17,0 (2017) 5,0 (2000)  10,5 (2015)  …  70,1 f (2009) 
Bắc và Trung Á                
Armenia 3,1 (2000) 9,9 (2017) 23,9 (2001)  29,1 (2015)  64,3 (2010) 26,8  (2010) 
Azerbaijan 10,4 (2000) 16,8 (2017) 47,7 (2003)  35,1 (2015)  …  14,3  (2006) 
Georgia 7,2 (2000) 16,0 (2017) 19,0 (2000)  34,0 (2007)  …  34,7 f (2010) 
Kazakhstan 10,4 (2000) 27,1 (2017) 33,0 (2001)  37,1 (2015)  …  49,8  (2011) 
Cộng hoà Kyrgyz 1,4 (2000) 19,2 (2017) 27,7 (2002)  35,7 (2015)  76,6 (2012) 40,0  (2014) 
Liên bang Nga 7,7 (2000) 15,8 (2017) 35,6 (2000)  38,7 (2015)  …  55,0 f (2011) 
Tajikistan 2,8 (2000) 19,1 (2017) …   …   40,9 (2012) 25,8  (2012) 
Turkmenistan 26,0 (2000) 25,8 (2017) …   …   …  46,9  (2006) 
Uzbekistan 6,8 (2000) 16,0 (2017) …   …   …  61,9  (2006) 
Thái Bình Dương                
Samoa thuộc Mỹ …  …  …   …   …  …   
Quần đảo Cook …  …  36,1 (2001)  47,5 (2011)  …  …   
Fiji 11,3 (2000) 16,0 (2017) …   …   …  …   
Polynésie thuộc Pháp …  …  …   …   …  …   
Guam …  …  …   …   …  …   
Kiribati 4,9 (2000) 6,5 (2017) 27,3 (2005)  36,5 (2010)  …  18,0  (2009) 
Quần đảo Marshall 3,0 (2000) 9,1 (2017) …   …   …  42,4  (2007) 
Liên bang Micronesia 0,0 (2000) 0,0 (2017) …   …   …  …   
Nauru 0,0 (2000) 10,5 (2017) …   …   …  25,1  (2007) 
New Caledonia …  …  …   …   …  …   
Niue …  …  31,9 (2001)  …   …  …   
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …   …   …  …   
Palau 0,0 (2000) 12,5 (2017) …   …   …  29,7  (2003) 
Papua New Guinea 1,8 (2000) 2,7 (2017) …   …   …  24,3   
Samoa 8,2 (2000) 10,0 (2017) 28,5 (2001)  47,3 (2014)  …  …  (2007) 
Quần đảo Solomon 2,0 (2000) 2,0 (2017) …   …   …  27,4  (2007) 
Tonga 0,0 (2000) 3,9 (2017) 26,6 (2003)  …   …  28,4  (2012) 
Tuvalu 0,0 (2000) 6,7 (2017) 24,6 (2002)  …   …  22,4  (2007) 
Vanuatu 0,0 (2000) 0,0 (2017) …   28,5 (2009)  …  37,1  (2013) 
Nam và Tây Nam Á                
Afghanistan 27,3 (2000) 27,7 (2017)            
Bangladesh 9,1 (2000) 20,3 (2017)            
Bhutan 2,0 (2000) 8,5 (2017)            
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 4,9 (2000) 5,9 (2017)            
Maldives 6,0 (2000) 5,9 (2017)            
Nepal 5,9 (2000) 29,6 (2017)            
Pakistan 21,6 (2000) 20,6 (2017)            
Sri Lanka 4,9 (2000) 5,8 (2017)            
Thổ Nhĩ Kz 4,2 (2000) 14,9 (2017)            
Đông Nam Á                
Vương quốc Brunei …  9,1  25,7 (2001)  33,8 (2014)  …  …   
Campuchia 8,2 (2000) 20,3 (2017) 12,6 (2000) c 18,0 (2010)  75,6 (2014) 38,8  (2014) 
Indonesia 8,0 (2000) 19,8 (2017) 19,7 (2007)  22,0 (2015)  …  59,5  (2015) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 21,2 (2000) 27,5 (2017) …   …   …  42,7  (2012) 
Malaysia 7,3 (2000) 10,4 (2017) 21,8 (2001) c 22,5 (2015)  …  34,3  (2014) 
Myanmar 4,3 (2000) 10,2 (2017) …   …   …  45,8  (2010) 
Philippines 12,4 (2000) 29,5 (2017) 59,0 (2001)  46,6 (2015)  …  37,4  (2013) 
Singapore 4,3 (2000) 23,8 (2017) 25,0 (2000)  34,0 (2015)  …  …   
Thái Lan 5,6 (2000) 4,9 (2017) 25,5 (2001)  33,9 (2014)  …  76,9  (2012) 
Đông Timor 26,1 (2000) 38,5 (2017) …   14,3 (2010)  …  20,6  (2010) 
Việt Nam 26,0 (2000) 26,7 (2017) 16,8 (2000)  25,8 (2015)  …  57,0  (2014) 
  
  
  
  

COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI

Tỷ lệ  phụ nữ trong nghị viện 

quốc gia (%)n

Năm đầu 
tiên

Năm đầu tiênNăm gần
đây nhất

Năm gần đây 
nhất
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Nguồn:
Cột 1-2: Liên minh nghị viện liên bang. Cơ sở dữ liệu phụ nữ trong nghị viện. Có sẵn tại: 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm. (Đã truy cập vào tháng 7 năm 2017). Cột 3-4: Thống kê Liên 
Hợp Quốc
Bộ phận, Chỉ số MTPTBV Cơ sở dữ liệu toàn cầu. Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/ cơ 
sở dữ liệu / (Truy cập tháng 7 năm 2017). Cột 5-6: Liên hiệp quốc, Bộ Kinh tế và Sở Xã hội, Ban Dân số 
(2016). Sử dụng biện pháp tránh thai trên thế giới năm 2016 (POP / DB / CP / Rev2016).          

Chú thích:        
* Tổng hợp tiểu vùng cho chỉ số không được tính toán do thiếu trọng lượng dân số 
Dữ liệu dành cho dân số từ 15 tuổi trở lên nếu không được ghi chú khác.
a Tổng hợp tiểu vùng cho chỉ số được tính toán bằng số ghế trong quốc hội có nguồn gốc từ http://
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.                                                                                                        
b Đề cập đến nhóm tuổi từ 16 tuổi trở lên
c Đề cập đến nhóm tuổi từ 15-64
d Đề cập đến nhóm tuổi 15-45
e Đề cập đến nhóm tuổi từ 18-45
f Đề cập đến nhóm tuổi từ 15-44
g Là một phần của phụ nữ đã từng kết hôn
h Tổng hợp tiểu vùng được tính toán dựa trên trọng số dân số của phụ nữ đã kết hôn hoặc công đoàn 
cho dữ liệu quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể theo năm
… = Dữ liệu không có sẵn
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để ấy được. 0 hoặc 
0,0 0 là ít hoặc không đáng kể.
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Tỷ lệ phụ nữ trong nghị 
viện quốc gia (%)n 

Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý 
(%)* 

Tỷ lệ phụ nữ từ 15-
49 tuổi tự đưa ra 

quyết định  về quan 
hệ tình dục, sử 
dụng biện pháp 

tránh thai và chăm 
sóc sức khỏe sinh 

sản 

Năm 
khảo 
sát 

Tỷ lệ tránh thai có 
sử dụng bất kì một 
phương pháp hiện 

đại nào, của phụ nữ 
đã kết hôn hoặc 

trong mối quan hệ 
tình yêu (%)  
(Chỉ số proxy 

Năm 
khảo 
sát  

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất Năm đầu tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Châu Á và Thái Bình Dương 13,4 18,7 --- --- ---  66,7 h  
Các nền kinh tế phát triển 11,9 17,2 --- --- ---  68,9 h  
Các nền kinh tế đang phát triển 13,5 18,9 --- --- ---  47,9 h  
Đông và Đông Bắc Á 19,9 22,2 --- --- ---  83,2 h  
Bắc và Trung Á 7,2 18,3 --- --- ---  51,0 h  
Thái Bình Dương 3,6 6,0 --- --- ---  26,3 h  
Nam và Tây Nam Á 10,5 17,4 --- --- ---  44,1 h  
Đông Nam Á 11,8 19,3 --- --- ---  54,9 h  

 
Nguồn: 
Cột 1–2: Liên minh nghị viện liên bang. Cơ sở dữ liệu phụ nữ trong nghị viện. Có sẵn tại:   b Đề cập đến nhóm tuổi từ 16 tuổi trở lên 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm. (Đã truy cập vào tháng 7 năm 2017). Cột 3–4: Thống kê Liên Hợp Quốc      c Đề cập đến nhóm tuổi từ 15–64. 
Bộ phận, Chỉ số SDG Cơ sở dữ liệu toàn cầu. Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/                                         d Đề cập đến nhóm tuổi 15–45  
cơ sở dữ liệu / (Truy cập tháng 7 năm 2017). Cột 5–6: Liên hiệp quốc, Bộ Kinh tế và Sở Xã hội, Ban Dân số                             e  Đề cập đến nhóm tuổi từ 18–45. 
(2016). Sử dụng biện pháp tránh thai trên thế giới năm 2016 (POP / DB / CP / Rev2016).             f Đề cập đến nhóm tuổi từ 15–44. 
Chú thích:                                                                                                                                                                                                      g Là một phần của phụ nữ đã từng kết hôn. 
* Tổng hợp tiểu vùng cho chỉ số không được tính toán do thiếu trọng lượng dân số                                                             h Tổng hợp tiểu vùng được tính toán dựa trên trọng số dân số của phụ nữ 
Dữ liệu dành cho dân số từ 15 tuổi trở lên nếu không được ghi chú khác.                                                                               đã kết hôn hoặc công đoàn cho dữ liệu quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể theo năm. 
a Tổng hợp tiểu vùng cho chỉ số được tính toán bằng số ghế trong quốc hội                                                                           … = Dữ liệu không có sẵn 
có nguồn gốc từ http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.                                                                                                          -- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để  
                                                                                           lấy được. 0 hoặc 0,0 0 là ít hoặc không đáng kể. 

  

COÁT LOÕI COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Năm đầu tiênNăm gần
đây nhất
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Bảng 5.7b: Các chỉ số bổ sung liên quan đến SDG số 5: Các luật và quy định về sức khỏe sinh sản 

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ và trẻ em gái 

Mục tiêu 5.6: Đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập tới 
việc chăm sóc và quyền về sức khỏe sinh sản và tình 
dục theo thỏa trong Chương trình Hành động của Hội 
nghị quốc tế về Dân số và Phát triển và Cương lĩnh 
Hành động Bắc Kinh và các kết quả tài liệu đánh giá từ 
hội nghị  

Chỉ số 5.6.2: Số quốc gia có luật và quy định đảm bảo quyền tiếp cận 
toàn diện và bình đẳng cho phụ nữ và nam giới từ 15 tuổi trở lên đối với 
việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh lí, thông tin và giáo dục 

   
 Cơ sở pháp lý cho việc phá thai 

Để cứu sống 
người phụ nữ 

Để bảo vệ sức 
khỏe thể chất của 

người phụ nữ 

Để bảo vệ sức khỏe 
tâm thần của người 

phụ nữ 

Trong trường 
hợp hãm hiếp 
hoặc loạn luân 

Do suy thai 
Vì lý do kinh 

tế hoặc xã hội 
Theo yêu cầu 

 1996 2013 1996 2013 1996 2013 1996 2013 1996 2013 1996 2013 1996 2013 
Các nền kinh tế phát triển               
Úc X X X X X X X X X X X X --- X 
Nhật X X X X X --- X X --- --- X X --- --- 
New Zealand X X X X X X X X X X --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á               
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa X X X X X X X X X X X X X X 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên 

X X X X X X X X X X X X X X 
Mông Cổ X X X X X X X X X X X X X X 
Hàn Quốc X X X X X X X X X X --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á               
Armenia X X X X X X X X X X X X X X 
Azerbaijan X X X X X X X X X X X X X X 
Georgia X X X X X X X X X X X X X X 
Kazakhstan X X X X X X X X X X X X X X 
Cộng hoà Kyrgyz X X X X X X X X X X X X X X 
Liên bang Nga X X X X X X X X X X X X X X 
Tajikistan X X X X X X X X X X X X X X 
Turkmenistan X X X X X X X X X X X X X X 
Uzbekistan X X X X X X X X X X X X X X 
Thái Bình Dương               
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook X X X X X X --- X --- --- --- --- --- --- 
Fiji X X X X X X --- X --- X --- X --- --- 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … … … … … 
Kiribati X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Quần đảo Marshall X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Liên bang Micronesia … X … --- … --- … --- … --- … --- … --- 
Nauru X X X X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
New Caledonia … … … … … … … … … … … … … … 
Niue X X X X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … … … … 
Palau X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Papua New Guinea X X X --- X --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Samoa X X X X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
Quần đảo Solomon X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tonga X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tuvalu X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vanuatu X X X X --- X --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á               
Afghanistan X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bangladesh X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bhutan X X --- --- --- X --- X --- --- --- --- --- --- 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) X X --- --- --- --- --- --- --- X --- --- --- --- 
Maldives X X X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nepal X X --- X --- X --- X --- X --- X --- X 
Pakistan X X X X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
Sri Lanka X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Thổ Nhĩ Kz X X X X X X X X X X X X X X 
Đông Nam Á               
Vương quốc Brunei X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Campuchia X X X X X X X X X X X X X X 
Indonesia X X --- --- --- --- --- X --- X --- --- --- --- 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào X X --- X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Malaysia X X X X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
Myanmar X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Philippines X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Singapore X X X X X X X X X X X X X X 
Thái Lan X X X X  X X X X X     
Đông Timor X X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Việt Nam X X X X X X X X X X X X X X 
Châu Á và Thái Bình 0ương 49 50 31 32 28 30 21 26 20 24 18 20 16 18 
Các nền kinh tế phát triển 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 0 1 
Các nền kinh tế đang phát triển 46 47 28 29 25 28 18 23 18 22 16 18 16 17 
Đông và Đông Bắc Á 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
Bắc và Trung Á 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Thái Bình Dương 13 14 7 6 6 6 0 2 0 1 0 1 0 0 
Nam và Tây Nam Á 9 9 3 4 2 4 1 3 1 3 1 2 1 2 
Đông Nam Á 11 11 5 6 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 

 
Nguồn :  
Tất cả các cột: Ban Dân số Liên Hợp Quốc, 2014. Chính sách Phá thai và Sức khỏe Sinh sản trên                   Tiểu vùng tổng hợp đếm số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cung cấp quy định pháp lý 
toàn thế giới, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/                    cho phá thai dựa trên l{ do được nêu trong năm được chỉ ra. 
AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf.                                                                                                                   … = Dữ liệu không có sẵn. 
Chú thích:                                                                                                                                                                          -- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
"X" biểu thị quốc gia hoặc lãnh thổ đã thiết lập luật. “-” biểu thị pháp luật đã không được thông qua.          0 hoặc 0,0 0 là ít hoặc không đáng kể. 

Bảng 5.7b: Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 5: Các luật và quy định về sức khỏe sinh sản

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 5.6: Đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập tới việc 
chăm sóc và quyền về sức khỏe sinh sản và tình dục theo 
thỏa trong Chương trình Hành động của Hội nghị quốc tế 
về Dân số và Phát triển và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh 
và các kết quả tài liệu đánh giá từ hội nghị 

Chỉ số 5.6.2: Số quốc gia có luật và quy định đảm bảo 
quyền tiếp cận toàn diện và bình đẳng cho phụ nữ 
và nam giới từ 15 tuổi trở lên đối với việc chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, sinh lí, thông tin và giáo dục

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ban Dân số Liên Hợp Quốc, 2014. Chính sách Phá thai và Sức khỏe Sinh sản 
trên toàn thế giới, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/ 
AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf
              

Chú thích:                  
"X" biểu thị quốc gia hoặc lãnh thổ đã thiết lập luật. "-" biểu thị pháp luật đã không được thông qua.         
Tiểu vùng tổng hợp đếm số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cung cấp quy định pháp lý cho phá thai dựa trên 
lý do được nêu trong năm được chỉ ra
… = Dữ liệu không có sẵn.
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được         
0 hoặc 0,0 0 là ít hoặc không đáng kể.
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• Bảng 5.8: Một số chỉ số MTPTBV 5: Tỉ lệ sở hữu đất nông nghiệp và sở hữu điện thoại di động

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 5a: Thực hiện cải cách đảm bảo phụ nữ có quyền bình đẳng trong 
nguồn lực kinh tế cũng như quyền tiếp cận với việc sở hữu, kiểm soát đất đai 
và các loại hình tài sản,dịch vụ tài chính khác, thừa kế và tài nguyên thiên 
nhiên khác theo luật pháp quốc gia

Mục tiêu 5b: Tăng cường việc sử dụng công nghệ thiết yếu, đặc biệt là công 
nghệ thông tin và truyền thông, để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ 

Chỉ số 5.a.1: (a) Tỷ lệ dân số nông nghiệp có quyền sở hữu hoặc bảo 
đảm quyền sử dụng đất nông nghiệp, theo giới tính; và (b) tỷ lệ phụ nữ 
trong số các chủ sở hữu hoặc người có quyền sở hữu đất nông nghiệp, 
theo loại hình sử hữu

Chỉ số 5.b.1: Tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại di động, theo giới tính 
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• Bảng 5.8: Một số chỉ số SDG 5: Tỉ lệ sở hữu đất nông nghiệp và sở hữu điện 
thoại di động 

 

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái 
Mục tiêu 5a: Thực hiện cải cách đảm bảo phụ nữ có quyền bình đẳng trong nguồn 
lực kinh tế cũng như quyền tiếp cận với việc sở hữu, kiểm soát đất đai và các loại 
hình tài sản,dịch vụ tài chính khác, thừa kế và tài nguyên thiên nhiên khác theo luật 
pháp quốc gia 
Mục tiêu 5b: Tăng cường việc sử dụng công nghệ thiết yếu, đặc biệt là công nghệ 
thông tin và truyền thông, để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ 

 
Chỉ số 5.a.1: (a) Tỷ lệ dân số nông nghiệp có quyền sở hữu hoặc bảo đảm quyền sử 
dụng đất nông nghiệp, theo giới tính; và (b) tỷ lệ phụ nữ trong số các chủ sở hữu 
hoặc người có quyền sở hữu đất nông nghiệp, theo loại hình sử hữu 

 
Chỉ số 5.b.1: Tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại di động, theo giới tính 

  
 

Tổng số chủ nông nghiệp theo giới tính 
(%) 

Tổng số sở hữu đất theo giới tính (%) 
Tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại  

di động, theo giới tính (%) 

Năm gần đây nhất Năm gần đây nhất Năm gần đây nhất 

 Nam Nữ Năm  Nam Nữ Năm  Nam Nữ Năm 

Các nền kinh tế phát triển            
Úc … …   … …   … …  
Nhật … …   … …   … …  
New Zealand … …   … …   … …  
Đông và Đông Bắc Á            
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … …   … …   … …  
Hồng Kông, Trung Quốc … …   … …   95,5 94,2 (2014) 
Macau, Trung Quốc … …   … …   … …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … …   … …   … …  
Mông Cổ … …   … …   … …  
Hàn Quốc … …   … …   89,4 83,7 (2015) 
Bắc và Trung Á … …   … …   … …  
Armenia 70,3 29,7 (2007) a … …   … …  
Azerbaijan … …   … …   … …  
Georgia 70,9 29,1 (2004) b … …   … …  
Kazakhstan … …   … …   … …  
Cộng hoà Kyrgyz 87,6 12,4 (2002) b … …   … …  
Liên bang Nga … …   … …   … …  
Tajikistan … …   82,9 17,1 (2002) c,d … …  
Turkmenistan … …   … …   … …  
Uzbekistan … …   … …   … …  
Thái Bình Dương            
Samoa thuộc Mỹ 80,6 19,4 (2008) b … …   … …  
Quần đảo Cook … …   … …   … …  
Fiji 96,0 3,6 (2009) b … …   … …  
Polynésie thuộc Pháp … …   … …   … …  
Guam 87,5 12,5 (2007) b … …   … …  
Kiribati … …   … …   … …  
Quần đảo Marshall … …   … …   … …  
Liên bang Micronesia … …   … …   … …  
Nauru … …   … …   … …  
New Caledonia … …   … …   … …  
Niue 76,8 23.2 (2009) b … …   … …  
Quần đảo Bắc Mariana 88,3 11,7 (2007) b … …   … …  
Palau … …   … …   … …  
Papua New Guinea … …   … …   … …  
Samoa 71,1 11,7 (2007) b … …   … …  
Quần đảo Solomon 77,1 22,9 (2009) b … …   … …  
Tonga … …   … …   … …  
Tuvalu … …   … …   … …  
Vanuatu … …   … …   … …  
Nam và Tây Nam Á            
Afghanistan … …   … …   … …  
Bangladesh 95,4 4,6 (2008) b 77,4 22,6 (2011-

2012) 
c,d … …  

Bhutan … …   … …   … …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 94,1 5,9 (2002) b … …   76,0 63,2 (2015) 
Maldives … …   … …   … …  
Nepal 91,9 8,1 (2002) b … …   … …  
Pakistan … …   … …   … …  
Sri Lanka 83,7 16,3 (2002) b … …   … …  
Thổ Nhĩ Kz … …   … …   … …  
Đông Nam Á            
Vương quốc Brunei … …   … …   … …  
Campuchia … …   … …   … …  
Indonesia 91,2 8,8 (1993) b … …   63,4 50,4 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 90,9 9,1 (1999) b … …   … …  
Malaysia 77,0 18,0 (2005) b … …   96,4 92,5 (2015) 
Myanmar 85,0 15,0 (2003) b … …   … …  
Philippines 89,2 10,8 (2002) b … …   … …  
Singapore … …   … …   … …  
Thái Lan 72,6 27,4 (2003) b … …   77,2 77,1 (2014) 
Đông Timor … …   … …   … …  
Việt Nam 91,2 8,8 (2001) b 62,7 37,3 (2004) e,d … …  
  
  

COÁT LOÕI
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Nguồn: 
Cột 1-4: FAO, Có sẵn tại http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/ statistics/en/ (Truy 
cập tháng 7 năm 2017). Cột 5-8: Cơ sở dữ liệu Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), http: //www.itu.int/
en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (Truy cập tháng 8 năm 2016).

Chú thích:
ª Khảo sát điều kiện sống tích hợp hộ gia đình.
b Điều tra dân số nông nghiệp
c Quyền sở hữu tài liệu
d Nghiên cứu đo lường tiêu chuẩn sống (LSMS)
e Quyền sử dụng đất đã được chứng nhận
…= Dữ liệu không có sẵn
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương199 
 

  
 
 

 
  

 
 
 
 
 

Tổng số chủ nông nghiệp theo giới tính 
(%) 

Tổng số sở hữu đất theo giới tính (%) 
Tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại di 

động, theo giới tính (%) 

 Năm gần nhất Năm gần nhất Năm gần nhất 

 Nam Nữ Năm  Nam Nữ Năm  Nam Nữ Năm 

Châu Á và Thái Bình Dương --- ---   --- ---   --- ---  
Các nền kinh tế phát triển --- ---   --- ---   --- ---  
Các nền kinh tế đang phát triển --- ---   --- ---   --- ---  
Đông và Đông Bắc Á --- ---   --- ---   --- ---  
Bắc và Trung Á --- ---   --- ---   --- ---  
Thái Bình Dương --- ---   --- ---   --- ---  
Nam và Tây Nam Á --- ---   --- ---   --- ---  
Đông Nam Á --- ---   --- ---   --- ---  

 
Nguồn : Chú thích: 
Cột 1–4: FAO, Có sẵn tại http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/ a Khảo sát điều kiện sống tích hợp hộ gia đình. 

statistics/en/ (Truy cập tháng 7 năm 2017). Cột 5–8: Cơ sở dữ liệu Liên minh Viễn thông Quốc tế b Điều tra dân số nông nghiệp 

(ITU), http: //www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (Truy cập tháng 8 năm 2016). c Quyền sở hữu tài liệu 

 d Nghiên cứu đo lường tiêu chuẩn sống (LSMS) 

 e Quyền sử dụng đất đã được chứng nhận 
 …= Dữ liệu không có sẵn 
 --- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được 

 

 

 

 

  

COÁT LOÕI
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Bảng 5.9: Các chỉ số bổ sung cho TPTBV số 5: Phụ nữ tiếp cận tín dụng, sở hữu đất đai và tài sản và luật pháp về 
bạo lực đối với phụ nữ 

 
 

Chỉ số tiếp cận của phụ nữ (2012) Luật pháp về bạo lực đối với phụ nữ (2012) 
Phụ nữ tiếp cận 

với tín dụng a 
Phụ nữ tiếp cận với 
việc sở hữu đất đaib 

Phụ nữ tiếp cận với 
các tài sản khácc 

Quấy rối 
tình dụcd 

Bạo lực  
gia đìnhe 

Bạo lực hiếp 
dâmf 

Các nền kinh tế phát triển       
Úc … … … … … … 
Nhật … … … … … … 
New Zealand … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á       
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 0,5 0,5 0,5 0,0 0,3 0,0 
Hồng Kông, Trung Quốc 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 
Macau, Trung Quốc … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Mông Cổ 0,0 0,5 0,0 1,0 0,3 0,5 
Hàn Quốc … … … … … … 
Bắc và Trung Á       
Armenia 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,5 
Azerbaijan 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 
Georgia 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,5 
Kazakhstan 0,0 0,5 0,0 1,0 0,3 0,3 
Cộng hoà Kyrgyz 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 
Liên bang Nga 0,0 0,0 0,0 … 0,8 0,5 
Tajikistan 0,5 0,5 0,0 … 0,8 0,5 
Turkmenistan 0,0 0,5 0,0 1,0 0,3 0,3 
Uzbekistan 0,5 0,5 0,0 … 1,0 0,5 
Thái Bình Dương       
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … 
Fiji 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … 
Guam … … … … … … 
Kiribati … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … 
Nauru … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … 
Niue … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … 
Palau … … … … … … 
Papua New Guinea 0,5 1,0 0,5 0,3 0,8 0,3 
Samoa … … … … … … 
Quần đảo Solomon … … … … … … 
Tonga … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á       
Afghanistan 0,5 … 0,5 0,3 0,5 0,8 
Bangladesh 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 
Bhutan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 0,5 0,5 0,5 0,3 1,0 1,0 
Maldives … … … … … … 
Nepal 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5 0,3 
Pakistan 0,0 0,5 0,5 0,0 0,8 0,5 
Sri Lanka 0,0 0,5 0,5 0,0 0,8 0,5 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … 
Đông Nam Á       
Vương quốc Brunei … … … … … … 
Campuchia 0,5 0,0 0,5 0,3 0,3 0,0 
Indonesia 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 
Malaysia 0,0 0,0 0,0 … 0,3 0,5 
Myanmar 0,5 0,5 0,0 0,0 0,8 0,5 
Philippines 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 
Singapore 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 
Thái Lan 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 
Đông Timor 1,0 … … 0,8 0,8 0,5 
Việt Nam 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 … 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- 

Nguồn :       0,5 nếu pháp luật chung được áp dụng hoặc luật pháp cụ thể là không đầy đủ (ví dụ: luật  
Tất cả các cột: Phòng Thống kê ESCAP. Niên giám thống kê cho châu Á và Thái Bình Dương năm 2014,  cưỡng hiếp không hình sự hãm hiếp hôn nhân); 0,75 nếu pháp luật đang được lập kế  
Có sẵn tại http://data.unescap.org/escap_stat (Đã truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2016)  hoạch, soạn thảo hoặc xem xét hoặc pháp luật hiện hành là rất không đầy đủ; 1 nếu không  
http://www.unescap.org/sites/default/files/16.6%20-%20Women%20access%20to%20  có luật pháp 
credit%20and%20property%2C%202012.xlsx     e Phản ánh sự tồn tại của các luật chống bạo lực gia đình. Chỉ số được ghi như sau  
http://www.unescap.org/sites/default/files/16.7%20-%20Legislation%20on%20Violence%20  0 nếu có luật pháp cụ thể; 0,25 nếu pháp luật cụ thể được áp dụng, nhưng  có nhiều 
against%20women%2C%202012.xlsx     vấn đề được báo cáo với việc triển khai; 0,5 nếu pháp luật chung được áp dụng, hoặc luật 
Chú thích :      pháp cụ thể là không đầy đủ (ví dụ, luật hãm hiếp không hình sự hóa hôn nhân cưỡng 
a Quyền truy cập của phụ nữ vào các khoản vay ngân hàng được đánh giá ở giữa 0 = đầy đủ và 1 = không thể. dục); 0,75 nếu luật pháp đang được lên kế hoạch, soạn thảo hay xem xét hoặc pháp luật 
b Việc tiếp cận quyền sở hữu đất của phụ nữ được đánh giá ở mức giữa 0 = đầy đủ và 1 = không thể. hiện hành là rất không đầy đủ; 1 nếu không có luật pháp 
c Quyền của phụ nữ sở hữu tài sản ngoài đất đai, đặc biệt là bất động sản (tức là,các tòa nhà, nhà ở hoặc tài   f Phản ánh sự tồn tại của các luật chống hãm hiếp. Chỉ số được tính như sau: 0 nếu pháp  
  sản khác), được đánh giá ở giữa 0 = đầy đủ và 1 = không.   luật cụ thể được đưa ra; 0,25 nếu luật pháp cụ thể được áp dụng, nhưng có báo cáo lan  
d Phản ánh sự tồn tại của các luật chống quấy rối tình dục. Chỉ số được ghi như sau: 0 nếu có luật pháp cụ thể; rộng về vấn đề với việc thực hiện; 0,5 nếu pháp luật chung dự thảo pháp luật được áp                                                                                                                                                                                              
 0,25 nếu luật pháp cụ thể được áp dụng, nhưng có nhiều vấn đề được báo cáo phổ biến với việc triển khai;  dụng, hoặc pháp luật cụ thể là không đầy đủ (ví dụ: luật hãm hiếp không hình sự hóa hôn 
       nhân cưỡng dục) ;0,75 nếu luật pháp đang được lên kế hoạch,1 nếu không có luật pháp 
      ...= Dữ liệu không sẵn có                                       -- cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được 
 

Bảng 5.9: Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 5: Phụ nữ tiếp cận tín dụng, sở hữu đất đai và tài sản và 
luật pháp về bạo lực đối với phụ nữ

Nguồn:       
Tất cả các cột: Phòng Thống kê ESCAP. Niên giám thống kê cho châu Á và Thái Bình Dương năm 2014,  
Có sẵn tại http://data.unescap.org/escap_stat (Đã truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2016)
http://www.unescap.org/sites/default/files/16.6%20-%20Women%20access%20to%20 credit%20
and%20property%2C%202012.xlsx
http://www.unescap.org/sites/default/files/16.7%20-%20Legislation%20on%20Violence%20
against%20women%2C%202012.xlsx 

Chú thích:
ª Quyền truy cập của phụ nữ vào các khoản vay ngân hàng được đánh giá ở giữa 0 = đầy đủ và 1 = 
không thể.
b Việc tiếp cận quyền sở hữu đất của phụ nữ được đánh giá ở mức giữa 0 = đầy đủ và 1 = không thể.
c Quyền của phụ nữ sở hữu tài sản ngoài đất đai, đặc biệt là bất động sản (tức là,các tòa nhà, nhà ở 
hoặc tài sản khác), được đánh giá ở giữa 0 = đầy đủ và 1 = không.

d Phản ánh sự tồn tại của các luật chống quấy rối tình dục. Chỉ số được ghi như sau: 0 nếu có luật pháp 
cụ thể; 0,25 nếu luật pháp cụ thể được áp dụng, nhưng có nhiều vấn đề được báo cáo phổ biến với 
việc triển khai; 0,5 nếu pháp luật chung được áp dụng hoặc luật pháp cụ thể là không đầy đủ (ví dụ: 
luật cưỡng hiếp không hình sự hãm hiếp hôn nhân); 0,75 nếu pháp luật đang được lập kế hoạch, soạn 
thảo hoặc xem xét hoặc pháp luật hiện hành là rất không đầy đủ; 1 nếu không có luật pháp
e Phản ánh sự tồn tại của các luật chống bạo lực gia đình. Chỉ số được ghi như sau: 0 nếu có luật pháp 
cụ thể; 0,25 nếu pháp luật cụ thể được áp dụng, nhưng vấn đề được báo cáo với việc triển khai; 0,5 
nếu pháp luật chung được áp dụng, hoặc luật pháp cụ thể là không đầy đủ (ví dụ, luật hãm hiếp không 
hình sự hóa hôn nhân cưỡng dục); 0,75 nếu luật pháp đang được lên kế hoạch, soạn thảo hay xem xét 
hoặc pháp luật hiện hành là rất không đầy đủ; 1 nếu không có luật pháp
f Phản ánh sự tồn tại của các luật chống hãm hiếp. Chỉ số được tính như sau: 0 nếu pháp luật cụ thể 
được đưa ra; 0,25 nếu luật pháp cụ thể được áp dụng, nhưng có báo cáo lan rộng về vấn đề với việc 
thực hiện; 0,5 nếu pháp luật chung dự thảo pháp luật được áp dụng, hoặc pháp luật cụ thể là không 
đầy đủ (ví dụ: luật hãm hiếp không hình sự hóa hôn nhân cưỡng dục) ;0,75 nếu luật pháp đang được 
lên kế hoạch,1 nếu không có luật pháp
...= Dữ liệu không sẵn có      
— cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được
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Bảng 6.1a: Một số chỉ số MTPTBV 6: Dân số sử dụng dịch vụ nước sạch và hệ thống dịch vụ vệ sinh cải tiến
Mục tiêu 6: Bảo đảm sự tiếp 
cận nguồn năng lượng hiện 
đại, bền vững, đáng tin cậy, 
với giá cả phải chăng cho tất 
cả mọi người

Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đạt được quyền tiếp cận công bằng 
tới nước uống an toàn với giá cả hợp lý cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 6.2 : Đến năm 2030, đạt được sự tiếp cận đầy đủ và 
công bằng với vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân cho tất cả mọi 
người cũng như chấm dứt việc đi vệ sinh bừa bãi, đặc biệt chú 
ý đến nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những người trong 
hoàn cảnh dễ bị tổn thương 

Chỉ số 6.1.1: Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ nước uống 
được quản lí an toàn

Chỉ số 6.2.1: Tỷ lệ dân số sử dụng các dịch vụ vệ sinh 
được quản lý an toàn, bao gồm một thiết bị rửa tay 
bằng xà bông và nước

Nguồn: Tất cả các cột: Bộ phận thống kê của Liên hợp quốc, Cơ sở dữ liệu toàn cầu của MTPTBV.  

Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)  
 

Chú thích: Tổng hợp tiểu vùng là trọng số trung bình
a Dữ liệu tham khảo năm 2012.

b Dữ liệu tham khảo năm 2006 
c Dữ liệu tham khảo năm 2011
d Dữ liệu tham khảo năm 2013

...= Dữ liệu không sẵn có

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương201 
 

Bảng 6.1a: Một số chỉ số SDG 6: Dân số sử dụng dịch vụ nước sạch và hệ thống dịch vụ vệ sinh cải tiến 
Mục tiêu 6: Bảo đảm sự tiếp cận nguồn 
năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin 
cậy, với giá cả phải chăng cho tất cả mọi 
người 

Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đạt được quyền tiếp cận công bằng tới 
nước uống an toàn với giá cả hợp lý cho tất cả mọi người  
Mục tiêu 6.2 : Đến năm 2030, đạt được sự tiếp cận đầy đủ và công 
bằng với vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân cho tất cả mọi người cũng 
như chấm dứt việc đi vệ sinh bừa bãi, đặc biệt chú { đến nhu cầu 
của phụ nữ và trẻ em gái và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn 
thương  

Chỉ số 6.1.1: Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ nước uống 
được quản lí an toàn 
Chỉ số 6.2.1: Tỷ lệ dân số sử dụng các dịch vụ vệ sinh 
được quản lý an toàn, bao gồm một thiết bị rửa tay 
bằng xà bông và nước 

 
Tỉ lệ dân số được sử dụng dịch vụ nước sạch (%) 

Tỉ lệ dân số được sử dụng  
hệ thống dịch vụ vệ sinh cải tiến (%) 

 2000 2015 2000 2015 
 Nông 

thôn 
Đô thị 

Tổng 
thể 

Nông 
thôn 

Đô thị 
Tổng 
thể 

Nông 
thôn 

Đô thị 
Tổng 
thể 

Nông 
thôn 

Đô thị 
Tổng 
thể 

Các nền kinh tế phát triển             
Úc 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nhật 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
New Zealand 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Đông và Đông Bắc Á             
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 70,8 97,2 80,3 93,0 97,5 95,5 49,6 75,3 58,9 63,7 86,6 76,5 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 99,8 99,9 99,9 99,4 99,9 99,7 54,7 65,1 60,9 72,5 87,9 81,9 
Mông Cổ 32,4 72,2 56,3 59,2 66,5 64,4 25,8 65,1 48,2 42,6 66,4 59,7 
Hàn Quốc 75,3 98,1 93,4 88,0 99,7 97,6a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bắc và Trung Á             
Armenia 81,7 98,5 92,6 100,0 100,0 100,0 78,3 95,4 89,3 78,2 96,2 89,5 
Azerbaijan 59,0 88,3 74,1 77,8 94,7 87,0 53,5 77,0 65,6 86,7 91,6 89,4 
Georgia 80,6 97,1 89,3 100,0 100,0 100,0 94,9 96,4 95,7 75,9 95,2 86,3 
Kazakhstan 88,5 98,0 93,8 85,6 99,4 92,9 97,2 96,5 96,8 98,1 97,1 97,5 
Cộng hoà Kyrgyz 68,8 96,2 78,4 86,2 96,7 90,0 91,8 91,8 91,8 95,6 89,2 93,3 
Liên bang Nga 85,6 98,3 94,9 91,3 98,9 97,0 58,5 77,5 72,5 58,80 77,0 72,2 
Tajikistan 47,8 92,3 59,6 66,7 93,1 73,8 89,7 92,4 90,4 95,5 93,8 95,0 
Turkmenistan 34,6 89,1 59,6 34,6b 89,1 60,4b 49,9 77,0 62,3 49,9b 77,0 62,7b 
Uzbekistan 83,4 97,6 88,7 80,9a 98,5 87,3a 86,9 97,5 90,9 100,0 100,0 100,0 
Thái Bình Dương             
Samoa thuộc Mỹ 97,8 97,8 97,8 100,0 100,0 100,0 61,5 61,5 61,5 62,5 62,5 62,5 
Quần đảo Cook 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 92,1 92,1 92,1 97,6 97,6 97,6 
Fiji 85,2 96,6 90,7 91,2 99,6 95,7 61,3 89,1 74,6 88,4 93,4 91,1 
Polynésie thuộc Pháp 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,1 98,1 98,5 98,5 98,5 
Guam 99,6 99,6 99,6 99,5 99,5 99,5 89,2 89,2 89,2 89,8 89,8 89,8 
Kiribati 42,7 80,3 58,9 50,6 87,4 66,9 24,7 46,9 34,2 30,6 51,2 39,8 
Quần đảo Marshall 95,8 91,9 93,1 97,7 93,5 94,6 47,6 80,4 70,1 56,2 84,5 76,9 
Liên bang Micronesia 89,0 94,1 90,1 87,4 94,8 89,0 25,0 63,7 33,6 49,0 85,1 57,1 
Nauru … 93,0 93,0 … 96,5 96,5 … 65,7 65,7 … 65,6 65,6 
New Caledonia 94,0 94,0 94,0 98,5 98,5 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Niue 99,0 99,0 99,0 98,6 98,4 98,5 79,3 79,3 79,3 100,0 100,0 100,0 
Quần đảo Bắc Mariana 95,6 95,6 95,6 97,5 97,5 97,5 73,7 73,7 73,7 79,7 79,7 79,7 
Palau 80,4 97,3 92,2 86,0c 97,0 95,3c 63,4 88,6 81,0 100,0 100,0 100,0 
Papua New Guinea 27,1 87,5 35,1 32,8 88,0 40,0 13,0 59,9 19,2 13,3 56,4 18,9 
Samoa 92,3 … … 99,3 … … 91,8 93,9 92,2 91,1 93,3 91,5 
Quần đảo Solomon 77,2 93,2 79,7 77,2 93,2 80,8 15,0 81,4 25,5 15,0 81,4 29,8 
Tonga 99,0 97,4 98,6 99,6 99,7 99,6 91,7 97,3 91,0 89,0 97,6 91,0 
Tuvalu 93,0 95,1 94,0 97,0 98,3 97,7 76,0 81,1 78,4 80,2d 86,3 83,31d 
Vanuatu 70,3 95,7 75,8 92,9 98,9 94,5 38,1 54,4 41,7 55,4 65,1 58,0 
Nam và Tây Nam Á             
Afghanistan 24,3 52,2 30,3 47,0 78,2 55,3 21,3 31,2 23,4 27,0 45,1 31,9 
Bangladesh 73,7 83,2 76,0 87,0 86,5 86,9 43,7 51,1 45,4 62,1 57,7 60,6 
Bhutan 79,0 98,2 83,9 100,0 100,0 100,0 21,6 58,5 31,0 33,1 77,9 50,4 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 86,8 98,3 94,1 92,1 97,7 96,2 69,5 84,1 78,9 82,3 92,8 90,0 
Maldives 93,2 99,9 95,2 97,9 99,5 98,7 72,5 97,7 79,4 98,3 97,5 97,9 
Nepal 74,5 94,3 77,1 91,8 90,9 91,6 18,3 43,6 21,7 43,5 56,0 45,8 
Pakistan 85,1 95,4 88,5 89,9 93,9 91,4 19,6 71,6 36,9 51,1 83,1 63,5 
Sri Lanka 76,3 94,8 79,7 95,0 98,5 95,6 80,3 85,1 81,2 96,7 88,1 95,1 
Thổ Nhĩ Kz2 84,7 96,8 92,6 100,0 100,0 100,0 72,0 96,9 88,1 85,5 98,3 94,9 
Đông Nam Á             
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … … … 
Campuchia 38,1 57,1 41,6 69,1 100,0 75,5 10,2 43,3 16,3 30,5 88,1 42,4 
Indonesia 68,2 91,3 77,9 79,5 94,2 87,4 33,6 65,8 47,1 47,5 72,3 60,8 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 37,9 72,2 45,5 69,4 85,7 75,7 17,2 66,1 28,0 56,0 94,5 70,9 
Malaysia 88,6 97,4 94,1 93,0 100,0 98,2 88,5 92,9 91,2 95,9 96,1 96,0 
Myanmar 59,9 84,6 66,6 74,4 92,7 80,6 55,8 78,6 61,9 77,1 84,3 79,6 
Philippines 82,5 92,0 87,1 90,3 93,7 91,8 55,9 72,5 63,8 70,8 77,9 73,9 
Singapore2 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 … 99,7 99,7 … 100,0 100,0 
Thái Lan3 89,7 96,6 91,9 98,0 97,6 97,8 92,2 89,4 91,3 96,1 89,9 93,0 
Đông Timor 49,7 68,9 54,3 60,5 95,2 71,9 32,5 52,7 37,4 26,8 69,0 40,6 
Việt Nam 72,2 93,6 77,4 96,7 99,1 97,6 45,2 76,7 52,9 69,7 94,4 78,0 
Châu Á và Thái Bình Dương 71,1 96,0 82,8 92,6 96,9 93,4 50,2 79,0 62,1 63,9 85,8 75,9 
Các nền kinh tế phát triển 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Các nền kinh tế đang phát triển 71,1 95,6 81,8 92,6 96,6 93,0 50,2 76,5 59,9 63,9 84,5 74,6 
Đông và Đông Bắc Á 71,1 97,3 81,0 92,6 97,6 95,6 50,2 76,8 60,3 63,9 87,2 77,3 
Bắc và Trung Á 79,8 97,6 91,1 85,4 98,5 93,1 73,0 80,9 77,4 80,2 81,5 80,2 
Thái Bình Dương 40,7 92,9 52,4 52,8 94,1 54,8 24,7 75,9 34,5 38,3 75,7 34,4 
Nam và Tây Nam Á 78,4 93,1 82,8 89,2 94,0 90,2 41,6 75,7 52,6 65,4 81,5 69,0 
Đông Nam Á 72,6 91,8 79,5 86,5 95,5 90,3 52,0 73,7 58,5 68,9 80,9 72,2 
 
Nguồn : Tất cả các cột: Bộ phận thống kê của Liên hợp quốc, Cơ sở dữ liệu toàn cầu của SDG.    b Dữ liệu tham khảo năm 2006 
Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)   c Dữ liệu tham khảo năm 2011 
Chú thích : Tổng hợp tiểu vùng là trọng số trung bình     d Dữ liệu tham khảo năm 2013 
                     a Dữ liệu tham khảo năm 2012.      ...= Dữ liệu không sẵn có 
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Bảng 6.1b: Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 6: Tỉ lệ hộ gia đình phân chia theo người chịu 
trách nhiệm thu gom nước
Mục tiêu 6: Bảo đảm sự tiếp cận nguồn năng 
lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy, với giá cả 
phải chăng cho tất cả mọi người

Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đạt được quyền tiếp 
cận công bằng tới nước uống an toàn với giá cả hợp 
lý cho tất cả mọi người  

Chỉ số 6.1: Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ nước 
uống được quản lí an toàn

Nguồn:  
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và nhiều nhóm chỉ số
Khảo sát (MICS) bộ dữ liệu vi mô. Có sẵn tại https://dhsprogram.com/ và http://mics.unicef.org/

Chú thích:
… = Dữ liệu không có sẵn
__cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được.
0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể
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Bảng 6.1b: Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 6: Tỉ lệ hộ gia đình phân chia theo người chịu trách 
nhiệm thu gom nước 

Mục tiêu 6: Bảo đảm sự tiếp cận nguồn năng lượng 
hiện đại, bền vững, đáng tin cậy, với giá cả phải 
chăng cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đạt được quyền 
tiếp cận công bằng tới nước uống an toàn với 
giá cả hợp lý cho tất cả mọi người  

Chỉ số 6.1: Tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ nước uống được quản 
lí an toàn 

   
 

Phân phối việc lấy nước trong các hộ gia đình, theo người chịu trách nhiệm thu gom nước, theo nơi cư trú 

Toàn thể Đô thị Nông thôn 
Nguồn 
(Năm 

khảo sát) 

Trên 
cơ sở 

Dưới 15 tuổi Trên 15 tuổi Trên 
cơ sở 

Dưới 15 tuổi Trên 15 tuổi Trên 
cơ sở 

Dưới 15 tuổi Trên 15 tuổi 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Các nền kinh tế phát triển                 
Úc … … … … … … … … … … … … … … …  
Nhật      …        …  …     …   …        …        …     …     …    …        …           …  …     …   …  
New Zealand … … … … … … …  … … … … … … … …  
Đông và Đông Bắc Á                 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … … … … … …  
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … …  
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên 

… … … … … … … … … … … … … … …  
Mông Cổ 6,3 3,0 6,9 25,8 58,1 4,8 3,5 8,7 25,3 57,7 8,0 2,4 4,7 26,3 58,7 MICS(2010) 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … … … … … …  
Bắc và Trung Á                 
Armenia … … … … … … … … … … … … … … …  
Azerbaijan 76,3 0,6 0,6 17,8 4,7 90,8 0,3 0,3 5,8 2,9 55,3 1,2 1,1 35,2 7,2 DHS(2006) 
Georgia 32,2 0,5 0,6 42,3 24,4 51,6 0,4 1,1 30,3 16,7 28,7 0,5 0,5 44,5 25,9 MICS(2005) 
Kazakhstan … … … … … … … … … … … … … … …  
Cộng hoà Kyrgyz … … … … … … … … … … … … … … …  
Liên bang Nga … … … … … … … … … … … … … … …  
Tajikistan … … … … … … … … … … … … … … …  
Turkmenistan 61,6 1,6 1,2 26,8 8,8 45,4 1,3 3,7 36,2 13,6 64,3 1,7 0,8 25,2 8,0 MICS(2006) 
Uzbekistan … … … … … … … … … … … … … … …  
Thái Bình Dương                 
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … … … … … …  
Fiji … … … … … … … … … … … … … … …  
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … … … … …  
Guam … … … … … … … … … … … … … … …  
Kiribati … … … … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … … … … … …  
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … … … … … …  
Nauru … … … … … … … … … … … … … … …  
New Caledonia … … … … … … … … … … … … … … …  
Niue … … … … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … … … … …  
Palau … … … … … … … … … … … … … … …  
Papua New Guinea … … … … … … … … … … … … … … …  
Samoa … … … … … … … … … … … … … … …  
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … … … … … …  
Tonga … … … … … … … … … … … … … … …  
Tuvalu … … … … … … … … … … … … … … …  
Vanuatu … … … … … … … … … … … … … … …  
Nam và Tây Nam Á                 
Afghanistan … … … … … … … … … … … … … … …  
Bangladesh … … … … … … … … … … … … … … …  
Bhutan 38,1 1,7 0,9 46,6 12,7 49,8 2,2 2,9 32,9 12,2 36,8 1,7 0,7 48,1 12,8 MICS(2010) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … … … … … …  
Maldives 93,9 0,2 0,1 4,8 1,0 98,9 0,0 0,0 0,6 0,6 91,6 0,4 0,2 6,8 1,1 DHS(2009) 
Nepal … … … … … … … … … … … … … … …  
Pakistan … … … … … … … … … … … … … … …  
Sri Lanka … … … … … … … … … … … … … … …  
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … … … … … …  
Đông Nam Á                 
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … … … … … …  
Campuchia … … … … … … … … … … … … … … …  
Indonesia … … … … … … … … … … … … … … …  
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 55,4 3,8 1,4 31,6 7,8 80,5 1,1 0,9 12,7 4,7 51,3 4,3 1,4 34,7 8,3 MICS(2011) 
Malaysia … … … … … … … … … … … … … … …  
Myanmar … … … … … … … … … … … … … … …  
Philippines … … … … … … … … … … … … … … …  
Singapore … … … … … … … … … … … … … … …  
Thái Lan … … … … … … … … … … … … … … …  
Đông Timor … … … … … … … … … … … … … … …  
Việt Nam … … … … … … … … … … … … … … …  
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 
Nguồn:  Chú thích: 
Tất cả các cột: Ước tính sử dụng Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) và nhiều nhóm chỉ số … = Dữ liệu không có sẵn 
Khảo sát (MICS) bộ dữ liệu vi mô. Có sẵn tại https://dhsprogram.com/ và http://mics.unicef.org/. __cho biết mức trung bình không thể áp dụng hoặc khi dữ liệu có sẵn không đủ để lấy được. 
 0 hoặc 0,0 là ít hoặc không đáng kể 
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Bảng 7.1a: Một số chỉ số MTPTBV 7: Tiếp cận điện, nhiên liệu sạch và công nghệ

Mục tiêu 7: Bảo đảm sự tiếp cận 
nguồn năng lượng hiện đại, bền 
vững, đáng tin cậy, với giá cả phải 
chăng cho tất cả mọi người

Mục tiêu 7.1: Đến năm 2030, đảm bảo 
sự tiếp cận phổ cập với các dịch vụ năng 
lượng giá hợp lý, đáng tin cậy và hiện đại

Chỉ số 7.1.1: Tỷ lệ dân số sử dụng điện

Chỉ số 7.1.2: Tỷ lệ dân số phụ thuộc chính vào nhiên liệu sạch 
và công nghệ

Nguồn: 
Tất cả các cột: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: 
http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017)

Chú thích:
Tổng hợp tiểu vùng là trọng số trung bình.

… = không có dữ liệu.

0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.

* Ước tính cấp quốc gia về sử dụng nhiên liệu sạch được báo cáo <5% nếu sử dụng nhiên liệu sạch ít 
hơn 5% và> 95% nếu sử dụng nhiên liệu sạch lớn hơn 95%. Tổng hợp được tính toán dựa trên các giá 
trị 5% và 95% trong các trường hợp này.
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Bảng 7.1a: Một số chỉ số SDG 7: Tiếp cận điện, nhiên liệu sạch và công nghệ 

Mục tiêu 7: Bảo đảm sự tiếp cận nguồn 
năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin 
cậy, với giá cả phải chăng cho tất cả mọi 

người 

Mục tiêu 7.1: Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp cận phổ cập với các dịch 
vụ năng lượng giá hợp lý, đáng tin cậy và hiện đại 

Chỉ số 7.1.1: Tỷ lệ dân số sử dụng điện 
Chỉ số 7.1.2: Tỷ lệ dân số phụ thuộc chính 
vào nhiên liệu sạch và công nghệ 

              Tỷ lệ dân số sử dụng điện (%) Tỷ lệ dân số phụ thuộc chính vào nhiên liệu sạch và công 
nghệ (%)* 

 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 

Các nền kinh tế phát triển              
Úc 100,0 

(2000) 
(2000) 

 
100,0 (2014) 

(2000) 
 

>95 (2005) >95 (2014) 
Nhật 100,0 (2000) 

 
100,0 (2014) 

 
>95 (2005) >95 (2014) 

New Zealand 100.0 (2000) 
 

100,0 (2014) >95 (2005) >95 (2014) 
Đông và Đông Bắc Á         
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 94,8 (2000) 

 
100,0 (2014) 50,3 (2005) 57,2 (2014) 

Hồng Kông, Trung Quốc 100,0 (2000) 
 

100,0 (2014) ...  ...  
Macau, Trung Quốc 100,0 (2000) 

 
100,0 (2014) 

(2014) 
...  ...  

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 16,3 (2000) 
 

32,4 (2014) <5 (2005) 6,6 (2014) 
Mông Cổ 67,3 (2000) 

 
85,6 (2014) 29,2 (2005) 31,9 (2014) 

Hàn Quốc 100,0 (2000) 
 

100,0 (2014) >95 (2005) >95 (2014) 
Bắc và Trung Á         
Armenia 98,9 (2000) 

 
100,0 (2014) 88,8 (2005) >95 (2014) 

Azerbaijan 98,0 (2000) 
 

100,0 (2014) 80,4 (2005) >95 (2014) 
Georgia 99,8 (2000) 

 
100,0 (2014) 53,0 (2005) 55,0 (2014) 

Kazakhstan 99,0 (2000) 
 

100,0 (2014) 86,5 (2005) 91,9 (2014) 
Cộng hoà Kyrgyz 99,8 (2000) 

 
99,8 (2014) 66,9 (2005) 76,4 (2014) 

Liên bang Nga 100,0 (2000) 
 

100,0 (2014) >95 (2005) >95 (2014) 
Tajikistan 98,4 (2000) 

 
100,0 (2014) 66,0 (2005) 71,7 (2014) 

Turkmenistan 99,6 (2000) 
 

100,0 (2014) >95 (2005) >95 (2014) 
Uzbekistan 99,8 (2000) 

 
100,0 (2014) 84,3 (2005) 90,3 (2014) 

Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ 52,5 (2000) 

 
59,3 (2012) ...  ...  

Quần đảo Cook 97,5 (2000) 
 

(2000) 
(2000) 

 

99,9 (2014) 82,2 (2005) 80,1 (2014) 
Fiji 74,8 (2000) 

 
100,0 (2014) 33,4 (2005) 36,5  

Polynésie thuộc Pháp 100,0 (2000) 
 

100,0 (2014) ...  ...  
Guam 100,0 (2000) 

 
100,0 (2014) ...  ... (2014) 

Kiribati 75,8 (2000) 
 

48,1 (2014) 5,1 (2005) <5 (2014) 
Quần đảo Marshall 68,1 (2000) 

 
90,0 (2014) 35,7 (2005) 41,3 (2014) 

Liên bang Micronesia 46,0 (2000) 
 

71,7 (2014) 18,9 (2005) 24,8 (2014) 
Nauru 99,9 (2000) 

 
99,2 (2014) 83,5 (2005) >95 (2014) 

New Caledonia 100,0 (2000) 
 

100,0 (2014) ...  ...  
Niue ...  99,0 (2014) 79,7 (2005) 91,0 (2014) 
Quần đảo Bắc Mariana 100,0 (2000) 

 
100,0 (2014) ...  ...  

Palau 98,4 (2000) 
 

99,8 (2014) 56,1 (2005) 58,3 (2014) 
Papua New Guinea 12,3 (2000) 

 
20,3 (2014) 20,1 (2005) 31,3 (2014) 

Samoa 87,2 (2000) 
 

97,9 (2014) 26,2 (2005) 27,5 (2014) 
Quần đảo Solomon 9,5 (2000) 

 
35,1 (2014) 7,6 (2005) 8,9 (2014) 

Tonga 85,4 (2000) 
 

95,3 (2014) 55,3 (2005) 63,5 (2014) 
Tuvalu 94,2 (2000) 

 
98,5 (2014) 25,4 (2005) 29,7 (2014) 

Vanuatu 22,2 (2000) 
 

34,5 (2014) 14,2 (2005) 16,1 (2014) 
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan 0,2 (2000) 

 
89,5 (2014) 21,0 (2005) 17,3 (2014) 

Bangladesh 32,0 (2000) 
 

62,4 (2014) 10,6 (2005) 10,1 (2014) 
Bhutan 32,1 (2000) 

(2000) 
 

100,0 (2014) 
(2014) 

49,0 (2005) 68,0 (2014) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 97,9 (2000) 

 
99,4 (2014) 93,5 (2005) >95 (2014) 

Maldives 83,8 (2000) 
 

100,0 (2014) 64,0 (2005) >95 (2014) 
Nepal 27,2 (2000) 

 
84,9 (2014) 14,0 (2005) 26,1 (2014) 

Pakistan 75,2 (2000) 
 

97,5 (2014) 31,5 (2005) 44,8 (2014) 
Sri Lanka 69,4 (2000) 

(2000) 
 

92,2 (2014) 20,0 (2005) 19,3 (2014) 
Thổ Nhĩ Kz 94,4 (2000) 

 
100,0 (2014) 0,0 (2005) 0,0 (2014) 

Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei 100,0 (2000) 

 
100,0 (2014) 

(2014) 
>95 (2005) >95 (2014) 

Campuchia 16,6 (2000) 
 

56,1 (2014) 8,0 (2005) 13,4 (2014) 
Indonesia 86,3 (2000) 

(2000) 
 

97,0 (2014) 18,2 (2005) 56,6 (2014) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 43,1 (2000) 

 
78,1 (2014) <5 (2005) <5 (2014) 

Malaysia 96,7 (2000) 
 

100,0 (2014) >95 (2005) >95 (2014) 
Myanmar 45,9 (2000) 

 
52,0 (2014) 6,2 (2005) 9,1 (2014) 

Philippines 73,6 (2000) 
 

89,1 (2014) 41,2 (2005) 44,9 (2014) 
Singapore 100,0 (2000) 

(2000) 
 

100,0 (2014) >95 (2005) >95 (2014) 
Thái Lan 82,1 (2000) 

 
100,0 (2014) 66,1 (2005) 75,9 (2014) 

Đông Timor 24,2 (2000) 
 

45,4 (2014) <5 (2005) <5,0 (2014) 
Việt Nam 86,1 (2000) 

 
99,2 (2014) 33,6 (2005) 50,9 (2014) 

Châu Á và Thái Bình Dương 88,7  95,0  49,0  56,0  
Các nền kinh tế phát triển 100,0  100,0  95,0  95,0  
Các nền kinh tế đang phát triển 88,0  94,7  46,0  54,0  
Đông và Đông Bắc Á 96,7  98,8  50,7  57,4  
Bắc và Trung Á 99,5  100,0  90,2  91,9  
Thái Bình Dương 21,6  35,5  19,5  27,7  
Nam và Tây Nam Á 69,3  87,3  28,7  33,0  
Đông Nam Á 78,6  91,4  31,4  52,5  
     

Nguồn:  
Tất cả các cột: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại: 
http: //unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017) 

 
 

Chú thích: 
Tổng hợp tiểu vùng là trọng số trung bình. 
… = không có dữ liệu. 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 
* Ước tính cấp quốc gia về sử dụng nhiên liệu sạch được báo cáo <5% nếu sử dụng nhiên liệu 
sạch ít hơn 5% và> 95% nếu sử dụng nhiên liệu sạch lớn hơn 95%. Tổng hợp được tính toán 
dựa trên các giá trị 5% và 95% trong các trường hợp này. 
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Bảng 7.1b  Một số chỉ số SDG 7: Tiếp cận điện phân theo giới tính, nơi cư trú và mức sống 
 

 
Nguồn:  
Tất cả các cột: Ước tính dựa vào khảo sát sức khỏe nhân khẩu học và bộ dữ liệu vi mô khảo sát đa 
chỉ số cụm, có tại https://dhsprogram.com/ và http://mics.unicef.org/ ( truy cập 15 Tháng 8 năm 
2016). 

 
Chú thích: 
* Ước tính phân tách theo giới tính dựa trên số lượng thành viên hộ gia đình theo giới tính,  
theo trọng số của trọng lượng khảo sát hộ gia đình. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 

Mục tiêu 7:   Bảo đảm sự tiếp cận nguồn 
năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin 
cậy, với giá cả phải chăng cho tất cả mọi 
người 

Mục tiêu 7.1:  Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp cận phổ cập 
với các dịch vụ năng lượng giá cả hợp lý, đáng tin cậy và hiện 
đại 

Chỉ số 7.1.1:  Tỷ lệ dân số sử dụng điện 

 Tỷ lệ dân số có quyền sử dụng điện theo giới tính, và theo tình trạng cư trú và mức sống* 
 

Tổng số Nơi cư trú Nhóm giàu có 

Nguồn 

Năm 
khảo 
sát  Thành thị Nông thôn Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam
NNu
ws 

Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
Các nền kinh tế phát triển                   
Úc … … … … … … … … … … … … … … … …   Nhật … … … … … … … … … … … … … … … …   New Zealand … … … … … … … … … … … … … … … …   Đông và Đông Bắc Á                   
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … … … … … … …   
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … … …   
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … … …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … … … … … … …   
Mông Cổ 80,0 82,0 97,8 98,0 50,4 52,9 16,6 19,0 89,8 90,2 98,6 98,7 98,9 99,0 99,6 99,7 MICS (2010) 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … … … … … … …   
Bắc và Trung Á                   
Armenia 99,8 99,8 99,8 99,7 99,8 99,8 99,3 99,4 99,9 99,8 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 DHS (2010) 
Azerbaijan 99,4 99,5 99,7 99,8 99,1 99,0 97,9 97,8 99,4 99,6 99,7 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 DHS (2006) 
Georgia 98,3 98,1 98,6 98,4 98,1 97,8 96,3 95,4 98,8 98,6 99,0 98,9 98,3 98,1 99,4 99,4 MICS (2005) 
Kazakhstan 95,8 97,1 99,2 99,4 93,1 94,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DHS (1999) 
Cộng hoà Kyrgyz 99.8 99,8 99,8 99,7 99,8 99,8 99,6 99,6 99,8 99,9 100,0 100,0 99,8 99,9 99,9 99,7 DHS (2012) 
Liên bang Nga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   
Tajikistan 99,1 99,1 99,9 99,8 98,9 98,8 95,9 95,6 99,9 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 DHS (2012) 
Turkmenistan 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7 99,5 100,0 100,0

0 
99,9 99,8 100,0 100,0 99,8 99,8 MICS (2006) 

Uzbekistan 99,7 99,7 99,9 99,9 99,5 99,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DHS (2002) 
Thái Bình Dương                   
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Cook ... … … … … … … … … … … … … … … …   
Fiji … … … … … … … … … … … … … … … …   
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … … … … … …   
Guam … … … … … … … … … … … … … … … …   
Kiribati … … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … … … … … … …   
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … … … … … … …   
Nauru … … … … … … … … … … … … … … … …   
New Caledonia … … … … … … … … … … … … … … … …   
Niue … … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … … … … … …   
Palau … … … … … … … … … … … … … … … …   
Papua New Guinea … … … … … … … … … … … … … … … …   
Samoa … … … … … … … … … … … … … … … …   
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … … … … … … …   
Tonga … … … … … … … … … … … … … … … …   
Tuvalu … … … … … … … … … … … … … … … …   
Vanuatu … … … … … … … … … … … … … … … …   
Nam và Tây Nam Á                   
Afghanistan 42,0 42,3 82,8 82,9 31,9 32,0 27,7 26,7 34,6 34,4 33,5 34,3 33,8 35,3 79,7 80,8 DHS (2010) 
Bangladesh 62,3 62,4 91,0 90,7 51,5 51,4 5,6 6,2 37,7 38,5 78,1 79,5 90,7 91,1 98,8 99,0 DHS (2014) 
Bhutan 71,2 72,1 99,3 99,3 60,6 61,7 8,7 9,3 60,8 61,0 90,5 91,5 97,2 97,8 99,7 99,7 MICS (2010) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) ... … ... ... ... ... ... … … ... ... ... … … … …   
Maldives 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 99,8 99,3 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 DHS (2009) 
Nepal 75,7 76,4 97,1 97,0 72,2 72,9 29,1 28,3 63,4 63,4 85,1 87,3 97,5 97,8 99,9 99,8 DHS (2011) 
Pakistan 93,4 93,6 99,8 99,8 90,2 90,5 70,6 71,4 97,1 97,1 99,3 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 DHS (2012) 
Sri Lanka 20,3 23,5 55,0 59,4 14,0 16,5 ... … … ... ... ... … … … … DHS (1987) 
Thổ Nhĩ Kz … … ... ... ... ... ... … … ... ... ... … … … …   
Đông Nam Á                   
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … … … … … … …   
Campuchia 57,2 55,9 97,2 96,9 49,8 49,1 5,7 5,9 32,1 32,0 63,0 61,4 86,9 86,8 98,4 98,4 DHS (2014) 
Indonesia 96,1 95,9 99,3 99,1 92,9 92,9 82,2 83,4 98,8 98,8 99,6 99,6 99,7 99,7 99,9 99,9 DHS (2012) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 73,7 74,2 97,4 97,7 65,8 65,9 18,0 18,3 61,3 61,0 91,6 92,0 98,7 99,0 99,6 99,7 MICS (2011) 
Malaysia … … … … … … … … … … … … … … … …   
Myanmar 99,9 99,8 … … … … … … … … … … … … … … MICS (2010) 
Philippines 86,8 87,7 93,7 94,1 80,6 81,7 46,3 45,4 91,7 91,0 99,0 99,0 99,6 99,5 99,9 99,9 DHS (2013) 
Singapore … … … … … … … … … … … … … … … …   
Thái Lan 71,7 76,5 97,5 97,9 67,4 71,6 … … … … … … … … … … DHS (1987) 
Đông Timor 39,4 37,7 84,9 83,2 24,8 23,9 1,2 0,9 8,7 9,1 25,9 27,3 60,7 61,2 96,9 97,0 DHS (2009) 
Việt Nam 88,2 89,2 99,5 99,4 85,4 86,8 … … … … … … … … … … DHS (2002) 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   

Bảng 7.1b  Một số chỉ số MTPTBV 7: Tiếp cận điện phân theo giới tính, nơi cư trú và mức sống

Mục tiêu 7: Bảo đảm sự tiếp cận nguồn năng 
lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy, với giá cả 
phải chăng cho tất cả mọi người

Mục tiêu 7.1: Đến năm 2030, đảm bảo sự tiếp 
cận phổ cập với các dịch vụ năng lượng giá 
cả hợp lý, đáng tin cậy và hiện đại

Chỉ số 7.1.1: Tỷ lệ dân số sử dụng điện

Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính dựa vào khảo sát sức khỏe nhân khẩu học và bộ dữ liệu vi mô khảo sát đa 
chỉ số cụm, có tại https://dhsprogram.com/ và http://mics.unicef.org/ ( truy cập 15 Tháng 8 năm 2016).
 

Chú thích:
* Ước tính phân tách theo giới tính dựa trên số lượng thành viên hộ gia đình theo giới tính, 
theo trọng số của trọng lượng khảo sát hộ gia đình.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

Nam Nam Nam Nam Nam NamNữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ NữNam
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Bảng 8.1 Một số chỉ số MTPTBV 8: Việc làm phi chính thức và lao động trẻ em

Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có sự tham gia và được duy trì liên tục, việc làm đầy đủ và năng suất, việc làm bền vững cho tất cả 
mọi người

Mục tiêu 8.3: Thúc đẩy các chính sách định hướng phát triển hỗ trợ các hoạt động sản 
xuất, tạo việc làm tốt, tinh thần doanh nhân, sáng tạo và đổi mới, và khuyến khích chính 
thức hóa và tăng trưởng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa, bao gồm cả việc tiếp 
cận các dịch vụ tài chính

Chỉ số 8.3.1: Tỷ lệ việc làm phi chính thức trong lao động phi 
nông nghiệp, theo giới tính (%)

Mục tiêu 8.7: Thực hiện các biện pháp tức thời và hiệu quả để chấm dứt lao động 
cưỡng bức, chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người và bảo đảm cấm và xóa bỏ mọi 
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm tuyển dụng và sử dụng binh lính là trẻ 
em, và đến năm 2025, chấm dứt lao động trẻ em ở mọi hình thức 

Chỉ số 8.7.1: Tỷ lệ và số trẻ em từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ 
em, theo giới tính và độ tuổi
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Bảng 8.1 Một số chỉ số SDG 8: Việc làm phi chính thức và lao động trẻ em 

 Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có sự tham gia và được duy trì liên tục, việc làm đầy đủ và năng suất, việc làm bền vững cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 8.3: Thúc đẩy các chính sách định hướng phát triển hỗ trợ các hoạt động sản xuất, 
tạo việc làm tốt, tinh thần doanh nhân, sáng tạo và đổi mới, và khuyến khích chính thức hóa 
và tăng trưởng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa, bao gồm cả việc tiếp cận các dịch vụ 
tài chính 

Mục tiêu 8.7: Thực hiện các biện pháp tức thời và hiệu quả để chấm dứt lao động cưỡng bức, 
chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người và bảo đảm cấm và xóa bỏ mọi hình thức lao động 
trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm tuyển dụng và sử dụng binh lính là trẻ em, và đến năm 2025, 
chấm dứt lao động trẻ em ở mọi hình thức 

Chỉ số 8.3.1: Tỷ lệ việc làm phi chính thức trong lao động phi nông nghiệp, 
theo giới tính (%) 
 
 

Chỉ số 8.7.1: Tỷ lệ và số trẻ em từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ em, theo 
giới tính và độ tuổi 
 
 

 Tỷ lệ việc làm phi chính thức 
trong lao động phi nông nghiệp, 

theo giới tính (%) 

Tỷ lệ và số trẻ em từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ em, theo giới 
tính và độ tuổi* 

 
  

Nam Nữ  Năm Tổng  
số 

Giới tính Nơi cư trú Nhóm giàu có Năm 
gần đây 

nhất 

 
Nam Nữ Nông 

thôn 
Thành 

thị Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
 
Các nền kinh tế phát triển                  
Úc …  …   … … … … … … … … … …   
Nhật …  …   … … … … … … … … … …   
New Zealand …  …   … … … … … … … … … …   
Đông và Đông Bắc Á                  
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 30,1  35,7  (2010) … … … … … … … … … …   
Hồng Kông, Trung Quốc …  …   … … … … … … … … … …   
Macau, Trung Quốc …  …   … … … … … … … … … …   
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …  …   … … … … … … … … … …   
Mông Cổ …  …   15,2 … … … … … … … … … (2013) c 
Hàn Quốc …  …   … … … … … … … … … …   
Bắc và Trung Á                  
Armenia 24,8  12,7  (2009) 3,9 4,7 2,9 2,4 6,0 6,9 4,1 3,2 2,2 2,4 (2010)  
Azerbaijan …  …   6,5 7,5 5,4 2,1 10,7 … … … … … (2007) c 
Georgia …  …   18,4 20 16,6 16,1 20,4 17,8 21,5 19,7 17,8 15 (2005)  
Kazakhstan …  …   2,2 2,4 2,1 2,5 1,9 1,8 2,1 2,8 2,4 2,2 (2006)  
Cộng hoà Kyrgyz 65,4  50,7  (2009) 25,8 29,9 21,5 12,3 30,9 26,2 28,8 32,9 27,1 11 (2014) c 
Liên bang Nga 13,3  10,9  (2010) … … … … … … … … … …   
Tajikistan …  …   10,0 9,4 10,6 8,1 10,6 13,6 12,2 9,0 8,0 6,0 (2005)  
Turkmenistan …  …   … … … … … … … … … …   
Uzbekistan …  …   … … … … … … … … … …   
Thái Bình Dương                  
Samoa thuộc Mỹ …  …   … … … … … … … … … …   
Quần đảo Cook …  …   … … … … … … … … … …   
Fiji …  …   … … … … … … … … … …   
Polynésie thuộc Pháp …  …   … … … … … … … … … …   
Guam …  …   … … … … … … … … … …   
Kiribati …  …   … … … … … … … … … …   
Quần đảo Marshall …  …   … … … … … … … … … …   
Liên bang Micronesia …  …   … … … … … … … … … …   
Nauru …  …   … … … … … … … … … …   
New Caledonia …  …   … … … … … … … … … …   
Niue …  …   … … … … … … … … … …   
Quần đảo Bắc Mariana …  …   … … … … … … … … … …   
Palau …  …   … … … … … … … … … …   
Papua New Guinea …  …   … … … … … … … … … …   
Samoa …  …   … … … … … … … … … …   
Quần đảo Solomon …  …   … … … … … … … … … …   
Tonga …  …   … … … … … … … … … …   
Tuvalu …  …   … … … … … … … … … …   
Vanuatu …  …   15,2 14,8 15,7 11,7 16,5 19,2 15,1 14,6 14,1 12,0 (2013) c 
Nam và Tây Nam Á                  
Afghanistan …  …   29,4 34,1 24,2 … … … … … … … (2014) c 
Bangladesh …  …   4,3 4,6 3,9 … … … … … … … (2013) c 
Bhutan …  …   2,9 2,6 3,1 1,7 3,3 4,5 3,2 2,2 2,4 2,2 (2010)  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) …  …   11,4 12,5 10,2 9,5 15,0 … … … … … (2010) c 
Maldives …  …   … … … … … … … … … …   
Nepal …  …   37,4 36,5 38,3 16,2 40,9 60,8 45,2 34,4 24,8 10,8 (2014) c 
Pakistan 78,7  75,7  (2009-10) … … … … … … … … … …   
Sri Lanka 65,2  55,7  (2009) 2,5 3,3 1,6 3,2 2,4 … … … … … (2009) c 
Thổ Nhĩ Kz 30,1  32,6  (2009) 5,9 7,9 3,7 3,9 9,7 … … … … … (2012) c 
Đông Nam Á                  
Vương quốc Brunei …  …   … … … … … … … … … …   
Campuchia …  …   19,3 19,8 18,8 … … … … … … … (2014)  
Indonesia 72,3 b 72,9 b (2009) 6,9 7,9 5,8 … … … … … … … (2009) c 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào …  …   10,1 9,0 11,2 … … … … … … … (2010) c 
Malaysia …  …   … … … … … … … … … …   
Myanmar …  …   … … … … … … … … … …   
Philippines 69,9  70,2  (2008) 11,1 14,1 7,9 … … … … … … … (2011) c 
Singapore …  …   … … … … … … … … … …   
Thái Lan 41,2  43,5  (2013) 8,3 8,3 8,2 8,0 8,4 8,6 8,5 9,0 8,1 7,0 (2006)  
Đông Timor 13,5  26,5  (2010) 4,2 4,1 4,4 … … … … … … … (2002)  
Việt Nam 69,4  66,8  (2009) 16,4 16,6 16,2 9,6 19,3 33,6 18,7 13,2 8,4 4,0 (2014) c 

COÁT LOÕI COÁT LOÕI

205Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương



Nguồn:
Cột 1-2: ILO, năm 2012, cập nhật thống kê về việc làm trong nền kinh tế phi chính thức. Có tại http://
laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html (Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2016) Bảng II.47

Các nước: Việc làm trong nền kinh tế phi chính thức trong các hoạt động phi nông nghiệp theo thành 
phần và giới tính, có năm gần đây nhất. Cột 4-13: Cơ sở dữ liệu toàn cầu của UNICEF, năm 2016, dựa 
trên DHS, MICS và các cuộc khảo sát đại diện quốc gia khác.

Chú thích: 
DHS = Khảo sát nhân khẩu học và y tế, KFR = Báo cáo phát hiện chính, MICS = Khảo sát nhiều chỉ 
số cụm, MIDHS = Khảo sát nhân khẩu và sức khỏe đa chỉ số, NFHS = Khảo sát sức khỏe gia đình 
quốc gia.

a Chỉ tham khảo sáu thành phố. 
b Chỉ tham khảo Banten và Yogykarta.
c  Theo UNICEF, dữ liệu khác với định nghĩa chuẩn hoặc chỉ tham khảo một phần của một quốc gia.

* Dữ liệu từ vòng thứ tư của MICS (MICS4, 2009-2012) bao gồm trong bảng đã được tính toán lại theo 
định nghĩa chỉ số được sử dụng trong các khảo sát MICS3, để đảm bảo khả năng so sánh giữa các quốc 
gia. Trong định nghĩa này, các hoạt động lấy nước hoặc thu củi được phân loại là công việc gia đình hơn 
là hoạt động kinh tế. Theo cách tiếp cận này, một đứa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 14 sẽ phải tham gia lấy 
nước hoặc thu nhặt củi trong ít nhất 28 giờ mỗi tuần để được coi là người lao động trẻ em. Tổng hợp 
tiểu vùng không thể tính được do thiếu dữ liệu về dân số từ 5-17 tuổi.

… = không có dữ liệu

— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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 Tỷ lệ việc làm phi chính thức trong 
lao động phi nông nghiệp, theo 

giới tính (%) 

Tỷ lệ và số trẻ em từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ em, theo giới tính và độ 
tuổi* 

 
  

Nam Nữ  Năm Tổng  
số 

Giới tính Nơi cư trú Nhóm giàu có 
Năm gần 
đây nhất 

 
Nam Nữ Nông 

thôn 
Thành 

thị Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế phát triển ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông và Đông Bắc Á ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Bắc và Trung Á ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Thái Bình Dương ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Nam và Tây Nam Á ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
Đông Nam Á ---  ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
 
Nguồn: 
Cột 1-2: ILO, năm 2012, cập nhật thống kê về việc làm trong nền kinh tế phi chính thức. Có tại 
http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html (Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2016) Bảng II.47 
Các nước: Việc làm trong nền kinh tế phi chính thức trong các hoạt động phi nông nghiệp theo thành 
phần và giới tính, có năm gần đây nhất. Cột 4-13: Cơ sở dữ liệu toàn cầu của UNICEF, năm 2016, dựa 
trên DHS, MICS và các cuộc khảo sát đại diện quốc gia khác. 
Chú thích:  
DHS = Khảo sát nhân khẩu học và y tế, KFR = Báo cáo phát hiện chính, MICS = Khảo sát nhiều chỉ số 
cụm, MIDHS = Khảo sát nhân khẩu và sức khỏe đa chỉ số, NFHS = Khảo sát sức khỏe gia đình quốc 
gia. 
a Chỉ tham khảo sáu thành phố. 

 
 
b Chỉ tham khảo Banten và Yogykarta. 
c  Theo UNICEF, dữ liệu khác với định nghĩa chuẩn hoặc chỉ tham khảo một phần của một 
quốc gia. 
* Dữ liệu từ vòng thứ tư của MICS (MICS4, 2009–2012) bao gồm trong bảng đã được 
tính toán lại theo định nghĩa chỉ số được sử dụng trong các khảo sát MICS3, để đảm bảo 
khả năng so sánh giữa các quốc gia. Trong định nghĩa này, các hoạt động lấy nước hoặc 
thu củi được phân loại là công việc gia đình hơn là hoạt động kinh tế. Theo cách tiếp cận 
này, một đứa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 14 sẽ phải tham gia lấy nước hoặc thu nhặt củi 
trong ít nhất 28 giờ mỗi tuần để được coi là người lao động trẻ em. Tổng hợp tiểu vùng 
không thể tính được do thiếu dữ liệu về dân số từ 5-17 tuổi. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 8.2 Một số chỉ số MTPTBV 8: Khoảng cách giới về tiền lương 
Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
bền vững, có sự tham gia và được duy trì 
liên tục, việc làm đầy đủ và năng suất, việc 
làm bền vững cho tất cả mọi người

Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, đảm bảo có việc làm tốt, đầy 
đủ và hiệu quả cho tất cả phụ nữ và nam giới, bao gồm cả 
thanh niên và người khuyết tật, và hưởng lương công bằng 
cho công việc có giá trị như nhau

Chỉ số 8.5.1: Thu nhập trung bình theo giờ của 
lao động nam và nữ, theo nghề nghiệp, tuổi và 
người khuyết tật

Nguồn: 
Tất cả các cột: ILO, ILOSTAT. Có tại: http://www.ilo.org/ilostat/ (Truy cập Tháng 7 2017). 

Chú thích:
Một chỉ số bổ sung được bao gồm trong bảng này: Khoảng cách tiền lương giới tính (chênh lệch thu 
nhập hàng tháng của nam và nữ theo tỷ lệ thu nhập hàng tháng của nam)
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 8.2 Một số chỉ số SDG 8: Khoảng cách giới về tiền lương  

Nguồn:  
Tất cả các cột: ILO, ILOSTAT. Có tại: http://www.ilo.org/ilostat/ (Truy cập Tháng 7 2017). 

Chú thích: 
Một chỉ số bổ sung được bao gồm trong bảng này: Khoảng cách tiền lương giới tính (chênh lệch thu nhập 
hàng tháng của nam và nữ theo tỷ lệ thu nhập hàng tháng của nam) 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 

 

Mục tiêu 8:   Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
bền vững, có sự tham gia và được duy trì 
liên tục, việc làm đầy đủ và năng suất, việc 
làm bền vững cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, đảm bảo có việc làm tốt, 
đầy đủ và hiệu quả cho tất cả phụ nữ và nam giới, bao 
gồm cả thanh niên và người khuyết tật, và hưởng lương 
công bằng cho công việc có giá trị như nhau 

Chỉ số 8.5.1: Thu nhập trung bình theo giờ của lao động 
nam và nữ, theo nghề nghiệp, tuổi và người khuyết tật 

 
Thu nhập theo giờ trung bình của nhân viên theo giới tính (bằng đơn vị 

tiền quốc gia) 

Thu nhập trung bình hàng 
tháng của nhân viên theo giới 

tính (bằng đô la Mỹ) 

Khoảng cách giới về  tiền 
lương ( Sự khác biệt của các 
khoản chi tiêu hàng tháng 

của nam và nữ theo tỷ lệ thu 
nhập hàng tháng của nam 

giới (%)) 
 

Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm gần đây nhất 

 
Nam Năm Nữ Năm Nam Năm Nữ Năm Nam Năm Nữ Năm 

Đầu 
tiên Năm 

Mới 
nhất Năm 

Các nền kinh tế phát triển                 
Úc …  …  …  …  …  …  …  …  
Nhật …  …  …  …  3.081

,0 
(2016) 2.248

,0 
(2016) 36,

5 
(2000) 27,0 (2016) 

New Zealand …  …  …  …  3.780
,0 

(2016) 2.652
,0 

(2016) 33,
2 

(2000) 29,8 (2016) 
Đông và Đông Bắc Á                 
Cộng hòa nhân dân 
 Trung Hoa 

…  …  …  …  …  …  …  …  

Hồng Kông, Trung Quốc …  …  …  …  …  …  …  …  
Macau, Trung Quốc …  …  …  …  …  …  …  …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
 Triều Tiên 

…  …  …  …  3.342
,0 

(2015) 2.088
,0 

(2015) …  37,5 (2015) 

Mông Cổ …  …  …  …  434,0 (2015) 386,0 (2015) 7,6 (2000) 11,1 (2015) 
Hàn Quốc 16.312,9 (2009) 10.589

,0 
(2009) 20.734,0 (2015) 13.545,0 (2015) …  …  …  …  

Bắc và Trung Á                 
Armenia …  …  …  …  249,0 (2015) 166,0 (2015) 48,

1 
(2000) 33,3 (2015) 

Azerbaijan …  …  …  …  395,0 (2016) 199,0 (2016) 54,
2 

(2000) 49,6 (2016) 
Georgia …  …  …  …  555,0 (2014) 350,0 (2014) 45,

7 
(2000) 36,9 (2014) 

Kazakhstan …  …  …  …  684,0 (2015) 451,0 (2015) 39,
2 

(2003) 34,2 (2015) 
Cộng hoà Kyrgyz …  …  …  …  223,0 (2016) 168,0 (2016) …  24,7 (2016) 
Liên bang Nga …  …  217,0 (2015) 164,0 (2015) …  …  …  …  
Tajikistan …  …  …  …  …  …  …  …  
Turkmenistan …  …  …  …  …  …  …  …  
Uzbekistan …  …  …  …  …  …  …  …  
Thái Bình Dương                 
Samoa thuộc Mỹ …  …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Cook …  …  …  …  …  …  …  …  
Fiji …  …  …  …  …  …  …  …  
Polynésie thuộc Pháp …  …  …  …  2.1

33,
0 

(2003) 1.906
,0 

(2003) …  10,6 (2003) 
Guam …  …  …  …  …  …  …  …  
Kiribati …  …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Marshall …  …  …  …  …  …  …  …  
Liên bang Micronesia …  …  …  …  …  …  …  …  
Nauru …  …  …  …  …  …  …  …  
New Caledonia …  …  …  …  …  …  …  …  
Niue …  …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  …  …  …  …  …  
Palau …  …  …  …  …  …  …  …  
Papua New Guinea …  …  …  …  …  …  …  …  
Samoa …  …  …  …  653

,0 
(2012) 560,0 (2012) …  14,2 (2012) 

Quần đảo Solomon …  …  …  …  …  …  …  …  
Tonga …  …  …  …  …  …  …  …  
Tuvalu …  …  …  …  …  …  …  …  
Vanuatu …  …  …  …  …  …  …  …  
Nam và Tây Nam Á                 
Afghanistan …  …  …  …  …  …  …  …  
Bangladesh …  …  …  …  169,0 (2015) 155,0 (2015) …  8,3 (2015) 
Bhutan …  …  …  …  …  …  …  …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) …  …  …  …  …  …  …  …  
Maldives …  …  …  …  718,0 (2010) 509,0 (2010) …  29,1 (2010) 
Nepal …  …  …  …  110,0 (2008) 74,0 (2008) 40,

5 
(2008) 32,7 (2008) 

Pakistan 3.653,8 (2002) 2.029,9 (2002) 14.079,4 (2014) 8.209,9 (2014) 151,0 (2016) 93,0 (2016) 39,
5 

(2000) 38,4 (2016) 
Sri Lanka …  …  …  …  131,0 (2010) 107,0 (2010) 12,

2 
(2000) 18,3 (2010) 

Thổ Nhĩ Kz …  …  11,1 (2014) 11,3 (2014) 1.058
,0 

(2014) 1.065
,0 

(2014) 1,4 (2006) -0,7 (2014) 
Đông Nam Á                 
Vương quốc Brunei …  …  …  …  1.708

,0 
(2014) 1.577

,0 
(2014) …  7,8 (2014) 

Campuchia …  …  …  …  131,0 (2012) 106,0 (2012) 11,
6 

(2004) 19,1 (2012) 
Indonesia 1.254.865,0 (2008) 973.642,

0 
(2008) 2.061.258,

0 
(2013) 1.615.889,

0 
(2013) 207,0 (2016) 165,0 (2016) …  20,3 (2016) 

Cộng hòa Dân chủ nhân dân 
Lào 

…  …  …  …  116,0 (2010) 95,0 (2010) …  18,1 (2010) 

Malaysia 9,3 (2009) 9,3 (2011) 12,0 (2015) 12,3 (2015) 603,0 (2016) 578,0 (2016) …  4,1 (2016) 
Myanmar …  …  …  …  …  …  …  …  
Philippines …  …  …  …  150,0 (2016) 155,0 (2016) -3,9 (2001) -3,3 (2016) 
Singapore …  …  …  …  1.995

,0 
(2015) 2.723

,0 
(2015) 28,

1 
(2000) 9,0 (2015) 

Thái Lan …  …  102,0 (2016) 124,0 (2016) 394,0 (2016) 388,0 (2016) 9,5 (2001) 1,5 (2016) 
Đông Timor …  …  …  …  …  …  …  …  
Việt Nam …  …  28,000.0 (2016) 25.000,0 (2016) 237,0 (2016) 213,0 (2016) 12,

6 
(2007) 10,1 (2016) 

Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát 
triển 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

COÁT LOÕI Khoảng cách giới về  tiền 
lương ( Sự khác biệt của các 

khoản chi tiêu hàng tháng 
của nam và nữ theo tỷ lệ thu 
nhập hàng tháng của nam 

giới (%)

207Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương
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Bảng 8.3 Các chỉ số cho SDG 8:  Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ người dân có tài khoản ở một tổ chức tài chính 
Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
bền vững, có sự tham gia và được duy trì 
liên tục, việc làm đầy đủ và năng suất, 
việc làm bền vững cho tất cả mọi người   

 

Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, đạt được việc làm tốt, đầy đủ và hiệu quả 
cho tất cả phụ nữ và nam giới, bao gồm cả thanh niên và người khuyết 
tật, và hưởng lương công bằng cho công việc có giá trị như nhau 
Mục tiêu 8.10:  Tăng cường năng lực của các tổ chức tài chính trong 
nước để khuyến khích và mở rộng việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng, 
bảo hiểm và tài chính cho tất cả mọi người 

 

 
Tỷ lệ thất nghiệp cho nhóm tuổi 15+ (%) 

 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất  
 Nam Nữ Nam Nữ 

Các nền kinh tế phát triển         
Úc 6,5 (2000) 6,1 (2000) 6,1 (2015) 6,1 (2015) 
Nhật 4,9 (2000) 4,5 (2000) 3,6 (2015) 3,1 (2015) 
New Zealand 6,3 (2000) 6,0 (2000) 5,3 (2015) 6,3 (2015) 
Đông và Đông Bắc Á         

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …  …  …  …  

Hồng Kông, Trung Quốc 5,6 (2000) 4,0 (2000) 3,4 (2015) 3,1 (2015) 
Macau, Trung Quốc 8,6 (2000) 4,6 (2000) 2,0 (2015) 1,6 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …  …  …  …  
Mông Cổ 6,2 (2002) 6,2 (2002) 8,2 (2015) 6,7 (2015) 
Hàn Quốc 5,0 (2000) 3,6 (2000) 3,7 (2015) 3,6 (2015) 
Bắc và Trung Á         
Armenia 14,4 (2008) 18,6 (2008) 15,8 (2014) 19,5 (2014) 
Azerbaijan 10,9 (2000) 12,7 (2000) 4,1 (2015) 5,9 (2015) 
Georgia 11,1 (2000) 10,5 (2000) 13,5 (2015) 10,2 (2015) 
Kazakhstan 8,9 (2001) 12,0 (2001) 4,3 (2015) 5,7 (2015) 
Cộng hoà Kyrgyz 11,2 (2002) 14,3 (2002) 6,5 (2015) 9,0 (2015) 
Liên bang Nga 10,8 (2000) 10,4 (2000) 5,8 (2015) 5,3 (2015) 
Tajikistan 12,3 (2009 

0 

10,5 (2009 

0 

…  …  
Turkmenistan …  …  …  …  
Uzbekistan …  …  …  …  
Thái Bình Dương         
Samoa thuộc Mỹ …  …  …  …  
Quần đảo Cook …  …  …  …  
Fiji 4,1 (2004) 6,0 (2004) 6,4 (2007) 12,9 (2007) 
Polynésie thuộc Pháp 10,6 (2002) 13,4 (2002) 21,1 (2012) 22,8 (2012) 
Guam 13,7 (2000) 12,4 (2000) 11,9 (2012) 10,8 (2012) 
Kiribati 12,3 (2005) 18,2 (2005) 27,6 (2010) 34,1 (2010) 
Quần đảo Marshall …  …  4,9 (2011) 4,5 (2011) 
Liên bang Micronesia …  …  …  …  
Nauru 17,0 (2002) 29,7 (2002) 21,4 (2011) 25,5 (2011) 
New Caledonia 12,1 (2009) 16,3 (2009) …  …  
Niue …  …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  …  
Palau …  …  …  …  
Papua New Guinea 4,3 (2000) 1,3 (2000) …  …  
Samoa 4,4 (2001) 6,2 (2001) 7,8 (2012) 10,3 (2012) 
Quần đảo Solomon …  …  …  …  
Tonga 3,6 (2003) 7,4 (2003) …  …  
Tuvalu 4,9 (2002) 8,6 (2002) …  …  
Vanuatu 4,9 (2009) 6,2 (2009) …  …  
Nam và Tây Nam Á         
Afghanistan …  …  6,4 (2011) 16,5 (2011) 
Bangladesh 3,2 (2000) 3,3 (2000) 3,0 (2013) 7,2 (2013) 
Bhutan 1,3 (2001) 3,2 (2001) 1,8 (2015) 3,2 (2015) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 11,2 (2002) 22,4 (2002) 9,3 (2015) 19,5 (2015) 
Maldives 7,9 (2006) 23,8 (2006) 4,8 (2014) 5,9 (2014) 
Nepal 2,3 (2008) 2,0 (2008) 2,6 (2014) 3,4 (2014) 
Pakistan 5,5 (2000) 15,8 (2000) 5,0 (2015) 9,0 (2015) 
Sri Lanka 5,9 (2000) 11,4 (2000) 3,0 (2015) 7,6 (2015) 
Thổ Nhĩ Kz 6,6 (2000) 6,3 (2000) 9,2 (2015) 12,6 (2015) 
Đông Nam Á         
Vương quốc Brunei …  …  1,3 (2011) 2,4 (2011) 
Campuchia 2,1 (2000) 2,8 (2000) 0,1 (2014) 0,1 (2014) 
Indonesia 5,7 (2000) 6,7 (2000) 5,8 (2014) 6,3 (2014) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 1,3 (2005) 1,4 (2005) …   …  
Malaysia 3,0 (2000) 3,1 (2000) 2.9 (2015) 3,4 (2015) 
Myanmar …  …  0,7 (2015) 0,9 (2015) 
Philippines 11,0 (2000) 11,5 (2000) 6,6 (2015) 5,8 (2015) 
Singapore 3,9 (2000) 3,5 (2000) 2,6 (2014) 3,0 (2014) 
Thái Lan 2,4 (2000) 2,3 (2000) 0,9 (2014) 0,8 (2014) 
Đông Timor 8,0 (2001) 13,7 (2001) 2,8 (2010) 4,8 (2010) 
Việt Nam 2,4 (2000) 2,1 (2000) 2,3 (2015) 2,0 (2015) 
 (2000-2009) (2000-2009) (2010-2015)  (2010-2015) 
Châu Á và Thái Bình Dương 6,2  7,8  4,9  6,4  
Các nền kinh tế phát triển 5,1  4,7  4,0  3,6  
Các nền kinh tế đang phát triển 6,4  8,3  4,9  6,8  
Đông và Đông Bắc Á 5,1  3,8  3,8  3,6  
Bắc và Trung Á 10,8  10,8  5,9  5,8  
Thái Bình Dương 4,6  2,8  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á 5,7  10,6  5,5  10,5  
Đông Nam Á 5,2  5,6  4,0  4,1  
Nguồn: Cột 1–12: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Accessed July 
2017); Cột 13–14: Ngân hàng Thế giới, Các chỉ số Phát triển Thế giới. Có sẵn tại: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. (Đã truy cập vào 
tháng 7 năm 2017). 

Bảng 8.3 Các chỉ số cho MTPTBV 8:  Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ người dân có tài khoản ở một tổ chức tài chính

Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 
vững, có sự tham gia và được duy trì liên tục, 
việc làm đầy đủ và năng suất, việc làm bền 
vững cho tất cả mọi người  

Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, đạt được việc làm tốt, đầy đủ và hiệu quả cho tất cả phụ nữ và nam giới, bao 
gồm cả thanh niên và người khuyết tật, và hưởng lương công bằng cho công việc có giá trị như nhau

Mục tiêu 8.10: Tăng cường năng lực của các tổ chức tài chính trong nước để khuyến khích và mở rộng việc 
sử dụng các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tài chính cho tất cả mọi người

Nguồn: 
Cột 1-12: Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có sẵn tại: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Accessed July 2017); Cột 13-14: Ngân hàng Thế giới, 
Các chỉ số Phát triển Thế giới. Có sẵn tại: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. (Đã truy cập vào tháng 7 năm 2017).
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Chỉ số 8.10.2:  Tỷ lệ người lớn (15 tuổi trở lên) có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác hoặc với nhà cung cấp dịch vụ tiền điện thoại di động 

 
Chú thích: 
Khi ước lượng tổng hợp tiểu vùng, năm cho dân số (2000, 2005, 2010 hoặc 2015) được sử dụng gần nhất với năm có sẵn cho dữ liệu. 
a   Tổng hợp tiểu vùng không bao gồm Trung Quốc. 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 

Chỉ số 8.5.2: Tỷ lệ thất nghiệp, theo giới tính, tuổi tác và người khuyết tật 

    Tỷ lệ thất nghiệp cho nhóm tuổi 15-24 (%)             Tỷ lệ thất nghiệp cho nhóm tuổi 25+ (%) 

Tài khoản tại 
một tổ chức tài 
chính theo giới 

tính (% tổng dân 
số 15 tuổi +) 

Năm mới nhất Năm gần đây nhất Năm mới nhất Năm gần đây nhất 2014 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
                  
12,9 (2000) 11,2 (2000) 14,3 (2015) 11,9 (2015) 5,1 (2000) 4,7 (2000) 4,5 (2015) 4,8 (2015) 99,0 98,7 
10,2 (2000) 7,9 (2000) 5,9 (2015) 5,1 (2015) 4,3 (2000) 3,9 (2000) 3,4 (2015) 2,9 (2015) 97,0 96,2 
14,6 (2000) 12,4 (2000) 14,6 (2015) 14,7 (2015) 4,6 (2000) 4,6 (2000) 3,4 (2015) 4,7 (2015) 99,2 99,9 

                  
…  …  …  …  …  …  …  …  76,4 81,4 

11,9 (2000) 10,4 (2000) 10,4 (2014) 8,1 (2014) 4,8 (2000) 3,0 (2000) 3,0 (2014) 2,5 (201
4) 

96,3 96,0 
14,2 (2000) 6,7 (2000) 5,9 (2014) 4,5 (2014

) 
8,0 (2000) 4,1 (2000) 1,6 (2014) 1,0 (201

4) 
… … 

…  …  …  …  …  …  …  …  … … 

12,7 (2002) 12,3 (2002) 16,8 (2015) 19,4 (2015) 4,5 (2002) 4,9 (2002) 7,0 (2015) 5,3 (2015) 93,2 90,3 
13,6 (2000) 9,0 (2000) 11,3 (2015) 10,0 (2015) 4,3 (2000) 2,7 (2000) 3,3 (2015) 2,9 (2015) 93,4 95,4 

                  
32,1 (2008) 43,1 (2008) 30,7 (2014) 44,9 (2014) 11,3 (2008) 15,4 (2008) 13,6 (2014) 16,2 (2014) 14,3 20,7 
18,2 (2007) 10,4 (2007) 11,4 (2015) 15,8 (2015) 6,2 (2007) 4,3 (2007) 3,0 (2015) 4,6 (2015) 25,9 32,6 
21,6 (2000) 20,5 (2000) 28,6 (2015) 35,2 (2015) 9,8 (2000) 9,5 (2000) 11,6 (2015) 8,5 (2015) 39,8 39,6 
25,7 (2002) 19,3 (2002) 3,6 (2013) 4,3 (2013) 6,0 (2002) 9,9 (2002) 4,7 (2013) 6,1 (2013) 55,6 52,0 
19,3 (2002) 21,2 (2002) 12,5 (2015) 19,1 (2015) 8,8 (2002) 12,4 (2002) 5,1 (2015) 7,0 (2015) 18,9 17,9 
19,5 (2000) 22,2 (2000) 15,3 (2015) 16,9 (2015) 9,3 (2000) 8,6 (2000) 4,8 (2015) 4,3 (2015) 70,2 63,8 
19,2 (2009) 13,7 (2009) …  …  10,1 (2009) 9,3 (2009) …  …  9,1 13,9 

…  …  …  …  …  …  …  …  1,6 2,0 
…  …  …  …  …  …  …  …  39,3 42,2 

                  
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 

14,8 (2007) 25,4 (2007) …  …  …  …  …  …  … … 
29,3 (2002) 39,1 (2002) 54,5 (2012 

0 

59,7 (2012) 

0 

6,6 (2002) 7,8 (2002) 14,6 (2012) 15,6 (2012) … … 
29,1 (2002) 27,1 (2002) 29,7 (2011) 28,9 (2011) 10,3 (2002) 7,1 (2002) 8,2 (2011) 13,3 (2011) … … 
37,2 (2005) 46,1 (2005) 47,6 (2010) 61,8 (2010) 6,5 (2005) 10,1 (2005) 19,2 (2010) 22,8 (2010) … … 

…  …  …  …  …  …  …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  7,2 (2016) 9,0 (2016) … … 

31,6 (2002)  (2002) …  …  8,6 (2002) 20,7 (2002) …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 

10,6 (2001) 15,5 (2001) 15,6 (2012) 

) 

25,3 (2012 

) 

2,6 (2001) 3,0 (2001) 6,0 (2012) 

0 

7,1 (2012) 

0 

… … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 

9,9 (2003) 15,1 (2003) …  …  2,0 (2003) 5,8 (2003) …  …  … … 
…  …  …  …  …  …  …  …  … … 

10,2 (2009) 11,2 (2009) …  …  3,2 (2009) 4,5 (2009) …  …  … … 
…  …  …      …  …  …  …  …  3,8 15,8 

  11,1 (2000) 10,3 (2000) 9,5 (2013)   9,4 (2013) 1,0 (2000) 0,7 (2000) 1,6 (2013) 6,2 (2013) 25,2 32,9 
    5,5 (2001) 7,2 (2001) 8,2 (2015) 12,7 (2015) 2,0 (2005) 1,7 (2005) 1,1 (2015) 1,6 (2015) 277 39,0 
  21,2 (2005) 34,0 (2005) 22,3 (2015) 42,5 (2015) 7,0 (2005) 11,5 (2005) 7,6 (2015) 16,0 (2015) 87,1 97,1 
  15,4 (2006) 30,5 (2006) 29,1 (2010) 21,4 (2010) 4,9 (2006) 20,4 (2006) 4,7 (2010) 9,9 (2010) … … 
    4,2 (2008) 2,9 (2008) …   …  1,6 (2008) 1,6 (2008) …  …  31,3 36,7 
  11,1 (2000) 29,2 (2000) 9,4 (2014) 12,9 (2014) 3,4 (2000) 12,3 (2000) 2,8 (2014) 7,1 (2014) 3,0 14,2 
  19,9 (2000) 30,8 (2000) 16,5 (2015) 27,3 (2015) 2,2 (2000) 6,2 (2000) 1,3 (2015) 4,8 (2015) 83,1 82,2 
  13,7 (2000) 11,9 (2000) 16,5 (2015) 22,2 (2015) 4,7 (2000) 3,9 (2000) 7,8 (2015) 10,3 (2015) 44,3 69,0 

                  
  …  …  …  …  …  …  …  …  … … 
  …  …  0,7 (2010) 0,4 (2010) …  …  0,3 (2010)  0,2 (2010) 14,9 10,7 

 19,7 (2000) 20,1 (2000) 21,2 (2013) 22,1 (2013) 2,3 (2000) 2,8 (2000) 2,9 (2013) 2,9 (2013) 34,6 37,2 
  …  …  … … … … …  …  …  …  … … 
8,3 (2000) 8,3 (2000) 9,9 (2015) 11,8 (2015) 1,5 (2000) 1,2 (2000) 1,4 (2015) 1,6 (2015) 83,0 78,1 
  …  …  …  …  …  …  …  …  28,6 17,1 

 22,9 (2000) 29,5 (2000) 14,3 (2014) 16,9 (2014) 7,4 (2000) 6,6 (2000) 4,8 (2014) 3,4 (2014) 22,0 33,9 
  …  …  5,4 (2013) 9,0 (2013) 2,5 (2003) 2,3 (2003) 2,4 (2014) 2,4 (2014) 96,6 96,1 
7,0 (2000) 6,0 (2000) 3,8 (2014) 5,4 (2014) 1,4 (2000) 1,5 (2000) 0,5 (2014) 0,4 (2014) 81,2 75,4 

 20,9 (2001) 27,9 (2001) 11,1 (2010) 20,0 (2010) …  ...  1,9 (2010) 2,7 (2010) … … 
5,0 (2000) 4,6 (2000) 6,8 (2015) 7,3 (2015) 1,6 (2000) 1,5 (2000) 1,4 (2015) 1,1 (2015) 29,8 31,9 

(2000-2009) (2000-2009) (2010-2015) (2010-2015) (2000-2009) (2000-2009) (2010-2015) (2010-2015)   
14,8  14,8  13,0  12,4  4,3  5,1  ---  ---  65,4 61,3 
10,7  8,4  7,9  6,3  4,4  4,0  3,6  3,2  96,7 97,4 
15,1  18,6  13,4  17,0  4,3  5,4  3,5  5,0  63,6 59,1 
13,4  9,3  11,5  10,3  5,3 a 2,8 a 3,3 a 2,9 a 80,7 75,8 
19,4  21.2  14,1  16,4  9,0  8,8  5,0  4,8  53,7 58,3 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
13,4  20,4  12,3  20,0  0.0  0,1  0,0  0,1  39,3 40,4 
15,6  16,7  14,5  15,7  2,7  2,8  2,4  2,1  42,8 32,3 

Chỉ số 8.5.2: Tỷ lệ thất nghiệp, theo giới tính, tuổi tác và người khuyết tật

Chỉ số 8.10.2: Tỷ lệ người lớn (15 tuổi trở lên) có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác 
hoặc với nhà cung cấp dịch vụ tiền điện thoại di động

Chú thích:
Khi ước lượng tổng hợp tiểu vùng, năm cho dân số (2000, 2005, 2010 hoặc 2015) được sử dụng gần nhất với năm có sẵn cho dữ liệu.
a Tổng hợp tiểu vùng không bao gồm Trung Quốc.
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 8.4a Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 8: Phân bố nghề nghiệp theo ngành

Nguồn: 
Tất cả các cột: ILO, chỉ số chính của thị trường lao động, lần thứ 9 ed. (có tại http: // www. ilo.org/
global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm). (Truy cập vào 
tháng 8 năm 2016).

Chú thích:
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.
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Bảng 8.4a Các chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 8: Phân bố nghề nghiệp theo ngành 

 
Nguồn:  
Tất cả các cột: ILO, chỉ số chính của thị trường lao động, lần thứ 9 ed. (có tại http: // www. 
ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm). (Truy cập vào 
tháng 8 năm 2016). 

 
Chú thích: 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 

 Lao động nam trong 
ngành nông nghiệp (%) 

Lao động nữ nữ trong 
ngành nông nghiệp (%) 

Lao động nam trong 
ngành công nghiệp (%) 

Lao động nữ trong 
ngành công nghiệp (%) 

Lao động nam 
trong ngành dịch 

vụ (%) 

Lao động nữ trong  
ngành dịch vụ (%) 

 Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần đây 
nhất 

Các nền kinh tế phát 
triển 

  
 

                     

Úc   6,0 

(2
01
1) 

(2000) 3,5 (2016)  3,4 (2000) 1,7 (2016) 31,3 (2000) 29,4 (2016) 10,6 (2000)   8,0 (2016) 56,6 (2000) 67,2 (2016) 79,9 (2000) 90,5 (2016) 
Nhật  4,7 (2000) 3,9 (2015)  5,5 (2000) 3,2 (2015) 38,0 (2000) 33,9 (2015) 21,5 (2000) 14,6 (2015) 56,7 (2000) 60,8 (2015) 72,4 (2000) 80,6 (2015) 
New Zealand 11,1 (2000) 8,4 (2016)  5,9 (2000) 4,4 (2016) 32,3 (2000) 30,2 (2016) 12,2 (2000)   9,0 (2016) 56,0 (2000) 61,4 (2016) 81,4 (2000) 86,7 (2016) 
Đông và Đông Bắc Á                          
Cộng hòa nhân dân  
Trung Hoa 

 4,5 (2003) 3,6 (2007)  4,2 (2003)  3,5 (2007) 43,5 (2003) 47,0 (2007) 39,3 (2003) 40,5 (2007) 48,9 (2003) 46,2 (2007) 53,3 (2003) 52,5 (2007) 

Hồng Kông,Trung Quốc  0,3 (2000) …   0,2 (2000)   …  27,5 (2000) 19,4 (2016) 10,4 (2000)   3,9 (2016) 72,1 (2000) 80,2 (2016) 89,3 (2000) 95,1 (2016) 
Macau, Trung Quốc  0,2 (2000) 0,0 (2014)  0,1 (2000)  0.0 (2014) 26,5 (2000) 22,1 (2016) 30,2 (2000)   4,7 (2016) 73,3 (2000) 77,8 (2016) 69,6 (2000) 95,2 (2016) 
Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên 

  …  …    …    …    …    …    …      …      …    …     …  …  

Mông Cổ 50,6 (2000) 32,5 (2016) 46,5 (2000) 28,0 (2016) 16,8 (2000) 24,7 (2016) 11,3 (2000) 12,7 (2016) 32,6 (2000) 42,9 (2016) 42,2 (2000) 59,3 (2016) 
Hàn Quốc  9,5 (2000) 5,0 (2016) 12,2  (2000)  4,8 (2016) 34,5 (2000) 33,4 (2016) 19,2 (2000) 13,3 (2016) 56,1 (2000) 61,7 (2016) 68,6 (2000) 81,8 (2016) 
Bắc và Trung Á                         
Armenia 47,6 (2002) 31,3 (2015) 42,6 (2002) 40,0 (2015) 22,1 (2002) 23,4 (2015) 11,3 (2002)   7,6 (2015) 30,3 (2002) 45,5 (2015) 46,1 (2002) 52,4 (2015) 
Azerbaijan 36,4 (2000) 31,0 (2015) 46,1 (2000) 42,1 (2015) 13,9 (2000) 21,8 (2015)   7,5 (2000)   5,9 (2015) 49,7 (2000) 47,2 (2015) 46,4 (2000) 52,1 (2015) 
Georgia 47,0 (2000) 48,0 (2014) 57,5 (2000) 54,1 (2014) 15,2 (2000) 15,1 (2014)   4,1 (2000)   4,4 (2014) 37,8 (2000) 36,9 (2014) 38,2 (2000) 41,5 (2014) 
Kazakhstan 36,8 (2001) 18,9 (2015) 34,2 (2001) 17,1 (2015) 22,5 (2001) 29,1 (2015)   9,7 (2001) 11,5 (2015) 40,8 (2001) 52,1 (2015) 56,1 (2001) 71,4 (2015) 
Cộng hoà Kyrgyz 51,7 (2000) 27,5 (2015) 54,8 (2000) 31,9 (2015) 13,0 (2000) 27,8 (2015)   7,3 (2000) 10,8 (2015) 35,3 (2000) 44,7 (2015) 38,0 (2000) 57,3 (2015) 
Liên bang Nga 17,1 (2000) 8,3 (2016) 11,7 (2000)  5,0 (2016) 34,7 (2000) 37,2 (2016) 21,7 (2000) 16,1 (2016) 48,2 (2000) 54,5 (2016) 66,5 (2000) 78,9 (2016) 
Tajikistan 41,8 (2004) 41,1 (2009) 75,1 (2004) 68,5 (2009) 27,1 (2004) 23,4 (2009)   4,8 (2004)   5,4 (2009) 30,8 (2004) 35,0 (2009) 19,7 (2004) 25,9 (2009) 
Turkmenistan   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Uzbekistan   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Thái Bình Dương                          
Samoa thuộc Mỹ   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Quần đảo Cook   …  6,4 (2011)   …   1,8 (2011) …  17,7 (2011)    …    5,0 (2011)     …  75,9 (2011)    …  93,3 (2011) 
Fiji  1,9 (2000) 1,3 (2007)  0,7 (2000)  0,4 (2007) 28,4 (2000) 27,7 (2007) 35,5 (2000) 22,0 (2007) 69.6 (2000) 71,0 (2007) 63,8 (2000) 77,6 (2007) 
Polynésie thuộc Pháp   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Guam   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Kiribati  3,7 (2000) 32,1 (2010)  1,1 (2000)  9,0 (2010) 10,0 (2000)  9,1 (2010)  3,1 (2000) 25,3 (2010) 81,8 (2000) 58,8 (2010) 95,8 (2000) 65,7 (2010) 
Quần đảo Marshall   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Liên bang Micronesia   …  …    …    …    ...    …     …      …      …    …     …  …  
Nauru   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
New Caledonia   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Niue 11,4 (2001) …   5,8 (2001)   …  28,7 (2001)   …   8,7 (2001)     …  59,4 (2001)   …  85,1 (2001) …  
Quần đảo Bắc 
Mariana 

  …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Palau  9,6 (2000) …   3,1 (2000)   …  20,7 (2000)   …   2,6      …  69,7 (2000)   …  94,4 (2000) …  
Papua New Guinea   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Samoa 50,3 (2001) 6,5 (2014) 15,8 (2001)  3,5 (2014) 14,8 (2001) 19,0 (2014) 30,9 (2001)   7,6 (2014) 33,3 (2001) 74,5 (2014) 51,2 (2001) 89,0 (2014) 
Quần đảo Solomon     …  …    …    …  …    …     …      …      …    …     …  …  
Tonga 50,6 (2003) …  4,6 (2003)   …  13,5 (2003)   …  55,3 (2003)     …  35,8 (2003)   …  40,0 (2003) …  
Tuvalu     …  …   …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Vanuatu 59,2 (2009) …  62,3 (2009)   …  10,5 (2009)   …   2,5 (2009)     …  29,4 (2009)   …  33,3 (2009) …  
Nam và Tây Nam Á                         
Afghanistan   …  …    …    …    …    …     …      …      …    …     …  …  
Bangladesh 53,3 (2000) 41,7 (2012) 76,9 (2000) 53,5 (2012) 11,0 (2000) 19,6 (2012)   9,0 (2000) 23,7 (2012) 30,3 (2000) 38,7 (2012) 12,1 (2000) 22,8 (2012) 
Bhutan 71,0 (2003) 51,3 (2015) 88,7 (2003) 65,7 (2015)   4,1 (2003) 10,1 (2015)   1,3 (2003)   9,2 (2015) 24,9 (2003) 38,6 (2015) 10,0 (2003) 25,1 (2015) 
Iran (Cộng hòa Hồi 
giáo) 22,6 (2005) 17,1 (2015) 33,6 (2005) 22,8 (2015) 30,8 (2005) 34,2 (2015) 28,3 (2005) 23,8 (2015) 46,5 (2005) 48,7 (2015) 38,0 (2005) 53,4 (2015) 

Maldives 17,9 (2000) 19,6 (2010)  5,4 (2000)  6,6 (2010) 16,4 (2000) 15,1 (2010) 24,1 (2000) 16,6 (2010) 55,8 (2000) 62,2 (2010) 39,0 (2000) 56,1 (2010) 
Nepal 60,2 (2001) 62,1 (2018) 72,8 (2001) 84,3 (2018) 13,1 (2001) 15,5 (2018) 13,7 (2001)   6,8 (2018) 26,4 (2001) 22,4 (2018) 13,3 (2001) 9,0 (2018) 
Pakistan 44,4 (2000) 32,0 (2015) 72,9 (2000) 71,8 (2015) 19,5 (2000) 26,8 (2015)  9,0 (2000) 14,7 (2015) 36,1 (2000) 41,2 (2015) 18,1 (2000) 13,6 (2015) 
Sri Lanka 31,8 (2002) 25,3 (2016) 40,0 (2002) 30,4 (2016) 21,5 (2002) 26,9 (2016) 24,3 (2002) 25,4 (2016) 28,0 (2002) 47,8 (2016) 25,0 (2002) 44,2 (2016) 
Thổ Nhĩ Kz 27,0 (2000) 15,5 (2016) 60,5 (2000) 28,7 (2016) 28,0 (2000) 31,6 (2016) 13,2 (2000) 15,9 (2016) 45,0 (2000) 53,0 (2016) 26,4 (2000) 55,4 (2016) 
Đông Nam Á                         
Vương quốc Brunei  2,1 (2001) 0,6 (2014)  0,3 (2001)  0,4 (2014) 28,6 (2001) 24,3 (2014) 11,2 (2001) 11,0 (2014) 69,3 (2001) 74,9 (2014) 88,4 (2001) 88,5 (2014) 
Campuchia 72,4 (2000) 52,9 (2010) 74,9 (2000) 55,4 (2010)   7,1 (2000) 17,0 (2010)   9,6 (2000) 15,5 (2010) 20,4 (2000) 30,1 (2010) 15,5 (2000) 29,1 (2010) 
Indonesia 44,4 (2000) 32,9 (2016) 46,7 (2000) 30,1 (2016) 19,0 (2000) 25,0 (2016) 15,0 (2000) 15,2 (2016) 36,7 (2000) 42,1 (2016) 38,3 (2000) 54,7 (2016) 
Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào 

69,2 (2010)     …  73,5 (2010)   …    9,9 (2010)   …   6,7 (2010)     …  21,0 (2010)   …  19,5 (2010) …  

Malaysia 20,7 (2000) 14,2 (2016) 14,0 (2000)  6,8 (2016) 33,9 (2000) 32,1 (2016) 28,9 (2000) 20,0 (2016) 45,4 (2000) 53,7 (2016) 57,0 (2000) 73,1 (2016) 
Myanmar   …  52,6 (2015)   …  50,0 (2015)   …  18,4 (2015)    …  14,4 (2015)     …  28,6 (2015)    …  34,9 (2015) 
Philippines 45,0 (2000) 33,2 (2016) 23,9 (2000) 17,3 (2016) 18,0 (2000) 22,2 (2016) 13,3 (2000) 10,0 (2016) 37,0 (2000) 44,6 (2016) 62,8 (2000) 72,8 (2016) 
Singapore   1,2 (2001)    … (2013)  0,5 (2001)   … (2013) 29,2 (2001) 20,0 (2013) 20,7 (2001) 11,8 (2013) 69,6 (2001) 78,6 (2013) 78,8 (2001) 87,5 (2013) 
Thái Lan 49,5 (2000) 35,3 (2016) 47,3 (2000) 30,7 (2016) 18,5 (2000) 25,2 (2016) 17,1 (2000) 19,7 (2016) 32,0 (2000) 39,3 (2016) 35,5 (2000) 49,3 (2016) 
Đông Timor 82,3 (2001) 37,7 (2013) 79,9 (2001) 45,9 (2013)   4,3 (2001) 15,4 (2013)  3,1 (2001)   7,4 (2013)   9,6 (2001) 45,3 (2013) 15,1 (2001) 44,6 (2013) 
Việt Nam 64,2 (2000) 40,3 (2016) 66,3 (2000) 43,5 (2016) 14,7 (2000) 28,5 (2016) 10,1 (2000) 20,8 (2016) 21,1 (2000) 31,2 (2016) 23,6 (2000) 35,7 (2016) 
Châu Á và  
Thái Bình Dương 

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

Các nền kinh tế  
phát triển 

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

Các nền kinh tế đang  
phát triển 

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

Đông và Đông Bắc Á   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
Bắc và Trung Á   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
Thái Bình Dương   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
Nam và Tây Nam Á   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
Đông Nam Á   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

Lao động nữ trong 
ngành nông nghiệp (%)

210



Bảng 8.4b Chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 8: Lao động tự do phân theo tình trạng việc làm 

 Nguồn: 
Tất cả các cột: Niên giám thống kê cho Châu Á và Thái Bình Dương năm 2017, Phòng Thống kê ESCAP, 
www.unescap.org/stat/data/.

Chú thích:
1 Định nghĩa: Lao động nam làm việc trên tài khoản của họ hoặc với một hoặc một vài đối tác, giữ loại 
công việc được định nghĩa là "công việc tự làm" (nghĩa là, công việc mà thù lao phụ thuộc trực tiếp 
vào lợi nhuận thu được từ hàng hóa và các dịch vụ được sản xuất), và, trong khả năng này, đã tham 
gia vào một cơ sở liên tục một hoặc nhiều người để làm việc cho họ như là (các) nhân viên.
2 Định nghĩa: Lao động nữ làm việc trên tài khoản của mình hoặc với một hoặc một vài đối tác, giữ loại 
công việc được xác định là "công việc tự làm" (nghĩa là, công việc mà tiền công phụ thuộc trực tiếp 
vào lợi nhuận thu được từ hàng hóa và các dịch vụ được sản xuất), và, trong khả năng này, đã tham 
gia vào một cơ sở liên tục một hoặc nhiều người để làm việc cho họ như là (các) nhân viên. Hệ thống 
(QUIPUSTAT), với các bổ sung từ các trang web của các cơ quan thống kê quốc gia. 

3 Định nghĩa: Lao động nam, làm việc cho bản thân họ hoặc với một hoặc nhiều đối tác, giữ loại công 
việc được xác định là "công việc tự kinh doanh" và không liên tục làm việc cho bất kỳ nhân viên nào.
4 Định nghĩa: Lao động nữ, làm việc cho bản thân họ hoặc với một hoặc nhiều đối tác, giữ loại công 
việc được định nghĩa là "công việc tự kinh doanh" và không liên tục làm việc cho bất kỳ nhân viên nào.
5 Định nghĩa: Người lao động nam có "công việc tự kinh doanh" làm công nhân riêng trong một cơ sở 
định hướng thị trường do một người họ hàng sống trong cùng một hộ gia đình điều hành.
6 Định nghĩa: Lao động nữ giữ "công việc tự kinh doanh" làm công nhân riêng trong một cơ sở định 
hướng thị trường do một người họ hàng sống trong cùng một hộ gia đình điều hành.
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.

 

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương211 
 

 

 
            Bảng 8.4b Chỉ số bổ sung cho MTPTBV số 8: Việc làm tự tạo phân theo tình trạng việc làm  

 Nguồn:  
Tất cả các cột: Niên giám thống kê cho Châu Á và Thái Bình Dương năm 2017, Phòng Thống kê 
ESCAP, www.unescap.org/stat/data/. 
Chú thích: 1 Định nghĩa: Lao động nam làm việc trên tài khoản của họ hoặc với một hoặc một vài đối tác, giữ 
loại công việc được định nghĩa là "công việc tự làm" (nghĩa là, công việc mà thù lao phụ thuộc trực 
tiếp vào lợi nhuận thu được từ hàng hóa và các dịch vụ được sản xuất), và, trong khả năng này, đã 
tham gia vào một cơ sở liên tục một hoặc nhiều người để làm việc cho họ như là (các) nhân viên. 

3 Định nghĩa: Lao động nam, làm việc cho bản thân họ hoặc với một hoặc nhiều đối tác, giữ loại công 
việc được xác định là "công việc tự kinh doanh" và không liên tục làm việc cho bất kz nhân viên nào. 4 Định nghĩa: Lao động nữ, làm việc cho bản than họ hoặc với một hoặc nhiều đối tác, giữ loại công 
việc được định nghĩa là “công việc tự kinh doanh” và không liên tục làm việc cho bất kz nhân viên nào. 5 Định nghĩa: Người lao động nam có “công việc tự kinh doanh” làm công nhân riêng trong một cơ 
sở định hướng thị trường do một người họ hàng sống trong cùng một hộ gia đình điều hành. 6 Định nghĩa: Lao động nữ giữ “công việc tự kinh doanh” làm công nhân riêng trong một cơ sở định 
hướng thị trường do một người họ hàng sống trong cùng một hộ gia đình điều hành. 

 
Nam làm chủ 1 Nữ làmchủ 2 Người tự kinh doanh là 

nam3 
Người tự kinh doanh là 

nữ4 
Nhân viên gia đình 

là nam5 
Nhân viên gia đình là 

nữ6 

 Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Các nền kinh tế phát 
triển 

  
 

                     

Úc    4,4 

(2
01
1) 

(2000) 3,4 (2008) 2,8 (2000) 2,1 (2008) 11,8 (2000) 10,6 (2008) 6,9 (2000) 6,6 (2008) 0,6 (2000) 0,2 (2011) 1,1 (2000) 0,3 (2011) 
Nhật 3,9 (2000) 5,1 (2008) 1,3 (2000) 1,0 (2008) 12,0 (2000)   … (2008) 6,5 (2000) 4,6 (2008) 1,7 (2000) 1,0 (2011) 10,6 (2000) 5,6 (2011) 
New Zealand 9,1 (2000) 6,7 (2008) 4,5 (2000) 3,1 (2008) 15,9 (2000) 13,8 (2008) 8,8 (2000) 8,1 (2008) 0,5 (2000) 0,7 (2011) 1,3 (2000) 1,3 (2011) 
Đông và Đông Bắc Á                         
Cộng hòa nhân dân  
Trung Hoa 

 …     …    …    …    …    …    …   …   …   …  …  …  

Hồng Kông, Trung Quốc 7,2 (2000) 5,1 (2012) 1,7 (2000) 1,4 (2012)   7,2 (2000) 9,3 (2012) 2,2 (2000) 3,5 (2012) 0,1 (2000) 0,1 (2012) 1,2 (2000) 0,8 (2012) 
Macau, Trung Quốc 5,6 (2000) 4,6 (2011) 0,9 (2000)   … (2011)   9,3 (2000) 5,7 (2011) 4,2 (2000) 2,2 (2011) 0,2 (2000) 0,1 (2011) 2,9 (2000) 0,6 (2011) 
Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên 

  …     …     …  1,5      …     …    …   …   …   …  …  …  

Mông Cổ 1,7 (2000) 1,6 (2011) 0,8 (2000) 0,8 (2011) 43,9 (2000) 26,2 (2011) 16,3 (2000) 18,2 (2011) 14,0 (2000) 30,9 (2011) 38,6 (2000) 34,2 (2011) 
Hàn Quốc 9,6 (2000)   … (2008) 3,0 (2000) 3,5 (2008) 24,1 (2000) 22,0 (2008) 16,2 (2000) 14,5 (2008) 2,0 (2000) 1,2 (2011) 19,2 (2000) 10,7 (2011) 
Bắc và Trung Á                         
Armenia 0,7 (2008) 1,0 (2012) 0,1 (2008) 0,3 (2012) 28,9 (2008) 30,2 (2011) 30,0 (2008) 29,3 (2011) …  …  …   … (2005) 
Azerbaijan 4,5 (2003) 4,9 (2008) 4,3 (2003) 0,9 (2008) 43,5 (2003) 47,4 (2008) 43,5 (2003) 62,1 (2008) 17,2 (2003) 16,8 (2005) 20,7 (2003) 16,8 (2010) 
Georgia 2,6 (2000) 2,0 (2010) 0,4 (2000) 0,5 (2010) 35,4 (2000) 44,4 (2010) 25,1 (2000) 26,5 (2010) 22,7 (2000) 16,1 (2010) 36,7 (2000) 34,2 (2010) 
Kazakhstan 1,2 (2001) 2,9 (2012) 0,5 (2001) 1,4 (2012) 35,0 (2001) 28,0 (2012) 43,2 (2001) 29,5 (2012) 0,9 (2001) 0,5 (2012) 1,2 (2001)   0,4 (2012) 
Cộng hoà Kyrgyz 2,0 (2002) 1,5 (2006) 1,0 (2002) 0,6 (2006) 45,6 (2002) 38,6 (2006) 23,8 (2002) 27,8 (2006) 6,5 (2002) 8,8 (2006) 15,9 (2002) 19,3 (2006) 
Liên bang Nga 1,3 (2000) 1,8 (2008) 0,6 (2000) 1,1 (2008)  7,3 (2000) 5,8 (2008) 8,0 (2000)   5,3 (2008) 0,2 (2000) 0,1 (2008) 0,1 (2000)   0,1 (2008) 
Tajikistan 0,6 (2009)   …  0,1 (2009)   …  17,9 (2003) 51,2 (2009) 18,9 (2003) 40,8 (2009) 24,5 (2003) 0,5 (2009) 33,5 (2003)   0,3 (2009) 
Turkmenistan   …    …  …    …   …      …  …  …  …  …  …  …  
Uzbekistan   …    …  …    …   …      …  …  …  …  …  …  …  
Thái Bình Dương                         
Samoa thuộc Mỹ   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Cook   …    …  …    …   …    …    …  …  1,4 (2006) 1,1 (2011) 1,1 (2006)   0,7 (2011) 
Fiji 1,7 (2002) 1,6 (2008) 1,0 (2002) 0,9 (2008) 28,8 (2002) 28,9   (2008) 20,0 (2002) 16,4 (2008) 9,8 (2002) 10,5 (2008) 26,9 (2002) 26,2 (2008) 
Polynésie thuộc Pháp   …    …  …    …  19,2 (2002) 18,0  

18,0 
(2007) 13,4 (2002) 12,0 (2007) 2,1 (2002) 0,4 (2007) 3,0 (2002)   0,4 (2007) 

Guam   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Kiribati   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Marshall   …    …  0,0 (2000)   …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Liên bang Micronesia   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Nauru   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
New Caledonia   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Niue   …    …  …    …   …    …    …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Palau   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Papua New Guinea   …    …  …    …   …    …  …  …  …  …  …  …  
Samoa 4,6 (2001) 1,3 (2011) 5,2 (2001) 1,8 (2011)   6,0 (2008)   …  1,3 (2008) …  51,2 (2001) 45,2 (2008) 35,7 (2001)  4,3 (2008) 
Quần đảo Solomon   …    …    …    …    …    …     …  …  …  …  …  …  
Tonga 1,3 (2003)   …  0,9 (2003)   …  34,2 (2003)   …  40,1 (2003) …  18,0 (2003) …  19,4 (2003) …  
Tuvalu 2,2 (2002)   …  0,8 (2002)   …    2,0 (2002)   …  1,5 (2002) …    0,2 (2002)  …  0,1 (2002) …  
Vanuatu 1,8 (2009)   …  1,0 (2009)   …  58,1 (2009)   …  65,3 (2009) …    8,5 (2009)  …  9,2 (2009) …  
Nam và Tây Nam Á                         
Afghanistan   …    …    …    …    …    …     …    …  …  …  …    …  
Bangladesh 0,3 (2000) 0,3 (2005) 0,1 (2000) 0,1 (2005) 49,6 (2000) 74,8 (2005) 11,0 (2000) 26,4 (2005) 10,1 (2000) 9,7 (2005) 73,2 (2000) 60,1 (2005) 
Bhutan 0,3 (2006) 20,8 (2012) 0,0 (2006) 18,2 (2012) 13,4 (2006) 34,6 (2012) 15,0 (2006) 64,3 (2012) 46,0 (2006) 3,4 (2012) 64,7 (2006)   3,2 (2012) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 6,3 (2007) 5,7 (2008) 0,9 (2007) 0,9 (2008) 34,4 (2007) 35,1 (2008) 23,4 (2007) 22,7 (2008) 5,4 (2007) 4,8 (2008) 32,7 (2007) 29,7 (2008) 
Maldives 4,5 (2000) 4,8 (2006) 1,1 (2000) 1,1 (2006) 54,9 (2000) 11,6 (2006) 35,1 (2000) 24,1 (2006) 1,3 (2000) 7,9 (2006)   3,4 (2000) 22,9 (2006) 
Nepal 3,9 (2001)   …  3,7 (2001)   …  56,7 (2001)   …  70,6 (2001)   …  5,7 (2001) …  12,9 (2001)   …  
Pakistan 0,9 (2000) 1,2 (2008) 0,1 (2000) 0,0 (2008) 46,4 (2000) 39,6 (2008) 16,7 (2000) 12,8 (2008) 16,7 (2000) 19,7 (2008) 50,1 (2000) 65,0 (2008) 
Sri Lanka 3,1 (2000) 3,8 (2012) 0,8 (2000) 0,9 (2012) 33,8 (2000) 35,6 (2012) 17,2 (2000) 23,6 (2012) 6,5 (2000) 3,7 (2012) 26,5 (2000) 19,4 (2012) 
Thổ Nhĩ Kz 6,8 (2000) 6,5 (2012) 0,7 (2000) 1,3 (2012) 29,4 (2000) 22,3 (2012) 11,8 (2000) 10,8 (2012) 10,4 (2000) 4,6 (2012) 52,1 (2000) 33,6 (2012) 
Đông Nam Á                         
Vương quốc Brunei   …    …    …    …    …    …    …     …  …  …  …    …  
Campuchia 0,3 (2000) 0,0 (2012) 0,0 (2000) 0,0 (2012) 54,3 (2000) 50,0 (2012) 28,9 (2000) 60,4 (2012) 26,6 (2000) 8,8 (2012) 59,0 (2000) 9,3 (2012) 
Indonesia 4,2 (2001) 3,9 (2009) 1,1 (2001) 1,3 (2009) 52,1 (2001) 53,6 (2009) 31,1 (2001) 34,5 (2009) 8,1 (2001) 8,1 (2009) 38,6 (2001) 32,4 (2009) 
Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào 

0,4 (2005)   …  0,2 (2005)   …  57,4 (2005)   …  26,7 (2005)   …  26,8 (2005) …  65,0 (2005)   …  

Malaysia 4,2 (2000) 5,0 (2012) 0,8 (2000) 1,5 (2012) 20,1 (2000) 18,7 (2012) 11,6 (2000) 12,9 (2012) 2,7 (2000) 2,6 (2012) 11,1 (2000) 8,5 (2012) 
Myanmar   …    …    …    …    …    …    …    …  …  …  …    …  
Philippines 6,1 (2000) 5,3 (2008) 2,6 (2000) 2,4 (2008) 33,8 (2000) 32,8 (2008) 29,9 (2000) 28,8 (2008) 9,4 (2000) 9.0 (2008) 16,8 (2000) 17,4 (2008) 
Singapore 7,3 (2001) 7,9 (2012) 2,1 (2001) 3,7 (2012) 11,8 (2001) 10,7 (2012) 5,3 (2001) 6,1 (2012) 0,4 (2001) 0.4 (2012)   2,0 (2001)   1,0 (2012) 
Thái Lan 4,7 (2000) 3,6 (2012) 17 (2000) 1,5 (2012) 38,7 (2000) 36,3 (2012) 19,6 (2000) 23,9 (2012) 16,4 (2000) 15,3 (2012) 39,8 (2000) 29,8 (2012) 
Đông Timor   …  1,7 (2010)   …  1,7 (2010)  …    …    …  45,7 (2010) …  27,3 (2010) …  32,4 (2010) 
Việt Nam 0,3 (2000) 3,6 (2012) 0,1 (2000) 1,7 (2012) 55,7 (2000) 44,3 (2012) 30,2 (2000) 46,1 (2012) 21,3 (2000) 12,0 (2012) 53,1 (2000) 23,0 (2012) 
Châu Á và  
Thái Bình Dương 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Các nền kinh tế  
phát triển 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Các nền kinh tế đang  
phát triển 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Đông và Đông Bắc Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Nữ làm chủ 2Nam làm chủ 1 Làm việc cho gia đình 
là nữ 6

Làm việc cho gia 
đình là nam 5

Lao động làm thuê 
là nữ 4

Lao động làm thuê 
là nam 3
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Bảng 8.4c Chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 8: Tỉ số giới tính trong việc làm

Nguồn: 
Tất cả các cột: ESCAP Cơ sở dữ liệu thống kê trực tuyến dựa trên dữ liệu từ ILO, Các chỉ số chính của 
thị trường lao động (KILM), Ấn bản lần thứ 9, ngày 14 tháng 3 năm 2016. Có tại http: //data.unescap.
org / escap_stat /. Truy cập tháng 7 năm 2017.

Chú thích:
Định nghĩa: Tất cả các công nhân nam nắm giữ loại công việc được xác định là "việc làm có trả 
tiền", nơi đương sự nắm giữ các hợp đồng lao động rõ ràng (bằng văn bản hoặc bằng miệng) hoặc 
ngầm định cho họ một khoản thù lao cơ bản không phụ thuộc trực tiếp vào doanh thu của đơn vị 
mà họ làm việc.
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

 

212 | 
 

2 Định nghĩa: Lao động nữ làm việc trên tài khoản của mình hoặc với một hoặc một vài đối tác, giữ 
loại công việc được xác định là “công việc tự làm” (nghĩa là, công việc mà tiền công phụ thuộc trực 
tiếp vào lợi nhuận thu được từ hàng hóa và các dịch vụ được sản xuất), và, trong khả năng này, đã 
tham gia vào một cơ sở liên tục một hoặc nhiều người để làm việc cho họ như là (các) nhân viên. Hệ 
thống (QUIPUSTAT), với các bổ sung từ các trang web của các cơ quan thống kê quốc gia. 

… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 

 
Bảng 8.4c Chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 8: Tỉ số giới tính trong việc làm 

 
Nguồn:  
Tất cả các cột: ESCAP Cơ sở dữ liệu thống kê trực tuyến dựa trên dữ liệu từ ILO, Các chỉ số 
chính của thị trường lao động (KILM), Ấn bản lần thứ 9, ngày 14 tháng 3 năm 2016. Có tại 

 
 
doanh thu của đơn vị mà họ làm việc. 
Định nghĩa: Tất cả các công nhân nữ nắm giữ loại công việc được xác định là "việc làm có trả tiền", nơi 

 Tỷ số giới tính 
của người lao 
động, tổng số 

việc làm 

Tỷ số giới tính người lao 
động, việc làmphi nông 

nghiệp 

Tỷ số giới tính của  nhà 
tuyển dụng Lao động nữ, 

% nữ giới làm việc 
Lao động nam, 

% nam giới làm việc  Số nữ giới làm việc trên 100 
nam giới làm việc 

Nhà tuyển dụng nữ trên 
100 nhà tuyển dụng nam 

 2000 2015 Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Năm đầu 
tiên 

Năm gần 
đây nhất 

Các nền kinh tế phát 
triển 

                  

Úc 77,7 83,8 81,2 (2000) 85,9 (2013) …  …  89,3 (2000) 91,9 (2013) 83,4 (2000) 87,8 (2013) 
Nhật 68,8 75,4 68,4 (2000) 75,1 (2013) …  …  81,4 (2000) 89,1 (2013) 84,3 (2000) 87,2 (2013) 
New Zealand 82,8 90,3 88,4 (2000) 92,3 (2013) …  …  85,2 (2000) 88,4 (2013) 74,1 (2000) 81,4 (2013) 
Đông và Đông Bắc Á                   
Cộng hòa nhân dân  
Trung Hoa 

83,1 79,1 61,1 (2003) 60,6  …  …  …  …  …  …  

Hồng Kông, Trung Quốc 73,2 90,9 73,0 (2000) 81,0  16,8 (2000) 25,3 (2013) 94,4 (2000) 94,4 (2013) 85,5 (2000) 85,6 (2013) 
Macau, Trung Quốc 86,7 95,5 89,3 (2000) 90,8  13,8 (2000) 34,5 (2013) 96,1 (2000) 96,1 (2013) 84,8 (2000) 90,5 (2013) 
Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Triều Tiên 

90,6 91,5 …  …  …  …  …  …  …  …  

Mông Cổ 85,9 84,9 101,8 (2000) 94,3  38,9 (2000) 62,6 (2012) 43,6 (2000) 49,4 (2012) 39,3 (2000) 45,7 (2012) 
Hàn Quốc 69,0 71,6 68,6 (2000) 71,9 (2013) …  …  61,5 (2000) 74,7 (2013) 64,3 (2000) 71,0 (2013) 
Bắc và Trung Á                   
Armenia 85,4 86,7 98,7 (2002) 71,2 (2013) 14,0 (2008) 19,4 (2013)  … 52,1 (2013) 63,1 … 61,9 (2013) 
Azerbaijan 85,8 93,8 75,1 (2000) 76,5 (2013) 86,2 (2003) 71,7 (2013) 31,0 (2003) 29,2 (2013) 34,3 (2003) 37,5 (2013) 
Georgia 86,7 86,6 96,8 (2000) 80,6  13,6 (2000) 23,8 (2013) 36,9 (2000) 38,4 (2013) 37,5 (2000) 38,5 (2013) 
Kazakhstan 92,4 94,4 74,7 (2001) 97,6 (2013) 37,4 (2001) 42,1 (2013) 54,1 (2001) 70,2 (2013) 61,0 (2001) 68,7 (2013) 
Cộng hoà Kyrgyz 79,3 65,8 99,9 (2000) 64,1 (2013) 38,5 (2002) 38,9 (2013) 44,1 (2002) 54,9 (2013) 41,7 (2002) 51,2 (2013) 
Liên bang Nga 94,1 95,4 29,7 (2000) 98,6  40,3 (2000) 50,4 (2013) 90,3 (2000) 93,6 (2013) 89,5 (2000) 91,9 (2013) 
Tajikistan 81,6 78,0 98,7 (2004) 40,7  13,4 (2009) …  47,6 (2003) 58,5 (2009) 57,6 (2003) 47,5 (2009) 
Turkmenistan 68,4 64,7 …  …  …  …  …  …  …  …  
Uzbekistan 69,2 67,6 …  …  …  …  …  …  …  …  
Thái Bình Dương                   
Samoa thuộc Mỹ … … …  …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Cook … … …  91,4  59,3 (2006) 62,0 (2011) 87,1 (2006) 87,9 (2011) 82,4 (2006) 81,4 (2011) 
Fiji 47,4 48,2 49,7 (2000) 51,5  26,6 (2002) 26,6 (2008) 59,7 (2002) 58,9 (2008) 59,7 (2002) 58,9 (2008) 
Polynésie thuộc Pháp 63,8 68,7 …  …  …  …  78,7 (2002) 81,7 (2007) 78,7 (2002) 81,7 (2007) 
Guam 70,5 77,8 …  …  …  …  …  …  …  …  
Kiribati … … 63,3 (2000) 102,9  100,0 (2000) 44,3 (2010) 96,6 (2000) 40,1 (2010) 96,6 (2000) 40,1 (2010) 
Quần đảo Marshall … … …  …  …  …  …  …  …  …  
Liên bang Micronesia … … …  …  …  …  …  …  …  …  
Nauru … … …  …  …  …  …  …  …  …  
New Caledonia 63,2 63,3 …  …  …  …  …  …  …  …  
Niue … … …  …  …  …  …  …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana … … …  …  …  …  …  …  …  …  
Palau … … 65,4 (2000) …  …  …  …  …  …  …  
Papua New Guinea 93,1 92,5 …  …  …  …  …  …  …  …  
Samoa 40,3 37,0 73,9 (2001) 60,4  49,1 (2001) 52,3 (2012) 44,2 (2001) 64,6 (2012) 44,2 (2001) 64,6 (2012) 
Quần đảo Solomon 77,5 80,9 …  …  …  …  …  …  …  …  
Tonga 64,4 70,7 133,9 (2003) …  46,7 (2003) …  …  …  47,5 (2003) …  
Tuvalu … … …  …  20,7 (2002) …  …  …  95,5 (2003) …  
Vanuatu 79,9 76,2 68,2 (2009) …  43,7 (2009) …  29,4 (2009) …  29,4 (2009) …  
Nam và Tây Nam Á                   
Afghanistan 16,0 20,2 …  …  …  …  …  …  …  …  
Bangladesh 60,5 52,4 30,6 (2000) 24,8  12,8 (2000) 9,4 (2011) 8,3 (2000) 49,2 (2011) 15,2 (2000) 26,5 (2011) 
Bhutan 61,7 65,6 38,3 (2003) 

0 

56,0 (2013) 74,1 (2009) 91,5 (2012) 21,1 (2006) 14,3 (2012) 40,9 (2006) 41,2 (2012) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 16,7 19,9 20,4 (2005) 16,1  3,2 (2007) 4,8 (2014) 42,2 (2007) 56,5 (2014) 53,4 (2007) 55,8 (2014) 
Maldives 49,3 70,5 44,0 (2000) 72,2  12,5 (2000) 9,1 (2010) 28,8 (2000) 67,7 (2010) 21,3 (2000) 63,9 (2010) 
Nepal 95,3 103,9 52,2 (2001) 47,2  74,0 (2001) …  12,8 (2001) …  33,7 (2001) …  
Pakistan 16,0 26,8 7,9 (2000) 10,2  2,1 (2000) 0,4 (2008) 33,1 (2000) 22,1 (2008) 36,0 (2000) 39,5 (2008) 
Sri Lanka 46,4 42,2 48,2 (2002) 47,8  12,5 (2000) 13,3 (2013) 55,5 (2000) 51,2 (2013) 56,6 (2000) 55,1 (2013) 
Thổ Nhĩ Kz 38,7 43,6 19,9 (2000) 33,8  6,3 (2003) 8,7 (2014) 35,3 (2000) 60,2 (2014) 53,5 (2000) 68,5 (2014) 
Đông Nam Á                   
Vương quốc Brunei 68,2 63,4 71,7 (2001) 74,9  …  …  …  …  …  …  
Campuchia 105,9 95,4 98,1 (2000) 96,4  11,7 (2000) 76,6 (2008) 12,1 (2000) 30,3 (2012) 18,6 (2000) 41,2 (2012) 
Indonesia 59,8 60,0 59,4 (2000) 62,4 (2013) 15,0 (2001) 30,4 (2013) 29,3 (2001) 33,0 (2013) 35,6 (2001) 38,5 (2013) 
Cộng hòa Dân chủ  
nhân dân Lào 

102,9 105,0 83,8 (2010) …  44,9 (2005) 29,2 (2010) 8,0 (2005) 10,9 (2010) 15,5 (2005) 20,4 (2010) 

Malaysia 53,5 64,4 57,6 (2000) 65,4 (2013) 11,1 (2000) 17,9 (2014) 76,4 (2000) 74,9 (2014) 73,0 (2000) 75,3 (2014) 
Myanmar 98,7 98,4 …  …  …  …  …  …  …  …  
Philippines 59,8 64,6 82,6 (2000) 84,2  24,9 (2000) 32,2 (2013) 50,8 (2000) 55,9 (2013) 50,7 (2000) 59,7 (2013) 
Singapore 68,2 78,9 …  …  20,1 (2001) 42,5 (2013) 90,6 (2001) 8,5 (2013) 80,6 (2001) 81,5 (2013) 
Thái Lan 84,4 82,2 85,1 (2000) 90,4 (2013) 30,3 (2000) 31,5 (2013) 38,8 (2000) 40,7 (2013) 40,2 (2000) 42,0 (2013) 
Đông Timor 48,1 45,9 47,2 (2010) …  46,2 (2010) …  …  19,9

9 
(2010) …  32,2 (2010) 

Việt Nam 94,2 93,5 93,2 (2000) 88,0 (2013) 55,4 (2000) 41,8 (2013) 15,1 (2000) 29,4 (2013) 21,7 (2000) 39,9 (2013) 
Châu Á và  
Thái Bình Dương 

--- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế  
phát triển 

--- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang  
phát triển 

--- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á --- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á --- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương --- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á --- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á --- --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

Tỷ số giới tính người lao động, 
việc làm phi nông nghiệp
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Bảng 9.1 Một số chỉ số MTPTBV 9: Tiếp cận đường nông thôn, truy cập internet và công nghệ di động

Nguồn:
Cột 1: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới. Có tại: https://datacatalog.
worldbank.org/dataset/rural-access-index-rai. Cột 3-13: Cơ sở dữ liệu Liên 
minh Viễn thông Quốc tế (ITU), http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/
default.aspx (Truy cập tháng 8 năm 2016). 

Chú thích:
Tổng hợp là trọng số trung bình của các mục nhập quốc gia, được tính theo dân số cơ sở tương ứng.
Hai chỉ số bổ sung được bao gồm trong bảng này: 1) chỉ số tiếp cận nông thôn; và 2) tỷ lệ dân số sử dụng Internet theo giới 
tính, năm gần nhất có sẵn (%) 
 = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sắn.
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.

Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở 
hạ tầng kiên cố, thúc đẩy 
công nghiệp hóa toàn diện, 
bền vững và tăng cường 
phát minh, sáng kiến

Mục tiêu 9.1: Phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng, đáng tin cậy, bền vững và đàn 
hồi, bao gồm cơ sở hạ tầng khu vực và biên giới, để hỗ trợ phát triển kinh tế và 
phúc lợi con người, tập trung vào việc tiếp cận hợp lý và công bằng cho tất cả 
mọi người

Mục tiêu 9.c: Tăng đáng kể khả năng tiếp cận thông tin và công nghệ truyền 
thông và cố gắng cung cấp truy cập Internet phổ cập với giá cả hợp lý  ở các nước 
kém phát triển nhất vào năm 2020

Chỉ số 9.1.1: Tỷ lệ dân số nông thôn sống 
trong phạm vi 2km của một con đường 
tất cả các mùa

Chỉ tiêu 9.c.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ 
bởi mạng di động, theo công nghệ
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http: //data.unescap.org / escap_stat /. Truy cập tháng 7 năm 2017. 
Chú thích: 
Định nghĩa: Tất cả các công nhân nam nắm giữ loại công việc được xác định là "việc làm có 
trả tiền", nơi đương sự nắm giữ các hợp đồng lao động rõ ràng (bằng văn bản hoặc bằng 
miệng) hoặc ngầm định cho họ một khoản thù lao cơ bản không phụ thuộc trực tiếp vào  

đương sự nắm giữ các hợp đồng lao động rõ ràng (bằng văn bản hoặc bằng miệng) hoặc làm việc cho họ 
một khoản thù lao cơ bản không phụ thuộc trực tiếp vào doanh thu của đơn vị mà họ làm việc. 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

Bảng 9.1: Một số chỉ số SDG 9: Tiếp cận đường nông thôn, truy cập internet và công nghệ di động 

Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng 
kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn 
diện, bền vững và tăng cường phát 
minh, sáng kiến 

Mục tiêu 9.1: Phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng, đáng tin cậy, bền 
vững và đàn hồi, bao gồm cơ sở hạ tầng khu vực và biên giới, để hỗ 
trợ phát triển kinh tế và phúc lợi con người, tập trung vào việc tiếp 
cận hợp lý và công bằng cho tất cả mọi người 
Mục tiêu 9.c: Tăng đáng kể khả năng tiếp cận thông tin và công 
nghệ truyền thông và cố gắng cung cấp truy cập Internet phổ cập 
với giá cả hợp lý  ở các nước kém phát triển nhất vào năm 2020 

Chỉ số 9.1.1: Tỷ lệ dân số nông thôn sống trong phạm vi 
2km của một con đường tất cả các mùa 
 
Chỉ tiêu 9.c.1: Tỷ lệ dân số được bao phủ bởi mạng di 
động, theo công nghệ 

 
Chỉ số truy 

cập nông thôn 

Số người dùng 
Internet trên 100 
dân 

Cố định (có dây) đăng k{ băng 
thông trên 100 dân 

Tỷ lệ dân số sử dụng 
Internet theo giới tính, 
năm gần nhất có sẵn (%) 

Số đăng k{ 
trên thiết bị di 
động trên 100 
dân  

Giá trị Năm khảo 
sát 

Năm đầu 
tiên 

(2000) 

Năm gần 
đây nhất 

(2015) 
Năm đầu tiên Năm gần đây 

nhất Nam Nữ 
Năm đầu 

tiên  
(2000) 

Năm gần 
đây nhất 

(2015) 
Các nền kinh tế phát triển              
Úc …  46,8 84,6 0,6 (2001) 28,5 (2015) 84,2 84,9 (2015) 44,5 132,8 
Nhật 99.0 (2002) 30,0 91,9 0,7 (2000) 30,7 (2015) 92,9 89,3 (2015) 53,1 126,5 
New Zealand 83,0 (2003) 47,4 88,2 0,1 (2000) 31,6 (2015) 81,2 82,2 (2012) 40,0 121,8 
Đông và Đông Bắc Á              
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 97,0 (2003) 1,8 50,3 0,0 (2000) 19,8 (2015) … …  6,7 93,2 
Hồng Kông, Trung Quốc …  27,8 84,9 6,5 (2000) 32,1 (2015) 86,8 83,3 (2015) 80,3 228,8 
Macau, Trung Quốc …  13,6 77,6 0,9 (2000) 29,1 (2015) 82,5 80,9 (2016) 32,7 324,4 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 44,0 (1999) 0,0 … … (2000) …  … …  0,0 12,9 
Mông Cổ 36,0 (2003) 1,3 21,4 0,0 (2000) 7,1 (2015) … …  6,4 105,0 
Hàn Quốc 89,0 (2003) 44,7 89,6 8,4 (2000) 40,2 (2015) 94,6 90,8 (2016) 

92016 
58,3 118,4 

Bắc và Trung Á              
Armenia …  1,3 58,2 0,0 (2001) 9,6 (2015) 60,8 57,8 (2015) 0,6 115,2 
Azerbaijan …  0,1 77,0 0,0 (2002) 19,8 (2015) 81,7 74,7 (2016) 5,2 111,3 
Georgia …  0,5 47,6 0,0 (2001) 14,7 (2015) 49,9 45,5 (2015) 4,1 128,9 
Kazakhstan …  0,7 70,8 0,0 (2003) 13,7 (2015) 76,0 73,3 (2016) 1,3 187,2 
Cộng hoà Kyrgyz …  1,0 30,2 0,0 (2002) 3,7 (2015) … …  0,2 132,8 
Liên bang Nga …  2,0 70,1 0,0 (2002) 18,9 (2015) 77,2 75,7 (2016) 2,2 160,0 
Tajikistan …  0,0 19,0 0,0 (2003) 0,1 (2015) … …  0,0 98,6 
Turkmenistan …  0,1 15,0 0,0 (2008) 0,1 (2015) … …  0,2 145,9 
Uzbekistan 57,0 (2000) 0,5 42,8 0,0 (2003) 6,0 (2015) … …  0,2 73,3 
Thái Bình Dương              
Samoa thuộc Mỹ …  … … …  …  … …  3,5 … 
Quần đảo Cook …  … … 0,2 (2003) 13,1 (2013) … …  … … 
Fiji 76,0 (1999) 1,5 46,3 0,9 (2005) 1,4 (2015) … …  6,8 108,2 
Polynésie thuộc Pháp …  6,4 64,6 0,0 (2001) 18,4 (2015) … …  16,8 94,9 
Guam …  16,1 73,1 1,1 (2001) 1,8 (2014) … …  17,5 … 
Kiribati …  1,8 13,0 0,4 (2005) 

 
0,1 (2015) … …  0,4 38,8 

Quần đảo Marshall …  1,5 19,3 2,4 (2013) 1,9 (2015) … …  0,9 29,2 
Liên bang Micronesia 82,0 (1999) 3,7 31,5 0,0 (2003) 3,1 (2015) … …  0,0         … 
Nauru …  … … …  9,5 (2010) … …  12,0 … 
New Caledonia …  13,9 74,0 0,1 (2001) 21,0 (2015) … …  23,6 93,5 
Niue …  … … …  …  … …  … … 
Quần đảo Bắc Mariana …  … … …  …  … …  4,4 … 
Palau …  … … …  …  … …  … 111,5 
Papua New Guinea 68,0 (1996) 0,8 7,9 0,0 (2008) 0,2 (2015) … …  0,2 46,6 
Samoa 71,0 (1999) 0,6 25,4 0,0 (2004) 1,1 (2015) … …  1,4 58,5 
Quần đảo Solomon 77,0 (1999) 0,5 10,0 0,0 (2004) 0,2 (2015) … …  0,3 72,7 
Tonga 86,0 (1999) 2,4 45,0 0,0 (2002) 2,3 (2015) … …  0,2 65,6 
Tuvalu …  5,2 42,7 0,5 (2004) 10,1 (2015) … …  0,0 40,3 
Vanuatu 77,0 (1999) 2,1 22,4 0,0 (2003) 1.6 (2015) … …  0,2 66,2 
Nam và Tây Nam Á              
Afghanistan 22,0 (2003) … 8,3 0,0 (2004) 0,3 (2015) … …  0,0 61,6 
Bangladesh 37,0 (2000) 0,1 14,4 0,0 (2007) 3,1 (2015) 8,2 5,1 (2013) 0,2 83,4 
Bhutan 47,0 (2003) 0,4 39,8 0,3 (2008) 3,6 (2015) … …  0,0 87,1 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 66,0 (2002) 0,9 45,3 0,0 (2000) 10,9 (2015) 54,3 52,1 (2016) 1,5 93,4 
Maldives …  2,2 54,5 0,1 (2002) 6,5 (2015) … …  2,8 206,7 
Nepal 17,0 (2003) 0,2 17,6 0,0 (2006) 1,1 (2015) … …  0,0 96,7 
Pakistan 61,0 (2004) … 18,0 0,0 (2005) 1,0 (2015) 19,7 11,7 (2016) 0,2 66,9 
Sri Lanka 92,0 (2003) 0,6 30,0 0,0 (2001) 2,9 (2015) … …  2,3 112,8 
Thổ Nhĩ Kz 69,0 (2003) 3,8 53,7 0,0 (2000) 12,4 (2015) 67,6 49,2 (2016) 25,4 96,0 
Đông Nam Á              
Vương quốc Brunei 81,0 (1999) 9,0 71,2 0,6 (2001) 8,0 (2015) 75,0 54,3 (2016) 29,0 108,1 
Campuchia 81,0 (2003) 0,0 19,0 0,0 (2002) 0,5 (2015) 6,5 6,3 (2015) 1,0 133,0 
Indonesia 94,0 (2003) 0,9 22,0 0,0 (2000) 1,1 (2015) 27,2 23,5 (2016) 1,7 132,3 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 64,0 (2002) 0,1 18,2 0,0 (2003) 0,5 (2015) … …  0,2 53,1 
Malaysia 82,0 (2001) 21,4 71,7 0,0 (2001) 10,0 (2015) 80,0 76,7 (2016) 21,9 143,9 
Myanmar 23,0 (1999) … 21,8 0,0 (2005) 0,1 (2015) … …  0,0 76,7 
Philippines 80,0 (2003) 2,0 40,7 0,0 (2001) 4,8 (2015) … …  8,3 118,1 
Singapore …  36,0 82,1 1,8 (2000) 26,4 (2015) 80,5 77,6 (2015) 70,1 146,1 
Thái Lan 33,0 (2000) 3,7 39,3 0,0 (2001) 9,2 (2015) 48,1 47,0 (2016) 4,8 125,8 
Đông Timor 90,0 (2001) … 13,4 0,0 (2003) 0,1 (2015) … …  … 117,4 
Việt Nam 84,0 (2004) 0,3 52,7 0,0 (2002) 8,1 (2015) … …  1,0 130,6 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  3,8 39,0 0,1  9,6  --- ---  6,2 95,0 
Các nền kinh tế phát triển ---  46,8 91,7 0,1  30,1  --- ---  --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển ---  --- --- ---  ---  --- ---  40,9 126,1 
Đông và Đông Bắc Á ---  3,4 50,9 0,3  19,1  --- ---  8,7 93,4 
Bắc và Trung Á ---  1,6 64,1 0,0  14,6  --- ---  2,0 144,0 
Thái Bình Dương ---  1,8 14,9 0,1  0,9  --- ---  2,3 53,9 
Nam và Tây Nam Á ---  0,6 25,7 0,0  2,2  --- ---  1,5 79,7 
Đông Nam Á ---  2,2 34,1 0,0  3,9  --- ---  3,8 124,1 
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Bảng10.1: Một số chỉ số SDG 10 và 11: tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình hoặc thu thập bình quân đầu người 
trong nhóm 40% dân số nghèo nhất và tỷ lệ dân số đô thị sống trong các khu ổ chuột.  

Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong mỗi 
quốc gia và giữa các quốc gia 
Mục tiêu 11: Xây dựng các đô thị và các 
cộng đồng dân cư toàn diện, an toàn, có 
khả năng chống chịu và bền vững 

Mục tiêu 10.1: Đến năm 2030, dần dần đạt được và duy trì tăng 
trưởng thu nhập của 40% dân số ở dưới với mức cao hơn mức trung 
bình quốc gia 
Mục tiêu 11.1: Đến năm 2030, đảm bảo mọi người có nhà ở đầy đủ, 
an toàn và giá cả hợp lý và các dịch vụ cơ bản và nâng cấp khu ổ 
chuột 

Chỉ số 10.1.1: Tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia 
đình hoặc thu nhập bình quân đầu người trong 40% dân 
số nghèo nhất và trên tổng dân số 
Chỉ số 11.1.1: Tỷ lệ dân số đô thị sống trong khu ổ chuột, 
khu định cư không chính thức hoặc nhà ở không đầy đủ 

Nguồn: 
Cột 1: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có tại: 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). Cột 2-3: UN 
HABITAT, http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Accessed December 2017). Columns 2-3: 
UN HABITAT, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/Table-2.3-Proportion-of-urban- 
population-living-in-slums-and-urban-slum-population-by-country-1990-2014.pdf (Truy cập tháng 5 
năm 2016). 

Chú thích: 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

 Tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình hoặc 
thu nhập bình quân đầu người trong 40% 
 dân số và tổng dân số (%) 

Tỷ lệ dân số đô thị sống trong khu ổ chuột, khu định cư không 
chính thức hoặc nhà ở không đầy đủ (%) 

 Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 
Các nền kinh tế phát triển       
Úc 4,4 (2010) …  …  
Nhật …  …  …  
New Zealand …  …  …  
Đông và Đông Bắc Á       
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 8,9 (2012) 37,3 (2000) 25,2 (2014) 
Hồng Kông, Trung Quốc …  …  …  
Macau, Trung Quốc …  …  …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …  …  …  
Mông Cổ 8,0 (2014) 64,9 (2000) 42,7 (2014) 
Hàn Quốc …  …  …  
Bắc và Trung Á       
Armenia 0,7 (2014) …  14,4 (2014) 
Azerbaijan …  …  …  
Georgia 4,6 (2014) …  …  
Kazakhstan 6,7 (2013) …  …  
Cộng hoà Kyrgyz 0,4 (2014) …  …  
Liên bang Nga 5,9 (2012) …  …  
Tajikistan …  …  …  
Turkmenistan …  …  …  
Uzbekistan …  …  …  
Thái Bình Dương       
Samoa thuộc Mỹ …  …  …  
Quần đảo Cook …  …  …  
Fiji …  …  …  
Polynésie thuộc Pháp …  …  …  
Guam …  …  …  
Kiribati …  …  …  
Quần đảo Marshall …  …  …  
Liên bang Micronesia …  …  …  
Nauru …  …  …  
New Caledonia …  …  …  
Niue …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  
Palau …  …  …  
Papua New Guinea …  …  …  
Samoa …  …  …  
Quần đảo Solomon …  …  …  
Tonga …  …  …  
Tuvalu …  …  …  
Vanuatu …  …  …  
Nam và Tây Nam Á       
Afghanistan …  …  62,7 (2014) 
Bangladesh 1,7 (2010) 77,8 (2000) 55,1 (2014) 
Bhutan 6,5 (2012) …  …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 3,1 (2013) …  …  
Maldives …  …  …  
Nepal 7,5 (2010) 64,0 (2000) 54,3 (2014) 
Pakistan 2,8 (2013) 48,7 (2000) 45,5 (2014) 
Sri Lanka 2,2 (2012) …  …  
Thổ Nhĩ Kz 3,2 (2013) 17,9 (2000) 11,9 (2014) 
Đông Nam Á       
Vương quốc Brunei …  …  …  
Campuchia 6,5 (2012) 78,9 (2005) 55,1 (2014) 
Indonesia 3,8 (2014) 34,4 (2000) 21,8 (2014) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 1,5 (2012) 79,3 (2005) 31,4 (2014) 
Malaysia …  …  …  
Myanmar …  45,6 (2005) 41,0 (2014) 
Philippines 1,2 (2012) 47,2 (2000) 38,3 (2014) 
Singapore …  …  …  
Thái Lan 4,9 (2013) 26,0 (2005) 25,0 (2014) 
Đông Timor …  …  …  
Việt Nam 4,5 (2013) 48,8 (2000) 27,2 (2014) 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  ---  

Bảng 10.1 Một số chỉ số MTPTBV 10 và 11: tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình hoặc thu thập bình quân 
đầu người trong nhóm 40% dân số nghèo nhất và tỷ lệ dân số đô thị sống trong các khu ổ chuột. 

Nguồn:
Cột 1: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có tại: http://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). Cột 2-3: UN HABITAT, http://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/ (Accessed December 2017). Columns 2-3: UN HABITAT, http://
unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/Table-2.3-Proportion-of-urban- population-living-in-
slums-and-urban-slum-population-by-country-1990-2014.pdf (Truy cập tháng 5 năm 2016). 

Chú thích:
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng 
trong mỗi quốc gia và giữa các 
quốc gia
Mục tiêu 11: Xây dựng các đô thị 
và các cộng đồng dân cư toàn 
diện, an toàn, có khả năng chống 
chịu và bền vững

Mục tiêu 10.1: Đến năm 2030, dần dần đạt được và duy 
trì tăng trưởng thu nhập của 40% dân số ở dưới với mức 
cao hơn mức trung bình quốc gia

Mục tiêu 11.1: Đến năm 2030, đảm bảo mọi người có nhà 
ở đầy đủ, an toàn và giá cả hợp lý và các dịch vụ cơ bản 
và nâng cấp khu ổ chuột

Chỉ số 10.1.1: Tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình 
hoặc thu nhập bình quân đầu người trong 40% dân số 
nghèo nhất và trên tổng dân số

Chỉ số 11.1.1: Tỷ lệ dân số đô thị sống trong khu ổ chuột, khu 
định cư không chính thức hoặc nhà ở không đầy đủ

Tốc độ tăng trưởng trong chi tiêu hộ gia đình hoặc 
thu nhập bình quân đầu người trong 40%

 dân số và tổng dân số (%)
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Bảng 10.2: Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 10: Dân số sống trong khu ổ chuột phân tách theo giới tính 
và độ tuổi 

 

 

 
Tỷ lệ dân số đô thị trong khu ổ chuột, theo giới tính và nhóm tuổi (%) 

 
Tổng  

sô 
Nam Nữ 

Tuổi dưới 15 Tuổi từ 15 đến 24 Tuổi từ 24 đến 59 Tuổi trên 60 
Năm 

khảo sát 
 Tổng  

số 
Nam Nữ 

Tổng  
sô 

Nam Nữ 
Tổng  

số 
Nam Nữ 

Tổng 
 số 

Nam Nữ 

nCác nền kinh tế phát triển                 
Úc … … … … … … … … … … … … … … … … 
Nhật … … … … … … … … … … … … … … … … 
New Zealand … … … … … … … … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á                 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … … … … … … … … … … … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc … … … … … … … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … … … … … … … … … … … … … … 
Mông Cổa 74,4 75,2 73,7 74,9 76,1 73,6 75,9 77,6 74,2 72,9 73,1 72,8 78,6 79,6 77,8 (2010) 
Hàn Quốc … … … … … … … … … … … … … … … … 
Bắc và Trung Á                 
Armenia 5,2 5,5 5,1 6,6 6,0 7,2 6,6 7,0 6,2 4,9 5,1 4,7 5,1 4,8 5,1 (2010) 
Azerbaijan 42,1 45,1 41,8 50,9 49,1 52,9 44,6 42,5 46,3 44,6 43,6 45,5 41,2 44,6 41,1 (2006) 
Georgia 34,0 34,2 33,9 34,2 33,0 35,4 34,1 34,5 33,8 32,8 33,6 32,2 37,5 37,9 37,2 (2005) 
Kazakhstan … … … … … … … … … … … … … … … … 
Cộng hoà Kyrgyz 17,6 22,1 17,2 25,9 26,3 25,5 17,8 19,5 16,7 20,1 20,8 19,5 16,8 18,2 16,8 (2012) 
Liên bang Nga … … … … … … … … … … … … … … … … 
Tajikistan 27,6 31,0 27,3 31,3 31,3 31,2 30,7 28,4 32,9 31,1 31,2 31,1 26,8 34,9 26,8 (2012) 
Turkmenistan 24,7 25,5 24,0 27,0 28,2 25,7 25,1 24,6 25,4 23,4 24,1 22,8 22,4 24,1 21,2 (2006) 
Uzbekistan … … … … … … … … … … … … … … … … 
Thái Bình Dương                 
Samoa thuộc Mỹ … … … … … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook … … … … … … … … … … … … … … … … 
Fiji … … … … … … … … … … … … … … … … 
Polynésie thuộc Pháp … … … … … … … … … … … … … … … … 
Guam … … … … … … … … … … … … … … … … 
Kiribati … … … … … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall … … … … … … … … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia … … … … … … … … … … … … … … … … 
Nauru … … … … … … … … … … … … … … … … 
New Caledonia … … … … … … … … … … … … … … … … 
Niue … … … … … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana … … … … … … … … … … … … … … … … 
Palau … … … … … … … … … … … … … … … … 
Papua New Guinea … … … … … … … … … … … … … … … … 
Samoa … … … … … … … … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon … … … … … … … … … … … … … … … … 
Tonga … … … … … … … … … … … … … … … … 
Tuvalu … … … … … … … … … … … … … … … … 
Vanuatu … … … … … … … … … … … … … … … … 
Nam và Tây Nam Á                 
Afghanistan … … … … … … … … … … … … … … … … 
Bangladesh 43,5 45,6 43,3 49,7 49,8 49,6 43,9 44,0 43,8 43,2 43,0 43,5 43,1 45,3 43,1 (2014) 
Bhutan 58,9 59,7 58,2 64,4 65,7 63,0 55,3 56,2 54,5 56,5 56,8 56,2 57,5 55,9 59,1 (2010) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … … … … … … … … … … … … … … 
Maldives 21,6 28,8 20,8 30,7 28,2 33,1 32,1 35,4 29,3 25,0 25,0 24,9 19,9 31,4 19,8 (2009) 
Nepal 26,3 29,2 26,1 36,0 35,1 37,1 27,0 26,7 27,2 26,6 26,1 27,1 25,8 26,2 25,8 (2011) 
Pakistan 44,5 50,8 44,0 58,7 59,5 57,9 48,2 47,1 49,2 46,3 46,1 46,6 43,4 38,9 43,4 (2012) 
Sri Lanka … … … … … … … … … … … … … … … … 
Thổ Nhĩ Kz … … … … … … … … … … … … … … … … 
Đông Nam Á                 
Vương quốc Brunei … … … … … … … … … … … … … … … … 
Campuchia … … … … … … … … … … … … … … … … 
Indonesia … … … … … … … … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 34,7 35,4 34,1 42,2 42,6 41,8 32,8 35,3 30,6 31,0 31,2 30,9 32,5 32,7 32,3 (2011) 
Malaysia … … … … … … … … … … … … … … … … 
Myanmar … … … … … … … … … … … … … … … … 
Philippines 25,4 32,0 24,5 40,8 41,4 40,3 27,2 29,5 24,9 26,9 27,8 26,1 23,6 20,1 23,6 (2013) 
Singapore … … … … … … … … … … … … … … … … 
Thái Lan … … … … … … … … … … … … … … … … 
Đông Timor 41,6 42,8 41,4 45,4 44,2 46,7 41,7 42,7 40,7 38,9 38,0 39,9 41,3 56,8 41,1 (2009) 
Việt Nam 23,4 26,0 23,1 30,4 30,5 30,4 26,7 29,8 23,6 24,0 23,6 24,3 22,7 19,3 22,7 (2002) 
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Bắc và Trung Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Thái Bình Dương --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Nam và Tây Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
Đông Nam Á --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 
Nguồn: 
Tất cả các cột: Ước tính bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học (DHS) 
và Bộ chỉ số khảo sát cụm (MICS) bộ dữ liệu vi mô. Có tại https://dhsprogram.com/ và http: 
//mics.unicef.org / (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016). 

 
Chú thích: 
a Không có dữ liệu về nhiệm kz. 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

Bảng 10.2 Các chỉ số bổ sung liên quan đến MTPTBV số 10: Dân số sống trong khu ổ chuột phân tách 
theo giới tính và độ tuổi

Nguồn:
Tất cả các cột: Ước tính bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu vi mô Khảo sát sức khỏe nhân khẩu học 
(DHS) và Bộ chỉ số khảo sát cụm (MICS) bộ dữ liệu vi mô. Có tại https://dhsprogram.com/ và http: //
mics.unicef.org / (Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2016). 

Chú thích:
a Không có dữ liệu về nhiệm kỳ.
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
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Bảng 11 Một số chỉ số MTPTBV 13: Tỉ lệ người tử vong, người bị ảnh hưởng và mất tích do thiên tai

Nguồn:
Tất cả các cột: Bộ phận thống kê của Liên hợp quốc, Cơ sở dữ liệu toàn cầu của MTPTBV. Có tại: http://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017).
* Chỉ báo này lặp lại ba lần trong Khung chỉ số MTPTBV toàn cầu, như 1.5.1, 11.5.1 và 13.1.1. Được 
trình bày trong Phụ lục một lần, như là 13.1.1. 

Chú thích:
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

Mục tiêu 13: Hành động khẩn cấp 
nhằm ứng phó với biến đổi khí 
hậu và những tác động của biến 
đổi khí hậu

Mục tiêu 13.1: Tăng cường khả năng phục hồi và khả 
năng thích ứng với các mối nguy hiểm liên quan đến khí 
hậu và thiên tai ở tất cả các quốc gia

Chỉ số 13.1.1: Số người chết, người mất tích và người bị ảnh 
hưởng trực tiếp do thiên tai trên 100.000 dân *
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  Bảng 11 Một số chỉ số SDG 13: Tỉ lệ người tử vong, người bị ảnh hưởng và mất tích do thiên tai 

Nguồn: 
Tất cả các cột: Bộ phận thống kê của Liên hợp quốc, Cơ sở dữ liệu toàn cầu của SDG. Có tại: 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
* Chỉ báo này lặp lại ba lần trong Khung chỉ số SDG toàn cầu, như 1.5.1, 11.5.1 và 13.1.1. Được trình 
bày trong Phụ lục một lần, như là 13.1.1. 

Chú thích: 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

 

Mục tiêu 13:  Hành động khẩn cấp 
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 
và những tác động của biến đổi khí 

hậu 

Mục tiêu 13.1: Tăng cường khả năng phục hồi và khả năng thích ứng 
với các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu và thiên tai ở tất cả các 
quốc gia 

Chỉ số 13.1.1:  Số người chết, người mất tích và người 
bị ảnh hưởng trực tiếp do thiên tai trên 100.000 dân * 

 
Số người chết do thiên tai Số người mất tích do thiên tai Số người bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai trên 100000 người 
 Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất  Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 
Các nền kinh tế phát triển             
Úc …  …  …  …  …  …  
Nhật …  …  …  …  …  …  
New Zealand …  …  …  …  …  …  
Đông và Đông Bắc Á             
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …  …  …  …  …  …  
Hồng Kông, Trung Quốc …  …  …  …  …  …  
Macau, Trung Quốc …  …  …  …  …  …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên …  …  …  …  …  …  
Mông Cổ 104 (2006) 2 (2016) 1 (2006) …        128 (2006) 5 (2016) 
Hàn Quốc …  …  …  …  …  …  
Bắc và Trung Á             
Armenia …  …  …  …  …  …  
Azerbaijan …  …  …  …  …  …  
Georgia …  …  …  …  …  …  
Kazakhstan …  …  …  …  …  …  
Cộng hoà Kyrgyz …  …  …  …  …  …  
Liên bang Nga …  …  …  …  …  …  
Tajikistan …  …  …  …  …  …  
Turkmenistan …  …  …  …  …  …  
Uzbekistan …  …  …  …  …  …  
Thái Bình Dương             
Samoa thuộc Mỹ 6 (2003) 4 (2015) …  …  …  …  
Quần đảo Cook 1 (2001) 3 (2010) …  …        832 (2001) 4,443 (2010) 
Fiji 7 (2000) 25 (2012) 1 (2010) 3 (2012)       250 (2000) 34.165 (2012) 
Polynésie thuộc Pháp 20 (2007) …  …  …  …  …  
Guam 1 (2002) 4 (2004) …  …  …  …  
Kiribati …  …  …  …  …  208 (2014) 
Quần đảo Marshall 6 (2000) …  …  …          27 (2008) 80 (2014) 
Liên bang Micronesia 19 (2000) 10 (2015) …  …     7.885 (2002) 45.692 (2004) 
Nauru …  …  …  …  …  …  
New Caledonia 4 (2003) 3 (2011) …  …        100 (2003) …  
Niue 3 (2004) …  2 (2014) …          54  (2004) …  
Quần đảo Bắc Mariana …  …  …  …  …  …  
Palau …  …  …  …  …  436 (2012) 
Papua New Guinea 11 (2000) 30 (2015) 30 (2002) 35 (2012) 24.268 (2000) 316 (2013) 
Samoa 2 (2004) 1 (2014) 18 (2009) …     6.411 (2001) 7.663  (2009) 
Quần đảo Solomon 7 (2002) 22 (2014) 6 (2007) 4 (2013)      352 (2002) 5.864 (2013 

0 

Tonga 97 (2009) 1 (2014) …  …    2.854 (2001) 410 (2011) 

 

Tuvalu 18 (2000) …  … …  …  …  …  
Vanuatu 5 (2001) 11 (2015) …  2 (2014)    1.729 (2001) 174 (2014) 
Nam và Tây Nam Á             
Afghanistan …  …  …  …  …  …  
Bangladesh …  …  …  …  …  …  
Bhutan 26 (2009) 4 (2011) …  …  22.002 (2009) 4.046 (2013) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 609 (2000) 6 (2011) 10 (2000) 3 (2010) 10.676 (2000) 26.768 (2011) 
Maldives 1 (2000) 4 (2008) 27 (2004) …     3.067 (2000) 79 (2008) 
Nepal 708 (2000) 626 (2013) 19 (2000) 111 (2013) 23.128 (2000) 48.397 (2013) 
Pakistan 2.817 (2000) 1.443 (2014) 229 (2000) 133 (2014) 280.662 (2000) 73.252 (2014) 
Sri Lanka 123 (2000) 73 (2014) 33 (2003) 1 (2014) 344.235 (2000) 24.872 (2014) 
Thổ Nhĩ Kz 107 (2000) 164 (2014) …  …  38,146 (2000) 847 (2014) 
Đông Nam Á             
Vương quốc Brunei …  …  …  …  …  …  
Campuchia 388 (2000) 9 (2016) 2 (2000) …  44.106 (2000) 1.381 (2016) 

 

Indonesia 875 (2000) 437 (2014) 574 (2001) 83 (2014)    7.798 (2000) 2.083 (2014) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 40 (2000) 19 (2012) 3 (2007) 31 (2012)    8.029 (2000) 2.500 (2012) 
Malaysia …  …  …  …  …  …  
Myanmar   35.972 (2008) 118 (2016) 3.325 (2008) 15 (2015) …  …  
Philippines …  …  …  …  …  …  
Singapore …  …  …  …  …  …  
Thái Lan …  …  …  …  …  …  
Đông Timor 126 (2000) 4 (2016) …  26 (2015)      573 (2001) 1.022 (2016) 
Việt Nam 852 (2000) 60 (2010) 13 (2000) 32 (2010) 77.836 (2000) 642.646 (2010) 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á ---  ---  ---  ---  ---  ---  
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Bảng 12.1 Một số chỉ số MTPTBV 16: tỉ lệ tử vong do bạo lực, giết người có chủ ý và tử vong do xung đột 

Nguồn:
Cột 1-2, 5-6: Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC), https://data.unodc.org/ (Truy cập ngày 30 
tháng 9 năm 2017).
Cột 3-4: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Phát triển Thế giới, http://databank.worldbank.org/ (Truy cập tháng 
9 năm 2017). 

Chú thích:
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.

Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình và 
toàn diện vì Phát triển Bền vững, tạo cơ 
hội tiếp cận công lý cho tất cả mọi người 
và xây dựng các thể chế hiệu quả, có 
trách nhiệm, toàn diện ở tất cả các cấp

Mục tiêu 16.1: Giảm mạnh tất cả các 
hình thức bạo lực và tử vong có liên 
quan ở khắp mọi nơi 

Chỉ số 16.1.1: Số nạn nhân của các vụ giết người có chủ ý trên 100.000 
dân, theo giới tính và tuổi tác

Chỉ số 16.1.2: Số tử vong liên quan đến xung đột trên 100.000 dân, 
theo giới tính, tuổi tác và nguyên nhân

Chỉ số 16.1.3: Tỷ lệ dân số bị bạo lực thể xác, tâm lý hoặc tình dục trong 
12 tháng trước
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Bảng 12.1 Một số chỉ số SDG 16: tỉ lệ tử vong do bạo lực, giết người có chủ ý và tử vong do xung đột  

Mục tiêu 16:   Thúc đẩy xã hội hòa 
bình và toàn diện vì phát triển bền 
vững, tạo cơ hội tiếp cận công lý cho 
tất cả mọi người và xây dựng các thể 
chế hiệu quả, có trách nhiệm, toàn 
diện ở tất cả các cấp 

Mục tiêu 16.1:  Giảm mạnh tất cả các hình thức bạo lực và tử 
vong có liên quan ở khắp mọi nơi 

Chỉ số 16.1.1: Số nạn nhân của các vụ giết người có chủ ý 
trên 100.000 dân, theo giới tính và tuổi tác 
Chỉ số 16.1.2: Số tử vong liên quan đến xung đột trên 
100.000 dân, theo giới tính, tuổi tác và nguyên nhân 
Chỉ số 16.1.3: Tỷ lệ dân số bị bạo lực thể xác, tâm lý hoặc 
tình dục trong 12 tháng trước 

 
  Tỷ lệ nạn nhân của giết người 

có chủ ý, theo giới tính (%) 
Những cái chết liên quan đến trận 

chiến, 2000-2015 

Tỷ lệ dân số bị bạo hành tình dục (căn cứ vào ghe 
chép của cảnh sát) ở cấp quốc gia 

 (trên 100,000 dân) 
 Nam Nữ  Năm  Năm đầu tiên Năm gần đây nhất Năm đầu tiên Năm gần đây nhất 
Các nền kinh tế phát triển            
Úc 64,1 35,9 (2015) …  …  85,1 (2010) 89,2 (2015) 
Nhật 47,8 52,2 (2014) …  …  9,9 (2003) 6,8 (2014) 
New Zealand 73,9 26,1 (2013) …  …  59,6 (2005) 83,2 (2014) 
Đông và Đông Bắc Á              
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 78,1 21,9 (2010) 36 (2008) 5 (2015) …  …  
Hồng Kông, Trung Quốc 40,3 59,7 (2013) …  …  20,3 (2004) 24,9 (2013) 
Macau, Trung Quốc 75,0 25,0 (2012) …  …  8,5 (2008) 9,7 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 77,1 22,9 (2010) …  …  …  …  
Mông Cổ 75,2 24,8 (2014) …  …  13,4 (2005) 12,1 (2015) 
Hàn Quốc 48,5 51,5 (2014) …  …  28,5 (2006) 42,0 (2014) 
Bắc và Trung Á            
Armenia 71,6 28,4 (2015) 1 (2005) 4 (2016) 1,6 (2004) 4,0 (2015) 
Azerbaijan 63,1 36,9 (2014) 24 (2005) 137 (2016) 2,4 (2007) 2,2 (2014) 
Georgia 75,7 24,3 (2011) 27 (2004) 621 (2008) 2,2 (2004) 3,2 (2014) 
Kazakhstan 77,2 22,8 (2013) …  …  2,6 (2006) 2,6 (2015) 
Cộng hoà Kyrgyz 68,7 31,3 (2009) 174 (2000) …  0,3 (2003) 1,2 (2015) 
Liên bang Nga 75,5 24,5 (2010) 2.907 (2000) 66 (2016) 11,4 (2004) 11,3 (2015) 
Tajikistan 86,5 13,5 (2011) 46 (2000) 28 (2011) 2,4 (2006) 2,6 (2011) 
Turkmenistan 83,8 16,2 (2010) …  …  …  …  
Uzbekistan 82,4 17,6 (2010) 297 (2000) 37 (2004) …  …  
Thái Bình Dương            
Samoa thuộc Mỹ … …  …  …  …  …  
Quần đảo Cook … …  …  …  …  …  
Fiji 61,3 38,7 (2010) …  …  …  …  
Polynésie thuộc Pháp … …  …  …  …  …  
Guam … …  …  …  …  …  
Kiribati 69,4 30,6 (2010) …  …  …  …  
Quần đảo Marshall 81,3 18,7 (2010) …  …  …  …  
Liên bang Micronesia 74,2 25,8 (2010) …  …  …  …  
Nauru    …  …  …  …  
New Caledonia … …  …  …  …  …  
Niue … …  …  …  …  …  
Quần đảo Bắc Mariana … …  …  …  …  …  
Palau … …  …  …  …  …  
Papua New Guinea 73,7 26,3 (2010) …  …  …  …  
Samoa 81,2 18,8 (2010) …  …  …  …  
Quần đảo Solomon 74,8 25,2 (2010) …  …  69,7 (2004) 24,2 (2008) 
Tonga 0,0 100,0 (2010) …  …  …  …  
Tuvalu … …  …  …  …  …  
Vanuatu 72,0 28,0 (2010) …  …  …  …  
Nam và Tây Nam Á            
Afghanistan 87,0 13,0 (2010) 5.235 (2000) 17.980 (2016) …  …  
Bangladesh 63,2 36,8 (2010) 62  39 (2016) …  …  
Bhutan 61,2 38,8 (2010) …  …  5,8 (2008) 10,6 (2014) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 81,9 18,1 (2010) 40 (2000) 205 (2011) …  …  
Maldives 63,3 36,7 (2010) …  …  108,4 (2007) 163,2 (2013) 
Nepal 77,3 22,7 (2010) 268 (2000) 457 (2006) …  …  
Pakistan 76,7 23,3 (2010) 1 (2000) 761 (2016) …  …  
Sri Lanka 78,3 21,7 (2013) 2.525 (2000) 10.165 (2009) 3,7 (2008) 4,8 (2013) 
Thổ Nhĩ Kz 81,2 18,8 (2012) 121 (2000) 1.398 (2016) 4,3 (2003) 7,4 (2012) 
Đông Nam Á            
Vương quốc Brunei 54,1 45,9 (2010) …  …  …  …  
Campuchia 75,3 24,7 (2010) …  10 (2011) …  …  
Indonesia 80,3 19,7 (2010) 286 (2000) 213 (2005) 2,1 (2012) 2,0 (2015) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 79,4 20,6 (2010) …  …  …  …  
Malaysia 72,6 27,4 (2010) 215 (2000) 70 (2013) …  …  
Myanmar 81,3 18,7 (2015) 1.567 (2000) 116 (2016) 0,4 (2009) 0,7 (2013) 
Philippines 87,2 12,8 (2012) …  414 (2016) 1,5 (2006) 1,9 (2012) 
Singapore 50,0 50,0 (2014) …  …  30,3 (2006) 26,0 (2015) 
Thái Lan 87,7 12,3 (2010) 8 (2000) 50 (2016) 2,9 (2010) 5,9 (2015) 
Đông Timor 73,1 26,9 (2010) …  …  …  …  
Việt Nam 71,5 28,5 (2010) …  …  …  …  
Châu Á và Thái Bình Dương --- ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển --- ---  ---  ---  ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển --- ---  ---  ---  ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á --- ---  ---  ---  ---  ---  
Bắc và Trung Á --- ---  ---  ---  ---  ---  
Thái Bình Dương --- ---  ---  ---  ---  ---  
Nam và Tây Nam Á --- ---  ---  ---  ---  ---  
Đông Nam Á --- ---  ---  ---  ---  ---  

         Nguồn: 
Cột 1-2, 5-6: Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC), https://data.unodc.org/ (Truy cập ngày 30 
tháng 9 năm 2017). 

Chú thích: 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 

COÁT LOÕI Tỷ lệ dân số bị bạo hành tình dục (căn cứ vào ghi 
chép của cảnh sát) ở cấp quốc gia

 (trên 100,000 dân)
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Bảng 12.2 Một số chỉ số MTPTBV 16 : Trẻ em bị trừng phạt về thể chất, tinh thần hoặc tâm lý từ người 
chăm sóc

Nguồn: 
Tất cả các cột: UNICEF. Có tại: http://data.unicef.org/child-protection/violent-discipline.html (Truy cập 
tháng 9 năm 2016), dựa trên kết quả của MICS (Khảo sát đa chỉ số cụm), DHS (Khảo sát nhân khẩu 
học và sức khỏe), bao gồm MICS KFR (Báo cáo phát hiện chính) và các báo cáo UNICEF Bảo vệ tôi 
bằng tình yêu và chăm sóc. 

Chú thích:
a Dữ liệu khác với định nghĩa chuẩn hoặc chỉ tham chiếu đến một phần của một quốc gia.
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn

Mục tiêu 16: Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa 
nhập để Phát triển Bền vững, cung cấp quyền tiếp 
cận công lý cho tất cả và xây dựng các tổ chức 
có hiệu quả, có trách nhiệm và bao gồm ở tất cả 
các cấp

Mục tiêu 16.2: Chấm dứt lạm dụng, bóc 
lột, buôn người và mọi hình thức bạo 
hành chống tra tấn trẻ em

Chỉ số 16.2.1: Tỷ lệ trẻ em từ 2-17 tuổi trải qua bất kỳ hình 
phạt thể chất và / hoặc sự căng thẳng tâm lý nào của 
những người chăm sóc trong tháng qua
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Bảng 12.2: Một số chỉ số SDG 16 : Trẻ em bị trừng phạt về thể chất, tinh thần hoặc tâm lý từ người chăm sóc 
Mục tiêu 16: Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập 
để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý 
cho tất cả và xây dựng các tổ chức có hiệu quả, có trách 
nhiệm và bao gồm ở tất cả các cấp 

Mục tiêu 16.2:  Chấm dứt lạm dụng, bóc lột, buôn 
người và mọi hình thức bạo hành chống tra tấn trẻ em 

Chỉ số 16.2.1: Tỷ lệ trẻ em từ 2-17 tuổi trải qua bất kz 
hình phạt thể chất và / hoặc sự căng thẳng tâm lý nào 
của những người chăm sóc trong tháng qua 

   

 
Nguồn: Tất cả các cột: UNICEF. Có tại: http://data.unicef.org/child-protection/violent-
discipline.html (Truy cập tháng 9 năm 2016), dựa trên kết quả của MICS (Khảo sát đa chỉ số cụm), 
DHS (Khảo sát nhân khẩu học và sức khỏe), bao gồm MICS KFR (Báo cáo phát hiện chính) và các báo 
cáo UNICEF Bảo vệ tôi bằng tình yêu và chăm sóc. 

Chú thích: 
a Dữ liệu khác với định nghĩa chuẩn hoặc chỉ tham chiếu đến một phần của một quốc gia. 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 

  

 Tỷ lệ trẻ em từ 2-14 tuổi trải qua 
bất kz sự trừng phạt thể chất và / hoặc 
sự căng thẳng tâm lý nào của những 
người chăm sóc trong tháng qua 

Bất kz kỷ luật bạo lực  

 
Năm gần đây nhất Nam Nữ 

Nơi cư trú Nhóm giàu có 
 Thành thị Nông thôn Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Các nền kinh tế phát triển            

Úc …  … … … … … … … … … 
Nhật …  … … … … … … … … … 
New Zealand …  … … … … … … … … … 
Đông và Đông Bắc Á            
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …  … … … … … … … … … 
Hồng Kông, Trung Quốc …  … … … … … … … … … 
Macau, Trung Quốc …  … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủNhân dân Triều Tiên …  … … … … … … … … … 
Mông Cổ 46,9 (2013) … …       48,0          45,2 … … … … … 
Hàn Quốc …  … … … … … … … … … 
Bắc và Trung Á            
Armenia 69,9 (2010)      72,3         67,1 70,0            69,7     70,9      73,3   67,2 67,5     70,3 
Azerbaijan 76,8 (2006)     80,0       73,8 76,0           77,6     80,5      76,1   75,9 75,0     74,4 
Georgia 66,9 (2005)     70,1       63,3      67,9           65,9     67,7     67,6   66,3 65,6     67,2 
Kazakhstan 49,4 (2011)     53,7       45,1 48,9          49,9     50,3      49,1   51,3 50,0     46,1 
Cộng hoà Kyrgyz 57,1 (2014)     59,9       54,4 60,0          56,0     55,1      58,1   54,7 56,5     62,5 
Liên bang Nga …  … … … … … … … … … 
Tajikistan 77,7 (2005)     79,9       75,2 76,7 78,0    79,7 76,2   79,3 75,6     77,4 
Turkmenistan …  … … … … … … … … … 
Uzbekistan …  … … … … … … … … … 
Thái Bình Dương            
Samoa thuộc Mỹ …  … … … … … … … … … 
Quần đảo Cook …  … … … … … … … … … 
Fiji   … … … … … … … … … 
Polynésie thuộc Pháp …  … … … … … … … … … 
Guam …  … … … … … … … … … 
Kiribati 72,0 (2008) … … … … … … … … … 
Quần đảo Marshall …  … … … … … … … … … 
Liên bang Micronesia …  … … … … … … … … … 
Nauru 81,0 (2008) … … … … … … … … … 
New Caledonia …  … … … … … … … … … 
Niue …  … … … … … … … … … 
Quần đảo Bắc Mariana …  … … … … … … … … … 
Palau …  … … … … … … … … … 
Papua New Guinea …  … … … … … … … … … 
Samoa …  … … … … … … … … … 
Quần đảo Solomon 72,0 (2008) … … … … … … … … … 
Tonga …  … … … … … … … … … 
Tuvalu …  … … … … … … … … … 
Vanuatu 83,5 (2013)      83,3       83,6 82,9        83,7     80,1     82,8    85,6 84,4     82,4 
Nam và Tây Nam Á            
Afghanistan 74,4 (2011) 74,8       74,1 77,5          73,8   73,9     73,5     74,8 74,0     76,2 
Bangladesh 82,3 (2013)      82,9       81,6       76,9          83,5    86,9     85,0     82,6 80,7     73,3 
Bhutan …  … … … … … … … … … 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) …  … … … … … … … … … 
Maldives …  … … … … … … … … … 
Nepala 81,7 (2014)     82,7       80,7 74,6        82,8    86,6     86,2    83,0 78,,2     70,1 
Pakistan …  … … … … … … … … … 
Sri Lanka …  … … … … … … … … … 
Thổ Nhĩ Kz …  … … … … … … … … … 
Đông Nam Á            
Vương quốc Brunei …  … … … … … … … … … 
Campuchia …  … … … … … … … … … 
Indonesia …  … … … … … … … … … 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 75,7 (2011)      77,1      74,3 74,3        74,3    76,1     76,7   75,2 76,2     72,5 
Malaysia …  … … … … … … … … … 
Myanmar …  … … … … … … … … … 
Philippines …  … … … … … … … … … 
Singapore …  … … … … … … … … … 
Thái Lan …  … … … … … … … … … 
Đông Timor …  … … … … … … … … … 
Việt Nam 68,4 (2014)      71,6      65,0      66,8         69,1    71,9     72,5     72,5    64,6     60,2 
Châu Á và Thái Bình Dương ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế phát triển ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Các nền kinh tế đang phát triển ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông và Đông Bắc Á ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bắc và Trung Á ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Thái Bình Dương ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nam và Tây Nam Á ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Đông Nam Á ---  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Bảng 12.3 Các chỉ số cho MTPTBV 16: Nạn buôn bán người

Nguồn:
Cột 1-8: Bộ phận Thống kê Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có tại: 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 6 năm 2018). 
Cột 9: UNODC - Thống kê UNODC, https://data.unodc.org/ (Truy cập tháng 9 năm 2017). 

Chú thích:
a Dữ liệu chỉ đề cập đến tổng hành vi phạm tội tình dục; dựa trên khảo sát của Liên Hợp Quốc về tội ác và xu hướng 
và các hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự (UNCTS), từ trang web của UNODC. Liên kết: https://data.unodc.
org/#state:2.
… = không có dữ liệu.
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn.

Mục tiêu 16: Thúc đẩy các xã hội hòa bình và 
hòa nhập để Phát triển Bền vững, cung cấp 
quyền tiếp cận công lý cho tất cả và xây dựng 
các tổ chức có hiệu quả, có trách nhiệm và 
bao gồm ở tất cả các cấp 

Mục tiêu 16.2: Chấm dứt lạm dụng, 
bóc lột, buôn bán người và mọi hình 
thức bạo hành chống tra tấn trẻ em

Mục tiêu 16.3: Thúc đẩy các quy định 
của pháp luật ở cấp quốc gia và quốc 
tế và đảm bảo quyền tiếp cân công lý 
bình đẳng cho cho tất cả mọi người
 

Chỉ số 16.2.2: Số nạn nhân của nạn buôn người trên 100.000 dân, 
theo giới tính, tuổi tác và hình thức khai thác

Chỉ số 16.2.3: Tỷ lệ phụ nữ trẻ và nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 29 
bị bạo hành tình dục ở tuổi 18

Chỉ số 16.3.1: Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực trong 12 tháng trước đã 
báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ chế giải quyết xung 
đột được công nhận chính thức 
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Bảng 12.3: Các chỉ số cho SDG 16: Nạn buôn bán người 

Mục tiêu 16:   Thúc đẩy các xã hội 
hòa bình và hòa nhập để phát triển 
bền vững, cung cấp quyền tiếp cận 
công lý cho tất cả và xây dựng các 
tổ chức có hiệu quả, có trách nhiệm 
và bao gồm ở tất cả các cấp  

Mục tiêu 16.2:  Chấm dứt lạm dụng, bóc lột, buôn 
bán người và mọi hình thức bạo hành chống tra tấn 
trẻ em 
Mục tiêu 16.3: Thúc đẩy các quy định của pháp luật 
ở cấp quốc gia và quốc tế và đảm bảo quyền tiếp 
cân công lý bình đẳng cho cho tất cả mọi người 
 

Chỉ số 16.2.2:  Số nạn nhân của nạn buôn người trên 100.000 dân, theo giới 
tính, tuổi tác và hình thức khai thác 
Chỉ số 16.2.3: Tỷ lệ phụ nữ trẻ và nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 29 bị bạo 
hành tình dục ở tuổi 18 
Chỉ số 16.3.1: Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực trong 12 tháng trước đã báo cáo 
cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ chế giải quyết xung đột được công nhận 
chính thức  

 Số nạn nhân bị buôn bán trên 100.000 dân theo giới tính và 
tuổi tác 

      Tỷ lệ phụ nữ trẻ và nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 29 bị 
bạo hành tình dục ở tuổi 18, theo giới tính 

 Năm gần đây nhất 
Nam Nữ Năm 

Tỷ lệ báo cáo cảnh sát 
cho tổng số tội phạm 

tình dụca 
 Người lớn ( trên 18 tuổi)  Trẻ con (dưới 18 tuổi) Năm 
 Nữ  Nam  Gái  Trai   
Các nền kinh tế phát triển           
Úc 25 5 2 1 (2014) … …            24,7 (2015) 
Nhật 18 … 7 … (2014) … …  …  
New Zealand … … … …  … …              6,8 (2011) 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa … … … …  … …  …  
Hồng Kông, Trung Quốc … … … …  … …               0,1 (2016) 
Macau, Trung Quốc … … … …  … …  …  
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên … … … …  … …  …  
Mông Cổ 2 … … … (2014) … …  …  
Hàn Quốc … … … …  … …  …  
Bắc và Trung Á           
Armenia 6 … … 1 (2014) … …  …  
Azerbaijan 51 4 … … (2014) …               0,9 (2006) …  
Georgia 5 3 … … (2014) … …           60,0 (2010) 
Kazakhstan … … … …  … …  …  
Cộng hoà Kyrgyz … … … …  …             0,00 (2012)         31,8 (2015) 
Liên bang Nga … … … …  … …  …  
Tajikistan 2 4 13 1 (2014) …              0,29 (2012) …  
Turkmenistan … … … …  … …  …  
Uzbekistan 380 770 34 24 (2014) … …  …  
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ … … … …  … …  …  
Quần đảo Cook … … … …  … …  …  
Fiji 2 … 1 … (2014) … …  …  
Polynésie thuộc Pháp … … … …  … …  …  
Guam … … … …  … …  …  
Kiribati … … … …  … …  …  
Quần đảo Marshall … … … …  … …  …  
Liên bang Micronesia … … … …  … …  …  
Nauru … … … …  … …  …  
New Caledonia … … … …  … …  …  
Niue … … … …  … …  …  
Quần đảo Bắc Mariana … … … …  … …  …  
Palau … … … …  … …  …  
Papua New Guinea … … … …  … …  …  
Samoa … … … …  … …  …  
Quần đảo Solomon … … … …  … …  …  
Tonga … … … …  … …  …  
Tuvalu … … … …  … …  …  
Vanuatu … … … …  … …  …  
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan … … … …  … …  …  
Bangladesh … … … …  … …  …  
Bhutan … … … …  … …  …  
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) … … … …  … …  …  
Maldives … … … …  … …  …  
Nepal 199 … … … (2014) …             1,15 (2011) …  
Pakistan … … … …  … …  …  
Sri Lanka … … … …  … …             1,0 (2013) 
Thổ Nhĩ Kz 48 … 2 … (2014) … …  …  
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei … … … …  … …  …  
Campuchia … … … …  …             1,70 (2014) …  
Indonesia … … … …  … …  …  
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào … … … …  … …  …  
Malaysia … … … …  … …  …  
Myanmar … … … …  … …  …  
Philippines 680 105 261 37 (2014) …             2,80 (2008) …  
Singapore … … … …  … …  …  
Thái Lan 26 139 90 48 (2014) … …            67,3 (2012) 
Đông Timor … … … …  …             0,95 (2010) …  
Việt Nam … … … …  … …  …  
Châu Á và Thái Bình Dương --- --- --- ---  --- ---  ---  
Các nền kinh tế phát triển --- --- --- ---  --- ---  ---  
Các nền kinh tế đang phát triển --- --- --- ---  --- ---  ---  
Đông và Đông Bắc Á --- --- --- ---  --- ---  ---  
Bắc và Trung Á --- --- --- ---  --- ---  ---  
Thái Bình Dương --- --- --- ---  --- ---  ---  
Nam và Tây Nam Á --- --- --- ---  --- ---  ---  
Đông Nam Á --- --- --- ---  --- ---  ---  

         Nguồn: 
Cột 1-8: Bộ phận Thống kê Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có tại: 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 6 năm 2018).  
Cột 9: UNODC - Thống kê UNODC, https://data.unodc.org/ (Truy cập tháng 9 năm 2017). 

Chú thích: 
a Dữ liệu chỉ đề cập đến tổng hành vi phạm tội tình dục; dựa trên khảo sát của Liên Hợp Quốc về tội 
ác và xu hướng và các hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự (UNCTS), từ trang web của UNODC. 
Liên kết: https://data.unodc.org/#state:2. 
… = không có dữ liệu. 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn. 
 

COÁT LOÕI COÁT LOÕI
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Bảng 12.4. Một số chỉ số MTPTBV 16 và 17:  Các thiết chế toàn diện cho tất cả mọi người

Mục tiêu 16: Thúc đẩy các xã hội 
hòa bình và hòa nhập để Phát 
triển Bền vững, cung cấp quyền 
tiếp cận công lý cho tất cả và xây 
dựng các tổ chức có hiệu quả, có 
trách nhiệm và bao gồm ở tất cả 
các cấp 

Mục tiêu 16.9: Đến năm 2030, đảm bảo đăng kí 
công dân và hộ tịch cho tất cả mọi người, bao 
gồm cả việc đăng ký khai sinh

Mục tiêu 16.10: Đảm bảo tiếp cận công khai thông 
tin và bảo vệ quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật 
pháp quốc gia và các thỏa thuận quốc tế

Mục tiêu 17.19: Đến năm 2030, xây dựng các sáng 
kiến hiện có để xây dựng các phép đo tiến độ Phát 
triển Bền vững bổ sung cho tổng sản phẩm quốc 
nội và hỗ trợ xây dựng năng lực thống kê ở các 
nước đang phát triển 

Chỉ số 16.9.1: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi có đăng ký khai sinh với cơ 
quan dân sự, theo độ tuổi

Chỉ số 16.10.1: Số vụ xác nhận giết người, bắt cóc bị,  mất tích, giam 
giữ tùy tiện và tra tấn các nhà báo, nhân viên truyền thông liên 
quan, công đoàn viên và người ủng hộ nhân quyền trong 12 tháng 
trước

Chỉ số 17.19.2: Tỷ lệ các quốc gia (a) đã thực hiện ít nhất một cuộc 
điều tra dân số và nhà ở trong 10 năm qua; và (b) đã đạt được 100% 
đăng ký khai sinh và 80% đăng ký khai tử 
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Bảng 12.4. Một số chỉ số SDG 16 và 17:  Các thiết chế toàn diện cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 16:  Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập 
để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý 
cho tất cả và xây dựng các tổ chức có hiệu quả, có trách 
nhiệm và bao gồm ở tất cả các cấp 

Mục tiêu 16.9: Đến năm 2030, đảm bảo đăng kí công 
dân và hộ tịch cho tất cả mọi người, bao gồm cả việc 
đăng k{ khai sinh 
Mục tiêu 16.10: Đảm bảo tiếp cận công khai thông tin 
và bảo vệ quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp 
quốc gia và các thỏa thuận quốc tế 
Mục tiêu 17.19: Đến năm 2030, xây dựng các sáng kiến 
hiện có để xây dựng các phép đo tiến độ phát triển bền 
vững bổ sung cho tổng sản phẩm quốc nội và hỗ trợ 
xây dựng năng lực thống kê ở các nước đang phát triển 

Chỉ số 16.9.1: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi có đăng k{ khai 
sinh với cơ quan dân sự, theo độ tuổi 
Chỉ số 16.10.1: Số vụ xác nhận giết người, bắt cóc bị,  
mất tích, giam giữ tùy tiện và tra tấn các nhà báo, nhân 
viên truyền thông liên quan, công đoàn viên và người 
ủng hộ nhân quyền trong 12 tháng trước 
Chỉ số 17.19.2: Tỷ lệ các quốc gia (a) đã thực hiện ít 
nhất một cuộc điều tra dân số và nhà ở trong 10 năm 
qua; và (b) đã đạt được 100% đăng k{ khai sinh và 80% 
đăng k{ khai tử 

   

 

 

 
  

 
Hoàn thành đăng k{   khai sinh 
(%) 

Số vụ xác nhận giết người, bắt cóc, mất tích, giam giữ 
tùy tiện và tra tấn các nhà báo, nhân viên truyền thông liên 
quan, công đoàn viên và người ủng hộ nhân quyền trong 12 
tháng trước * 

Có các quốc gia 
(a) đã thực hiện ít nhất 
một điều tra dân số và 

nhà ở trong 10 năm qua 
 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên, 2010 Năm gần đây nhất, 2015 
Năm gần đây nhất 

 Nam  Nữ  Nam  Nữ  
Các nền kinh tế phát triển           

Úc …  100,0 (2013) 0 0 0 0  Yes (2016) 
Nhật …  100,0 (2013) 0 0 0 0  Yes (2015) 
New Zealand …  100,0 (2014) 0 0 0 0  Yes (2013) 
Đông và Đông Bắc Á           
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa …  …  1 0 0 0  Yes (2010) 
Hồng Kông, Trung Quốc …  …  0 0 0 0  Yes (2016) 
Macau, Trung Quốc …  …  0 0 0 0  Yes (2016) 
Cộng hòa Dân chủNhân dân Triều Tiên 98,9 (2000) 

 

100,0 (2009) 0 0 0 0  Yes (2008) 
Mông Cổ 98,0 (2005) 99,3 (2013) 0 0 0 0  Yes (2010) 
Hàn Quốc …  …  0 0 0 0  Yes (2015) 
Bắc và Trung Á           
Armenia 96,0 (2005) 99,6 (2010) 0 0 0 0  Yes (2011) 
Azerbaijan 93,6 (2006) …  0 0 0 0  Yes (2009) 
Georgia 92,0 (2005) 99,6 (2013) 0 0 0 0  Yes (2014) 
Kazakhstan 99,0 (2006) 99,7 (2015) 0 0 0 0  Yes (2009) 
Cộng hoà Kyrgyz 95,7 (2006) 97,7 (2014) 0 0 0 0  Yes (2009) 
Liên bang Nga …  100,0 (2010) 3 0 0 0  Yes (2010) 
Tajikistan 88,0 (2005) 88,4 (2012) 0 0 0 0  Yes (2010) 
Turkmenistan 95,5 (2006) 99,6 (2016) 0 0 0 0  Yes (2012) 
Uzbekistan 99,9 (2006) …  0 0 0 0 …  
Thái Bình Dương           
Samoa thuộc Mỹ …  …  0 0 0 0  Yes (2010) 
Quần đảo Cook …  …  0 0 0 0  Yes (2016) 
Fiji …  …  0 0 0 0  Yes (2007) 
Polynésie thuộc Pháp …  …  0 0 0 0  Yes (2012) 
Guam …  …  0 0 0 0  Yes (2010) 
Kiribati 92,0 (2008) 93,5 (2009) 0 0 0 0  Yes (2015) 
Quần đảo Marshall 95,9 (2008) …  0 0 0 0  Yes (2011) 
Liên bang Micronesia …  …  0 0 0 0  Yes (2010) 
Nauru 82,6 (2007) …  0 0 0 0  Yes (2011) 
New Caledonia …  …  0 0 0 0  Yes (2014) 
Niue …  …  0 0 0 0  Yes (2011) 
Quần đảo Bắc Mariana …  …  0 0 0 0  Yes (2010) 
Palau …  …  0 0 0 0  Yes (2015) 
Papua New Guinea …  …  0 0 0 0  Yes (2011) 
Samoa 47,7 (2009) 58,6 (2014) 0 0 0 0  Yes (2016) 
Quần đảo Solomon 80,0 (2007) …  0 0 0 0  Yes (2009) 
Tonga …  93,4 (2012) 0 0 0 0  Yes (2016) 
Tuvalu 49,9 (2007) …  0 0 0 0  Yes (2012) 
Vanuatu 43,0 (2007) 43,4 (2013) 0 0 0 0  Yes (2016) 
Nam và Tây Nam Á           
Afghanistan 6,0 (2003) 42,3 (2015) 2 0 1 0 …  
Bangladesh 10,0 (2006) 20,2 (2014) 0 0 5 0  Yes (2011) 
Bhutan …  99,9 (2010) 0 0 0 0  Yes (2016) 
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) …  98,6 (2010) 0 0 0 0  Yes (2016) 
Maldives 73,0 (2000) 92,5 (2009) 0 0 0 0  Yes (2014) 
Nepala 35,0 (2006) 58,1 (2014) 3 0 0 0  Yes (2011) 
Pakistan 26,6 (2007) 33,6 (2013) 1 0 4 0 …  
Sri Lanka 97,2 (2007) …  0 0 0 0  Yes (2012) 
Thổ Nhĩ Kz 83,0 (2003) 98,8 (2013) 0 0 3 0  Yes (2011) 
Đông Nam Á           
Vương quốc Brunei …  …  0 0 0 0  Yes (2011) 
Campuchia 66,4 (2005) 73,3 (2014) 0 0 0 0  Yes (2008) 
Indonesia 55,0 (2002) 68,5 (2013) 1 0 0 0  Yes (2010) 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào …  74,8 (2012) 0 0 0 0  Yes (2015) 
Malaysia …  …  0 0 0 0  Yes (2010) 
Myanmar 64,9 (2003) 72,4 (2010) 0 0 1 0  Yes (2014) 
Philippines 83,0 (2000) 90,2 (2010) 3 0 5 1  Yes (2015) 
Singapore …  …  0 0 0 0  Yes (2010) 
Thái Lan 99,5 (2006) 99,4 (2012) 2 0 0 0  Yes (2010) 
Đông Timor 53,0 (2003) 55,2 (2010) 0 0 0 0  Yes (2015) 
Việt Nam 92,7 (2005) 96,1 (2014) 0 0 0 0  Yes (2009) 
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Nguồn: 
Tất cả các Cột: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của MTPTBV. Có tại: http: 
// unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017).

Chú thích:
*Những con số bao gồm ở đây chỉ quan tâm đến trường hợp giết người của các nhà báo và nhân 
viên truyền thông liên quan. UNESCO không thu thập dữ liệu về công đoàn viên và người ủng hộ nhân 
quyền, cũng không thu thập dữ liệu về số vụ bắt cóc, thi hành mất tích, giam giữ tùy ý hoặc tra tấn các 
nhà báo và nhân viên truyền thông liên quan.

Tổng hợp cho các tiểu vùng chỉ đơn giản là tổng các mục nhập quốc gia.
… = không có dữ liệu
— cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể.
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Hoàn thành đăng k{   khai sinh 
(%) 

Số vụ xác nhận giết người, bắt cóc, mất tích, giam giữ 
tùy tiện và tra tấn các nhà báo, nhân viên truyền thông liên 
quan, công đoàn viên và người ủng hộ nhân quyền trong 12 
tháng trước * 

Có các quốc gia 
(a) đã thực hiện ít nhất 
một điều tra dân số và 

nhà ở trong 10 năm qua 
 

Năm đầu tiên Năm gần đây 
nhất 

Năm đầu tiên, 2010 Năm gần đây nhất, 2015 
Năm gần đây nhất 

 Nam  Nữ  Nam  Nữ  
Châu Á và Thái Bình Dương ---  ---  16 0 20 1 54  
Các nền kinh tế phát triển ---  ---  0 0 0 0 3  
Các nền kinh tế đang phát triển ---  ---  16 0 20 1 51  
Đông và Đông Bắc Á ---  ---  1 0 0 0 6  
Bắc và Trung Á ---  ---  3 0 1 0 8  
Thái Bình Dương ---  ---  0 0 0 0 19  
Nam và Tây Nam Á ---  ---  6 0 13 0 7  
Đông Nam Á ---  ---  6 0 6 1 11  

 
Nguồn:  
Tất cả các Cột: Bộ phận Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Dữ liệu Toàn cầu của SDG. Có tại: http: // 
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (Truy cập tháng 12 năm 2017). 
Chú thích: 
*Những con số bao gồm ở đây chỉ quan tâm đến trường hợp giết người của các nhà báo và nhân viên truyền 
thông liên quan. UNESCO không thu thập dữ liệu về công đoàn viên và người ủng hộ nhân quyền, cũng không 
thu thập dữ liệu về số vụ bắt cóc, thi hành mất tích, giam giữ tùy ý hoặc tra tấn các nhà báo và nhân viên truyền 
thông liên quan. 

 
 

 
 
Tổng hợp cho các tiểu vùng chỉ đơn giản là tổng các mục nhập quốc gia. 
… = không có dữ liệu 
--- cho biết không thể áp dụng mức trung bình hoặc không đủ dữ liệu có sẵn 
0 hoặc 0,0 không hoặc không đáng kể. 
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CHÚ THÍCH

TÓM TẮT
1 Các lĩnh vực về công nghệ có tiềm năng tác động 

lớn đến cách mọi người sống và làm việc cũng 
như các ngành công nghiệp và nền kinh tế.

2. Hai trong số 85 chỉ số bị lặp lại trong các mục tiêu 
trong khuôn khổ MTPTBV: chỉ số 1.5.1 (Số người 
chết, người mất tích và người bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai trên 100.000 người), giống chỉ số 11.5.1 
và 13.1.1 ; và chỉ số 10.3.1 (Tỷ lệ dân số báo cáo bị 
phân biệt đối xử hoặc quấy rối trong vòng 12 
tháng trước đó trên cơ sở phân biệt đối xử bị cấm 
theo luật nhân quyền quốc tế), giống chỉ số 16.b.1

3. Chỉ số MTPTBV 5.5.1a Tỷ lệ phụ nữ tham gia trong 
quốc hội (dữ liệu có sẵn rộng rãi), 5.5.2 Tỷ lệ phụ 
nữ ở vị trí quản lý (dữ liệu có sẵn trung bình), và 
5.b.1 Tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại di động điện 
thoại theo giới tính (dữ liệu ít có sẵn)

4. Úc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Mông Cổ, 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Cộng hòa 
Kyrgyz, Liên bang Nga, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal, Campuchia, 
Singapore và Việt Nam.

CHƯƠNG 1
1. Tập tục có hại là sự vi phạm nhân quyền mà đặt 

sức khỏe và quyền sức khỏe sinh sản và tình dục 
của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên vào nguy 
cơ cao. "Một loạt các tập tục có hại bao gồm cắt 
bộ phận sinh dục nữ (FGM), tảo hôn và/hoặc hôn 
nhân cưỡng bức, đa thê, các tội phạm ẩn dưới 
danh nghĩa là danh dự và bạo lực liên quan đến 
hồi môn. Tảo hôn và/hoặc hôn nhân cưỡng bức 
và cắt bộ phận sinh dục nữ có ảnh hưởng đặc biệt 
nghiêm trọng đến việc thụ hưởng về sức khỏe 
tình dục và sinh sản. "Nguồn: Ủy ban về Xoá bỏ 
Phân biệt đối xử với Phụ nữ và Ủy ban về Quyền 
trẻ em, Khuyến nghị chung 31/Tổng quan 18 
(2014) về tập tục có hại, đoạn 7.

2. UNESCAP, ADB, và UNDP 2017.
3. Razavi 2016a.
4. UN, ADB và UNDP 2017.
5. UNDP 2016.
6. Tacoli 2012. 
7. UNDP 2016.
8. Như trên.
9. UN Women 2015a.
10. UN, ADB và UNDP 2017.

11. Công nghệ tài chính ("FinTech" hoặc "fintech") là 
công nghệ và đổi mới nhằm cạnh tranh với các 
phương pháp tài chính truyền thống trong việc 
cung cấp các dịch vụ tài chính. Việc sử dụng điện 
thoại thông minh để phục vụ ngân hàng di động, 
dịch vụ đầu tư và tiền điện tử là những ví dụ về 
công nghệ nhằm làm cho các dịch vụ tài chính dễ 
tiếp cận hơn với công chúng.

12. Ngân hàng Thế giới 2016; Ủy ban Kinh tế và Xã 
hội của Liên hợp quốc - khu vực châu Á và Thái 
Bình Dương 2017a; "Một nền kinh tế dựa trên 
các hợp đồng ngắn hạn là một môi trường trong 
đó các vị trí làm việc tạm thời là phổ biến và các 
tổ chức ký hợp đồng với từng công nhân riêng 
lẻ theo các hợp đồng ngắn hạn. Số hóa cũng đã 
góp phần trực tiếp vào việc giảm việc làm vì các 
công nghệ phần mềm đã thay thế một số loại 
hình công việc và một số công việc khác thì đỏi 
hỏi mất ít thời gian hơn rất nhiều. Những ảnh 
hưởng khác bao gồm áp lực tài chính đối với 
các doanh nghiệp dẫn đến việc cắt giảm nhân 
viên và thu hẹp cánh cửa tham gia lực lượng lao 
động của thế hệ trẻ. Thực tế hiện nay mọi người 
có xu hướng thay đổi công việc nhiều lần trong 
suốt cuộc đời làm việc của mình; nền kinh tế dựa 
trên các hợp đồng ngắn hạn có thể được xem 
như là một sự tiến hóa của xu hướng đó. Nguồn: 
https://www.mckinsey.com/global- themes/
employment-and-growth/independent- work-
choice-necessity-and-the-gig-economy.

13. Trung tâm Phát triển OECD 2016.
14. UN, ADB và UNDP 2017.
15. UN Women 2015b.
16. Chattopadhyay và Duflo 2004.
17. Agarwal 2010; Ray 2007. 18. FAO 2011.
19. Seguino 2000.
20. UN Women 2015a.
21. Stuart and Woodroffe 2016.
22. Crenshaw 1989.
23. Esquivel 2016.
24. UNSCEB 2017.
25. Như trên; và Mkandawire 2005.

CHƯƠNG 2
1. SOEC C 2016a.
2. Trong số 88 chỉ số liên quan đến giới được xác 

định cho báo cáo này, có hai chỉ tiêu bị lặp lại 
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trong các mục tiêu trong khung MTPTBV: chỉ tiêu 
1.5.1 ("Số người chết, người mất tích và người bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai trên 100.000 người"), 
giống với chỉ số 11.5.1 và 13.1.1; và chỉ số 10.3.1 ("Tỷ 
lệ dân số cho biết đã cảm thấy bị phân biệt đối xử 
hoặc quấy rối trong vòng 12 tháng trước đó dựa 
trên cơ sở phân biệt đối xử bị cấm theo luật nhân 
quyền quốc tế"), giống chỉ số 16.b .1. Do đó, có 
tổng cộng 85 chỉ số MTPTBV khác nhau liên quan 
đến giới cho báo cáo này.

3. Chỉ số nữ tính được tính như sau: ∑ (nữ trong hộ 
nghèo) # (∑ (nam ở hộ nghèo) / ∑ (nữ ở tất cả các 
hộ) # (∑ (nam ở tất cả các hộ gia đình). Các giá 
trị trên 103 cho thấy phụ nữ và trẻ em gái chiếm 
phần đông trong số những người nghèo nhất.

4. Nieuwenhuis, Munzi, Neugschwender và  Omar.
5. Xin lưu ý rằng việc nhóm các quốc gia hoặc lãnh 

thổ là "Nam Á", "Châu Âu và Trung Á" và "Đông Á 
và Thái Bình Dương" trong nghiên cứu toàn cầu 
khác với nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo 
này. Trung Đông và Bắc Phi không được đưa vào 
trong phân tích khu vực do số liệu sẵn có quá ít, 
chỉ 4,1 % dân số được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu 
GMD.

6. Dựa trên các tính toán của Ngân hàng Thế giới sử 
dụng Cơ sở dữ liệu vi mô toàn cầu năm 2017. Mô 
hình hồi quy về đói nghèo ở cấp độ cá nhân cho 
thấy có sự khác biệt giữa nữ và nam thanh niên 
là một nhân tố của sự bất bình đẳng này. Định 
kiến chống lại phụ nữ thay đổi có sự thay đổi theo 
độ tuổi và ở cấp độ tổng thể toàn cầu dường như 
giảm và bắt đầu biến mất vào tuổi 40.

7. Chant 2006.
8. UN Women 2014a.
9. Brody 2016.
10. Chi tiết về phương pháp nghiên cứu, Naiken. 

Undated.
11.  FAO 2015a.
12. Mawani và các đồng nghiệp. 2016.
13. Trung tâm phát triển OECD. 2016.
14. Trung tâm phát triển OECD. Không ghi ngày.
15. Abbai và đồng nghiệp. 2016.
16. UNESCO 2015.
17. Chỉ số MTPTBV 5.5.1a Tỷ lệ ghế của phụ nữ trong 

quốc hội (dữ liệu có sẵn rộng rãi), 5.5.2 Tỷ lệ phụ 
nữ ở vị trí quản lý (dữ liệu có sẵn trung bình), và 
5.b.1 Tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại di động điện 
thoại phân theo giới tính (dữ liệu ít có sẵn). Bảng 
2.1.

18. Phân cấp chỉ số theo IAEG-MTPTBV vào tháng 12 
năm 2017

19. UN Women, không ghi ngày(a).
20. Bạo lực tình dục bao gồm "bất kỳ hành vi tình 

dục có hại hoặc không mong muốn nào áp đặt 
lên một người khác. Nó bao gồm các hành vi lạm 

dụng tình dục, ép buộc hành vi tình dục, có ý 
định hoặc đã thực hiện hành vi tình dục với một 
người phụ nữ mà không có sự đồng ý của người 
đó, quấy rối tình dục, lạm dụng bằng lời nói và 
đe dọa tình dục, động chạm, sờ mó không mong 
muốn và loạn luân" 2015.

21. Trung tâm Phụ nữ Vanuatu và Văn phòng Thống 
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